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Thue trang ap dung gia san xuat trong tinh toan chi tiéu gia tri san
xuat, gia tri ting thém cia nganh Thong ké hién nay

Thuc trang ap dung gia san xuét

Nganh Néng, lam nghiép

Nganh Thuy san

Nganh Céng nghiép khai thac mo, cong nghiép ché bién, cong nghiép
san xudt va phan phéi dién nudc.

Nganh Xay dung

Nhém nganh thuong nghiép, sta chira xe c6 déng co, mé td, xe may, do
dung ca nhan gia dinh khach san, nha hang, van tai kho bai va théng tin
lién lac

Nganh tai chinh, tin dung
Nganh kinh doanh bat déng san va dich vu tu van

Nganh Quan ly nha nuc va an ninh quéc phong, ddm bao xa hoi bat
bubc

Nhém nganh gidao duc dao tao, y té€, hoat dong clu trg xa hoi va hoat
dong van hoa, thé thao, hoat dong clia cac t6 chiic khéng vi Ioi, phuc vu
ca nhan va céng déng, hoat déng lam thué cac cong viéc hd gia dinh,
hoat d6ng clia cac t6 chlc va doan thé quéc té.

Ap dung gia san xuat clia théng ké quéc té

Phuang phap tinh chi tiéu gia tri san xuat, gia tri ting thém theo gia
¢ ban cua cac nganh kinh t& va kha ning ap dung

Mot s6 van dé co ban vé chi tiéu gia tri sdn xuat va gia tri tang thém
Dinh nghia va phan loai hang hoa va dich vu trong nén kinh t&

X&c dinh gia tri cAdc nhém san pham trong tinh toan chi tiéu gia tri san
xuat

Céc loai gia dung trong théng ké téng hop

Khai niém, ndi dung céac loai gia

Méi lién hé va su khac biét gilta gia co ban, gia san xuét va gia sir dung
Uu ,dié°m cla gia co ban va gia san xudt trong tinh toan chi tiéu gia tri san
xuét clia cac nganh kinh té
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K& hoach trién khai viéc tinh chi tiéu gia tri sn xuét, gia tri tang thém
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Hoan thién phuong phap tinh.
T6 chic diéu tra thu thap s6 liéu.
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Mé dau

Gia tri san xuat theo nganh kinh t& 1a chi tiéu kinh t& tdng hop phan anh
toan bo gia tri clia san pham vat chat (thanh phdm, ban thanh pham, san pham dd
dang) va dich vu san xuét ra trong mét thdi ky nhat dinh. Gia tri san xuét c6 thé
tinh theo gia co ban hoic gia san xuat, hién nay Téng cuc Théng ké dang ap dung
gia san xuét trong tinh toan chi tiéu nay. Tinh theo gia san xuét phu hgp véi ché
dd hach toan, ké toan va hé thdng thué san xuat truGc day. Tai ky hop thr 11 (tir
ngay 2/4 dén 10/5/1997) clia Qudc hoi khoa IX da théng qua Luat thué Gia tri gia
tang va cb hiéu luc tir ngay 1/1/1999 thay cho Luat thué€ Doanh thu va ché do
hach toan, k& toan ciing c6 nhiing d6i méi, vi vay viéc ap dung gia san xuat dé
tinh chi tiéu gia tri sdn xuat theo nganh kinh t€ boc 16 nhiing bat cap.

Trén giac dd phan tich kinh t&, viéc ap dung gia san xuét dé tinh chi tiéu gia
tri s&n xuat sé phan anh khéng ding ban chat kinh té€ clia hoat ddng san xuét kinh
doanh & co s4. Gia san xudt khong phan anh thuc t€ s6 tién don vi san xuéat hang
héa va dich vu thu dugc khi ban san pham cla minh va ciing khéng phan anh
ding sé tién ngudi mua thuc su phai trd dé c6 dudc hang héa va dich vu ngudi
mua can.

Hién nay, ché dd bao céo thong ké dinh ky ban hanh theo Quyét dinh s6 75
/2003/QD-TCTK ngay 15 thang 01 nam 2003 cla Téng cuc trudng Téng cuc
Théng ké quy dinh phuong phap tinh chi tiéu gia tri san xuét clia cac nganh kinh
t€ co6 bat cap véi mét trong cac nguyén nhan do tinh chi tiéu nay theo gia san
xuét. Trong ké hoach phat trién théng ké tai khoan qudc gia va theo cam két cla
Téng cuc Théng ké v6i Quy Tién té quéc té, tir ndm 2005 Téng cuc Théng ké sé
ap dung gia co ban. Diéu nay da dat ra cho nganh Théng ké can nghién clu khai
niém, ndi dung, phuong phap tinh va kha nang ap dung gia co ban trong tinh toan
chi tiéu gia tri sén xuat ctia cac nganh kinh té.

V6i phuong cham nghién ctu khoa hoc phuc vu thiét thuc cho thuc tién,
Vién Khoa hoc Théng ké da dé xuat nghién ciiu dé tai cap Téng cuc: “Nghién cu
kha nang tinh toan chi tiéu gia tri sdn xuét, gia tri tang thém cda cac nganh kinh té
theo gia co ban” trong hai nam 2004 va 2005. Dé tai do thac si Nguyén Bich Lam
— Phé vién trudng Vién Khoa hoc théng ké lam ch nhiém, c nhan BDinh Thi Thuy
Phuong lam thu ky véi su tham gia ctia CN. Vi Van Tudn - Vu truéng Vu Théng
ké Céng nghiép va Xay dung, CN. B4 Van Huan — Nghién clu vién Vién Khoa
hoc thng ké va moét s6 nghién ciiu vién cda Vién Khoa hoc théng ké, chuyén vién
cla cac vu: Thong ké Cong nghiép va xay dung, Hé théng tai khoan quéc gia.



Mở đầu


Giá trị sản xuất theo ngành kinh tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của sản phẩm vật chất (thành phẩm, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang) và dịch vụ sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. Giá trị sản xuất có thể tính theo giá cơ bản hoặc giá sản xuất, hiện nay Tổng cục Thống kê đang áp dụng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu này. Tính theo giá sản xuất phù hợp với chế độ hạch toán, kế toán và hệ thống thuế sản xuất trước đây. Tại kỳ họp thứ 11 (từ ngày 2/4 đến 10/5/1997) của Quốc hội khoá IX đã thông qua Luật thuế Giá trị gia tăng và có hiệu lực từ ngày 1/1/1999 thay cho Luật thuế Doanh thu và chế độ hạch toán, kế toán cũng có những đổi mới, vì vậy việc áp dụng giá sản xuất để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo ngành kinh tế bộc lộ những bất cập. 


Trên giác độ phân tích kinh tế, việc áp dụng giá sản xuất để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất sẽ phản ánh không đúng bản chất kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh ở cơ sở. Giá sản xuất không phản ánh thực tế số tiền đơn vị sản xuất hàng hóa và dịch vụ thu được khi bán sản phẩm của mình và cũng không phản ánh đúng số tiền người mua thực sự phải trả để có được hàng hóa và dịch vụ người mua cần. 


Hiện nay, chế độ báo cáo thống kê định kỳ ban hành theo Quyết định số 75 /2003/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế có bất cập với một trong các nguyên nhân do tính chỉ tiêu này theo giá sản xuất. Trong kế hoạch phát triển thống kê tài khoản quốc gia và theo cam kết của Tổng cục Thống kê với Quỹ Tiền tệ quốc tế, từ năm 2005 Tổng cục Thống kê sẽ áp dụng giá cơ bản. Điều này đã đặt ra cho ngành Thống kê cần nghiên cứu khái niệm, nội dung, phương pháp tính và khả năng áp dụng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế.



Với phương châm nghiên cứu khoa học phục vụ thiết thực cho thực tiễn, Viện Khoa học Thống kê đã đề xuất nghiên cứu đề tài cấp Tổng cục: “Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản” trong hai năm 2004 và 2005. Đề tài do thạc sĩ Nguyễn Bích Lâm – Phó viện trưởng Viện Khoa học thống kê làm chủ nhiệm, cử nhân Đinh Thị Thuý Phương làm thư ký với sự tham gia của CN. Vũ Văn Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, CN. Đỗ Văn Huân – Nghiên cứu viên Viện Khoa học thống kê và một số nghiên cứu viên của Viện Khoa học thống kê, chuyên viên của các vụ: Thống kê Công nghiệp và xây dựng, Hệ thống tài khoản quốc gia.  



Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu khái niệm, nội dung, phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản và khả năng áp dụng loại giá này đối với ngành công nghiệp. Với mục tiêu này, ban chủ nhiệm đề tài đã tập trung nghiên cứu 4 nội dung chính sau đây:


i. Khái niệm, định nghĩa và nội dung các loại giá dùng trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm; 


ii. So sánh sự khác biệt giữa các loại giá và luận giải ưu điểm của việc dùng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm;


iii. Nghiên cứu phương pháp đánh giá chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm theo giá cơ bản; 


iv. Nghiên cứu khả năng tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp theo giá cơ bản.


Sau hai năm nghiên cứu với sự phối hợp của Vụ thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê Vĩnh Phúc và các cán bộ nghiên cứu khoa học, đề tài đã hoàn thành những nội dung nghiên cứu qua 12 chuyên đề khoa học
. Dựa vào các kết quả nghiên cứu, ban chủ nhiệm đề tài tổng hợp, hệ thống hóa thành báo cáo chung: “Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản”, ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo gồm 3 phần:


- Phần I: Thực trạng áp dụng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của ngành Thống kê hiện nay;


- Phần II: Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành kinh tế và khả năng áp dụng; 


- Phần III: Tính thử nghiệm chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá cơ bản.


Nghiên cứu phương pháp luận, khả năng ứng dụng giá cơ bản vào thực tế tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm là vấn đề khó, phức tạp, đòi hỏi phải có thời gian để các nhà quản lý và các đối tượng dùng tin hiểu và thừa nhận tính ưu việt của loại giá này. Trong khuôn khổ một đề tài khoa học, chắc chắn kết quả nghiên cứu sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Ban chủ nhiệm đề tài mong nhận được ý kiến góp ý để chúng tôi hoàn thiện thêm.


                                                                 Ban chủ nhiệm đề tài  


Phần I. Thực trạng áp dụng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm 


của ngành Thống kê hiện nay


I. Thực trạng áp dụng giá sản xuất 



Ngày 25 tháng 12 năm 1992, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 183/TTg về việc Việt Nam chính thức áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia trên phạm vi cả nước và tính một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của hệ thống này cho các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương thay cho Hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân. Trong những năm vừa qua, công tác thống kê tài khoản quốc gia đã từng bước được hoàn thiện và phát triển. Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của Hệ thống tài khoản quốc gia như: Giá trị sản xuất, tổng sản phẩm trong nước, tích lũy tài sản, tiêu dùng cuối cùng; thu nhập quốc gia; để dành, v.v, đã thực sự là căn cứ quan trọng để Chính phủ, các Bộ ngành đánh giá, phân tích thực trạng và xu hướng phát triển của đất nước.



Tuy nhiên, trước những đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng số liệu của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những người dùng tin, công tác thống kê tài khoản quốc gia còn thể hiện một số hạn chế như các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp chưa được phân tổ chi tiết theo các khu vực thể chế, chưa trở thành căn cứ phục vụ Chính phủ rà soát, điều chỉnh và hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô. Trong số những chỉ tiêu đó, giá trị sản xuất của các ngành kinh tế là chỉ tiêu thu hút quan tâm của nhiều người dùng tin nhưng cũng còn bất cập về phạm vi, phương pháp luận và giá cả dùng để tính toán. Sau đây chúng tôi đề cập tới thực trạng áp dụng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế hiện nay ở Tổng cục Thống kê.



Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế theo giá sản xuất của ngành Thống kê được chia làm 2 khu vực: khu vực dựa vào chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp - áp dụng cho khu vực doanh nghiệp và khu vực hộ gia đình. Vì chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành kinh tế, nên hiện nay phương pháp tính giá trị sản xuất của hầu hết các ngành kinh tế đối với khu vực áp dụng chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp có nội dung giống nhau. Sau đây sẽ đề cập tới phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá sản xuất của khu vực áp dụng chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp, những bất cập, tồn tại của phương pháp tính theo giá sản xuất đúng với tất cả các ngành, vì vậy khi đề cập tới thực trạng áp dụng giá sản xuất của từng ngành sẽ không đề cập tới khu vực áp dụng chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp.



 Theo chế độ báo cáo thống kê định kỳ ban hành theo Quyết định số 75 /2003/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất theo giá sản xuất của khu vực áp chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp được tính như sau:  



Giá trị sản xuất bằng doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cộng với thuế VAT phát sinh phải nộp, thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh phải nộp, thuế xuất khẩu phát sinh phải nộp cộng với  thuế VAT theo phương pháp trực tiếp phải nộp cộng với thu do bán sản phẩm phụ (đối với trường hợp doanh thu tiêu thụ nhỏ không hạch toán riêng, không tách ra được để đưa về ngành tương ứng) cộng với thu do cho thuê thiết bị, máy móc có người điều khiển và các tài sản khác (không kể đất) cộng với thu do bán phế liệu thu hồi, sản phẩm kèm theo tận thu được trong quá trình sản xuất cộng với giá trị các mô hình công cụ ...là tài sản cố định tự trang bị cho đơn vị cộng với chênh lệch cuối kỳ trừ đầu kỳ về thành phẩm tồn kho, hàng gửi đi bán, sản phẩm dở dang và các chi phí dở dang còn lại khác
.



Theo khái niệm giá trị sản xuất tính theo giá sản xuất là toàn bộ giá trị hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong kỳ (gồm cả sản phẩm dở dang và thành phẩm tồn kho) bao gồm một số loại thuế sản phẩm trừ đi trợ cấp sản phẩm nhưng không bao gồm  thuế giá trị gia tăng và thuế tương tự được khấu trừ và loại trừ phí vận tải không do người sản xuất trả khi bán hàng. Vì vậy, phương pháp tính nêu trên không đảm bảo đúng nội dung của chỉ tiêu theo khái niệm giá sản xuất (vì bao gồm cả thuế VAT) nên gây ra bất cập không đáng có và những bất cập này không còn nếu chỉ tiêu giá trị sản xuất được tính theo giá cơ bản. Cụ thể, nếu giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản, khi đó các yếu tố về thuế sản phẩm phát sinh phải nộp thường có độ tin cậy không cao, không cần thu thập và đưa vào công thức tính.



Phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá sản xuất như trong chế độ báo cáo thống kê định kỳ tài khoản quốc gia bao gồm cả thuế giá trị gia tăng sẽ gây ra sự thiếu thống nhất, điều đó không xảy ra khi tính theo giá cơ bản. Để minh họa điều này chúng ta xét ví dụ sau: giả sử trong năm 2004, doanh nghiệp công nghiệp A mua nguyên, vật liệu trị giá 10 triệu đồng từ đơn vị thương mại để đưa vào sản xuất, phải nộp thuế giá trị gia tăng là 1 triệu đồng (thuế này sẽ được khấu trừ khi doanh nghiệp bán sản phẩm). Trong năm, doanh nghiệp A dùng nguyên, vật liệu đưa vào sản xuất và tạo ra giá trị hàng hóa bán trên thị trường theo giá cơ bản (không bao gồm bất kỳ loại thuế sản phẩm nào) là 15 triệu đồng. Xét hai trường hợp sau:


i. Doanh nghiệp A bán hết sản phẩm sản xuất ra: giá trị sản xuất theo giá cơ bản là 15 triệu đồng,  GTSX theo phương pháp tính của Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia là 15,5 triệu đồng vì bao gồm 0,5 triệu đồng thuế VAT phát sinh phải nộp (Thuế VAT phát sinh khi bán sản phẩm là 1,5 triệu đồng, doanh nghiệp A được khấu trừ 1 triệu);


ii. Doanh nghiệp A bán được 90% số sản phẩm sản xuất ra: giá trị sản   xuất theo giá cơ bản vẫn là 15 triệu đồng (gồm doanh thu thuần 13,5 triệu đồng và tồn kho là 1,5 triệu đồng). Giá trị sản xuất theo phương pháp tính của Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia là 15,45 triệu đồng, gồm các khoản doanh thu thuần 13,5 triệu đồng, tồn kho 1,5 triệu đồng và thuế VAT phát sinh phải nộp là 0,45 triệu đồng (1,35 triệu do bán 90% sản phẩm trừ đi thuế VAT được khấu trừ 0,9 triệu). 


Rõ ràng phương pháp tính hiện nay của Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia có bất cập, vấn đề bất cập này được loại trừ khi giá trị sản xuất được tính theo giá cơ bản. 


Chất lượng tính toán của một chỉ tiêu càng được nâng cao nếu lượng thông tin cần phải thu thập để tính chỉ tiêu đó càng ít. Trong trường hợp dùng giá sản xuất để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất cần phải thu thập thông tin về thuế sản phẩm phát sinh phải nộp ở cấp vi mô, trong khi đó nếu tính theo giá cơ bản sẽ không cần những thông tin này. 


áp dụng giá cơ bản để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất sẽ loại trừ được ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách thuế sản phẩm của Nhà nước, đặc biệt đối với các nước đang phát triển trong xu thế toàn cầu hóa và thương mại hóa hiện nay. 


1. Ngành Nông, lâm nghiệp


Đối với khối hộ sản xuất nông nghiệp, chế độ quy định giá trị sản xuất của hoạt động trồng trọt/chăn nuôi bằng sản lượng sản xuất trong năm nhân với giá bán của người sản xuất bình quân trong năm. Giá sản xuất bình quân trong năm lấy từ bảng cân đối sản phẩm trồng trọt/chăn nuôi hoặc đơn giá bán sản phẩm trồng trọt/chăn nuôi của các hộ nông dân điều tra ở chợ nông thôn. Quy định tính như vừa nêu có một số bất cập như sau:


· Giá bình quân lấy trong các bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) bị ảnh hưởng của giá sản phẩm dùng đối với nhiều mục đích khác nhau với đơn giá khác nhau như: giá của sản phẩm trồng trọt/chăn nuôi dùng để làm giống do mua ngoài, giá cả tính cho sản phẩm để ăn, giá bán sản phẩm ra ngoài. Giá bình quân lấy trong bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi quyền số của sản phẩm dùng cho các mục đích khác nhau. Một yếu tố cần đề cập đến đó là chất lượng của bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp cũng ảnh hưởng tới tính giá bình quân và câu hỏi đặt ra là có nên lập bảng cân đối này với những mục đích như  Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia đưa ra;


· Giá bán sản phẩm nông nghiệp của các hộ nông dân tại chợ nông thôn thực chất là giá cơ bản vì giá bán những sản phẩm này không bao gồm thuế sản phẩm như: thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, vì vậy cách tính hiện nay của thống kê tài khoản quốc gia theo giá sản xuất chỉ đúng với khối có báo cáo tài chính doanh nghiệp, trong khi đó giá trị sản xuất nông nghiệp của khu vực hộ gia đình chiếm đại đa số trong tổng giá trị sản xuất của ngành này.


Đặc thù trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đó là trợ cấp sản phẩm của Nhà nước đối với người nông dân, công thức tính hiện nay chưa để ý tới yếu tố này. Nói cách khác giá trị sản xuất theo giá sản xuất phải trừ đi trợ cấp sản phẩm.  



Như vậy, phương pháp tính giá trị sản xuất của thống kê Tài khoản quốc gia theo giá sản xuất hiện nay chưa chính xác, đó là sự pha trộn giữa giá sản xuất và giá cơ bản. Không nên tính giá sản xuất dựa vào bảng cân đối sản phẩm nông nghiệp. 


 2. Ngành Thuỷ sản


Đối với khu vực hộ khai thác và nuôi trồng thủy sản, giá trị sản xuất tính theo phương pháp xác định giá trị trực tiếp từ giá và lượng với giá bán của người sản xuất bình quân trong năm. Giá bán của người sản xuất đối với các mặt hàng thủy sản do đánh bắt và nuôi trồng không bao gồm bất kỳ một loại thuế sản phẩm nào. Nói cách khác, giá bán của người sản xuất trong thống kê Thương mại hoàn toàn là giá cơ bản. Vì vậy, giá trị sản xuất đối với khối hộ sản xuất thủy sản như hướng dẫn trong chế báo cáo thống kê định kỳ Tài khoản quốc gia được tính theo giá cơ bản.



Như vậy giá trị sản xuất của ngành thủy sản gồm hai khu vực: khu vực áp dụng chế độ báo cáo tài chính tính theo giá sản xuất nhưng không đúng với khái niệm giá sản xuất và khu vực hộ sản xuất thủy sản tính theo giá cơ bản.   


3. Ngành Công nghiệp khai thác mỏ, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước


Đối với kinh tế tập thể và cá thể, chỉ tiêu giá trị sản xuất được tính bằng tổng số lao động hoặc hộ sản xuất trong năm nhân (x) với giá trị sản xuất bình quân 1 lao động hoặc 1 hộ của đơn vị điều tra chọn mẫu. Phương pháp tính này có một số bất cập sau:


· Tính GTSX bình quân 1 lao động hoặc 1 hộ từ điều tra chọn mẫu để suy rộng  cho toàn bộ tổng thể của khu vực này không hợp lý vì quy mô và năng xuất lao động của tập thể và cá thể khác nhau;


· Phương pháp tính nêu quá chung chung, không biết ngành Thống kê tổ chức điều tra để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất bình quân 1 lao động hoặc 1 hộ của năm nào, do Vụ nào điều tra;


· Phương pháp không nêu rõ giá trị sản xuất bình quân 1 lao động hoặc 1 hộ tính theo giá nào, nội dung gồm những gì. 


4. Ngành Xây dựng



Với đặc thù của hoạt động xây dựng nên số liệu về doanh thu xây dựng được tính trên cơ sở vốn đầu tư thanh toán của chủ đầu tư không chỉ cho công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao, mà còn bao gồm cả phần vốn ứng trước cho đơn vị xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Ngược lại có khi công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng do chủ đầu tư chưa có vốn thanh toán, nên cũng chưa được tính trong doanh thu. Do vậy doanh thu của ngành xây dựng không phản ánh đúng thực chất của sản phẩm xây dựng hoàn thành và không thể hiện được quan hệ đẳng thức giữa sản phẩm tiêu thụ tồn kho và dở dang như các ngành sản xuất kinh doanh khác. Điều này chứng tỏ phương pháp dựa vào doanh thu và giá sản xuất để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất là không hợp lý, đòi hỏi ngành Thống kê phải đưa ra phương pháp khác và tính theo giá cơ bản.   


Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất đối với hoạt động xây dựng nhà ở và vật kiến trúc của dân cư bằng giá trị công trình hoàn thành trong năm một hộ điều tra nhân với tổng số hộ có xây dựng nhà ở, công trình kiến trúc trong năm
 như trong chế độ báo cáo thống kê định kỳ ban hành theo Quyết định số 75/2003/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê là không thỏa đáng vì:


· Đặc thù của hoạt động xây dựng là tạo ra sản phẩm đơn chiếc, giá trị công trình hoàn thành trong năm của các hộ dân cư hoàn toàn khác nhau về diện tích xây dựng, về mẫu mã thiết kế. Ngay cả trong trường hợp một căn hộ có diện tích, thiết kế giống nhau nhưng chất lượng và giá trị khác nhau vì chủ đầu tư dùng các vật liệu xây dựng và thiết bị lắp đặt trong nhà có giá trị khác nhau.  


· Chu kỳ sản xuất để hoàn thành công trình xây dựng thường kéo dài có khi tới vài năm, trong khi đó khái niệm giá trị sản xuất là kết quả của hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định (quý, năm), vì vậy tính giá trị công trình hoàn thành trong năm sẽ bỏ qua giá trị hoạt động xây dựng dở dang của khu vực này.


5. Nhóm ngành thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân gia đình khách sạn, nhà hàng, vận tải kho bãi và thông tin liên lạc


Phương pháp tính chung của khu vực kinh tế tập thể và cá thể của các ngành này bằng tổng số lao động hoặc số hộ sản xuất trong năm nhân với giá trị sản xuất bình quân cho 1 lao động hoặc cho 1 hộ của đơn vị điều tra chọn mẫu. Bên cạnh những bất cập và tồn tại của phương pháp tính này như đã nêu trong ngành công nghiệp, đối với các ngành khách sạn, nhà hàng, vận tải kho bãi và thông tin liên lạc tính theo giá sản xuất còn tồn tại một bất cập sau:



Hoạt động kinh doanh dịch vụ khu vực tập thể và cá thể của những ngành này không ổn định, địa điểm cung cấp dịch vụ hay thay đổi (bán dong hàng ăn, người cung cấp dịch vụ vận tải hay thay đổi nơi hoạt động) vì vậy rất khó có thể tính được giá trị sản xuất bình quân cho 1 lao động hoặc 1 hộ theo giá sản xuất (bao gồm cả thuế doanh thu). Thông thường, cơ quan thuế chỉ thu được thuế của hợp tác xã hay cá thể kinh doanh những dịch vụ này là thuế môn bài (thuế sản xuất khác), cơ quan thuế rất khó đánh giá đúng được doanh thu để thu thuế. Nói cách khác, thuế doanh thu phát sinh phải nộp trong công thức tính quy định bởi chế độ báo cáo thống kê định kỳ tài khoản quốc gia thực chất là thuế sản xuất khác. Vì vậy nội dung của chỉ tiêu GTSX chưa phản ánh đúng theo giá sản xuất.


6. Ngành tài chính, tín dụng



Thị trường tài chính, tiền tệ của nước ta còn đơn giản, phần lớn các đơn vị hoạt động kinh doanh trong ngành này thuộc sở hữu nhà nước và khu vực nước ngoài, vì vậy đảm bảo được độ tin cậy và chất lượng tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá sản xuất. 


7. Ngành kinh doanh bất động sản và dịch vụ tư vấn


Quy định phương pháp tính giá trị sản xuất của hoạt động mua nhà để bán bao gồm cả thuế xuất khẩu phát sinh phải nộp là không thực tế vì không có khái niệm xuất khẩu nhà ở xây trên lãnh thổ Việt Nam. Thêm nữa, hai phương pháp tính đối với hoạt động mua nhà để bán của các đơn vị không hoạch toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp cho kết quả không giống nhau và không theo cùng một loại giá (giá sản xuất hay giá cơ bản): 


· Phương pháp thứ nhất hướng dẫn giá trị sản xuất bằng doanh thu trong năm, phương pháp này không trừ trị giá nhà mua vào để bán là không đúng, nếu tính theo phương pháp này, giá trị sản xuất bao gồm cả giá trị công trình xây dựng đã tính trong giá trị sản xuất của ngành xây dựng.


· Phương pháp thứ hai hướng dẫn giá trị sản xuất bằng tổng chi phí hoạt động thường xuyên. Hướng dẫn như vậy chưa chính xác và chung chung, không chỉ rõ chi hoạt động thường xuyên có bao gồm thuế sản xuất khác hay không. Thêm nữa, theo phương pháp này chắc chắn không bao gồm thuế sản phẩm (VAT) vì vậy, giá trị sản xuất theo phương pháp thứ hai thực chất là theo giá cơ bản.


Đối với hoạt động dịch vụ nhà ở tự có tự ở của các hộ gia đình, phương pháp tính giá trị sản xuất hoàn toàn theo giá cơ bản vì không có yếu tố thuế sản phẩm. Vì vậy, lại có sự không nhất quán trong việc tính theo giá sản xuất đối với hoạt động này. Phương pháp tính như đã nêu trong chế độ báo cáo
 chưa phải là phương pháp tốt nhất theo quy định của tài khoản quốc gia, tuy vậy phương pháp này có tính khả thi trong hoàn cảnh thực tế của thị trường cho thuê nhà ở và thống kê Việt Nam.  


8. Ngành Quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc 


Do đây là ngành sản xuất dịch vụ phi thị trường, không có thuế sản phẩm vì vậy giá trị sản xuất vừa là giá cơ bản và giá sản xuất. Phương pháp tính trong chế độ báo cáo phù hợp nguồn thông tin hiện có và có tính khả thi. 


9. Nhóm ngành giáo dục đào tạo, y tế, hoạt động cứu trợ xã hội và hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động của các tổ chức không vì lợi phục vụ cá nhân và cộng đồng, hoạt động làm thuê các công việc hộ gia đình, hoạt động của các tổ chức và đoàn thể quốc tế  



Phương pháp hướng dẫn tính giá trị sản xuất của nhóm ngành này hoàn toàn theo nội dung của giá cơ bản vì không bao gồm bất kỳ một loại thuế sản phẩm nào. Tuy vậy, trong phương pháp 1
 (trang 102 và trang 108) còn hướng dẫn chung chung, dẫn đến sự thiếu nhất quán khi các địa phương áp dụng phương pháp. Cụ thể phương pháp này có ghi: “Trừ một phần của mục chi khác (134)”, trừ một phần là trừ bao nhiêu?.  




Tóm lại, thực trạng tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá sản xuất còn bất cập. Hiện nay, chế độ hạch toán, kế toán đã thay đổi và việc áp dụng Luật thuế giá trị gia tăng cho phép áp dụng giá cơ bản. áp dụng giá cơ bản và đổi mới phương pháp tính của một số ngành sẽ khắc phục được những bất cập vừa nêu ở trên, đồng thời cũng nâng cao chất lượng của chỉ tiêu. 

II. áp dụng giá sản xuất của thống kê quốc tế


Tổng sản phẩm trong nước có thể tính theo ba phương pháp: Phương pháp sản xuất; phương pháp sử dụng và phương pháp thu nhập. Mỗi phương pháp tính chỉ tiêu GDP được xây dựng trên các góc độ khác nhau: Phương pháp sản xuất thực hiện trên góc độ sản xuất tạo ra sản phẩm là hàng hóa và dịch vụ cho xã hội; phương pháp thu nhập đứng trên góc độ các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra thu nhập; và phương pháp sử dụng đứng trên góc độ sử dụng hàng hóa và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu cuối cùng của nền kinh tế. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng và sử dụng phương pháp nào trong tính toán chỉ tiêu GDP phụ thuộc vào nguồn thông tin hiện có, trình độ thống kê và điều kiện hạch toán trong từng thời kỳ khác nhau của mỗi quốc gia.  

Phương pháp sản xuất: Tổng sản phẩm trong nước tính theo phương pháp này thường được áp dụng tại các nước đang phát triển, có trình độ thống kê chưa cao. áp dụng phương pháp sản xuất cung cấp cho các nhà quản lý, lập chính sách bức tranh toàn cảnh về toàn bộ sản phẩm sản xuất ra, về chi phí của tất cả các ngành kinh tế. Trên cơ sở đó, các nhà kinh tế có thể nghiên cứu tác động qua lại giữa các ngành, thành phần kinh tế và tìm ra các nguyên nhân cũng như giải pháp để giảm tỷ lệ của chi phí trung gian dẫn tới tăng GDP. Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, phương pháp sản xuất có một số nhược điểm chủ yếu sau:


· Khó đảm bảo phạm vi thu thập thông tin để tính đầy đủ kết quả của các hoạt động sản xuất. Chẳng hạn, theo khái niệm sản xuất, giá trị của các hoạt động bất hợp pháp tạo ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho thị trường và các hoạt động hợp pháp nhưng tạo ra các sản phẩm bất hợp pháp đều phải tính vào giá trị sản xuất
. Nhưng trong thực tế rất khó thu thập được thông tin của các hoạt động này.


· Do GDP được tính gián tiếp qua giá trị sản xuất và chi phí trung gian nên chất lượng tính GDP còn phụ thuộc vào chất lượng tính chỉ tiêu chi phí trung gian. Nói cách khác, thông tin để tính GDP còn phụ thuộc vào thông tin từ hạch toán chi phí sản xuất của các đơn vị sản xuất kinh doanh. Xu hướng các nhà sản xuất kinh doanh thường hạch toán tăng chi phí để giảm thuế và tăng lợi nhuận. Các nhà thống kê rất khó kiểm soát chất lượng thông tin về chi phí sản xuất để từ đó tính toán chính xác, nâng cao chất lượng của chỉ tiêu chi phí trung gian.


Vì vậy đối với các nước có trình độ thống kê khá, vì lý do về nhân lực và tài chính mà phải lựa chọn một trong ba phương pháp tính chỉ tiêu GDP thường không áp dụng phương pháp sản xuất để tránh được các nhược điểm nêu trên.   


Phương pháp sử dụng: GDP tính theo phương pháp này cung cấp những thông tin về bên cầu của nền kinh tế như: Tiêu dùng, tích lũy, xuất, nhập khẩu. Những thông tin này giúp cho Chính phủ và các nhà quản lý đưa ra chính sách kích cầu dẫn tới tăng trưởng kinh tế, đồng thời cũng là nguồn thông tin dùng để tính giá trị tài sản và của cải tăng thêm của đất nước. Phương pháp sử dụng có một số ưu điểm về mặt tính toán như sau:


· Phương pháp này không phải giải quyết vấn đề nan giải về việc tính giá trị của các hoạt động bất hợp pháp và các hoạt động hợp pháp nhưng tạo ra các sản phẩm bất hợp pháp như phương pháp sản xuất gặp phải. Dù không thu được thông tin về kết quả sản xuất của các hoạt động thuộc khu vực kinh tế chưa được quan sát nhưng những hoạt động này tạo ra thu nhập và thực thể kinh tế sở hữu thu nhập này sẽ dùng vào tiêu dùng, vào tích lũy và như vậy đã được phản ánh trong phương pháp sử dụng. 


· Thông tin về chi tiêu dùng và tích lũy thường sát với thực tế hơn so với thông tin về kết quả sản xuất và chi phí sản xuất. Thông tin về chi cho tiêu dùng của hộ gia đình dễ kiểm soát và thông thường các hộ chỉ khai thấp thu nhập chứ hiếm khi khai thấp chi tiêu trong các cuộc điều tra. Thông tin về xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ dễ thu thập (qua Hải quan) và thường đảm bảo về phạm vi. Vì vậy đối với nhà thống kê, phương pháp sử dụng dễ tính toán và cho chất lượng số liệu cao hơn.


Tuy vậy phương pháp sử dụng có một số nhược điểm: Số lượng hộ gia đình trong nền kinh tế rất lớn vì vậy không thể tiến hành điều tra định kỳ thường xuyên để thu thập thông tin từ tất cả các hộ. Thông thường các nước dựa vào điều tra chọn mẫu, vì vậy số liệu chịu ảnh hưởng của sai số chọn mẫu. Đối với các nước đang phát triển, sản xuất nhỏ, manh mún còn phổ biến, hệ thống luật pháp chưa đầy đủ, ý thức chấp hành luật chưa nghiêm nên khó thu thập được chính xác những thông tin về tiêu dùng và xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Thực tế ở nước ta, ngành Thống kê gặp không ít khó khăn khi tính toán giá trị của hàng hóa xuất, nhập khẩu lậu qua biên giới, trên biển.         


Phương pháp thu nhập: GDP tính theo phương pháp này sẽ cung cấp thông tin cho các nhà quản lý và lập chính sách dùng để đánh giá về hiệu quả (thể hiện qua chỉ tiêu thặng dư) và năng xuất (năng xuất lao động, năng xuất của máy móc, thiết bị) của hoạt động sản xuất. Tuy vậy, chất lượng tính toán thấp của các chỉ tiêu cấu thành nên GDP của phương pháp này là hạn chế lớn nhất. Rất khó thu thập thông tin và tính toán chính xác thu nhập của người lao động từ sản xuất. Tâm lý của người lao động không muốn cung cấp thông tin chính xác về thu nhập của họ. 


Khấu hao tài sản cố định cũng rất khó tính được chính xác vì thời gian dự kiến sử dụng trong sản xuất của tài sản thay đổi thường xuyên, giá trị của tài sản phụ thuộc vào tiến bộ của khoa học công nghệ. Tương tự như chỉ tiêu thu nhập của người lao động từ sản xuất, rất khó thu thập thông tin và tính chính xác được chỉ tiêu thặng dư vì đơn vị sản xuất thường hạch toán tăng chi phí để giảm thặng dư.            


Từ những ưu và nhược điểm của ba phương pháp tính GDP, phương pháp sử dụng thường được áp dụng và cho kết quả tính toán với chất lượng cao nhất, tiếp đến là phương pháp sản xuất. Phương pháp thu nhập áp dụng khi muốn biết tỷ lệ của các nhân tố tham gia vào quá trình sản xuất. Các nước có nền thống kê khá phát triển đều áp dụng phương pháp sử dụng để tính GDP. Các nước phát triển như: úc, Canađa, Mỹ, v.v, có điều kiện về nhân lực, tài chính và các điều kiện có liên quan khác đều áp dụng cả ba phương pháp, trong đó dùng giá cơ bản cho phương pháp sản xuất
.

Qua nghiên trang Web thống kê của một số nước và các quyển niên giám thống kê (úc, Mỹ, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Indonesia, Philippine) cho thấy không có nước nào dùng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế.  Khi áp dụng phương pháp sản xuất, các nước đều dùng giá cơ bản và không thấy nước nào dùng đồng thời cả hai loại giá: Giá cơ bản và giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất. Có lẽ họ tránh gây nhầm lẫn cho người dùng tin.    


Phần II: Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành kinh tế và khả năng áp dụng


I. Một số vấn đề cơ bản về chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm

Hoạt động sản xuất của nền kinh tế tạo ra hàng nghìn loại sản phẩm (hàng hóa vật chất và dịch vụ) có chất lượng, mẫu mã, kiểu dáng, thời gian sử dụng, giá trị và đơn vị tính khác nhau. Để phục vụ cho việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất của toàn bộ nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, phục vụ cho phân tích và hoạch định chính sách, giá cả của hàng hóa và dịch vụ được dùng để xác định giá trị của sản phẩm sản xuất và nhập khẩu theo cùng một đơn vị tính.


Mục đích của hoạt động sản xuất tạo ra hàng hóa và dịch vụ chủ yếu để đạt được lợi nhuận tối đa qua việc bán hay trao đổi sản phẩm trên thị trường với giá trị được xác định theo giá bán qua quan hệ Cung - Cầu; để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cuối cùng hay tự tích lũy tài sản cố định cho đơn vị; hoặc phục vụ cho lợi ích tiêu dùng chung của toàn xã hội. Vì vậy, các nhà thống kê đã gộp những hàng hóa và dịch vụ là kết quả của hoạt động sản xuất trong nền kinh tế vào ba nhóm lớn theo những mục đích tạo ra sản phẩm của các nhà sản xuất: (i) hàng hóa và dịch vụ có tính thị trường; (ii) hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy; (iii) hàng hóa và dịch vụ phi thị trường. 



1. Định nghĩa và phân loại hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế


Hoạt động sản xuất của nền kinh tế tạo ra sản phẩm dưới dạng hàng hóa vật chất và dịch vụ. Định nghĩa và đặc trưng của hàng hóa và dịch vụ có những nét khác nhau cơ bản:


1.1. Hàng hóa là sản phẩm vật chất được tạo ra để thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng, do vậy quyền sở hữu đối với hàng hóa được xác lập và qua đó người ta có thể chuyển nhượng quyền sở hữu từ một thực thể này tới một thực thể khác trong nền kinh tế. Nhu cầu đối với hàng hóa xuất phát từ các hộ gia đình dùng cho tiêu dùng cuối cùng; từ khu vực phi tài chính dùng làm chi phí trung gian để sản xuất ra sản phẩm mới hoặc dùng để tăng tích lũy tài sản; từ khu vực nhà nước dùng trong hoạt động quản lý và điều hành đất nước và từ khu vực nước ngoài thể hiện qua nhu cầu nhập khẩu hàng hóa.  


Quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá diễn ra hoàn toàn riêng biệt. Có loại hàng hóa được mua, bán nhiều lần; có loại hàng hóa lại không bao giờ đưa ra lưu thông, trao đổi trên thị trường. Sự tách biệt giữa quá trình sản xuất và lưu thông là nét đặc trưng kinh tế quan trọng của hàng hóa, nét đặc trưng này không có đối với dịch vụ.


1.2. Dịch vụ là sản phẩm tạo ra bởi quá trình sản xuất nhưng không là một thực thể tồn tại riêng biệt trong nền kinh tế mà qua đó người ta có thể xác lập quyền sở hữu đối với nó. Quá trình trao đổi và sản xuất dịch vụ diễn ra đồng thời. Nói cách khác, kết thúc thời gian sản xuất đồng thời cũng kết thúc thời gian cung cấp dịch vụ cho đối tượng tiêu dùng và do vậy không có tồn kho đối với dịch vụ.  



Tùy theo mục đích nghiên cứu của thống kê tổng hợp, hàng hóa và dịch vụ thường chia thành ba nhóm:
 


· Hàng hóa và dịch vụ có tính thị trường;


· Hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy;


· Hàng hóa và dịch vụ phi thị trường.


Với mục đích sản xuất của từng nhóm hàng hóa và dịch vụ khác nhau, vì vậy mỗi nhóm có nội dung tính vào chỉ tiêu giá trị sản xuất cũng khác nhau. Cụ thể như sau: 


- Hàng hóa và dịch vụ có tính thị trường là những sản phẩm được bán, trao đổi, dự định bán hoặc trao đổi trên thị trường với giá có ý nghĩa kinh tế. Trừ một số ngành dịch vụ áp dụng những quy định đặc biệt, nhìn chung giá trị của hàng hóa và dịch vụ có tính thị trường tính trong chỉ tiêu giá trị sản xuất được xác định bằng tổng của các khoản sau:


a. Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ bán ra;


b.  Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ trao đổi;


c. Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ dùng trong thanh toán bằng hiện vật;


d. Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cung cấp bởi đơn vị sản xuất này cho đơn vị sản xuất khác dùng làm chi phí trung gian trong cùng một doanh nghiệp có tính thị trường;


e. Tổng giá trị thay đổi sản phẩm dở dang và thành phẩm tồn kho dự định dùng cho các mục đích từ (a) đến (d).     


- Hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy là những sản phẩm do đơn vị sản xuất giữ lại để tiêu dùng cuối cùng và để tích lũy. Khái niệm tiêu dùng cuối cùng không áp dụng cho đơn vị thuộc khu vực phi tài chính và khu vực tài chính, nên hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất và tiêu dùng chỉ áp dụng cho các đơn vị không có tư cách pháp nhân thuộc khu vực hộ gia đình. Ví dụ, sản phẩm nông nghiệp do hộ gia đình sản xuất ra và để tiêu dùng. 


Hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tích lũy có thể được tạo ra bởi bất kỳ loại đơn vị sản xuất (có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân) thuộc mọi khu vực thể chế trong nền kinh tế. Hàng hóa tự sản xuất để tích lũy rất đa dạng, có thể là các công cụ sản xuất đặc thù; nhà ở và nhà xưởng tự xây dựng bởi hộ gia đình và đơn vị sản xuất, v.v.


Giá trị của hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng tính trong chỉ tiêu giá trị sản xuất bằng tổng của các khoản sau:


a. Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra bởi hộ gia đình và tiêu dùng luôn bởi hộ gia đình đó;


b. Tổng giá trị tài sản cố định tạo ra và được giữ lại đơn vị để dùng vào sản xuất trong tương lai của các đơn vị sản xuất; 


c. Tổng giá trị của thay đổi sản phẩm dở dang và thành phẩm tồn kho dự định sử dụng cho một trong hai mục đích nêu ở khoản (a) và (b). 


- Hàng hóa và dịch vụ phi thị trường là những hàng hóa và dịch vụ phục vụ cá nhân hoặc cộng đồng do các đơn vị không vị lợi phục vụ hộ gia đình và Nhà nước cho không thu tiền, hoặc cung cấp với giá không có ý nghĩa kinh tế. Hàng hóa và dịch vụ phi thị trường được sản xuất ra bởi hai lý do:


a. Không có khả năng yêu cầu cá nhân dân cư thanh toán cho các dịch vụ tiêu dùng chung của cộng đồng vì những tiêu dùng này không quản lý được. Cơ chế giá cả không thể áp dụng khi chi phí giao dịch quá cao. Sản xuất các loại dịch vụ này phải được tổ chức tập trung bởi các đơn vị của nhà nước và kinh phí được cấp từ các quỹ hơn là dựa vào doanh thu cung cấp dịch vụ; 


b. Do chính sách kinh tế và xã hội của nhà nước nên đã không thu tiền khi Nhà nước và các tổ chức không vị lợi cung cấp những loại hàng hóa và dịch vụ này cho cá nhân dân cư.


Giá trị của hàng hóa và dịch vụ phi thị trường tính trong chỉ tiêu giá trị sản xuất bằng tổng của các khoản sau:


a. Tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ cấp không hoặc thu với giá không có ý nghĩa kinh tế cho cá nhân dân cư hoặc cho toàn thể cộng đồng;


b. Tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ cung cấp bởi một đơn vị sản xuất này cho đơn vị sản xuất khác thuộc cùng một nhà sản xuất phi thị trường để dùng làm chi phí trung gian;


c. Tổng giá trị thay đổi của sản phẩm dở dang và thành phẩm tồn kho dự kiến sử dụng cho một trong hai khoản (a) và (b).  


2. Xác định giá trị các nhóm sản phẩm trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất



Chỉ tiêu giá trị sản xuất phản ánh toàn bộ giá trị của sản phẩm vật chất (thành phẩm, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang) và dịch vụ sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. Có hai nội dung luôn được đề cập tới khi tính toán chỉ tiêu này, đó là loại giá và thời điểm hạch toán kết quả của hoạt động sản xuất. Sau đây sẽ đề cập tới hai nội dung này theo từng nhóm sản phẩm trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất.   



2.1. Hàng hóa và dịch vụ có tính thị trường được xác định giá trị theo giá cơ bản tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ nhà sản xuất tới người mua hay khi dịch vụ được cung cấp cho người sử dụng. Trường hợp tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa và cung cấp dịch vụ không cùng với thời điểm thanh toán - người mua hàng hóa và dịch vụ có thể thanh toán trước hoặc thanh toán sau, khi đó tiền lãi hay các phí khác có liên quan tới thanh toán trước hoặc thanh toán sau không bao gồm trong giá bán hàng hóa và dịch vụ. Trường hợp không có khả năng áp dụng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, khi đó có thể dùng giá sản xuất để thay thế.


Giá trị của hàng hóa và dịch vụ khi thực hiện giao dịch kinh tế thông qua trao đổi được xác định theo giá cơ bản tại thời điểm quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao hay dịch vụ được cung cấp.   


Giá trị của thành phẩm tồn kho và sản phẩm dở dang được xác định theo giá cơ bản hiện đang tồn tại trên thị trường tại thời điểm thành phẩm và sản phẩm dở dang đưa vào kho. Trong giá trị sản xuất, khoản thành phẩm tồn kho và sản phẩm dở dang được tính bằng chênh lệch giữa cuối và đầu kỳ của kỳ tính toán, vì vậy tổng giá trị của chênh lệch thành phẩm tồn kho và sản phẩm dở dang tính theo giá cơ bản sẽ bằng: tổng giá trị của thành phẩm và sản phẩm dở dang đưa vào kho trừ đi tổng giá trị của thành phẩm và sản phẩm dở dang xuất kho trừ đi giá trị hao hụt tổn thất trong kho.


2.2. Hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy được xác định giá trị theo giá cơ bản tại thời điểm sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ. Nói cách khác, để xác định giá trị của hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy cần có giá cơ bản của cùng loại hàng hóa và dịch vụ bán với số lượng đủ lớn trên thị trường. Trường hợp không có giá cơ bản của sản phẩm cùng loại bán trên thị trường, có thể dùng tổng chi phí sản xuất để xác định giá trị cho những loại hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy, bằng tổng của các khoản sau:


a. Chi phí trung gian dùng trong sản xuất để tạo ra hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy;


b. Thu nhập của người lao động từ sản xuất;


c. Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất;


d. Thuế (trừ trợ cấp) sản xuất khác.


Trường hợp tự xây dựng nhà ở của dân cư và các công trình phúc lợi của xã, phường dùng phương pháp tổng chi phí để xác định giá trị. Tuy vậy cần lưu ý giá trị đóng góp vật liệu xây dựng và công lao động không trả thù lao của nhân dân trong vùng.


2.3. Hàng hóa và dịch vụ phi thị trường được xác định giá trị tại thời điểm sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ. Với nội dung cấu thành của hàng hóa và dịch vụ phi thị trường nêu ở mục trên, nên không có thị trường cho loại dịch vụ phục vụ toàn thể cộng đồng như: dịch vụ quản lý nhà nước; dịch vụ an ninh quốc phòng, v.v. Không giống như trường hợp của hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy, không có giá cơ bản của hàng hóa và dịch vụ cùng loại bán trên thị trường dùng để áp dụng xác định giá trị cho nhóm hàng hóa và dịch vụ phi thị trường. 


Với lý do nêu trên và để đảm bảo việc xác định giá trị của dịch vụ phi thị trường do các đơn vị nhà nước và các tổ chức không vị lợi tạo ra phù hợp với việc xác định giá trị của những nhóm hàng hóa và dịch vụ khác trong nền kinh tế, giá trị của hàng hóa và dịch vụ phi thị trường được xác định theo phương pháp tổng chi phí phát sinh, bằng tổng của các khoản sau:  


a. Chi phí trung gian dùng trong sản xuất để tạo ra hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy;


b. Thu nhập của người lao động từ sản xuất;


c. Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất;


d. Thuế (trừ trợ cấp) sản xuất khác.


Tóm lại, hoạt động sản xuất của nền kinh tế tạo ra hàng nghìn sản phẩm và được gộp vào ba nhóm chính: hàng hóa và dịch vụ có tính thị trường; hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy; hàng hóa và dịch vụ phi thị trường. Thời điểm hạch toán giá trị của ba nhóm sản phẩm dùng trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất theo nguyên tắc chuyển quyền sở hữu hàng hóa và thời điểm cung cấp dịch vụ. Giá cơ bản được dùng để xác định giá trị cho nhóm thứ nhất và thứ hai; tổng chi phí sản xuất được áp dụng cho nhóm thứ ba.


3. Các loại giá dùng trong thống kê tổng hợp


3.1. Khái niệm, nội dung các loại giá



Đối tượng và mục đích nghiên cứu trong nền kinh tế rất đa dạng, vì vậy thống kê tổng hợp nói chung và thống kê tài khoản quốc gia nói riêng đã đưa ra một số loại giá dùng để xác định giá trị của hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra và nhập khẩu trong nền kinh tế. Trong báo cáo tổng hợp này chỉ đề cập tới các loại giá có liên quan tới tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm
. Sau đây lần lượt đề cập tới các loại giá này.   


- Giá cơ bản là số tiền người sản xuất nhận được do bán một đơn vị hàng hóa hay dịch vụ sản xuất ra trừ đi thuế đánh vào sản phẩm, cộng với trợ cấp sản phẩm. Giá cơ bản loại trừ phí vận tải không do người sản xuất trả khi bán hàng;


- Giá sản xuất là số tiền người sản xuất nhận được do bán một đơn vị hàng hóa hay dịch vụ sản xuất ra trừ đi thuế giá trị gia tăng hay thuế được khấu trừ tương tự. Giá sản xuất loại trừ phí vận tải không do người sản xuất trả khi bán hàng
;



- Giá sử dụng là số tiền người mua phải trả để nhận được một đơn vị hàng hóa hay dịch vụ tại thời gian và địa điểm do người mua yêu cầu. Giá sử dụng không bao gồm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ hay thuế tương tự được khấu trừ. Giá sử dụng bao gồm cả phí vận tải do người mua phải trả; 


- Giá thị trường là giá thực tế thỏa thuận giữa các đối tượng khi thực hiện giao dịch. Trong hệ thống thuế được khấu trừ như thuế giá trị gia tăng sẽ dẫn tới hai loại giá thực tế thỏa thuận cho một hoạt động giao dịch nếu đứng trên quan điểm của nhà sản xuất (giá cơ bản) và người sử dụng (giá sử dụng);




- Giá giao dịch là giá thỏa thuận giữa người nhập khẩu và người xuất khẩu dịch vụ và áp dụng để đánh giá giá trị của xuất, nhập khẩu dịch vụ. Với đặc trưng của sản phẩm dịch vụ đó là quá trình sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, do vậy giá giao dịch áp dụng trong đánh giá xuất, nhập khẩu dịch vụ chính là giá sử dụng. Tuy vậy, nếu đứng trên quan điểm của người nhập khẩu dịch vụ, giá sử dụng trong trường hợp này cũng là giá cơ bản; 
 


- Giá có ý nghĩa kinh tế. Một loại giá được gọi là có ý nghĩa kinh tế nếu giá đó có ảnh hưởng tới số lượng sản phẩm mà nhà sản xuất sẵn sàng cung cấp cho thị trường và số lượng sản phẩm người tiêu dùng sẵn sàng mua. Điều này mô tả mối tương quan giữa chi phí sản xuất (nhà sản xuất) và sở thích của người tiêu dùng. Sản phẩm bán theo giá có ý nghĩa kinh tế được gọi là sản phẩm thị trường. 


- Giá không có ý nghĩa kinh tế. Một loại giá được gọi là không có ý nghĩa kinh tế nếu giá đó không có ảnh hưởng hoặc có ảnh hưởng nhưng rất ít tới số lượng sản phẩm mà nhà sản xuất sẵn sàng sản xuất và cung cấp cho thị trường. Giá không có ý nghĩa kinh tế rõ ràng không thay đổi theo quy luật Cung – Cầu và dường như được đặt ra để tăng thêm một khoản doanh thu nào đó hoặc để làm giảm bớt nhu cầu đối với loại hàng hóa và dịch vụ này nếu hoàn toàn cấp không. Trong thống kê tổng hợp, giá cơ bản; giá sản xuất và giá sử dụng là “giá có ý nghĩa kinh tế”.


3.2. Mối liên hệ và sự khác biệt giữa giá cơ bản, giá sản xuất và giá sử dụng


Để thấy rõ mối quan hệ và sự khác biệt giữa giá cơ bản, giá sản xuất và giá sử dụng, sau đây đề cập mối liên hệ có tính “tuần tự” giữa ba loại giá này:


· Giá sản xuất bằng giá cơ bản cộng với thuế sản phẩm, không bao gồm thuế giá trị gia tăng hay thuế được khấu trừ tương tự do người mua phải trả trừ đi trợ cấp sản phẩm. 


· Giá sử dụng bằng giá sản xuất cộng với thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ hay loại thuế tương tự không được khấu trừ, cộng với phí vận tải và phí thương nghiệp do đơn vị khác cung cấp.


· Trường hợp người sử dụng mua trực tiếp hàng hóa từ người sản xuất, giá sử dụng lớn hơn giá sản xuất bởi hai yếu tố: (a) Giá trị của thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ do người mua phải nộp và (b) Phí vận tải do người mua phải trả khi mua hàng hóa.


Theo khái niệm của thống kê tài khoản quốc gia, thuế sản xuất gồm hai nhóm: thuế sản phẩm và thuế sản xuất khác. Khác biệt giữa giá cơ bản, giá sản xuất và giá sử dụng trong thống kê tổng hợp thể hiện ở phạm vi áp dụng thuế sản phẩm, phí vận tải và phí thương nghiệp. Trên góc độ thuế sản xuất, giá cơ bản của một đơn vị sản phẩm chỉ bao gồm thuế sản xuất khác mà không bao gồm bất kỳ một loại thuế sản phẩm nào. Giá sản xuất của một đơn vị sản phẩm bao gồm thuế sản xuất khác và một số loại thuế sản phẩm. Giá sử dụng của một đơn vị sản phẩm bao gồm thuế sản xuất khác và tất cả các loại thuế sản phẩm .  


Giá sản xuất là giá “ngoại lai” giữa giá cơ bản và giá sử dụng vì nó không bao gồm một số loại thuế sản phẩm. Giá sản xuất không phải là số tiền người sản xuất nhận được khi bán sản phẩm và cũng không phải số tiền người sử dụng phải trả khi mua hàng. Nhà sản xuất dựa vào giá cơ bản để đưa ra các quyết định sản xuất; trong khi đó người tiêu dùng dựa vào giá sử dụng để quyết định việc mua hàng. 


Giá sử dụng dùng trong thống kê tài khoản quốc gia để tính chỉ tiêu chi phí trung gian; tích luỹ tài sản; tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình và của nhà nước. Cần lưu ý trong định nghĩa về giá sử dụng đó là số tiền người mua phải trả để nhận được một đơn vị hàng hóa hay dịch vụ tại thời gian và địa điểm do người mua yêu cầu. Trong trường hợp mua hàng hóa, nếu người mua trả tiền cho người bán và thuê người khác vận chuyển hàng tới nơi người mua yêu cầu, khi đó giá sử dụng phải bao gồm cả chi phí thuê vận chuyển.


Dưới dạng biểu đồ, mối liên hệ giữa ba loại giá được thể hiện như sau:


Mối liên hệ giữa 3 loại giá
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          Giá cơ bản                      Giá sản xuất                      Giá sử dụng


Dưới dạng công thức, mối liên hệ giữa ba loại giá được viết như sau:


		Giá sản xuất

		=

		Giá cơ bản

		+

		Thuế sản phẩm do đơn vị sản xuất trả

		-

		Trợ cấp sản phẩm từ Nhà nước cho đơn vị sản xuất





		Giá sử dụng

		=

		Giá sản xuất

		+

		Phí vận tải và phí thương nghiệp

		+

		Thuế sản phẩm do người tiêu dùng trả

		-

		Trợ cấp sản phẩm từ Nhà nước cho người tiêu dùng





3.3. Ưu điểm của giá cơ bản và giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế



a. ưu điểm của giá cơ bản. Với định nghĩa và so sánh sự khác biệt giữa giá cơ bản và giá sản xuất nêu ở mục trên cho thấy ưu điểm lớn nhất của việc dùng giá cơ bản so với giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm theo ngành kinh tế. Bản chất “ngoại lai” giữa giá cơ bản và giá sử dụng của giá sản xuất đã cho thấy hạn chế về ý nghĩa kinh tế và tác dụng dùng để phân tích, hoạch định chính sách của các chỉ tiêu giá trị sản xuất khi tính theo giá sản xuất.


Chất lượng tính toán của một chỉ tiêu càng được nâng cao nếu lượng thông tin cần thiết phải thu thập để tính chỉ tiêu đó càng ít. Trong trường hợp dùng giá sản xuất để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất cần phải thu thập thông tin về thuế sản phẩm phát sinh phải nộp ở cấp vi mô (từng đơn vị sản xuất), trong khi đó nếu tính theo giá cơ bản sẽ không cần những thông tin này. 


áp dụng giá cơ bản để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất sẽ loại trừ được ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách thuế sản phẩm của Nhà nước, đặc biệt đối với các nước đang phát triển trong xu thế toàn cầu hóa và thương mại hóa hiện nay. 


Chế độ hạch toán kế toán doanh nghiệp và hệ thống thuế sản xuất hiện nay của nước ta hoàn toàn phù hợp với việc áp dụng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm theo ngành kinh tế. 


b. ưu điểm của giá sản xuất. Dùng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế không những phù hợp với chế độ hạch toán và kế toán trước đây mà còn phù hợp với chính sách thuế doanh thu. Với chế độ hạch toán và chính sách thuế doanh thu trước đây cho phép tính chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế theo giá sản xuất trước, vì vậy vào thời điểm đó chưa phù hợp cho việc áp dụng giá cơ bản trong tính toán.  


Chỉ dùng giá cơ bản hoặc giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế. Chỉ dùng giá sử dụng để tính chỉ tiêu chi phí trung gian. Tuy vậy tổng sản phẩm trong nước luôn tính theo giá thị trường, nói cách khác chỉ có một loại giá dùng để tính GDP mặc dù giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm có thể tính theo giá cơ bản hay giá sản xuất. Mặt khác giá trị tăng thêm tính theo giá cơ bản hay giá sản xuất không ảnh hưởng tới độ lớn của chỉ tiêu GDP. Công thức chung tính tổng sản phẩm trong nước đối với trường hợp giá trị tăng thêm tính theo giá cơ bản và giá sản xuất lần lượt như sau:


		Tổng sản phẩm trong nước

		=

		Tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản

		+

		Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

		+

		Thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ





		Tổng sản phẩm trong nước

		=

		Tổng giá trị tăng thêm theo giá sản xuất 

		+

		Thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ





II. Phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản của các ngành sản xuất vật chất


Chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản của các ngành sản xuất có vai trò rất quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp. Giá trị sản xuất theo giá cơ bản không bao gồm bất kỳ một loại thuế sản phẩm nào nhưng lại bao gồm trợ cấp sản phẩm, vì vậy nó phản ánh đúng nhất, sát thực nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà sản xuất, phù hợp với hao phí lao động sống và lao động vật hoá trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. Với ý nghĩa đó, chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản thường được dùng trong nghiên cứu đánh giá tăng trưởng của sản xuất, cơ cấu kinh tế giữa các ngành và trong nội bộ ngành, cũng như dùng để tính một số chỉ tiêu chất lượng kinh tế khác. Bởi vậy yêu cầu tính toán phải đảm bảo tính thống nhất cao về phương pháp luận, nhưng thực tiễn mỗi ngành kinh tế lại có những đặc thù rất khác nhau về tính kết quả sản xuất, cho nên kỹ thuật tính toán cụ thể lại phải quy định riêng phù hợp với cách tiếp cận của mỗi ngành kinh tế.


1. Nguyên tắc chung khi tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản


1.1. Tính toàn bộ giá trị lao động sống và lao động vật hoá đã được sử dụng hết cho sản xuất tạo ra sản phẩm cùng với giá trị thặng dư được xác định trong một thời gian nhất định. Nguyên tắc này quy định nội dung của giá trị sản xuất theo giá cơ bản bao gồm:


i. Toàn bộ chi phí đầu vào thực tế đã tiêu thụ cho sản xuất như: Nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ sản xuất, khấu hao tài sản cố định, chi phí nhân công, các khoản thuế sản xuất khác, phí, lệ phí phát sinh trong quá trình sản xuất và những chi phí khác có liên quan trực tiếp đến sản xuất (chi phí tuyển dụng, kèm cặp tay nghề cho người lao động, chi phí quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới...);


ii. Giá trị thặng dư tạo ra được xác định, nghĩa là chỉ có những giá trị thặng dư được thể hiện ra khi sản phẩm được tiêu thụ. Còn phần sản phẩm chưa được tiêu thụ, thì bộ phận giá trị thặng dư chưa được xác định, chưa thể tính vào giá trị sản xuất.



Nguyên tắc cũng xác định phạm vi sản phẩm được tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản là toàn bộ sản phẩm được tạo ra kể cả sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ, nghĩa là cả sản phẩm thành phẩm kết thúc quá trình chế biến được nhập kho, sản phẩm là bán thành phẩm, sản phẩm dở dang trên dây truyền sản xuất, các phế liệu, phế phẩm tạo ra trong quá trình sản xuất đã tiêu thụ thu được tiền.


1.2. Chỉ tiêu giá trị sản xuất nói chung và giá trị sản xuất theo giá cơ bản nói riêng được tính cho một thời kỳ nhất định. Nguyên tắc này xác định về mặt thời gian của chỉ tiêu, có thể thời gian đó là 1 quí, 6 tháng, 9 tháng, hay 1 năm và khái niệm biến kỳ được áp dụng đối với chỉ tiêu giá trị sản xuất.  


1.3. Sản phẩm sản xuất ra trong thời kỳ nào được tính cho thời kỳ đó Giá trị sản xuất của một thời kỳ chỉ bao gồm kết quả sản xuất phát sinh của thời kỳ đó, không được đem kết quả sản xuất của thời kỳ này, tính cho kỳ khác và ngược lại. Vì vậy, những sản phẩm chưa kết thúc quá trình chế biến (bán thành phẩm, sản phẩm dở dang) chỉ được tính phần phát sinh thêm trong kỳ tính toán, nghĩa là chỉ được tính phần chênh lệch giữa giá trị của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang cuối kỳ trừ đi đầu kỳ, nếu hiệu số là dương được cộng thêm vào giá trị sản xuất, là âm phải trừ bớt khỏi giá trị sản xuất.



Những phế liệu, phế phẩm tạo ra trong quá trình sản xuất nếu đã tiêu thụ cũng được tính vào giá trị sản xuất, nhưng qui ước tiêu thụ được ở thời kỳ nào, thì tính vào giá trị sản xuất ở thời kỳ đó.


1.4. Giá trị sản xuất không được tính trùng trong phạm vi đơn vị tính toán. Chỉ tiêu giá trị sản xuất phụ thuộc vào đơn vị thống kê được dùng thu thập số liệu để tính toán. Về nguyên tắc, không được tính trùng trong nội bộ đơn vị, nghĩa là chỉ được tính kết quả hoạt động cuối cùng của đơn vị, không tính các yếu tố chu chuyển trong nội bộ đơn vị.



Chẳng hạn lấy đơn vị tính là doanh nghiệp thì giá trị sản xuất chỉ tính kết quả cuối cùng của doanh nghiệp, không tính bộ phận giá trị được sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp. Nhưng lại được tính giá trị sản phẩm của doanh nghiệp khác được sử dụng cho sản xuất của doanh nghiệp; nghĩa là có sự tính trùng giữa các doanh nghiệp với nhau. Hoặc lấy đơn vị tính là một ngành kinh tế, thì nguyên tắc không được tính trùng bộ phận giá trị sản phẩm được sử dụng lẫn nhau trong nội bộ một ngành, nhưng lại được tính trùng bộ phận giá trị sản phẩm được sử dụng giữa các ngành với nhau. Nếu chọn nền kinh tế quốc dân là đơn vị tính, thì chỉ được tính giá trị sản phẩm cuối cùng của nền kinh tế, không được tính trùng giá trị sản phẩm được sử dụng lẫn cho nhau giữa các ngành kinh tế.



Về mặt lý thuyết, giá trị sản xuất có thể tính cho một doanh nghiệp, một ngành kinh tế cá biệt, ngành cấp 1, nền kinh tế quốc dân, nhưng trong thực tế để tính được cho một ngành kinh tế, nền kinh tế quốc dân là việc rất khó khăn vì loại bỏ được giá trị sản phẩm chu chuyển giữa các doanh nghiệp trong một ngành và giữa các ngành trong nền kinh tế là rất phức tạp không tính toán được, cho nên hầu hết các nước chỉ tính cho cơ sở sản xuất kinh doanh.


2. Phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản của các ngành sản xuất vật chất


2.1. Ngành nông nghiệp

2.1.1. Những qui định cụ thể


Do đặc thù của ngành nông nghiệp là một bộ phận sản phẩm được sản xuất ra được để lại cho tiêu dùng cuối cùng của chính người sản xuất (tự sản tự tiêu), mặt khác giá tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp khác với giá của hộ gia đình. Bởi vậy, tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản được qui định cụ thể như sau:


· Đối với khối doanh nghiệp kinh doanh có hạch toán kinh tế dựa chủ yếu vào doanh thu và chênh lệch tồn kho.


· Đối với khối hộ sản xuất dựa vào sản lượng thu hoạch và giá bán bình quân. Giá bán bình quân được coi là giá cơ bản, tính trên cơ sở giá bán bình quân của các hộ sản xuất bán tại các chợ nông thôn trừ đi chi phí vận chuyển và phí thương mại (nếu có).


2.1.2. Nội dung giá trị sản xuất 



Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp bao gồm:


a. Giá trị của các sản phẩm trồng trọt: Là toàn bộ giá trị của các sản phẩm chính, các phụ phẩm và hoạt động sơ chế nông sản gắn với sản xuất, cụ thể:


· Giá trị sản phẩm thu hoạch của các loại cây trồng (cây lương thực có hạt; cây có bột; cây rau, củ rau, đậu các loại; cây công nghiệp; cây ăn quả; các cây trồng khác);


· Giá trị các phụ phẩm của trồng trọt như: rơm, rạ, cây ngô, các loại cây khô... Đối với phụ phẩm chỉ tính sản lượng thực tế được sử dụng (nếu không được thu hoạch và sử dụng thì không tính);


· Giá trị các hoạt động sơ chế nông sản gắn với quá trình sản xuất như: sẩy lúa, chẻ cói, chế biến cà phê hạt ra cà phê nhân, chế biến mủ cao su nước thành mủ cao su khô, sơ chế chè búp tươi thành chè búp khô....


b. Giá trị của các sản phẩm chăn nuôi: Là toàn bộ giá trị của các sản phẩm chính của chăn nuôi và các phụ phẩm kèm theo. Cụ thể:


· Giá trị của trọng lượng gia súc, gia cầm tăng thêm trong kỳ (không tính đàn gia súc làm nái sinh sản, đực giống, gia súc kéo cày, kéo xe, lấy sữa, lấy lông);


· Giá trị các con giống bán ra cho xuất khẩu hoặc làm thực phẩm;


· Giá trị sản phẩm chăn nuôi không qua giết thịt như: trứng, sữa, mật ong, kén tằm, lông...;


· Giá trị các phụ phẩm chăn nuôi như: phân gia súc, gia cầm, sừng, da, lông (qua giết mổ)... Những phụ phẩm này chỉ được tính sản lượng thực tế có thu gom kể cả số đã thu nhưng chưa sử dụng trong kỳ. 


c. Giá trị các hoạt động dịch vụ trực tiếp và gắn liền với hoạt động trồng trọt và chăn nuôi như: dịch vụ làm đất, tưới tiêu, bảo vệ cây trồng vật nuôi, phòng trừ dịch bệnh (trừ hoạt động thú y), ươm nhân cây giống, con giống...



Những hoạt động dịch vụ nông nghiệp chỉ được tính cho các đơn vị chuyên hoạt động dịch vụ mà không gắn với hoạt động trồng trọt hoặc chăn nuôi. Còn các đơn vị hoạt động chính là trồng trọt, chăn nuôi, nếu có làm các hoạt động dịch vụ nông nghiệp như trên để phục vụ cho trồng trọt, chăn nuôi của doanh nghiệp thì không được tính, vì giá trị các hoạt động dịch vụ đó đã được tính vào sản phẩm của trồng trọt hoặc chăn nuôi (không được tính trùng trong phạm vi một đơn vị sản xuất).


d. Giá trị của các sản phẩm dở dang như: giá trị chi phí để lập vườn cây lâu năm, đàn gia súc, chi phí trồng trọt, chăn nuôi chưa đến thu hoạch.


e. Giá trị của các hoạt động khác được thực hiện trong đơn vị sản xuất nông nghiệp được qui ước tính vào kết quả hoạt động của ngành nông nghiệp như: cho thuê thiết bị máy móc nông nghiệp kèm theo người điều khiển, giá trị các hoạt động ngành khác nhưng không có hạch toán riêng...


f. Khoản thu về trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho các sản phẩm nông nghiệp theo chính sách hiện hành.


2.1.3. Phương pháp tính các yếu tố của giá trị sản xuất 


Đối với khối doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập (gồm cả hoạt động trồng trọt hoặc chăn nuôi) cách tính giá trị sản xuất căn cứ vào giá trị sản lượng tiêu thụ và chênh lệch tồn kho. Cách tính cụ thể như sau:


Giá trị sản xuất bằng Doanh thu thuần nông nghiệp cộng với Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ của thành phẩm tồn kho cộng với Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ của hàng gửi bán cộng với Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ của sản phẩm dở dang cộng với Khoản thu về trợ cấp trợ giá của Nhà nước (nếu có).


Nội dung của từng khoản trong công thức tính như sau:


a. Doanh thu thuần nông nghiệp là doanh thu không có thuế tiêu thụ của các hàng hoá và dịch vụ nông nghiệp, doanh thu thuần nông nghiệp gồm:


· Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm chính và các phụ phẩm của trồng trọt và chăn nuôi;


· Doanh thu thuần cung cấp các dịch vụ nông nghiệp cho bên ngoài;


· Giá trị các sản phẩm tự dùng hoặc dùng để trả lương, làm giống (tính theo giá thành nhập kho hoặc giá thành hạch toán khi xuất kho).


b. Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ của thành phẩm tồn kho là giá trị tồn kho thành phẩm cuối kỳ tính theo giá thành thực tế nhập kho trừ đi giá trị tồn kho thành phẩm đầu kỳ theo giá thành thực tế nhập kho.


c. Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ của hàng gửi bán là giá trị hàng hoá và dịch vụ tính theo giá cơ bản đã xuất kho tiêu thụ nhưng chưa thu được tiền ở thời điểm cuối kỳ trừ đầu kỳ.


d. Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ của sản phẩm dở dang là tổng chi phí tính theo giá thực tế của sản xuất dở dang cuối kỳ trừ đầu kỳ. Chi phí sản xuất dở dang bao gồm cả chi phí cho việc lập vườn cây lâu năm và lập đàn gia súc cơ bản. 


e. Thu về trợ cấp, trợ giá của Nhà nước là khoản thu phát sinh được Nhà nước cấp theo chính sách trợ cấp, trợ giá cho nông nghiệp. Số liệu tính theo số phát sinh được cấp, không kể số đó doanh nghiệp đã nhận hay chưa nhận được.


Trong thực tế nhiều doanh nghiệp nông nghiệp có hạch toán nhưng theo chế độ khoán cho người lao động, trường hợp này giá trị sản xuất phải tính đầy đủ cả phần giao khoán của doanh nghiệp và phần ngoài khoán, vượt khoán của người lao động.


Đối với hộ nông nghiệp. Đặc điểm của hộ gia đình là không hạch toán đầy đủ, thường xuyên. Sản lượng tự sản tự tiêu chiếm tỷ trọng lớn, bởi vậy không thể tính giá trị sản xuất căn cứ vào doanh thu và chênh lệch tồn kho như đối với doanh nghiệp hạch toán độc lập, mà phải tính trực tiếp từ sản lượng sản xuất nhân với giá bán bình quân, chấp nhận cách tính không đầy đủ như trong lý thuyết và như với các doanh nghiệp hạch toán độc lập. Vì tính trên sản lượng sản xuất, nên không thể có cách tính chung cho cả ngành, mà buộc phải tính riêng cho trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. Cách tính cụ thể như sau:


a. Giá trị sản xuất của ngành trồng trọt: Qui ước tính bằng sản lượng sản xuất trong kỳ của từng sản phẩm trồng trọt nhân với giá bán bình quân trong kỳ.



Sản lượng sản xuất là toàn bộ sản lượng thu hoạch trong kỳ theo hình thái qui định hiện hành như: thóc phải là thóc khô, cao su là cao su mủ khô, rau quả là rau quả tươi thu hoạch đưa đi tiêu thụ hoặc trực tiếp sử dụng. Sản lượng thu hoạch đã được tiêu thụ gồm sản lượng hoặc đã dùng để thanh toán các dịch vụ nông nghiệp, trả công lao động thuê mướn (nếu có), sản lượng còn cất giữ trong hộ, sản lượng tự dùng, cho biếu và dùng để làm giống.



Giá bán bình quân là giá bán trực tiếp các sản phẩm trồng trọt của hộ sản xuất tại chợ nông thôn và loại trừ chi phí vận chuyển, phí thương nghiệp không do hộ sản xuất trả. Đối với hộ sản xuất nông nghiệp giá này vừa là giá sản xuất, vừa là giá cơ bản, vì trong giá bán không có thuế tiêu thụ sản phẩm bởi các hộ không phải chịu các loại thuế này.



Đối với hộ trồng trọt chỉ tính chi phí lập mới vườn cây lâu năm, không tính chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ sản phẩm dở dang vào giá trị sản xuất.


Công thức tính có dạng tổng quát:
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Trong đó:


     GOT: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt;


     qi       : Sản lượng sản xuất của sản phẩm trồng trọt i;
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   : Giá bán bình quân sản phẩm i của hộ sản xuất;


     i      : Tên sản phẩm được đánh thứ tự từ 1 đến n.


b. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi: Qui ước tính bằng sản lượng sản xuất trong kỳ của từng sản phẩm chăn nuôi nhân với giá bán bình quân của hộ sản xuất trong kỳ. Sản lượng sản xuất trong kỳ của sản phẩm chăn nuôi gồm:


 Tổng trọng lượng tăng thêm trong kỳ của sản phẩm nuôi giết thịt (không tính trọng lượng tăng thêm của gia súc còn trong thời kỳ theo mẹ và gia súc là tài sản cố định).
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Trong đó:
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Sản lượng sản xuất của các sản phẩm chăn nuôi không qua giết thịt (trứng, sữa, mật ong, kén tằm...): tính bằng tổng sản lượng thực tế thu hoạch được trong kỳ.


Sản phẩm phụ của chăn nuôi (phân, da lông, sừng, xương...): tính theo sản lượng thực tế đã thu gom kể cả số đã thu nhưng chưa được sử dụng trong kỳ.



Giá bán bình quân của hộ sản xuất tính giống như giá của sản phẩm trồng trọt.



Đối với hộ chăn nuôi, qui ước không tính trọng lượng thịt hơi đầu kỳ, cuối kỳ của các sản phẩm gia cầm. Với gia cầm thì sản lượng sản xuất bằng trọng lượng tăng thêm và cũng bằng trọng lượng bán ra và giết thịt trong kỳ. Chi phí lập đàn gia súc cơ bản mới trong kỳ tính theo tổng chi phí thực tế đã chi trong kỳ.



Công thức tính có dạng tổng quát giống như công thức tính cho sản phẩm ngành trồng trọt.
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Trong đó:


     GOc: Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi;


     qi       : Sản lượng sản xuất của sản phẩm chăn nuôi i;
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   : Giá bán bình quân sản phẩm i của hộ sản xuất;


     i      : Tên sản phẩm được đánh thứ tự từ 1 đến n;


Giá trị sản xuất của dịch vụ nông nghiệp. Chỉ tính giá trị sản xuất của dịch vụ nông nghiệp đối với các hộ chuyên hoạt động dịch vụ nông nghiệp cung cấp cho bên ngoài. Giá trị sản xuất theo giá cơ bản là tổng số tiền thu được của các dịch vụ trừ đi thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có).


2.2. Ngành lâm nghiệp

2.2.1. Những qui định cụ thể



Ngành lâm nghiệp có đặc điểm là qui trình sản xuất kéo dài (trồng rừng) và nhất là hoạt động sản xuất của các hộ gia đình lâm nghiệp thường không được hạch toán đầy đủ, thường xuyên, bởi vậy qui định cách tính cụ thể như sau:


Đối với các đơn vị có hạch toán kinh tế đầy đủ, thường xuyên, tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản căn cứ vào doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm, chênh lệch tồn kho và chi phí sản xuất dở dang;


Đối với các hộ hoạt động lâm nghiệp do không thực hiện thường xuyên chế độ kế toán sản xuất kinh doanh, tính giá trị sản xuất dựa vào sản lượng sản phẩm thu hoạch thực tế và chi phí sản xuất của hộ.


2.2.2. Nội dung giá trị sản xuất 



Giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp gồm các yếu tố sau:


a. Giá trị của hoạt động trồng rừng, nuôi rừng, chăm sóc tu bổ bảo vệ rừng (kể cả rừng tự nhiên), trồng cây phân tán;


b. Giá trị của các sản phẩm gỗ và các lâm sản khác khai thác được từ rừng tự nhiên như: tre, nứa, song, mây... và thu hoạch các lâm sản từ rừng trồng, trồng cây phân tán;


c. Giá trị của các sản phẩm khác thu nhặt được từ rừng tự nhiên như: cánh kiến, nhựa cây, quả, hạt, nấm, các cây dược liệu...;


d. Giá trị các hoạt động sơ chế gỗ và các lâm sản khác gắn với quá trình khai thác, chăm sóc tu bổ rừng (những hoạt động chế biến gỗ lâm sản được thực hiện trong các cơ sở chế biến độc lập được tính vào ngành công nghiệp chế biến);


e. Giá trị các hoạt động dịch vụ lâm nghiệp như: làm đất, nuôi, ươm cây giống, tưới tiêu nước cho rừng, hoạt động bảo vệ thực vật, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng...


2.2.3. Phương pháp tính  



Tính giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp là tính các giá trị của những yếu tố được trình bày ở mục 2.2.2. Do đặc thù của ngành lâm nghiệp, nên cách tính được áp dụng cho đối tượng là doanh nghiệp có hạch toán kinh tế đầy đủ, thường xuyên, khác với đối tượng là các hộ gia đình làm lâm nghiệp, cách tính cụ thể như sau:


Đối với khối doanh nghiệp có hạch toán kinh tế thường xuyên, đầy đủ:



Giá trị sản xuất theo giá cơ bản được tính trên cơ sở doanh thu thuần của hoạt động lâm nghiệp và các số liệu về tồn kho thành phẩm, chi phí sản xuất dở dang của kế toán doanh nghiệp. Cụ thể:



Giá trị sản xuất bằng Doanh thu thuần của hoạt động sản xuất lâm nghiệp cộng với Chênh lệch giá trị tồn kho thành phẩm giữa cuối kỳ và đầu kỳ cộng với Chênh lệch giá trị sản phẩm lâm nghiệp đang trên đường đi tiêu thụ giữa cuối kỳ và đầu kỳ cộng với Chênh lệch chi phí sản xuất dở dang giữa cuối kỳ và đầu kỳ cộng với Thu từ các hoạt động khác được quy ước tính cho ngành lâm nghiệp cộng với Thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước (nếu có).


Doanh thu thuần của hoạt động sản xuất lâm nghiệp bao gồm:


· Doanh thu bán các sản phẩm lâm nghiệp được khai thác và thu nhặt từ rừng tự nhiên, sản phẩm thu hoạch từ rừng trồng của doanh nghiệp. Doanh thu này theo giá bán chưa có thuế tiêu thụ sản phẩm;


· Doanh thu bán các sản phẩm tiêu thụ trong quá trình chăm sóc, tu bổ rừng. Doanh thu này tính theo giá bán chưa có thuế tiêu thụ sản phẩm.


· Doanh thu thu được từ bán các sản phẩm lâm sản sơ chế gắn với hoạt động lâm nghiệp (doanh thu chưa có thuế tiêu thụ sản phẩm);


· Doanh thu của các hoạt động dịch vụ lâm nghiệp cung cấp cho bên ngoài (doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng).


Yếu tố chênh lệch tồn kho thành phẩm giữa cuối kỳ và đầu kỳ: là chênh lệch giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ và đầu kỳ tính theo giá thành sản phẩm nhập kho. Thành phẩm tồn kho của ngành lâm nghiệp là các sản phẩm lâm nghiệp khai thác, thu nhặt từ rừng tự nhiên, sản phẩm thu hoạch từ rừng trồng, sản phẩm sơ chế, tất cả đều đã được nhập kho để tiêu thụ.


Yếu tố chênh lệch giá trị hàng đang trên đường đi tiêu thụ giữa cuối kỳ và đầu kỳ, là giá trị tính theo giá bán chưa có thuế tiêu thụ của những sản phẩm lâm sản đã xuất kho thành phẩm đi tiêu thụ nhưng chưa thu được tiền (chưa tính vào yếu tố doanh thu thuần ở trên).


Yếu tố chênh lệch chi phí sản xuất dở dang giữa cuối kỳ và đầu kỳ là tổng chi phí tính theo giá thực tế các chi phí đầu vào của hoạt động trồng rừng, tu bổ chăm sóc rừng, chi phí khai thác (giữa bãi I và bãi II).


Yếu tố thu từ các hoạt động khác qui ước tính vào giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp là doanh thu cho thuê thiết bị máy móc ngành lâm nghiệp có kèm theo người điều khiển, doanh thu các hoạt động ngành khác phụ thuộc trong ngành lâm nghiệp nhưng không có hạch toán riêng. Các loại doanh thu này tính theo giá bán chưa có thuế tiêu thụ sản phẩm.


Yếu tố thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước: là số phát sinh được Nhà nước cấp (nếu có).


Đối với các hộ lâm nghiệp. Thường các hộ sản xuất không hạch toán thường xuyên và cũng không đầy đủ, vì vậy giá trị sản xuất của các hộ được tính riêng cho từng hoạt động trồng và chăm sóc tu bổ rừng, khai thác thu nhặt và thu hoạch sản phẩm rừng trồng và dịch vụ lâm nghiệp trên cơ sở diện tích rừng được trồng mới, chăm sóc tu bổ trong kỳ, sản lượng các loại lâm sản được khai thác, thu nhặt, thu hoạch thực tế trong kỳ và giá trị dịch vụ đã cung cấp cho bên ngoài.



Giá trị sản xuất của hoạt động trồng, chăm sóc, tu bổ rừng là tổng chi phí thực tế cho các hoạt động trên. Tổng chi phí được tính bằng cách lấy chi phí bình quân cho 1 ha trồng rừng, chăm sóc tu bổ rừng nhân với tổng diện tích (tính theo ha) thực tế đã hoàn thành được xác nhận của mỗi loại trong kỳ.



Giá trị sản xuất của hoạt động khai thác, thu nhặt, thu hoạch các sản phẩm rừng là giá trị các sản phẩm lâm nghiệp thực tế đã khai thác, thu nhặt từ rừng tự nhiên và thu hoạch từ rừng trồng.



Giá trị các sản phẩm khai thác, thu nhặt, thu hoạch bằng sản lượng từng loại lâm sản thực tế khai thác, thu nhặt được từ rừng tự nhiên và sản lượng từng loại lâm sản thực tế thu hoạch được từ rừng trồng trong kỳ nhân với giá bán bình quân trong kỳ của người sản xuất chưa có thuế tiêu thụ sản phẩm.



Giá trị sản xuất của các dịch vụ lâm nghiệp bằng tổng doanh thu (chưa có thuế giá trị gia tăng) của các dịch vụ trong kỳ.


2.3. Ngành thuỷ sản


2.3.1. Những qui định cụ thể


Ngành thuỷ sản có các hoạt động mang tính chất rất khác nhau như: hoạt động khai thác trên biển và các sông, hồ tự nhiên; hoạt động nuôi trồng và dịch vụ. Do vậy tính giá trị sản xuất phải được tính riêng cho từng hoạt động.


Đơn vị làm căn cứ tính toán là các cơ sở hoạt động thuỷ sản có hạch toán độc lập hoặc hạch toán riêng.


2.3.2. Nội dung giá trị sản xuất 



Giá trị sản xuất của ngành thuỷ sản bao gồm:


a. Giá trị các sản phẩm thuỷ, hải sản do khai thác từ biển, từ các sông hồ tự nhiên (không có bàn tay nuôi trồng của con người);


b. Giá trị các sản phẩm thuỷ, hải sản của hoạt động nuôi trồng tạo ra, được thể hiện bằng sản lượng thuỷ sản thực tế thu hoạch trong kỳ và chênh lệch chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ và đầu kỳ;


c. Giá trị các hoạt động dịch vụ thuỷ sản như: dịch vụ hậu cần cho đánh bắt, dự báo bãi cá, ươm nuôi trồng, làm vệ sinh ao hồ nuôi trồng, cấp thoát nước nơi ươm nuôi thuỷ sản, phòng trừ dịch bệnh và các dịch vụ khuyến ngư khác...;


d. Giá trị chế biến thuỷ, hải sản gắn liền với khai thác đánh bắt (nếu chế biến được tổ chức ở một cơ sở riêng độc lập với đánh bắt thì được tính vào ngành công nghiệp chế biến);


e. Giá trị thu được từ các hoạt động khác được tính vào giá trị ngành thuỷ sản như: doanh thu cho thuê phương tiện khai thác đánh bắt có kèm theo người điều khiển, doanh thu các hoạt động khác phụ thuộc trong cơ sở hoạt động thuỷ sản nhưng không có hạch toán riêng;


f. Thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước (nếu có).


Sản phẩm thuỷ, hải sản do khai thác, thu hoạch từ nuôi trồng là các sản phẩm sinh vật sống dưới nước kể cả ngao, sò, ốc, hến, trai lấy ngọc... (trừ ếch, ba ba được tính vào ngành chăn nuôi) và các loại thực vật sống dưới nước biển (rong biển, rau câu, các loại tảo...).


2.3.3. Phương pháp tính  


Đối với hoạt động khai thác. Hoạt động khai thác bao gồm hoạt động đánh bắt các loại thuỷ, hải sản như: cá, tôm, cua, mực (kể cả đánh bắt cá voi, cá mập) và khai thác các nguồn thuỷ, hải sản khác như: nghêu, sò, ốc, hến, ngọc trai, các loại rong, tảo rau câu... từ biển hoặc các ao, hồ, sông, suối tự nhiên không có sự chăm sóc của con người.



Giá trị sản xuất của hoạt động khai thác được tính trên cơ sở sản lượng thực tế khai thác của từng loại thuỷ, hải sản nhân với giá bán bình quân chưa có thuế tiêu thụ sản phẩm. Công thức tổng quát:


[image: image15.wmf]å


=


i


i


T


p


 


q


GO




Trong đó:


GOKT: Giá trị sản xuất của hoạt động khai thác thuỷ, hải sản;


qi          : Sản lượng thực tế khai thác được trong kỳ của loại sản phẩm i;
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   : Giá bán bình quân chưa có thuế tiêu thụ (giá cơ bản) của loại sản   phẩm i;


 i      : Tên từng loại sản phẩm được đánh số thứ tự từ 1 đến n. 


Đối với hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. Hoạt động nuôi trồng thuỷ, hải sản bao gồm các hoạt động nuôi, trồng chăm sóc các nguồn lợi thuỷ, hải sản và hoạt động đánh bắt khai thác thu hoạch sản phẩm nuôi trồng.



Giá trị sản xuất của hoạt động nuôi trồng thuỷ, hải sản bằng sản lượng thu hoạch trong kỳ nhân với đơn giá bình quân chưa có thuế tiêu thụ cộng với chênh lệch chi phí nuôi trồng dở dang cuối kỳ và đầu kỳ. Công thức tổng quát:
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Trong đó:


GONT: Giá trị sản xuất của hoạt động nuôi trồng thuỷ, hải sản;


qi          : Sản lượng thu hoạch thực tế của loại thuỷ, hải sản i;
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   : Giá bán bình quân trong kỳ chưa có thuế tiêu thụ của loại thuỷ, hải sản i;


i       : Tên từng loại sản phẩm được đánh số thứ tự từ 1 đến n;


     FCK     : Chi phí sản xuất dở dang đến cuối kỳ;


     FĐK     : Chí phí sản xuất dở dang ở đầu kỳ.



Đối với các hộ cá thể nuôi trồng thuỷ, hải sản, không thực hiện được chế độ hạch toán kế toán thường xuyên, đầy đủ, qui ước không tính yếu tố chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ của chi phí nuôi trồng dở dang.


Đối với hoạt động dịch vụ thuỷ sản. Giá trị sản xuất của hoạt động dịch vụ chỉ tính cho các cơ sở chuyên thực hiện dịch vụ thuỷ sản cung cấp cho bên ngoài (dịch vụ được thực hiện và cung cấp cho nội bộ hoạt động khai thác, nuôi trồng trong đơn vị hoạt động thuỷ sản thì không tính và được tính vào sản phẩm cuối cùng là khai thác hoặc nuôi trồng). Giá trị sản xuất bằng doanh thu thuần từ việc cung cấp các dịch vụ cho bên ngoài.


Đối với các hoạt động chế biến gắn liền với cơ sở đánh bắt, khai thác và thu hoạch. Nguyên tắc tính giá trị các hoạt động chế biến vào ngành thuỷ sản là:


· Chỉ tính các hoạt động sơ chế, chế biến các sản phẩm thuỷ, hải sản trên cùng với đơn vị (phương tiện) đánh bắt, khai thác, ví dụ chế biến các hải sản đánh bắt được trên cùng một con tàu đánh cá (phơi khô, ước muối, ướp đông...). Trường hợp chế biến được tổ chức ở cơ sở khác độc lập với cơ sở đánh bắt thì lại tính cho ngành công nghiệp chế biến;


· Chỉ được tính sản phẩm cuối cùng của cơ sở đánh bắt, nghĩa là tính theo giá trị của sản phẩm chế biến; không được tính giá trị của các sản phẩm khai thác đưa vào chế biến, vì giá trị các sản phẩm này đã được tính vào giá trị của sản phẩm chế biến.



Giá trị sản xuất của sản phẩm chế biến bằng sản lượng chế biến nhân với giá bán bình quân trong kỳ chưa có thuế tiêu thụ. Công thức có dạng tổng quát:




Trong đó:


     GOCB: Giá trị của các sản phẩm chế biến;


     qi          : Sản lượng chế biến của sản phẩm i;
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    : Giá bán bình quân trong kỳ của sản phẩm i;


      i       : Tên sản phẩm chế biến được đánh số thứ tự từ 1 đến n.


Các hoạt động khác phụ thuộc trong doanh nghiệp thuỷ sản: Hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành kinh tế khác được thực hiện bởi các cơ sở thuộc ngành thuỷ sản, nhưng không có hạch toán riêng được qui ước tính vào ngành thuỷ sản. Giá trị sản xuất của yếu tố này là doanh thu thuần của từng hoạt động, riêng hoạt động thương nghiệp là tổng trị giá hàng bán ra chưa có thuế tiêu thụ trừ đi tổng trị giá vốn của hàng bán ra.


Thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước: Các khoản thu do trợ cấp, trợ giá của Nhà nước phát sinh trong kỳ mà doanh nghiệp được nhận (nếu có).


2.4. Ngành công nghiệp



2.4.1. Những qui định cụ thể


Ngành công nghiệp bao gồm công nghiệp khai thác mỏ, công nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, ga và nước. Hoạt động sản xuất của ngành công nghiệp có đặc điểm ổn định, mục đích sản xuất hàng hóa và thường có địa điểm cố định, nên tính giá trị sản xuất được qui định như sau:


Lấy đơn vị sản xuất có hạch toán độc lập hoặc hạch riêng làm đơn vị tính toán, vì thế gọi là phương pháp công xưởng. Với qui định này, giá trị sản xuất của toàn ngành là tổng giá trị sản xuất của các cơ sở sản xuất công nghiệp cộng lại, do đó sự tính trùng giá trị nguyên vật liệu, dịch vụ đầu vào giữa các cơ sở sản xuất là rất lớn;


Vì sản xuất chủ yếu là để bán, nên cách tính dựa trên cơ sở hàng hoá tiêu thụ và chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ của sản phẩm tồn kho và sản phẩm dở dang;


Đối với các cơ sở công nghiệp cá thể có qui mô siêu nhỏ, hạch toán kế toán không đầy đủ, qui ước không tính yếu tố chênh lệch tồn kho và sản xuất dở dang (coi sản xuất bằng tiêu thụ).


2.4.2. Nội dung giá trị sản xuất 



Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp gồm các yếu tố sau:


a. Doanh thu thuần công nghiệp: là số tiền thực tế thu được, không kể thuế tiêu thụ (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) do tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp của cơ sở sản xuất công nghiệp tạo ra. Doanh thu thuần công nghiệp gồm:


· Doanh thu thuần của các sản phẩm chính phẩm, thứ phẩm, sản phẩm song song do hoạt động sản xuất công nghiệp của cơ sở tạo ra (sản phẩm sản xuất bằng nguyên vật liệu của doanh nghiệp và sản phẩm doanh nghiệp đưa nguyên vật liệu đi gia công bên ngoài);


· Doanh thu thuần các hoạt động dịch vụ công nghiệp làm cho bên ngoài như: hoạt động sửa chữa thiết bị máy móc phương tiện vận tải, gia công chế biến (kể cả gia công cắt kính, cắt kim loại, gia công tấm lợp), các hoạt động lắp ráp sơn, đánh bóng, mạ các sản phẩm công nghiệp;


· Doanh thu thuần bán phế liệu, phế phẩm của sản xuất công nghiệp.


Không tính vào doanh thu thuần công nghiệp các khoản thu sau đây:


· Doanh thu các hàng hoá mua vào rồi bán ra không qua chế biến thêm tại doanh nghiệp;


· Doanh thu các sản phẩm do hoạt động của các ngành khác ngoài công nghiệp, được thực hiện trong doanh nghiệp công nghiệp;


· Các khoản thu nhập về hoạt động tài chính như: lãi cổ phần, lãi cho vay vốn, thu đầu tư tài chính...;


· Các khoản thu nhập bất thường như: thanh lý tài sản cố định, tiền phạt vi phạm hợp đồng...


b. Giá trị chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ của tồn kho thành phẩm.


c. Giá trị chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ của hàng gửi bán.


d. Giá trị chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang.


e. Giá trị cho thuê máy móc thiết bị công nghiệp có kèm theo người điều khiển.


f. Các khoản thu về trợ cấp, trợ giá của Nhà nước về hoạt động công nghiệp.


2.4.3. Phương pháp tính  



Theo những quy định cụ thể nêu trên, phương pháp tính giá trị sản xuất ngành công nghiệp cho từng yếu tố như sau:


a. Doanh thu thuần công nghiệp tính trên cơ sở doanh thu tiêu thụ trong kỳ sau khi đã loại trừ thuế tiêu thụ (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) của những sản phẩm và dịch vụ do hoạt động sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp tạo ra (bao gồm cả sản phẩm chính, thứ phẩm, phế phẩm, phế liệu, sản phẩm song song), trừ đi giá trị hàng bán bị trả lại và trừ đi chiết khấu hoặc giảm giá.



Doanh thu tiêu thụ sản phẩm công nghiệp tính bằng sản lượng sản phẩm và dịch vụ công nghiệp đã tiêu thụ thu được tiền hoặc có chấp nhận thanh toán nhân với giá bán theo giá cơ bản thực tế trong kỳ của từng sản phẩm.




Trong đó:


     DTCN: Doanh thu thuần công nghiệp;


qi       : Sản lượng tiêu thụ đã thu được tiền hoặc có chấp nhận thanh toán của sản phẩm i;


      pi       : Giá bán theo giá cơ bản thực tế của sản phẩm i;


      i      : Tên sản phẩm tiêu thụ được đánh theo số thứ tự từ 1 đến n.


b. Giá trị chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ của thành phẩm tồn kho: Lấy giá trị thành phẩm tồn kho ở thời điểm cuối kỳ trừ đi đầu kỳ. 


Vì thành phẩm tồn kho là sản phẩm chưa tiêu thụ, nên giá trị thành phẩm tồn kho tính theo giá thành thực tế của sản phẩm nhập kho. Giá trị thành phẩm tồn kho chỉ được tính cho những sản phẩm do hoạt động công nghiệp của doanh nghiệp tạo ra, không tính tồn kho của hàng hoá mua vào với mục đích để bán ra, tồn kho của nguyên vật liệu, công cụ, phụ tùng và tồn kho các sản phẩm khác không phải của hoạt động sản xuất công nghiệp (sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản...).


c. Giá trị chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ của hàng gửi bán: lấy giá trị hàng gửi bán theo giá cơ bản có đến cuối kỳ trừ đi đầu kỳ.



Giá trị hàng gửi bán chỉ tính cho những sản phẩm hàng hoá và dịch vụ do sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp tạo ra đã xuất kho tiêu thụ, nhưng chưa thu được tiền (chưa tính vào doanh thu). Không tính giá trị của những sản phẩm không do sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp tạo ra và sản phẩm của các hoạt động khác phụ thuộc trong doanh nghiệp như: sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, hàng hoá kinh doanh thương nghiệp...


d. Giá trị chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang: lấy chi phí sản xuất của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang ở thời điểm cuối kỳ trừ đi đầu kỳ.



Vì bán thành phẩm và sản phẩm dở dang còn đang tiếp tục gia công chế biến, nên giá tính là tổng chi phí sản xuất theo giá thực tế của nguyên liệu, nhân công, khấu hao tài sản cố định và dịch vụ đầu vào của sản xuất.



Chỉ tính chi phí của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang của sản xuất công nghiệp, không tính chi phí của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang của các ngành sản xuất khác không phải công nghiệp như: nông nghiệp, thuỷ sản, xây dựng cơ bản.


e. Doanh thu thuần cho thuê máy móc thiết bị kèm theo người điều khiển: tính theo doanh thu thực tế (không gồm thuế tiêu thụ) về hoạt động cho thuê máy móc thiết bị thuộc dây truyền sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp có kèm theo người điều khiển. Không tính khoản thu về cho thuê đất hoặc thiết bị máy móc không kèm theo người điều khiển vào yếu tố này.


f. Thu về các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước: Là số tiền được Nhà nước trợ cấp, trợ giá theo phát sinh trong kỳ, không kể số tiền đó doanh nghiệp đã nhận được hoặc chưa nhận được. Không tính vào đây các khoản ngân sách nhà nước hoàn trả doanh nghiệp về các khoản nộp thừa hoặc do điều chỉnh chính sách thuế



Như vậy giá trị sản xuất công nghiệp bằng Doanh thu thuần công nghiệp cộng với Giá trị chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ của thành phẩm tồn kho cộng với Giá trị chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ của hàng gửi bán cộng với Giá trị chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang cộng với Doanh thu thuần cho thuê thiết bị máy móc có kèm theo người điều khiển cộng với Các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước.



Trong thực tế tính toán, chỉ có các doanh nghiệp thực hiện chế độ hạch toán kế toán đầy đủ, thường xuyên mới tính được đủ các yếu tố, còn các cơ sở sản xuất nhỏ cá thể có trình độ hạch toán thấp không theo dõi được tồn kho, sản xuất dở dang; mặt khác với sản xuất nhỏ thì tồn kho, sản xuất dở dang không đáng kể, thậm chí không có. Do vậy, quy định đối với các cơ sở công nghiệp cá thể chỉ cần tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản với các yếu tố doanh thu thuần công nghiệp và trợ cấp, trợ giá của Nhà nước (nếu có).


2.5. Ngành xây dựng


2.5.1. Những qui định cụ thể



Hoạt động xây dựng có một số đặc điểm sau:


· Sản xuất đơn chiếc, các sản phẩm hầu như không giống nhau;


· Chu kỳ sản xuất để tạo ra một sản phẩm thường rất dài có khi tới vài năm;


· Địa điểm của sản xuất là địa điểm của sản phẩm, do đó địa điểm sản xuất thay đổi thường xuyên;


· Tham gia vào quá trình sản xuất và sở hữu kết quả sản xuất do cả đơn vị chủ đầu tư và đơn vị hoạt động xây dựng quyết định. Đặc điểm này khác hẳn với tất cả các ngành sản xuất kinh doanh khác chỉ do đơn vị hoạt động sản xuất của ngành đó quyết định.



Những đặc điểm trên sẽ chi phối đến cách tiếp cận và phương pháp tính giá trị sản xuất của ngành xây dựng và chúng không giống với các ngành khác, cụ thể:


· Vì sản xuất là đơn chiếc và có chu kỳ sản xuất kéo dài, nên không thể tính trực tiếp từ sản phẩm nhân với đơn giá hoặc từ doanh thu tiêu thụ, do vậy phải có cách tiếp cận thích hợp từ chi phí hoặc từ vốn đầu tư.


· Kết quả sản xuất và sở hữu kết quả sản xuất có liên quan trực tiếp đến cả đơn vị hoạt động xây dựng và đơn vị chủ đầu tư, vì thế tính giá trị sản xuất có thể sử dụng số liệu của cả đơn vị hoạt động xây dựng và chủ đầu tư.


· Không tính giá trị của các thiết bị máy móc đưa vào lắp đặt cho công trình xây dựng cơ bản.


2.5.2. Nội dung giá trị sản xuất 



Giá trị sản xuất ngành xây dựng bao gồm:


a. Giá trị của hoạt động thi công xây dựng cơ bản như: giá trị sản phẩm của hoạt động san lấp mặt bằng, chuẩn bị cho thi công xây dựng (dựng nán trại, lắp đặt máy móc thi công...) và giá trị sản phẩm do xây dựng tạo ra;


b. Giá trị của hoạt động lắp đặt các thiết bị máy móc trong công trình xây dựng;


c. Giá trị của hoạt động sửa chữa lớn các công trình xây dựng, vật kiến trúc;


d. Giá trị thu được từ cho thuế máy móc thiết bị xây dựng có kèm theo người điều khiển;


e. Giá trị thu được từ bán phế liệu xây dựng thu hồi;


f. Các khoản thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước.


2.5.3. Phương pháp tính 



Đối với hoạt động xây dựng, việc tính giá trị sản xuất theo cách trực tiếp từ sản phẩm nhân với đơn giá cơ bản trong thực tế là không làm được vì cả hai yếu tố trên khi tính toán đều gặp khó khăn và thường kéo dài, nên không đáp ứng được yêu cầu kịp thời đề ra. Hơn nữa tính đơn giá của từng sản phẩm xây dựng đơn chiếc không dễ dàng, do vậy cách tính trên về mặt lý thuyết có được đặt ra, song trong thực tế không thể thực hiện được.



Phương pháp tiếp cận từ doanh thu và chi phí sản xuất dở dang, cả hai yếu tố này về số liệu kế toán tài chính có phát sinh, nhưng căn cứ vào số liệu đó để tính lại không đảm bảo tính chính xác của giá trị sản xuất, vì số liệu doanh thu xây dựng được tính trên cơ sở vốn đầu tư thanh toán, với mục đích để tính thuế tiêu thụ. Vốn đầu tư thanh toán của chủ đầu tư không chỉ cho công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao, mà còn bao gồm cả phần vốn ứng trước cho đơn vị xây dựng theo thoả thuận trong hợp đồng. Ngược lại có khi công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng do chủ đầu tư chưa có vốn thanh toán, nên cũng chưa được tính trong doanh thu. Do vậy doanh thu của ngành xây dựng không phản ánh đúng thực chất của sản phẩm xây dựng hoàn thành và không thể hiện được quan hệ đẳng thức giữa sản phẩm tiêu thụ tồn kho và dở dang như các ngành sản xuất kinh doanh khác. Vì vậy phương pháp dựa vào doanh thu và tồn kho để tính giá trị sản xuất ngành xây dựng bị hạn chế rất lớn về tính chính xác của số liệu, nên thực tế ít được ứng dụng.



Với đặc thù ngành xây dựng, phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản phù hợp nhất là căn cứ vào chi phí xây dựng và vốn đầu tư thực hiện. Phương pháp này hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc thực tế thi công, lắp đặt tại công trình (put in place) của thống kê Liên hợp quốc. Cách tính cụ thể với các loại hình hoạt động xây dựng như sau:


a. Đối với các đơn vị hoạt động xây dựng là doanh nghiệp


Phương pháp tính giá trị xây dựng theo giá cơ bản dựa vào chi phí xây dựng thực tế trong kỳ, cộng với lợi nhuận hoạt động xây dựng và các khoản thu khác được tính cho ngành xây dựng, công thức tổng quát như sau:



Giá trị sản xuất ngành xây dựng bằng Tổng chi phí thực tế cho hoạt động xây dựng trong kỳ cộng với Lợi nhuận thuần của hoạt động xây dựng cộng với Lãi phải trả tiền vay vốn (nếu chưa tính vào tổng chi phí) cộng với Giá trị nguyên vật liệu, nhiên liệu của chủ đầu tư thực tế chi phí cho công trình nhưng chưa tính vào chi phí của đơn vị hoạt động xây dựng cộng với Các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước.


Phương pháp tính cụ thể từng yếu tố như sau:


- Tổng chi phí thực tế cho hoạt động xây dựng trong kỳ bao gồm: chi phí về nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, chi phí dịch vụ phục vụ sản xuất, chi phí nhân công, chi phí quản lý sản xuất, khấu hao tài sản cố định và chi phí về các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh trong quá trình sản xuất (không bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu).



Tổng chi phí tính theo giá thực tế của các khoản chi đầu vào và tính cho hoạt động xây dựng, lắp đặt thiết bị, chi phí cho thuê máy móc thiết bị xây dựng có kèm theo người điều khiển, chi phí của các phế liệu xây dựng thực tế đã tiêu thụ thu được tiền trong kỳ.



Đối với hoạt động lắp đặt thiết bị cho công trình chỉ tính vào tổng chi phí các khoản chi về lắp đặt, không tính giá trị của bản thân máy móc thiết bị đưa vào lắp đặt.


- Lợi nhuận thuần của hoạt động xây dựng bao gồm: lợi nhuận thực tế phát sinh (lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp) của hoạt động xây dựng, lắp đặt thiết bị, lợi nhuận cho thuê máy móc thiết bị xây dựng có kèm theo người điều khiển và lợi nhuận do tiêu thụ phế liệu xây dựng.


- Lãi trả tiền vay vốn: là tổng lãi phát sinh phải trả về các khoản tiền vay cho hoạt động xây dựng, nhưng chưa tính vào tổng chi phí sản xuất ở trên.


- Giá trị nguyên vật liệu, nhiên liệu của chủ đầu tư thực tế chi cho công trình, tính theo giá thực tế phát sinh và chi phí này chưa được tính vào tổng chi phí của đơn vị xây dựng.


- Các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước: tính theo số thực tế phát sinh trong kỳ, không kể doanh nghiệp đã nhận được hay chưa nhận được.


b. Đối với hoạt động xây dựng của thành phần cá thể và các tổ chức tự làm.



Hoạt động xây dựng của các thợ cá thể và các tổ chức tự làm thường không có sổ sách theo dõi, thậm chí không nắm được đầy đủ chi phí cho công trình xây dựng, không có hạch toán ghi chép thường xuyên, do vậy không thể tính trực tiếp từ những thợ xây dựng, mà tính gián tiếp thông qua vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện của chủ đầu tư.


Giá trị sản xuất ngành xây dựng của thành phần cá thể và tổ chức tự làm bằng Tổng vốn đầu tư XDCB thực hiện trong kỳ trừ đi Vốn đầu tư vào máy móc thiết bị cộng với Giá trị đóng góp bằng ngày công và nguyên vật liệu vào công trình của nhân dân (nếu có).



Vì hoạt động xây dựng của khu vực này được tính gián tiếp từ vốn của chủ đầu tư, nên không có yếu tố lợi nhuận và lãi trả tiền vay. Cách tính cụ thể từng yếu tố như sau:


- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện trong kỳ: Là tổng số vốn thực tế chi ra cho đầu tư xây dựng cơ bản, bao gồm chi cho san lấp mặt bằng, chi nguyên vật liệu, nhiên liệu năng lượng, mua thiết bị máy móc, trả tiền thuê nhân công, thuê máy móc thi công (nếu có) và các khoản chi nộp thuế, phí, lệ phí xây dựng.


- Vốn đầu tư vào máy móc thiết bị: Là vốn chi thực tế để mua máy móc, thiết bị, dụng cụ lắp đặt theo công trình (tính theo giá thực tế mua).


- Giá trị đóng góp bằng ngày công và nguyên vật liệu vào công trình của nhân dân: yếu tố này thường phát sinh với các công trình do Nhà nước và Nhân dân cùng làm hoặc bằng vốn đóng góp của dân. Giá trị đóng góp bằng ngày công tính bằng tổng số ngày công đóng góp nhân với giá trị một ngày công tại địa phương thời điểm đó. Giá trị nguyên vật liệu đóng góp tính bằng số lượng từng loại nguyên vật liệu nhân với giá bán bình quân của mỗi loại ở địa phương tại thời điểm đó.



Giá trị sản xuất xây dựng của thành phần cá thể và các tổ chức tự làm được tính gián tiếp qua vốn đầu tư của các chủ đầu tư như sau:


· Các hộ gia đình có đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng khác;


· Các tổ chức chính quyền địa phương thôn, ấp, xã, phường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà văn hoá từ nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp;


· Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội xây dựng nhỏ tự làm từ nguồn vốn tự có;


· Các đơn vị lực lượng vũ trang tự thi công các công trình từ nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn tự tạo.


III. Phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản của các ngành dịch vụ 


Do đặc trưng của sản phẩm dịch vụ đó là quá trình sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, vì vậy đối với dịch vụ không có sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho cũng như không có hàng gửi đi bán nhưng chưa bán được. Doanh thu là thành phần chủ yếu của giá trị sản xuất các ngành dịch vụ. Sự khác biệt giữa giá trị sản xuất theo giá cơ bản và giá sản xuất của các ngành dịch vụ bằng chênh lệch giữa thuế và trợ cấp sản phẩm.  


Trong cuốn: “Phương pháp biên soạn hệ thống tài khoản quốc gia ở Việt Nam” xuất bản năm 2003 đã đề cập khá chi tiết và chính xác nguyên tắc, nội dung và phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản của các ngành dịch vụ, vì vậy chúng tôi không đề cập đến nội dung và phương pháp tính giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành dịch vụ trong đề tài này.


IV. Phương pháp tính giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành kinh tế 



Giá trị tăng thêm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh giá trị hàng hóa và dịch vụ mới sáng tạo ra của các ngành kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Giá trị tăng thêm là một bộ phận của giá trị sản xuất, bằng chênh lệch giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian, bao gồm: Thu nhập của người lao động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất và thặng dư sản xuất
.


Từ định nghĩa nêu trên đã chỉ ra hai phương pháp tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá cơ bản: Phương pháp sản xuất và phương pháp thu nhập.


1. Phương pháp sản xuất



Đối với tất cả các ngành kinh tế, phương pháp sản xuất tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm có công thức tổng quát sau:


		Giá trị tăng thêm theo giá cơ bản

		=

		Giá trị sản xuất theo giá cơ bản

		-

		Chi phí trung gian theo giá sử dụng





2. Phương pháp thu nhập



Phương pháp thu nhập áp dụng tính trực tiếp các yếu tố cấu thành của chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá cơ bản, gồm:


· Thu nhập của người lao động từ sản xuất hoặc thu nhập hỗn hợp;


· Thuế sản xuất khác;


· Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất;


· Thặng dư sản xuất.


Phương pháp tính từng yếu tố giá trị tăng thêm của các ngành về cơ bản giống nhau, nhưng khác nhau ở cách tính cụ thể đối với loại hình doanh nghiệp có hạch toán kế toán thường xuyên, đầy đủ và các cơ sở cá thể không hạch toán thường xuyên.


2.1. Đối với doanh nghiệp



Căn cứ vào số liệu hạch toán về nhân công, khấu hao tài sản cố định, các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh phải nộp vào nhân sách Nhà nước và các khoản lợi nhuận, thặng dư khác để tính từng yếu tố.



a. Thu nhập của người lao động từ sản xuất: là tổng các khoản chi phí nhân công phát sinh phải thanh toán cho người lao động, bao gồm tiền lương, tiền thưởng trong lương, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. Thu nhập của người lao động từ sản xuất còn bao gồm cả chi hội họp bằng tiền trực tiếp cho người lao động và các khoản chi khác không tính trong chi phí trung gian như phong bao phong bì, quà biếu quà tặng cho khách.



Số liệu lấy từ phát sinh bên có của tài khoản kế toán về “chi phí nhân công” trực tiếp và chi phí nhân công của các bộ phận quản lý sản xuất, quản lý doanh nghiệp.



b. Thuế sản xuất khác: là tổng các khoản thuế, lệ phí phát sinh phải nộp vào ngân sách Nhà nước trong quá trình sản xuất. Thuế sản xuất khác trong giá trị tăng thêm tính theo giá cơ bản không bao gồm các loại thuế về tiêu thụ sản phẩm (theo quy định hiện hành là thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu).



Số liệu căn cứ vào số phát sinh bên có của tài khoản kế toán về “thuế và các khoản phải nộp Nhà nước”.



c.  Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất: là giá trị khấu hao tài sản cố định đã trích vào chi phí sản xuất trong kỳ. Đối với ngành nông, lâm nghiệp là nhà xưởng, thiết bị máy móc, công trình tưới tiêu và các vườn cây lâu năm, cây công nghiệp dài ngày, đàn gia súc cơ bản. Các ngành khác tài sản cố định là nhà xưởng, thiết bị máy móc, phương tiện vận tải, công trình vật kiến trúc được dùng vào sản xuất.



Số liệu căn cứ vào số phát sinh bên có của tài khoản kế toán về “Khấu hao tài sản cố định”.



d. Thặng dư sản xuất: là bộ phận giá trị mới sáng tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh sau khi đã trừ phần thu nhập của người lao động từ sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất và thuế sản xuất khác phải nộp Nhà nước.



Thặng dư sản xuất gồm bộ phận lớn nhất là lợi nhuận phát sinh trước thuế (gồm cả lợi nhuận chia cho cổ đông góp vốn), ngoài ra còn bao gồm các khoản chi trả lãi tiền vay vốn. Thặng dư sản xuất trong giá trị tăng thêm tính theo giá cơ bản còn gồm cả khoản thu về trợ cấp, trợ giá sản xuất của Nhà nước (nếu có).



Cộng bốn yếu tố trên chính là giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các loại hình doanh nghiệp. 


2.2. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể


Các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có đặc điểm phần lớn chủ cơ sở sản xuất đồng thời cũng là người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh, nên giữa tiền công và lợi nhuận không tách bạch được mà gộp chung gọi là thu nhập hỗn hợp, yếu tố giá trị thặng dư chỉ gồm một số khoản khác còn lại. Cách tính cụ thể từng yếu tố như sau:


· Thu nhập của người lao động từ sản xuất: là tổng chi phí trả công và các khoản thưởng khác cho người lao động làm thuê, nếu cơ sở sản xuất kinh doanh không có người làm thuê thì không có yếu tố này.


· Thu nhập hỗn hợp: là tổng thu nhập còn lại từ kết quả sản xuất kinh doanh của chủ cơ sở sau khi lấy tổng doanh thu trừ tổng chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.


Tổng chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm:


· Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng cho sản xuất kinh doanh;


· Chi các dịch vụ mua ngoài phục vụ sản xuất kinh doanh;


· Chi trả lao động thuê mướn;


· Chi khấu hao tài sản cố định;


· Chi phí quản lý của cơ sở;


· Chi nộp thuế, phí, lệ phí cho Nhà nước, kể cả các khoản thuế tiêu thụ sản phẩm;


· Các khoản chi khác chưa tính ở trên như: chi trả lãi tiền vay vốn, chi quà biếu, quà tặng, phong bao phong bì.


c.  Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất: tổng giá trị khấu hao tài sản cố định đã trích vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.


d. Thuế sản xuất khác: Là tổng các khoản thuế, lệ phí phát sinh phải nộp vào ngân sách Nhà nước trong quá trình sản xuất. Thuế sản xuất khác trong giá trị tăng thêm tính theo giá cơ bản không bao gồm thuế tiêu thụ sản phẩm.



Tổng cộng các yếu tố trên là giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của khu vực sản xuất kinh doanh cá thể.



Riêng đối với khu vực sản xuất cá thể ngành xây dựng không thống kê kết quả sản xuất trực tiếp từ cơ sở hoạt động xây dựng cá thể mà chỉ tính được giá trị sản xuất thông qua vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện, do vậy giá trị tăng thêm và các yếu tố trong giá trị tăng thêm được tính trên cơ sở giá trị sản xuất theo giá cơ bản nhân với hệ số của các yếu tố so với giá trị sản xuất. Các hệ số này được tính từ số liệu điều tra riêng cho các nhóm công trình xây dựng do khu vực cá thể thực hiện là chủ yếu và sử dụng cố định cho một số năm. 


V. Khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm các ngành kinh tế theo giá cơ bản


Để áp dụng thành công giá cơ bản thay cho giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành kinh tế cần phải nghiên cứu kỹ những yêu cầu, các điều kiện đảm bảo cho việc tính toán và tính hiện thực của một kế hoạch đưa vào áp dụng trong thực tế. Với ý nghĩa đó, đề tài dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu đối với ngành công nghiệp vì ngành này tương đối phức tạp so với một số ngành kinh tế khác để đánh giá khả năng tính toán và tính thí điểm cụ thể với ngành công nghiệp cho số liệu của năm 2004. 

1. Những yêu cầu đặt ra đối với việc tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản


Chỉ tiêu giá trị sản xuất bao gồm các yếu tố cấu thành như: Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ, chênh lệch tồn kho thành phẩm, chênh lệch bán thành phẩm và sản phẩm dở dang, doanh thu bán phế liệu, phế phẩm thu hồi, doanh thu cho thuê máy móc thiết bị kèm theo người điều khiển, thu về trợ cấp trợ giá của Nhà nước, mỗi yếu tố được hạch toán khác nhau và theo các loại giá khác nhau. Để triển khai tính chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành theo giá cơ bản phải đảm bảo có đủ các yêu cầu sau:


1.1. Phải thống kê được rõ ràng, minh bạch giá bán sản phẩm, giá thành nhập kho, giá trị của chi phí sản phẩm dở dang. Mỗi yếu tố cấu thành trong giá trị sản xuất đều phải tính bằng tiền và mỗi yếu tố lại có mức giá khác nhau, do vậy không làm rõ giá tính của mỗi yếu tố thì không thể tính được chính xác và đầy đủ giá trị sản xuất.


Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá cơ bản khác với giá trị sản xuất theo giá sản xuất là ở yếu tố thuế sản phẩm (là loại thuế gián thu) phát sinh phải nộp trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và dịch vụ công nghiệp. Bởi vậy, cần thống kê được riêng biệt các bộ phận cấu thành trong giá trị sản xuất của mỗi yếu tố, cụ thể là: 


a. Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang (Tổng chi phí tính theo giá thực tế đầu vào của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang): Giá này dùng để tính cho yếu tố chênh lệch bán thành phẩm và sản phẩm dở dang.


b. Giá thành sản phẩm nhập kho: Tổng chi phí sản xuất của sản phẩm là thành phẩm nhập kho (tính theo giá chi phí thực tế đầu vào của thành phẩm). Giá này dùng để tính cho yếu tố chênh lệch sản phẩm tồn kho.


c. Giá thực tế bán sản phẩm chưa có thuế sản phẩm (thuế tiêu thụ). Giá này dùng để tính cho yếu tố doanh thu thuần công nghiệp.


d. Giá bán của người sản xuất công nghiệp dùng để tính cho tổng doanh thu công nghiệp. Tổng doanh thu công nghiệp bằng doanh thu thuần công nghiệp cộng với thuế tiêu thụ.


1.2. Tổ chức thu thập thông tin vừa phải đảm bảo thu được đầy đủ thông tin cần thiết cho tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản, vừa phù hợp với các đối tượng của ngành công nghiệp hiện nay. Phạm vi thu thập thông tin của ngành công nghiệp rất rộng, số lượng đơn vị cơ sở rất lớn, đối tượng phức tạp gồm nhiều loại hình, quy mô và trình độ hạch toán rất khác nhau, vì vậy tổ chức hợp lý việc thu thập thông tin cũng là một yêu cầu quan trọng phải đặt ra.


1.3. ứng dụng công nghệ thông tin. Công việc tính toán cho từng đối tượng, từng yếu tố khá phức tạp, phân tổ số liệu đòi hỏi chi tiết với khối lượng lớn (theo các phân tổ chính hiện hành theo loại hình kinh tế có tới 3 khu vực, 14 loại hình; theo ngành kinh tế có 3 ngành cấp 1, 30 ngành cấp 2, 75 ngành cấp 3 và 148 ngành cấp 4...). Bởi vậy không sử dụng công nghệ thông tin thì không thể đáp ứng được yêu cầu xử lý tính toán.


2. Điều kiện và khả năng đảm bảo tính khả thi của việc tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản

Xuất phát từ những yêu cầu cần thiết để triển khai tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản đã trình bày trên, xét đến các điều kiện và khả năng hiện thực về phương pháp luận tính toán của chỉ tiêu giá trị sản xuất, về yêu cầu của người sử dụng, về chế độ kế toán sản xuất kinh doanh, tổ chức thu thập thông tin của ngành Thống kê và các điều kiện khác, cho thấy khả năng triển khai việc tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản trong điều kiện hiện tại là có tính khả thi, vì các yếu tố sau:


2.1. Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất 


Phương pháp luận là điều kiện quan trọng chỉ ra nội dung và phương pháp tính toán thống kê. Phương pháp tính giá trị sản xuất nói chung và giá trị sản xuất công nghiệp nói riêng theo phương pháp luận của hệ thống tài khoản quốc gia (SNA), đã được nghiên cứu và chính thức đưa vào áp dụng trong ngành Thống kê từ năm 1993, qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung trên cơ sở thực tiễn, đến nay về mặt phương pháp luận đã hoàn thiện, phù hợp với thực tế nước ta. Chi tiết về phương pháp tính đã được trình bày trong phần thứ hai của báo cáo này. Phương pháp tính đã xác định cụ thể nội dung (các yếu tố) của chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, quy trình tính theo giá cơ bản. 


Như vậy về mặt phương pháp luận đã được giải quyết triệt để không chỉ về lý thuyết, mà còn gắn với thực tiễn nước ta, đảm bảo tính khả thi trong thực tế, đồng thời vẫn giữ được nguyên tắc so sánh quốc tế của chỉ tiêu này.


2.2. Đòi hỏi khách quan phải tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản


ở nước ta chỉ tiêu giá trị sản xuất nói chung và giá trị sản xuất ngành công nghiệp nói riêng được xem là chỉ tiêu kinh tế quan trọng không thể thiếu được trong công tác quản lý, điều hành nền kinh tế của cơ quan nhà nước các cấp. Nhưng lâu nay chỉ tiêu giá trị sản xuất chỉ được tính theo giá sản xuất, để sử dụng cho đánh giá tốc độ tăng trưởng, tính cơ cấu trong nội bộ ngành và tính một số chỉ tiêu chất lượng khác.


Chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá sản xuất dùng cho các mục đích trên có nhược điểm là bị ảnh hưởng của yếu tố thuế sản phẩm. Thuế sản phẩm đánh vào người mua hàng, người bán chỉ có nhiệm vụ thu hộ Nhà nước. Các loại thuế sản phẩm được sử dụng với vai trò điều tiết và hướng dẫn người tiêu dùng, nó hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách của Nhà nước, không do người sản xuất quyết định và không phản ánh đúng thực chất chi phí của đơn vị sản xuất. Chẳng hạn, chi phí để sản xuất ra vải hoặc phân bón (kể cả chi phí lao động sống và lao động vật hoá) nhiều hơn chi phí để sản xuất bia hay thuốc lá, nhưng với sản phẩm vải mặc, phân bón là những mặt hàng khuyến khích người tiêu dùng nên có mức thuế tiêu thụ thấp (từ 5% đến 10%), ngược lại với mặt hàng bia, thuốc lá không phải mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, thậm chí Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng, nên mức thuế tiêu thụ rất cao (từ 50% đến 100%). Như  vậy, nếu tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản thì có thể giá trị sản xuất của vải, phân bón cao hơn giá trị sản xuất của bia, thuốc lá, điều này phù hợp với chi phí của đơn vị sản xuất, nhưng tính theo giá sản xuất thì giá trị sản xuất của bia, thuốc lá cao hơn vải và phân bón, vì yếu tố thuế sản phẩm của ngành bia và thuốc lá chiếm lớn hơn so với ngành dệt vải và phân bón. Vì vậy, chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá sản xuất không phản ánh đúng thực chất kết quả và hiệu quả của sản xuất cũng như tốc độ tăng trưởng và quan hệ cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp.


Tuy nhiên, trong thời gian khá dài vẫn phải áp dụng giá sản xuất để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế vì nhiều nguyên nhân chưa cho phép tính được dễ dàng theo giá cơ bản, trong đó nguyên nhân chi phối là cách đánh thuế và tính thuế doanh thu, khiến cho thống kê chỉ có thể tính được trước và dễ dàng theo giá sản xuất, mà rất khó có thể tính được trực tiếp theo giá cơ bản.


Hiện nay các điều kiện đã cho phép tiếp cận được với giá cơ bản, mặt khác chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá sản xuất đang bộc lộ những hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu quản lý và nghiên cứu đối với các ngành kinh tế nói chung và đặc biệt với ngành công nghiệp, vì thế đòi hỏi cần phải tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản để đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu quản lý. 


2.3. Điều kiện và khả năng về kế toán và chế độ tài chính hiện hành


Các vấn đề về phương pháp luận và nhu cầu của công tác quản lý có thể coi là điều kiện cần, khi đó vấn đề về kế toán và chính sách tài chính khối sản xuất kinh doanh tại cơ sở được xem như là điều kiện đủ. Điều cốt lõi để tính được giá trị sản xuất theo giá cơ bản là tách được yếu tố thuế sản phẩm ra khỏi giá bán của đơn vị sản xuất và tính toán chính xác doanh thu thuần của hoạt động sản xuất. Vấn đề này rất khó có thể tính toán trực tiếp ở thời kỳ bao cấp với Luật Thuế doanh thu và chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp cũ, vì tại cơ sở sản xuất chỉ có một loại giá bán đó là giá sản xuất (giá bán buôn xí nghiệp trước đây), giá này ngầm chứa đựng cả thuế sản phẩm (thuế gián thu đối với người mua hàng), nhưng chỉ xác định được thuế sản phẩm khi có được tổng doanh thu của từng nhóm sản phẩm tiêu thụ có tỷ lệ thuế doanh thu giống nhau. Nghĩa là có được tổng doanh thu, thì mới tính được thuế (tiêu thụ) sản phẩm, sau đó lấy tổng doanh thu trừ đi thuế tiêu thụ, mới có được tổng doanh thu thuần. Doanh thu thuần tính được hoàn toàn theo phương pháp gián tiếp, không xác định được giá cơ bản của từng sản phẩm, tính chính xác không cao, mặt khác thời gian thường rất chậm và bị động do quyết toán để xác định chính thức thuế doanh thu phải nộp kéo dài có khi tới hàng quý, 6 tháng.


Hiện nay Luật Thuế giá trị gia tăng thay cho Luật Thuế Doanh thu và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành thay cho chế độ kế toán doanh nghiệp cũ, đã tạo điều kiện để tính được giá cơ bản trước giá sản xuất, tính được tổng doanh thu thuần theo phương pháp trực tiếp trước tổng doanh thu theo giá sản xuất.


Theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, phương pháp tính thuế được quy định như sau:


a. Đối với thuế giá trị gia tăng có khấu trừ

Xác định thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp) được tính trên cơ sở lấy thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ. Nội dung cụ thể như sau:


· Thuế giá trị gia tăng đầu ra: Tính bằng cách lấy doanh thu theo giá cơ bản nhân với tỷ lệ thuế xuất. Ví dụ: doanh thu theo giá cơ bản là 100 triệu đồng, tỷ lệ thuế suất đầu ra là 10%, khi đó thuế giá trị gia tăng đầu ra là 10 triệu đồng (100 x 10%);


· Thuế giá trị gia tăng đầu vào là tổng số thuế giá trị gia tăng khi mua các yếu tố đầu vào đã phải thanh toán cho người bán hàng.


· Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ là phần thuế giá trị gia tăng của các yếu tố đầu vào đã được dùng cho sản phẩm hàng hoá và dịch vụ tiêu thụ. Vẫn dùng ví dụ trên, giả sử nguyên vật liệu đầu vào dùng để tạo ra doanh thu theo giá cơ bản ứng với 100 triệu đồng hàng hoá tiêu thụ là 70 triệu đồng, giả sử tỷ lệ thuế đầu vào là 10%, khi đó thuế giá trị gia tăng của các yếu tố đầu vào được khấu trừ là 7 triệu đồng. 


· Thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (thuế tiêu thụ phát sinh): Là thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ. Theo ví dụ trên, thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp là 3 triệu đồng (10 triệu trừ đi 7 triệu). 


Như vậy doanh thu theo giá cơ bản (doanh thu thuần) là 100 triệu đồng tính được ngay, trong khi đó doanh thu gồm cả thuế sản phẩm phải tính sau. 


b. Đối với thuế giá trị gia tăng không khấu trừ



Thuế giá trị gia tăng đầu ra: Tính bằng cách lấy doanh thu theo giá bán cơ bản nhân với tỷ lệ thuế suất. Ví dụ: doanh thu theo giá cơ bản là 20 triệu đồng, tỷ lệ thuế suất là 5%, khi đó thuế giá trị gia tăng đầu ra là 1 triệu đồng (20 triệu x 5%).


Vì thuế giá trị gia tăng không có khấu trừ, nên trong hạch toán không tính thuế giá trị gia tăng đầu vào của sản xuất kinh doanh và cũng không có thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ (trường hợp này thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ bằng 0).


Do đó thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp chính bằng thuế giá trị gia tăng phát sinh đầu ra. Với ví dụ trên, thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp bằng 1 triệu đồng, doanh thu theo giá sản xuất là 21 triệu đồng. 


c. Đối với các loại thuế tiêu thụ khác

Theo các Luật thuế có liên quan đến tiêu thụ sản phẩm hiện hành, ngoài thuế giá trị gia tăng, còn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào những hàng hoá và dịch vụ có vị trị đặc biệt và thuế xuất khẩu đánh vào các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. Hai loại thuế này đều có cách tính giống nhau bằng cách lấy doanh thu theo giá cơ bản nhân (x) với tỷ lệ thuế suất. Ví dụ: doanh thu theo giá bán cơ bản là 200 triệu đồng, thuế suất của thuế tiêu thụ đặc biệt là 80%, do vậy thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh phải nộp  là 160 triệu đồng. Khi đó doanh thu tính theo giá sản xuất  là 360 triệu đồng ( 200 triệu cộng với 160 triệu đồng tiền thuế).  Hoặc doanh thu xuất khẩu là 50 triệu đồng, tỷ lệ thuế suất là 5%, khi đó thuế xuất khẩu phải nộp  là 2,5 triệu đồng. 


Như vậy trong cả 4 trường hợp tính thuế tiêu thụ sản phẩm hiện hành là: Thuế giá trị gia tăng có khấu trừ, thuế giá trị gia tăng không có khấu trừ, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, đều căn cứ vào giá cơ bản - giá bao giờ cũng được xác định trước, giá sản xuất được xác định sau hoặc chỉ tính được gián tiếp theo giá bán bình quân. Yếu tố doanh thu tính theo giá cơ bản hay còn gọi là doanh thu thuần (chiếm tỷ trọng lớn) cũng tính được trước chỉ tiêu doanh thu theo giá sản xuất. 


d. Quy định cụ thể về hạch toán tiêu thụ của chế độ kế toán hiện hành

Sau khi Luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực, chế độ kế toán nhà nước được sửa đổi, ban hành mới theo quyết định số 1141/QĐ-CĐKT ngày 1 tháng 11 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chế độ kế toán mới quy định chế độ kế toán sản xuất kinh doanh thống nhất trong cả nước như sau:


Khi xuất kho tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ được áp dụng thuế giá trị gia tăng, kế toán ghi:


· Giá trị hàng hoá và dịch vụ theo giá cơ bản (chưa có thuế tiêu thụ) ghi vào bên có của tài khoản doanh thu bán hàng (tài khoản 511) hoặc tài khoản thu nhập bất thường (tài khoản 721).


· Thuế giá trị gia tăng đầu ra của hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ ghi vào bên có tài khoản thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước (tài khoản 333).


Khi xuất kho hàng hoá và dịch vụ tiêu thụ được áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu, thì doanh thu gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu ghi vào bên có của tài khoản doanh thu bán hàng (tài khoản 511) hoặc tài khoản thu nhập bất thường (tài khoản 721).


· Thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu phát sinh phải nộp ghi vào bên có tài khoản “Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước” (tài khoản 333).


· Lấy số phát sinh bên có của tài khoản doanh thu bán hàng (tài khoản 511) hoặc tài khoản thu nhập bất thường (tài khoản 721) trừ đi số phát sinh bên có tương ứng của tài khoản thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước (tài khoản 333), đó chính là doanh thu thuần của sản phẩm hàng hoá và dịch vụ công nghiệp hay doanh thu công nghiệp theo giá cơ bản.


Đối với các yếu tố khác còn lại của chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá cơ bản, đều được thể hiện trên số liệu các tài khoản sau:


· Tồn kho thành phẩm là bộ phận sản phẩm đã hoàn tất khâu cuối cùng của sản xuất và sẵn sàng tiêu thụ, nhưng vì chưa tiêu thụ, nên chưa phát sinh thuế tiêu thụ và cũng chưa xác định được lợi nhuận doanh nghiệp, do vậy giá cơ bản của bộ phận này chính là giá thành sản phẩm nhập kho. Giá trị tồn kho thành phẩm được tính trên số liệu phát sinh của bên có và bên nợ tài khoản “Thành phẩm” (tài khoản 155). Giá trị thành phẩm tồn kho đầu kỳ là số dư đầu kỳ bên nợ của tài khoản thành phẩm. Giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ là số dư cuối kỳ bên nợ của tài khoản thành phẩm. Số dư nợ cuối kỳ bằng Dư nợ đầu kỳ cộng với Nhập kho trong kỳ (số phát sinh bên  nợ) trừ đi Xuất kho trong kỳ (số phát sinh bên có). 


· Hàng trên đường đi: là sản phẩm và dịch vụ sản xuất đã được xuất kho tiêu thụ, nhưng chưa thu được tiền và được hạch toán ở tài khoản “Hàng gửi đi bán” (tài khoản 154). Số dư đầu kỳ của hàng trên đường đi là số dư đầu kỳ bên nợ của tài khoản 154. Số dư cuối kỳ của hàng trên đường đi bằng Số dư nợ đầu kỳ cộng với Xuất gửi đi tiêu thụ trong kỳ (phát sinh trong kỳ) trừ đi Thu được tiền trong kỳ (phát sinh bên có). 


Bán thành phẩm, sản phẩm dở dang là những sản phẩm công nghiệp chưa hoàn tất khâu cuối cùng của sản xuất và được tiếp tục chế biến ở kỳ sau. Cũng như thành phẩm do chưa tiêu thụ, nên chưa phát sinh thuế tiêu thụ và lợi nhuận doanh nghiệp, vì vậy giá cơ bản của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang chính là tổng chi phí sản xuất được phân bổ cho bộ phận này và được hạch toán ở tài khoản “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” (tài khoản 154).


Giá trị bán thành phẩm, sản phẩm dở dang đầu kỳ là số dư đầu kỳ bên nợ của tài khoản “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”. Giá trị bán thành phẩm, sản phẩm dở dang cuối kỳ là số dư cuối kỳ bên nợ của tài khoản “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”. Số dư nợ cuối kỳ bằng số dư nợ đầu kỳ cộng với Chi phí sản xuất phát sinh bên nợ trong kỳ trừ đi chi phí sản xuất phát sinh bên có (chi phí được kết chuyển vào giá thành của thành phẩm nhập kho trong kỳ). 


Thu về trợ cấp, trợ giá của Nhà nước là khoản thu từ ngân sách nhà nước cấp lại cho doanh nghiệp dưới hình thức trợ cấp hoặc trợ giá theo chính sách khuyến khích ưu đãi của Nhà nước. Đây là khoản thu đặc biệt không phải chịu thuế tiêu thụ, do vậy toàn bộ trợ cấp thu được từ ngân sách nhà nước được coi như doanh thu tính theo giá cơ bản.


Số liệu tính từ số phát sinh bên nợ của tài khoản “Thuế và các khoản phải nộp nhà nước” (tiểu khoản 3339 “Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác”).


Tóm lại, số liệu ban đầu cần thiết để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cơ bản hoàn toàn dựa vào số liệu kế toán. Có thể nói số liệu kế toán là điều kiện quyết định đảm bảo việc triển khai tính giá trị sản xuất. Số liệu kế toán chính xác đến đâu, thì chất lượng tính các chỉ tiêu giá trị nói chung và giá trị sản xuất nói riêng sẽ chính xác đến đó. Hiện nay, tính pháp lý và nội dung chế độ kế toán khu vực sản xuất kinh doanh hoàn toàn phù hợp và bảo đảm đầy đủ các số liệu chi tiết để tính giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá cơ bản; vấn đề còn lại là chủ trương và tổ chức thu thập thông tin như thế nào để đạt được yêu cầu chất lượng của chỉ tiêu khi triển khai tính toán.


2.4. Chủ trương và khả năng thu thập thông tin để tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản


a. Về chủ trương: Trong những năm gần đây đã đặt vấn đề triển khai nghiên cứu tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản để sử dụng thay cho giá trị sản xuất tính theo giá sản xuất. Mặt khác về nhận thức đều thấy được những nhược điểm, hạn chế của giá trị sản xuất theo giá sản xuất; sự cần thiết cấp bách phải tính theo giá cơ bản để thay thế. Một đề tài nghiên cứu khoa học về vấn đề này cũng là minh chứng cho chủ trương đã có và đang cần nghiên cứu để sớm đưa vào triển khai chính thức trong thực tế.


b. Về tổ chức thu thập thông tin: Nhìn chung việc thu thập thông tin của các ngành kinh tế được chia thành 2 khu vực khác nhau:


Khu vực doanh nghiệp: Không kể ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, đối với các ngành kinh tế khác khu vực doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (trên 90% đối với công nghiệp) trong tổng GTSX toàn ngành và đang được tổ chức thu thập thông tin khá ổn định và tương đối đầy đủ. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, năm đã và đang được tổ chức thu thập thông tin khá ổn định và tương đối đầy đủ. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vừa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, vừa điều tra toàn bộ bổ sung các thông tin còn thiếu. Các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh tổ chức điều tra mẫu hàng tháng và điều tra toàn bộ mỗi năm một lần.


Nội dung thông tin thu thập của khu vực doanh nghiệp khá phong phú, trong đó những thông tin có liên quan trực tiếp đến tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản đang được bổ sung ngày càng đầy đủ hơn vào phiếu điều tra và chế độ báo cáo định kỳ như:


· Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh;


· Các khoản giảm trừ trong tổng doanh thu: Giá trị hàng bán bị trả lại; Giảm giá hàng bán; Chiết khấu.


· Các khoản thuế tiêu thụ trong tổng doanh thu: Thuế tiêu thụ đặc biệt;  Thuế xuất khẩu.


· Doanh thu thuần của sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp.


· Thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp và đã nộp: Thuế giá trị gia tăng; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế xuất khẩu.


· Giá trị tồn kho thành phẩm đầu kỳ và cuối kỳ.


· Giá trị hàng hoá, dịch vụ đang trên đường tiêu thụ đầu kỳ và cuối kỳ.


· Giá trị chi phí của bán thành phẩm sản xuất dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.


Những thông tin trên có khoảng 90% các doanh nghiệp báo cáo đầy đủ, 5% báo cáo không đủ và 5% không báo cáo. Tuy nhiên những số liệu thu được còn những tồn tại sau:


· Đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành, việc báo cáo riêng phần hoạt động sản xuất chính chỉ tách được cho chỉ tiêu doanh thu thuần, còn các chỉ tiêu khác rất khó tách bóc cho từng ngành hoặc tách bóc được thì phải bằng phân bổ hoặc ước lượng theo phương pháp chuyên gia.


· Số liệu về tồn kho thành phẩm, chi phí sản xuất dở dang, đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, nói chung là các doanh nghiệp nhỏ, thường rất khó khăn, độ tin cậy không cao, bởi hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp này chưa tốt, chưa đầy đủ và thiếu trung thực.


· Chỉ tiêu thu về trợ cấp, trợ giá của Nhà nước chưa được thường xuyên. Trong điều tra thống kê chưa được quan tâm đưa vào chỉ tiêu thu thập số liệu.

Song những tồn tại trên không phải là không có giải pháp khắc phục, nếu tổ chức điều tra được cải tiến theo hướng đưa ra các bảng hỏi phù hợp với từng loại doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ; vận dụng điều tra mẫu với một số chỉ tiêu phức tạp xét thấy không cần thiết phải điều tra toàn bộ như chỉ tiêu tồn kho, chi phí sản xuất dở dang. Ngoài ra về mặt phương pháp luận khi vận dụng vào thực tế cần chú ý đến yếu tố thực tiễn và yêu cầu có tính khả thi cao, tránh tư tưởng cầu toàn, dập khuôn máy móc.


Khu vực cơ sở sản xuất cá thể: Khu vực này hiện tại chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ (dưới 10% trong công nghiệp) trong giá trị sản xuất toàn ngành và triển vọng tỷ trọng này ngày càng nhỏ dần. Tuy vậy, khu vực cơ sở cá thể vẫn được quan tâm vì tham gia vào giải quyết công ăn việc làm ở các vùng nông thôn và tận dụng nguyên vật liệu tại chỗ, sản xuất cung ứng ngay cho nhu cầu tiêu dùng thông thường cho các vùng nông thôn rộng lớn.


Khu vực này đang được tổ chức thu thập thông tin theo hình thức điều tra chọn mẫu hàng tháng và 1 kỳ cho điều tra cả năm với mẫu lớn hơn và thông tin thu thập nhiều hơn.


Nội dung thông tin điều tra có liên quan tới việc tính giá trị sản xuất công nghiệp là doanh thu và thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp.


Đối với các cơ sở sản xuất cá thể thường không hạch toán ghi chép đầy đủ và cũng không thường xuyên. Khái niệm về doanh thu thuần (doanh thu theo giá cơ bản) với tổng doanh thu không rõ ràng và họ cũng không quan tâm đến sự phân biệt này, bởi vậy doanh thu công nghiệp cá thể được điều tra là doanh thu gồm cả thuế tiêu thụ (doanh thu theo giá sản xuất).


Chỉ tiêu thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp cũng gồm đầy đủ 3 loại thuế là: thuế giá trị gia tăng (hầu hết theo phương pháp không khấu trừ), thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu. 


Doanh thu thuần được tính trên cơ sở tổng doanh thu trừ đi thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp.


Các chỉ tiêu về tồn kho thành phẩm, chi phí sản xuất dở dang, không đặt ra yêu cầu phải thu thập đối với khu vực này vì thực tế họ không có sổ sách theo dõi, nhưng trong sản xuất phổ biến là tồn kho và chi phí sản xuất dở dang không nhiều, ít biến động, do vậy có thể giả định tồn kho không đổi và yếu tố chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ của thành phẩm tồn kho và chi phí sản xuất dở dang bằng 0. Như vậy có thể tính giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cơ bản của khu vực cá thể chính bằng chỉ tiêu doanh thu thuần công nghiệp được suy rộng từ kết quả điều tra chọn mẫu kết quả sản xuất kinh doanh tháng và năm.


Tóm lại về tổ chức thu thập thông tin thống kê đã và đang được cải tiến hiện nay, có thể đảm bảo cơ bản các số liệu cần thiết cho việc tính chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cơ bản. Tuy nhiên, cần phải có sự hoàn thiện về phân ngành đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành, cũng như cải tiến mở rộng phạm vi điều tra mẫu các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, với các chỉ tiêu phức tạp khó thu thập.


2.5. ứng dụng công nghệ thông tin


Tính toán các chỉ tiêu thống kê là công việc đòi hỏi khối lượng tính rất lớn, ngày nay với quy mô kinh tế mở rộng, riêng trong ngành công nghiệp hiện đã có gần 20 nghìn doanh nghiệp thuộc 14 loại hình kinh tế và gần 800 nghìn cơ sở sản xuất cá thể phân bố trên 64 tỉnh, thành phố, thì việc thu thập, kiểm tra chất lượng số liệu và tổng hợp phân tích ngày càng tăng lên gấp bội. Vì vậy cần phải có sự trợ giúp đắc lực của công nghệ thông tin.


Thực tế những năm qua, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê nói chung và thống kê công nghiệp nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc, tất cả các khâu trong quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin đều có trợ giúp của công nghệ thông tin. Đối với khối doanh nghiệp, việc kiểm tra lôgic và chất lượng số liệu trong mỗi phiếu điều tra đều được thực hiện bằng phần mềm máy tính ở phạm vi cả nước được nhập tin truyền về trung ương, thực hiện việc tổng hợp tập trung từ dữ liệu của từng doanh nghiệp. Số liệu điều tra mẫu cũng được tổng hợp và suy rộng bằng một phần mềm máy tính.


Đối với khu vực sản xuất cá thể đang từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu lập dàn mẫu, chọn mẫu, tổng hợp kết quả mẫu điều tra và suy rộng thô cho tổng thể điều tra. Với trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin như trên, cho phép xử lý và tính toán các chỉ tiêu phức tạp, đảm bảo độ tin cậy, trong đó có cả các chỉ tiêu về tài chính, giá trị sản xuất theo giá cơ bản và theo giá sản xuất.


Từ phân tích thực trạng và hướng phát triển của các điều kiện về phương pháp luận tính toán, nhu cầu quản lý đối với các chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản, cũng như khả năng về chế độ hạch toán kế toán doanh nghiệp, tổ chức thu thập thông tin thống kê, kết quả các cuộc điều tra công nghiệp, trình độ và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin. Tất cả đều cho thấy khả năng đổi mới hệ thống chỉ tiêu thống kê nói chung, chuyển đổi một số chỉ tiêu thống kê công nghiệp nói riêng, trong đó có chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cơ bản là hiện thực đảm bảo tính khả thi cao, nếu có một kế hoạch triển khai hợp lý, tập trung nguồn lực, chỉ đạo thống nhất và quyết tâm thực hiện cao.


3. Khả năng tính giá trị tăng thêm theo giá cơ bản


3.1. Phương pháp sản xuất

Giá trị tăng thêm theo giá cơ bản bằng Giá trị sản xuất theo giá cơ bản trừ đi Chi phí trung gian theo giá sử dụng. Giá trị sản xuất theo giá cơ bản có thể thực hiện được trong điều kiện về hạch toán kế toán, phương tiện tính toán và yêu cầu khách quan của công tác quản lý. Chi phí trung gian được tính toán ổn định từ lâu nay, dựa trên báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố của doanh nghiệp và điều kiện mẫu về chi phí sản xuất hàng năm. Vì vậy giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành kinh tế tính theo phương pháp sản xuất hoàn toàn có khả năng thực hiện được.


3.2. Phương pháp thu nhập



Phư​ơng pháp thu nhập đư​ợc tính trực tiếp từ các yếu tố cấu thành của giá trị tăng thêm theo giá cơ bản, gồm:


· Thu nhập của người lao động từ sản xuất hoặc thu nhập hỗn hợp;


· Thuế sản xuất khác;


· Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất;


· Thặng dư sản xuất.


a. Đối với doanh nghiệp: Căn cứ vào số liệu hạch toán về nhân công, khấu hao tài sản cố định, các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh phải nộp vào ngân sách nhà n​ước và các khoản lợi nhuận, thặng dư khác để tính từng yếu tố.


· Thu nhập của ngư​ời lao động: Nội dung của chỉ tiêu đã đề cập ở mục III phần thứ hai. Số liệu lấy ở phần phát sinh bên có của tài khoản kế toán về “chi phí nhân công” trực tiếp và “chi phí nhân công” của các bộ phận quản lý sản xuất, quản lý doanh nghiệp.


· Thuế sản xuất khác: Nội dung của chỉ tiêu đã đề cập ở mục III của phần thứ hai. Số liệu căn cứ vào số phát sinh bên có của tài khoản kế toán về “thuế và các khoản phải nộp Nhà nước”.


· Khấu hao tài sản cố định: nội dung của chỉ tiêu đã đề cập ở mục III của phần thứ hai. Số liệu căn cứ vào số phát sinh bên có của tài khoản kế toán về “khấu hao tài sản cố định”.


· Thặng d​ư sản xuất: nội dung của chỉ tiêu đã đề cập ở mục III của phần thứ hai. 



Cộng 4 yếu tố trên chính là giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản của các loại hình doanh nghiệp.


b. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể: Các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có đặc điểm phần lớn chủ doanh nghiệp đồng thời cũng là người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh, nên giữa tiền công và lợi nhuận không phân chia tách bạch đư​ợc mà gộp chung gọi là thu nhập hỗn hợp, yếu tố giá trị thặng dư chỉ gồm một số khoản khác còn lại (không có lợi nhuận sản xuất kinh doanh). Số liệu để tính các yếu tố là kết quả điều tra mẫu chi phí sản xuất của các cơ sở công nghiệp cá thể hàng năm.


4. Kế hoạch triển khai việc tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản


4.1. Hoàn thiện phương pháp tính


Để triển khai tính thử nghiệm cũng như tính chính thức giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá cơ bản, trước tiên là phải thống nhất về phương pháp tính. Phương pháp đó vừa phải đảm bảo chuẩn mực của phương pháp luận quốc tế, làm cơ sở so sánh số liệu của nước ta với các nước khác trên thế giới; Vừa phải phù hợp với thực trạng các ngành kinh tế nước ta và trình độ hạch toán kế toán còn thấp của các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tính khả thi của phương pháp.


Hoàn thiện phương pháp tính cần được thực hiện trong năm 2006 và được chính thức hóa trong công tác thống kê của toàn ngành.


4.2. Tổ chức điều tra thu thập số liệu


Việc điều tra thu thập số liệu ban đầu phát sinh từ các cơ sở sản xuất là rất quan trọng, quyết định tính chính xác, đáng tin cậy của chỉ tiêu cần tính toán.


Để có thể tính được giá trị sản xuất theo giá cơ bản, cần phải thu thập được đầy đủ các chỉ tiêu tài chính cơ sở sau đây:


Doanh thu thuần: Là tổng thu nhập của doanh nghiệp thu được, không bao gồm các khoản thuế tiêu thụ, do tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ. Doanh thu thuần bao gồm:


· Doanh thu thuần bán sản phẩm hàng hoá và dịch vụ.


· Doanh thu thuần bán phế liệu, phế phẩm thu hồi trong quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.


· Doanh thu thuần cho thuê máy móc thiết bị có kèm theo người điều khiển.


Thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp: Là số tiền thuế phát sinh phải nộp vào kho bạc Nhà nước tương ứng với doanh thu thuần nói trên. Thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp gồm: Thuế giá trị gia tăng hàng bán nội địa; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu.


Giá trị tồn kho thành phẩm cuối kỳ và đầu kỳ báo cáo.


Giá trị sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của doanh nghiệp đang trên đường đi tiêu thụ ở thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ báo cáo.


Giá trị chi phí sản xuất của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang ở thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ báo cáo.


Tổng số tiền được Nhà nước trợ cấp, trợ giá trong kỳ báo cáo: Là số tiền phát sinh được Nhà nước trợ cấp, trợ giá từ ngân sách nhà nước, không kể khoản tiền đó đã nhận được hay chưa nhận được.


Những chỉ tiêu trên được tổ chức thu thập bằng các phiếu điều tra áp dụng riêng cho khu vực doanh nghiệp trong cuộc điều tra toàn bộ doanh nghiệp (mẫu phiếu số 1A/GTSX-CN) và khu vực cơ sở sản xuất cá thể (mẫu phiếu số 1B/ GTSX-CN).


Tuy nhiên mẫu phiếu điều tra nói trên chỉ có ý nghĩa thể hiện nội dung thông tin cần thu thập, không nhất thiết phải là một phiếu điều tra độc lập trong thu thập thông tin. Theo tổ chức thu thập thông tin đối với khối kinh tế hiện nay thì phiếu điều tra dối với doanh nghiệp nên được cài đặt trong điều tra doanh nghiệp mẫu hàng tháng và điều tra toàn bộ doanh nghiệp năm là hợp lý và hiệu quả nhất; phiếu điều tra thu thập thông tin đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể cài đặt vào điều tra mẫu hàng tháng và điều tra mẫu hàng năm vào thời điểm 1/10 là thích hợp.


4.3. Tổ chức điều tra thu thập số liệu tính thử nghiệm trước khi có quyết định triển khai chính thức


Chủ trương tính giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá cơ bản để bổ sung và thay thế cho chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá sản xuất trong một số lĩnh vực nghiên cứu, là một chủ trương đúng, nhưng mới mẻ và khi sử dụng sẽ làm thay đổi các mức độ về tốc độ phát triển, cơ cấu các khu vực ngành và thành phần kinh tế theo hướng hợp lý hơn, nhưng lại chưa quen với người sử dụng vốn đã có ấn tượng khá sâu về cơ cấu cũ.


Bởi vậy yêu cầu phải có thời gian tính thử nghiệm là cần thiết. Thời gian thử nghiệm nên được thực hiện tính cho năm 2004 và 2005 bằng số liệu chính thức năm với đầy đủ phạm vi của ngành công nghiệp (áp dụng thành công đối với ngành công nghiệp là cơ sở để áp dụng cho tất cả các ngành khác). Tuy nghiên vì tính phức tạp của việc tính toán và hạch toán tại các doanh nghiệp chưa đầy đủ, cho nên tính thử nghiệm chỉ tính với các cơ sở có hoạt động sản xuất công nghiệp là ngành chính, trước mắt chưa tính đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp phụ thuộc trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất kinh doanh khác ngoài công nghiệp. 


Phần III. Tính thử nghiệm chỉ tiêu giá trị sản xuất  ngành công nghiệp theo giá cơ bản


I. Tổ chức thu thập số liệu 


Căn cứ vào trình độ hạch toán kế toán của các cơ sở sản xuất công nghiệp để quyết định nội dung và hình thức thu thập số liệu cho phù hợp. Theo đó các cơ sở công nghiệp được phân chia ra 2 loại:



- Các doanh nghiệp (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) được tổ chức hạch toán kế toán đầy đủ, liên tục theo chế độ kế toán thống nhất do Bộ Trưởng Bộ Tài chính qui định. Do vậy đối với loại hình doanh nghiệp phải được tổ chức thu thập đầy đủ các dữ liệu từ số liệu gốc của kế toán doanh nghiệp.



- Các cơ sở công nghiệp cá thể: Sản xuất nhỏ, hạch toán không đầy đủ, không thường xuyên, do vậy nhiều dữ liệu không có đủ điều kiện thu thập nên phải giảm bớt một số dữ liệu mà không làm sai lệch kết quả tính toán.



Với đặc điểm hạch toán kế toán của doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp cá thể như trên, tổ chức thu thập dữ liệu của mỗi nhóm loại hình cơ sở như sau:



a. Thu thập dữ liệu đối với loại hình doanh nghiệp: Vì doanh nghiệp có hạch toán kế toán đầy đủ, thống nhất theo chế độ kế toán doanh nghiệp của Nhà nước qui định. Mặt khác hàng năm được tổ chức điều tra toàn bộ doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp công nghiệp, bởi vậy đối với doanh nghiệp được tổ chức thu thập đầy đủ các dữ liệu cần thiết cho tính toán bằng hình thức điều tra và được cài đặt trong biểu mẫu điều tra doanh nghiệp hàng năm; trong đó các doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên điều tra toàn bộ theo mẫu biểu cài đặt như sau:


· Cài đặt trong chỉ tiêu doanh thu các thông tin sau: Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh; các khoản giảm trừ; thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu; doanh thu thuần. Trong doanh thu thuần được chia theo ngành kinh tế. Căn cứ vào ngành cụ thể của doanh thu thuần được mã hóa tới ngành công nghiệp cấp 4 để tính tổng doanh thu thuần công nghiệp (Doanh thu thuần công nghiệp gồm doanh thu thuần của tất cả các ngành công nghiệp cấp 4);


· Cài đặt trong chỉ tiêu tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn có ở đầu năm và cuối năm các thông tin về tổng tồn kho (đầu năm, cuối năm) về: Sản phẩm dở dang; thành phẩm tồn kho; hàng gửi bán.


· Cài đặt sau chỉ tiêu nộp ngân sách là thông tin về trợ cấp, trợ giá của Nhà nước theo hai tiêu thức: Số phát sinh trong năm và số thực tế đã cấp.



Những doanh nghiệp có dưới 10 lao động theo chế độ điều tra hiện hành có 20% điều tra theo phiếu đầy đủ như doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên.



Số doanh nghiệp dưới 10 lao động còn lại (80%) chỉ có tổng doanh thu, tổng tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn, vì vậy chỉ tiêu tổng doanh thu thuần được tính suy rộng từ tỷ lệ tổng doanh thu thuần công nghiệp so với tổng doanh thu của 20 % mẫu doanh nghiệp dưới 10 lao động. Kết quả tính được xếp toàn bộ vào ngành sản xuất chính cấp 4 của doanh nghiệp (Không đặt vấn đề chia ra theo ngành công nghiệp cấp 4 thực tế sản xuất kinh doanh, vì các doanh nghiệp thuộc loại nhỏ thường chủ yếu chỉ có một ngành sản xuất chính).


         Các dữ liệu về giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ, tồn kho thành phẩm đầu kỳ và cuối kỳ, hàng gửi bán chưa thu được tiền đầu kỳ và cuối kỳ được suy rộng từ tỷ lệ của từng chỉ tiêu nói trên trong tổng số giá trị tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn.


          Tỷ lệ của từng chỉ tiêu trong tổng giá trị tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn tính từ mẫu điều tra 20% doanh nghiệp dưới 10 lao động.


           Tổng giá trị tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn của 80% doanh nghiệp dưới 10 lao động không điều tra mẫu được tính bằng: Tổng nguồn vốn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ) - Tổng giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ) 



b.Thu thập dữ liệu đối với các cơ sở công nghiệp cá thể: Cơ sở công nghiệp cá thể có đặc điểm là sản xuất nhỏ lẻ, lại không hạch toán thường xuyên và cũng không đầy đủ, do vậy những dữ liệu sau đây là không có:



- Chi phí sản xuất dở dang, nói chung các cơ sở công nghiệp cá thể không kiểm kê đánh giá sản phảm dở dang. Mặt khác vì sản xuất nhỏ lẻ nên chi phí sản xuất dở dang không đáng kể, do vậy có thể coi chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ và cuối kỳ bằng nhau, khi đó giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ bằng không. Nên trong tính toán không cần đến dữ liệu này.



Giả định giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ luôn bằng nhau, để không cần phải tính yếu tố chênh lệch sản phẩm dở dang cuối kỳ và đầu kỳ vào giá trị sản xuất theo giá cơ bản của khu vực cá thể là phù hợp với thực tiễn và không ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả tính toán.



- Dữ liệu tồn kho thành phẩm cũng khó xác định, vì sản xuất cá thể có qui mô nhỏ, phần lớn cơ sở sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó hoặc nếu  một số cơ sở có phát sinh tồn kho thành phẩm, nhưng cũng không nhiều. Do vậy cũng như sản phẩm dở dang, coi tồn kho thành phẩm đầu kỳ và cuối kỳ bằng nhau, thì yếu tố giá trị chênh lệch tồn kho cuối kỳ và đầu kỳ của thành phẩm tồn kho luôn bằng không; Vì thế cũng không cần thu thập dữ liệu này đối với cở sở công nghiệp cá thể. Giả định này cũng không ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả tính toán.

 
- Dữ liệu giá trị hàng hoá gửi đi bán chưa thu được tiền, trong thực tế phần lớn các cơ sở không phát sinh yếu tố này, nếu có một số ít cơ sở phát sinh thì cũng không thường xuyên và không hạch toán được đầy đủ, vì vậy cũng có thể giả định giá trị hàng bán chưa thu được tiền cuối kỳ và đầu kỳ luôn bằng nhau, nên yếu tố giá trị chênh lệch cuối kỳ và đầu kỳ hàng gửi bán chưa thu được tiền bằng không. Do đó cũng không cần thu thập dữ liệu Giá trị hàng bán chưa thu được tiền đối với công nghiệp cá thể. Giả định này cũng không ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản của ngành công nghiệp.



- Dữ liệu tiền trợ cấp, trợ giá của Nhà nước đối với cơ sở công nghiệp cá thể nói chung không có phát sinh. Vì vậy dữ liệu này sẽ không có trong công thức tính toán.




Từ thực tế như trên, việc tổ chức thu thập dữ liệu để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản đối với cơ sở cá thể chỉ cần dữ liệu về tổng doanh thu thuần công nghiệp là đủ.



Tổ chức thu thập dữ liệu doanh thu thuần công nghiệp được khai thác từ cuộc điều tra mẫu cơ sở sản xuất cá thể 1/10 hàng năm. Trong đó các cơ sở công nghiệp sử dụng kết quả suy rộng cho từng ngành công nghiệp cấp 2 của chỉ tiêu doanh thu thuần công nghiệp.


II. Kết quả tính chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2004


Chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản đối của ngành công nghiệp được tính cho năm 2004 dựa vào thông tin khai thác từ 22.900 doanh nghiệp của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2005 và điều tra mẫu cơ sở cá thể 1 -10 - 2004 đã được suy rộng tại các địa phương theo chương trình suy rộng của điều tra mẫu cá thể. 


Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cơ bản được tính riêng cho khu vực doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp cá thể:



Khu vực doanh nghiệp được tính toán bằng một phần mềm máy tính bảo đảm tính được đầy đủ các yếu tố cấu thành giá trị sản xuất theo giá cơ bản như phần lý luận đã trình bày. Cụ thể là:


· Doanh thu thuần các ngành công nghiệp cấp 2 (Có thể tính cho các ngành cấp 4);


· Giá trị chênh lệch sản phẩm công nghiệp dở dang cuối kỳ và đầu kỳ của các ngành công nghiệp cấp 2;


· Giá trị chênh lệch tồn kho thành phẩm giữa cuối kỳ và đầu kỳ của các ngành công nghiệp cấp 2;


· Giá trị chênh lệch hàng gửi bán là sản phẩm sản xuất công nghiệp chưa thu được tiền giữa cuối kỳ và đầu kỳ của các ngành công nghiệp cấp 2;


· Trợ cấp, trợ giá của Chính phủ (Trong năm 2004 không có phát sinh).



Các cơ sở công nghiệp cá thể được tính bằng phần mềm tổng hợp báo cáo chính thức năm 2004 của công nghiệp cá thể với nội dung tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản bằng doanh thu thuần công nghiệp 


Kết quả tính chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 theo giá cơ bản đưa ra chi tiết trong phần phụ lục 2 - 4.


III. Kết quả tính thử nghiệm và một số nhận xét 


1. Kết quả tính thử nghiệm


Kết quả tính thử nghiệm chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản ngành công nghiệp năm 2004 được đưa ra trong biểu dưới. Trên cơ sở số liệu đã được tính toán, phân tích để thấy rõ ý nghĩa của chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản như sau:


Giá trị sản xuất ngành công nghiệp 


giá thực tế năm 2004



                                                                     Đơn vị tính: Nghìn tỷ đồng


		

		Giá cơ bản

		Giá sản xuất



		Toàn ngành công nghiệp


		711

		749



		Doanh nghiệp nhà nước

		202

		214



		Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

		175

		177



		Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

		334

		358



		Phân theo ngành kinh tế:


Khai thác mỏ

		87

		102



		Công nghiệp chế biến 

		582

		603



		Sản xuất, phân phối điện, nước 

		41,8

		44





1.1. So sánh khác biệt giữa giá trị sản xuất theo giá cơ bản và giá trị sản xuất tính theo giá sản xuất. Khác nhau cơ bản của chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản với giá trị sản xuất theo giá sản xuất là giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản không có yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm (Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu), nhưng giá trị sản xuất theo giá sản xuất lại có yếu tố này.



Bản chất của yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm là loại thuế gián thu, không có ý nghĩa đánh giá kết quả và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thuế gián thu đánh vào người tiêu dùng nhằm mục đích huy động đóng góp của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước, đồng thời dùng nó là công cụ để điều tiết, hướng dẫn người tiêu dùng theo chủ trương chính sách của Nhà nước. Chính vì thế mà thuế tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn do Nhà nước quyết định, không liên quan đến ý muốn chủ quan của nhà sản xuất, thuế tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp chỉ  là khoản thu hộ Nhà nước khi bán hàng.



Với ý nghĩa đó, đưa thuế tiêu thụ là một yếu tố trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá sản xuất là không có ý nghĩa khi nghiên cứu đánh giá tốc độ tăng trưởng, cơ cấu sản xuất và hiệu quả kinh doanh ngành công nghiệp.



Nếu loại bỏ yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm chiếm 5,1% ra khỏi giá trị sản xuất theo giá sản xuất, thì giá trị còn lại 94,9% chính là giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá cơ bản tức là 711 ngàn tỷ đồng như số liệu dẫn ở trên. Chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản phản ánh thực chất hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và vì thế nghiên cứu đánh giá hiệu quả của sản xuất, cơ cấu và nhịp độ phát triển của sản xuất mới gắn với thực tế hoạt động của doanh nghiệp và sát đúng với bản chất kinh tế của mỗi ngành. 


Đối với những ngành sản phẩm Nhà nước không khuyến khích mà muốn hạn chế tiêu dùng hoặc hướng tiêu dùng sang hướng khác thì định ra mức thuế tiêu thụ sản phẩm cao như: Thuốc lá, rượu bia, một số sản phẩm cao cấp đắt tiền v,v, như vậy tính theo giá sản xuất vô hình chung doanh nghiệp được tính thêm một lượng giá trị rất cao mà không phải do chi phí hoặc quản lý của sản xuất tạo ra.



Ví dụ ngành sản xuất thuốc lá, nếu tính theo giá cơ bản chỉ có 8.758 tỷ đồng, nhưng thuế tiêu thụ là 4.892 tỷ đồng và tính theo giá sản xuất là 13.650 tỷ đồng, tăng thêm 4.892 tỷ đồng (35,8%) chỉ do chính sách thuế của Nhà nước, không liên quan đến mục tiêu sản xuất của doanh nghiệp.



Tương tự ngành rượu bia, giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản là 12.807 tỷ đồng, thuế tiêu thụ sản phẩm 4848 tỷ đồng, tính theo giá sản xuất tăng thêm 4.848 tỷ đồng( 27,5%).



Ngược lại với những ngành sản phẩm Nhà nước ưu tiên khuyến khích tiêu thụ để phát triển sản xuất thì Nhà nước định tỷ lệ thuế tiêu thụ sản phẩm thấp, thậm chí bằng không, vì vậy khi tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản và giá sản xuất lại không có cách biệt lớn.



Ví dụ, ngành khai thác quặng, thuế tiêu thụ sản phẩm chỉ chiếm 0,91% trong giá trị sản xuất tính theo giá của người sản xuất, ngành dệt 0,97%, ngành may 0,39%, ngành da, giày 0,2%, sản xuất kim loại 0,87% (Trong khi ngành thuốc lá là 35,8%, ngành rượu bia là 27,5%).



Với ý nghĩa kinh tế và gắn với thực chất hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở, chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá sản xuất hiện đang sử dụng để đánh giá tốc độ tăng trưởng, nghiên cứu cơ cấu ngành và tính một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế ngành là thiếu chính xác, phản ánh không đúng thực chất của sản xuất, bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế tiêu thụ sản phẩm của nhà nước. Vì vậy nên nhanh chóng chuyển sang dùng chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản nhằm khắc phục hạn chế của chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá sản xuất, nâng cao khả năng so sánh quốc tế của số liệu và công tác phân tích thống kê.


1.2. Phân tích cơ cấu các yếu tố cấu thành giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản. 

Thực tế các yếu tố cấu thành (Yếu tố trợ cấp, trợ giá của nhà nước không có phát sinh) và tỷ trọng của chúng trong giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản như sau: 


· Doanh thu thuần 697,7 nghìn tỷ đồng chiếm 98,13%;


· Chênh lệch giá trị sản phẩm dở dang giữa cuối kỳ và đầu kỳ là 4,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,69%;


· Chênh lệch giá trị tồn kho thành phẩm giữa cuối kỳ và đầu kỳ là 8,3 nghìn tỷ đồng chiếm 1,17%;


· Chênh lệch giá trị hàng gửi bán chưa thu được tiền là 0,06 nghìn tỷ đồng chiếm 0,01%.



Như vậy yếu tố doanh thu thuần công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất (98,13%), các yếu tố còn lại chỉ chiếm 1,87%, một tỷ lệ nhỏ không đáng kể, đặc biệt là yếu tố chênh lệch giá trị hàng gửi bán chưa thu được tiền chỉ chiếm 0,01%. Trong đó hầu hết các ngành công nghiệp cá biệt đều có tỷ trọng các yếu tố tương tự như cơ cấu tỷ trọng chung toàn ngành, cụ thể:


· Ngành khai thác mỏ yếu tố doanh thu chiếm 99,83%, chênh lệch giá trị sản phẩm dở dang 0,05%, chênh lệch giá trị tồn kho thành phẩm 0,11%, chênh lệch giá trị hàng gửi bán chưa thu được tiền là 0,01%.


· Ngành công nghiệp chế biến: Yếu tố doanh thu thuần chiếm 97,75%, chênh lệch giá trị sản phẩm dở dang chiếm 0,83%, chênh lệch giá trị tồn kho thành phẩm chiếm 1,41%, chênh lệch giá trị hàng gửi bán chưa thu được tiền chiếm 0,01%.


· Ngành sản xuất và phân phối điện nước: Yếu tố doanh thu chiếm 99,88%, yếu tố chênh lệch giá trị sản phẩm dở dang chiếm 0,12%. Trong đó: Ngành điện doanh thu thuần chiếm 99,95%, các yếu tố khác chiếm 0,05% (riêng yếu tố chênh lệch giá trị tồn kho thành phẩm và hàng gửi bán không có).


1.3. Phân tích các cơ cấu của ngành công nghiệp qua chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản. 



Qua số liệu tính thử nghiệm giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 theo giá cơ bản và số liệu về giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 tính theo giá sản xuất, tiến hành nghiên cứu các cơ cấu lớn trong nội bộ ngành công nghiệp như: Cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu ngành công nghiệp cá biệt theo 2 chỉ tiêu và có sự so sánh đánh giá ưu nhược điểm của mỗi chỉ tiêu.


- Cơ cấu thành phần kinh tế



Số liệu về giá trị sản xuất của ngành công nghiệp theo giá cơ bản và giá sản xuất theo cơ cấu thành phần kinh tế như sau:


Giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2004


theo thành phần kinh tế


Đơn vị tính: %


		Thành phần kinh tế

		Theo giá cơ bản




		Theo giá sản xuất



		Tổng toàn ngành

		100,0

		100,0



		  Doanh nghiệp nhà nước

		28,4

		28,6



		  Ngoài quốc doanh

		24,6

		23,7



		  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

		47,0

		47,7





Qua số liệu trên thì tỷ trọng của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tính theo giá cơ bản cao hơn tỷ trọng tính theo giá sản xuất. Ngược lại, đối với thành phần kinh tế nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, giá trị sản xuất theo giá cơ bản lại có tỷ trọng nhỏ hơn tính theo giá sản xuất. Sở dĩ có hiện tượng đó chính là vì ảnh hưởng của yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm khi tham gia vào tính cơ cấu, mà yếu tố này trong khu vực ngoài quốc doanh chỉ chiếm 1,64% giá trị sản xuất, trong khi khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 5,58% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 6,51%. Rõ ràng là đánh giá cơ cấu tỷ trọng bằng chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá sản xuất thì khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có lợi thế hơn vì yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm chiếm lớn, mà yếu tố này hoàn toàn do chính sách thuế của nhà nước quyết định, không có liên quan tới tổ chức và điều hành sản xuất tốt hay xấu của doanh nghiệp. Bởi vậy cơ cấu tỷ trọng giá trị sản xuất giữa các khu vực kinh tế tính theo giá cơ bản phản ánh đúng thực chất cơ cấu sản xuất giữa 3 khu vực, đặc biệt phản ánh sát với thực tế hơn đối với khu vực ngoài quốc doanh. 


- Phân tích cơ cấu ngành



Cơ cấu ngành trong công nghiệp là phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa các ngành công nghiệp cá biệt trong tổng ngành công nghiệp cả nước. Cơ cấu này cũng được nghiên cứu theo chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản và giá trị sản xuất theo giá sản xuất. So sánh tỷ trọng của các ngành công nghiệp cấp 1 và cấp 2 trong tổng ngành công nghiệp cả nước tính theo 2 chỉ tiêu trên như sau:


Cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp 


năm 2004, theo giá cơ bản và giá sản xuất


Đơn vị tính: %


		Ngành công nghiệp cấp 1, 2

		Theo giá cơ bản

		Theo giá sản xuất



		Toàn  ngành

		100,0

		100,0



		1. Khai thác mỏ

		12,2

		13,7



		+ Khai thác than

		1,7

		1,6



		Ngành công nghiệp cấp 1, 2

		

		



		+ Khai thác dầu thô và khí tự nhiên

		9,7

		11,3



		+ Khai thác quặng kim loại

		0,2

		0,2



		+ Khai thác đá và các mỏ khác

		0,7

		0,7



		2. Ngành công nghiệp chế 

		19,3

		19,2



		+ Sản xuất thực phẩm và đồ uống

		19,3

		19,2



		  - Sản xuất thực phẩm

		17,5

		16,8



		  - Sản xuất đồ uống

		1,8

		2,4



		+ Sản xuất thuốc lá

		1,2

		1,8



		+ Dệt

		,35

		3,3



		+ May

		3,8

		3,6



		+ Thuộc da và sản xuất sản phẩm da giày

		4,5

		4,3



		+ Chế biến gỗ và lâm sản

		1,4

		1,3



		+ Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

		1,9

		1,9



		+ Xuất bản, in

		1,4

		1,3



		+ Sản xuất than cốc và dầu mỏ tinh chế

		0,2

		0,2



		+ Sản xuất hoá chất

		6,0

		5,8



		+ Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại

		5,7

		5,5



		+ Sản xuất kim loại

		4,1

		3,9



		+ Sản xuất các sản phẩm từ kim loại (Trừ máy móc thiết bị)

		3,8

		3,7



		+ Sản xuất máy móc thiết bị

		1,7

		1,7



		+ Sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính

		1,4

		1,3



		+ Sản xuất máy móc và thiết bị điện

		3,2

		3,1



		+ Sản xuất radio, ti vi và thiết bị truyền thông

		2,5

		2,4



		+ Sản xuất dụng cụ y tế, dụng cụ chính xác

		0,4

		0,4



		+ Sản xuất xe có động cơ

		3,4

		3,6



		+ Sản xuất phương tiện vận tải khác

		5,2

		5,1



		+ Sản xuất giường, tủ, bàn ghế

		3,3

		3,1



		3. Sản xuất và phân phối điện, nước

		5,9

		5,9



		+ Sản xuất và phân phối điện

		5,5

		5,5



		+ Sản xuất và phân phối nước

		0,4

		0,4





Qua số liệu trên cho thấy tỷ trọng các ngành công nghiệp cấp 1 và cấp 2 trong tổng số của giá trị sản xuất theo giá cơ bản và theo giá sản xuất cho kết quả một số ngành gần giống nhau, một số ngành khác nhau. Cụ thể như sau:


- Có 1 ngành cấp 1 và 8 ngành cấp 2 có tỷ trọng gần như nhau, nghĩa là không có ảnh hưởng gì đáng kể khi yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm có hoặc không có tham gia vào tính cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp. Những ngành này thường chiếm tỷ trọng rất nhỏ (dưới 0,5%) hoặc những ngành có tỷ trọng yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm trong tổng giá trị sản xuất xấp xỉ bằng tỷ lệ chung toàn ngành.


- Có 1 ngành cấp 1 và 3 ngành cấp 3 có tỷ trọng giá trị sản xuất theo giá cơ bản nhỏ hơn tỷ trọng tính theo giá sản xuất. Đây là những ngành có tỷ lệ thuế suất của thuế tiêu thụ sản phẩm ở mức rất cao, thuộc những nhóm ngành sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như: Thuốc lá, rượu bia, hoặc sản phẩm cần điều tiết người mua như: Sản xuất ô tô, khai thác dầu thô. Những ngành này có tỷ trọng cao khi tính theo giá sản xuất (vì có tham gia của yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm), bởi vậy tỷ trọng đó là chưa sát đúng với thực tế bằng tỷ trọng tính theo giá trị sản xuất giá cơ bản. Ví dụ ngành dầu khí có tỷ trọng 9,7% là sát đúng hơn so với 11,3% tính bằng giá trị sản xuất theo giá sản xuất, v.v.


- Có 1 ngành công nghiệp cấp 1 và 17 ngành công nghiệp cấp 2 có tỷ trọng của giá trị sản xuất theo giá cơ bản lớn hơn tỷ trọng của giá trị sản xuất theo giá sản xuất. Những ngành này đều là những ngành khuyến khích tiêu dùng hoặc xuất khẩu, bởi vậy thuế tiêu thụ sản phẩm không cao, thậm chí mức thuế suất bằng không, như đối với hàng hoá xuất khẩu hoặc sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp, ví dụ như ngành khai thác than, may xuất khẩu, sản xuất da, giày xuất khẩu, chế biến thuỷ sản xuất khẩu, sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, sản xuất thép, các sản phẩm từ kim loại, sản xuất thiết bị máy móc để trang bị cho các ngành kinh tế khác ... Chính vì vậy mà thuế tiêu thụ sản phẩm chiếm tỷ trọng thấp nên khi tham gia vào tính tỷ trọng của các ngành này sẽ làm thấp đi so với tỷ trọng tính theo giá trị sản xuất giá cơ bản; điều đó phản ánh bất hợp lý là khuyến khích tiêu dùng để kích thích sản xuất thì khi tính lại có tỷ trọng giảm đi tương đối. Trong trường hợp này, tỷ trọng tính theo giá trị sản xuất giá cơ bản phản ánh cao hơn là đúng với hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành này.



Tóm lại qua phân tích các cơ cấu lớn của các ngành công nghiệp như: Cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu ngành kinh tế, kể cả cơ cấu vùng lãnh thổ, cho thấy cơ cấu tính theo giá trị sản xuất giá cơ bản phản ánh chính xác hơn, sát đúng thực tế hơn với những gì đã diễn ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành, nó không bị ảnh hưởng của nhân tố bên ngoài là chính sách thuế gián thu của nhà nước.


2. Một số nhận xét


Thông qua số liệu đã tính toán chúng tôi rút ra những nhận xét sau:



i. Số liệu phản ảnh đầy đủ phạm vi ngành công nghiệp cả nước. So với một số chỉ tiêu có liên quan như giá trị sản xuất theo giá cố định, số lượng cơ sở, lao động thì hoàn toàn hợp lý, logic. Từ đó khẳng định số liệu có độ tin cậy và được sử dụng công bố là số liệu chính thức năm 2004 của ngành công nghiệp.



ii. Quy trình tính toán và kỹ thuật tính không khó khăn phức tạp, có thể phổ biến phương pháp tính đến cấp tỉnh, huyện và họ có thể tính được dễ dàng bằng một phần mÒn chuyên dụng của Vụ Thống kê công nghiệp và xây dựng biên soạn, cài đặt hướng dẫn sử dụng.



iii. Nguồn số liệu đầu vào phục vụ cho tính toán hoàn toàn dựa vào các chế độ báo cáo và điều tra hiện hành đang thực hiện hàng năm, không cần phải tổ chức thêm cuộc điều tra và cũng không cần phải bổ sung thêm chỉ tiêu mới vào phiếu điều tra hiện hành.



Những số liệu ban đầu phục vụ cho tính toán đều được thu thập từ số liệu sẵn có trong kế toán của doanh nghiệp như: Doanh thu thuần, chi phí sản xuất dở dang, tồn kho thành phẩm, số dư hàng gửi bán chưa thu được tiền. Những số liệu gốc từ kế toán doanh nghiệp bảo đảm độ tin cậy cao, mà không gây phiền hà, không mất nhiều thời gian của doanh nghiệp.



iv. Phương pháp, quy trình và các điều kiện phục vụ cho tính toán đều phù hợp với trình độ cán bộ hiện tại, phù hợp với nguồn tài chính còn hạn chế.



Từ những nhận xét trên, có thể kết luận là việc thử nghiệm tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản ngành công nghiệp là thành công, có thể hoàn thiện đưa vào áp dụng chính thức không chỉ với ngành công nghiệp mà cho tất cả các ngành kinh tế khác.



Phương pháp luận đã được nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm đạt được tính khả thi cao và đặc biệt là không phải thay đổi nhiều trong chế độ báo cáo và điều tra hiện hành, không phải chi phí thêm về tài chính khi đưa vào thực hiện chính thức.



Tuy nhiên khi đưa vào thực hiện chính thức ở phạm vị toàn bộ nền kinh tế quốc dân cần chú ý một số điểm sau:


· Tính các yếu tố doanh thu thuần, chênh lệch sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho, hàng gửi bán phải thống nhất phạm vi ngành hoạt động. Việc này phải được kiểm soát qua phiếu điều tra của điều tra viên;


· Vì tổng hợp tính toán từ đơn vị cơ sở là doanh nghiệp nên phải chú ý tới việc dễ bị tính trùng trong các ngành sản xuất hạch toán toàn ngành và giữa đơn vị hạch toán độc lập với hạch toán phụ thuộc có tính được doanh thu và hạch toán được tồn kho;


· Đối với khu vực kinh tế cá thể không vì quá cầu toàn về mặt lý luận mà yêu cầu tính đầy đủ các yếu tố sẽ gây nặng nề, tốn công sức, nhưng kết quả có khi lại đưa đến độ tin cậy kém hơn. Vì vậy nên đơn giản về phương pháp tính đối với khu vực cơ sở cá thể, cụ thể là giá trị sản xuất theo giá cơ bản bằng doanh thu thuần.



Tóm lại, kết quả thử nghiệm đã được khẳng định cả về phương pháp luận và cơ sở thực tiễn của thu thập thông tin hiện hành. Vấn đề chỉ còn là chủ trương và biện pháp triển khai, để sớm có thể tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản trực tiếp từ các ngành kinh tế quốc dân.


Kết luận và kiến nghị


1. Kết luận 

a. Dùng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm cho phép đánh giá sát thực nhất kết quả hoạt động sản xuất của nền kinh tế. Giá cơ bản có ý nghĩa trong phân tích kinh tế, là cơ sở để các nhà sản xuất đưa ra quyết định sản xuất, đồng thời tránh được sự méo mó khi dùng giá sản xuất trong tính toán giá trị sản xuất khi chính sách thuế sản phẩm thay đổi. 


b. Chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm tính theo giá cơ bản có vị trí đặc biệt quan trọng trong các chỉ tiêu nghiên cứu đánh giá tốc độ tăng trưởng và cơ cấu các ngành kinh tế quốc dân. ở Việt Nam về lý luận cũng như thực tiễn tổ chức tính giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế được quan tâm rất sớm, nhưng do các yếu tố khách quan về chế độ kế toán tài chính quốc gia, trình độ kế toán, thống kê ở cơ sở còn thấp, do vậy hai chỉ tiêu này của các ngành kinh tế mới được tính theo giá sản xuất là chính, còn tính theo giá cơ bản chỉ được thực hiện ở cơ quan thống kê tổng hợp cấp trung ương hoặc ở một số tỉnh, thành phố, nhưng chỉ sau khi đã có chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá sản xuất và không được sử dụng rộng rãi cho đánh giá kết quả sản xuất của các ngành kinh tế. 



c. Ngày nay với các điều kiện về khách quan và chủ quan của cơ chế quản lý kinh tế và chế độ kế toán tài chính quốc gia như: Luật Thuế giá trị gia tăng ban hành thay thế Luật Thuế doanh thu trước đây, kế toán doanh thu của doanh nghiệp khi thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng đã tách riêng doanh thu thuần với thuế giá trị gia tăng (thuế tiêu thụ sản phẩm). Mặt khác yêu cầu thông tin của các cấp lãnh đạo, người nghiên cứu đã thấy những hạn chế nhược điểm của giá trị sản xuất tính theo giá sản xuất và đòi hỏi cần phải tính theo giá cơ bản để bổ sung cho yêu cầu mới của quản lý. Với những ý nghĩa trên, việc triển khai tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản là yêu cầu có tính tất yếu khách quan và hoàn toàn có khả năng thực hiện được trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên phải tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng ngành, từng loại hình cơ sở kinh tế mà có cách tính phù hợp để đảm bảo tính khả thi cao của phương pháp và phải dựa vào số liệu kế toán cơ sở để tổ chức thu thập tính toán chỉ tiêu thống kê tổng hợp quan trọng này. 



d. Qua thực tế áp dụng thử nghiệm tính chỉ tiêu giá trị sản xuất của ngành công nghiệp năm 2004 theo giá cơ bản, qua so sánh và phân tích số liệu về thành phần kinh tế, cơ cấu các ngành trong toàn ngành công nghiệp giữa giá cơ bản và giá sản xuất đã minh chứng tính ưu việt hơn hẳn về ý nghĩa kinh tế, tính hiệu quả và tính chính xác của giá cơ bản so với giá sản xuất, đồng thời cũng chứng tỏ khả thi của việc đưa vào áp dụng trong thời gian tới. Đề tài đã chỉ rõ tất cả những điều kiện thuận lợi hiện nay của ngành Thống kê khi áp dụng giá cơ bản trong tính toán. 


2. Kiến nghị 

Để áp dụng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản lý và hoạch định chính sách hiện nay, cần thực hiện một số công việc sau:


a. Phải sớm có quyết định chính thức bổ sung chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản trong việc đánh giá tốc độ tăng trưởng, nghiên cứu các cơ cấu kinh tế, cũng như việc tính một số chỉ tiêu chất lượng khác của các ngành như: năng suất lao động, các chỉ số chủ yếu của một số ngành... Nếu có được quyết định từ cấp có thẩm quyền mới đảm bảo tính pháp lý cho những công việc triển khai tiếp theo, đồng thời có tác động thúc đẩy công việc được thực hiện nhanh và kết quả cao.


b. Giải quyết triệt để về phương pháp luận. Phương pháp luận là bước quyết định mở đầu cho tổ chức thu thập thông tin và tính toán chỉ tiêu, bởi vậy yêu cầu phải sớm hoàn thiện phương pháp luận, tạo tính pháp lý thống nhất trong cả nước đối với phương pháp luận, bảo đảm tính khả thi cao khi ứng dụng phương pháp vào thực tế.


c.  Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo và điều tra cơ sở, nhằm cài đặt đầy đủ thông tin và tổ chức thu thập thông tin có độ tin cậy đảm bảo cho việc tính toán, tổng hợp, phân tổ chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản một cách kịp thời, chính xác, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối tượng dùng tin; trước mắt đảm bảo thông tin tốt hơn cho cơ quan Đảng, Nhà nước, các nhà nghiên cứu, các nhà đầu tư và yêu cầu của các tổ chức quốc tế.


d.  Cần tổ chức tính toán thử nghiệm ít nhất trong hai năm với số liệu chính thức năm 2005 và 2006, nhằm mục đích hoàn thiện về kỹ năng tính toán, phương pháp phân tích và nâng dần chất lượng số liệu; đồng thời có thời gian để tuyên truyền hướng dẫn người sử dụng hiểu biết và thấy được ý nghĩa kinh tế của chỉ tiêu khi dùng vào công việc quản lý, hoạch định chính sách và nghiên cứu.


e. Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Tổng cục Thống kê đưa ra kế hoạch nghiên cứu thực tiễn nguồn thông tin, xây dựng quy trình để có thể áp dụng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm phù hợp với cam kết của Tổng cục Thống kê với Quỹ Tiền tệ quốc tế về chiến lược hoàn thiện, nâng cao chất lượng tính chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước.  


 Phụ lục 1 


Danh mục các chuyên đề thực hiện trong đề tài


1. Xác định giá trị các nhóm sản phẩm trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và các loại giá trong thống kê tổng hợp;


2. Thực trạng áp dụng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm tại Tổng cục Thống kê;


3. Phương pháp tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành sản xuất vật chất;


4. Phương pháp tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành dịch vụ;


5. Khả năng ứng dụng phương pháp tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành sản xuất vật chất;


6. Khả năng ứng dụng phương pháp tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản trong ngành công nghiệp;


7. Khả năng đánh giá chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản cho Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


8. Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của khu vực dịch vụ theo thành phần kinh tế


9. Nội dung và phương pháp tính các loại thuế và lệ phí ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;


10. Thực trạng thuế sản xuất và áp dụng trong thống kê tài khoản quốc gia hiện nay;



11. Tính thử nghiệm giá trị sản xuất theo giá cơ bản ngành công nghiệp;



12. Phân tích số liệu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cơ bản qua kết quả thử nghiệm.


Phụ lục 2


		Giá trị sản xuất 



		 của doanh nghiệp ngành công nghiệp năm 2004



		



		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: Tỷ đồng



		 

		 

		GTSX
 theo giá  sản xuất

		Giá trị sản xuất theo gía cơ bản

		Thuế 
tiêu thụ sản phẩm



		

		

		

		Tổng 
số

		Doanh thu thuần công nghiệp

		Chênh lệch các khoản tồn kho

		



		

		

		

		

		

		Tổng chênh
 lệch 
tồn kho

		Chia ra

		



		

		

		

		

		

		

		Chênh lệch
 giá trị
 sản phẩm  dở dang

		Chênh lệch
 giá trị 
tồn kho thành phẩm

		Chênh lệch giá trị hàng gửi bán đang trên đ​ường

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		 

		Tổng số

		749090

		710969

		697677

		13292

		4905

		8330

		57

		38121



		I

		Phân theo khu vực kinh tế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu vực quốc doanh

		213939

		202011

		198140

		3871

		1566

		2099

		206

		11928



		2

		Khu vực ngoài quốc doanh

		177502

		174583

		169521

		5062

		1747

		3297

		19

		2919



		3

		Khu vực có vốn đầu t​ư nư​ớc ngoài

		357648

		334374

		330016

		4359

		1592

		2934

		-167

		23274



		II

		Phân theo ngành công nghiệp cấp 2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		C

		Công nghiệp khai thác

		102307

		86963

		86811

		152

		46

		98

		9

		15344



		10

		Khai thác than cứng, than non, than bùn

		11857

		11734

		11633

		101

		30

		65

		6

		123



		11

		Khai thác dầu thô, khí tự nhiên  và các hoạt động dịch vụ

		84296

		69179

		69222

		-43

		-41

		-2

		0

		15117



		13

		Khai thác quặng kim loại

		1179

		1168

		1153

		16

		3

		13

		0

		11



		14

		Khai thác đá và khai thác mỏ khác

		4975

		4882

		4804

		78

		53

		22

		3

		93



		D

		Công nghiệp chế biến

		746533

		719384

		703802

		15582

		5228

		10088

		267

		27150



		15

		Sản xuất thực phẩm và đồ uống

		143837

		137236

		134743

		2493

		420

		1857

		216

		6601



		 

		Trong đó: - Sản xuất thực phẩm

		126182

		124429

		121990

		2439

		391

		1832

		216

		1753



		 

		               - Sản xuất đồ uống

		17655

		12807

		12753

		54

		29

		25

		0

		4848



		16

		Sản xuất các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

		13650

		8758

		8570

		188

		24

		164

		0

		4892



		17

		Dệt

		24977

		24734

		23977

		757

		303

		471

		-17

		243



		18

		May trang phục, thuộc và nhuộm da lông thú

		27196

		27090

		26869

		221

		164

		67

		-10

		106



		19

		Thuộc, sơ chế da, sản xuất vali, túi xách, yên đệm

		32350

		32286

		32060

		227

		144

		196

		-112

		64



		20

		Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa

		9989

		9874

		9621

		253

		163

		98

		-7

		115



		21

		Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

		14039

		13748

		13344

		403

		161

		218

		25

		292



		22

		Xuất bản, in, sao băng ghi các loại

		10058

		9890

		9742

		147

		46

		85

		16

		168



		23

		Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế và nhiên

		1790

		1701

		1678

		23

		1

		22

		0

		89



		24

		Sản xuất hoá chất và các sản phẩm hoá chất

		43122

		42515

		41036

		1479

		356

		1114

		9

		607



		25

		Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic

		29194

		28627

		27955

		673

		184

		481

		7

		567



		26

		Sản xuất các sản phẩm khoáng phi kim loại

		41369

		40241

		39348

		892

		168

		710

		15

		1129



		27

		Sản xuất kim loại

		29078

		28826

		27440

		1386

		352

		1041

		-7

		253



		28

		Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

		27382

		26942

		25781

		1161

		508

		645

		8

		439



		29

		Sản xuất máy móc thiết bị

		12396

		12085

		11734

		351

		246

		121

		-15

		311



		30

		Sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính

		9966

		9966

		9995

		-29

		50

		-69

		-10

		0



		31

		Sản xuất máy móc và thiết bị điện

		23259

		22957

		22498

		459

		200

		259

		0

		302



		32

		Sản xuất radio, ti vi và thiết bị truyền thông

		17707

		17534

		17277

		257

		159

		143

		-46

		173



		33

		Sản xuất dụng cụ y tế, dụng cụ chính xác, dụng cụ quan

		2645

		2624

		2567

		57

		9

		60

		-12

		20



		34

		Sản xuất xe có động cơ , rơ moóc

		27062

		23820

		23389

		431

		223

		225

		-18

		3242



		35

		Sản xuất phươ​ng tiện vận tải khác

		38087

		37297

		36801

		496

		295

		195

		6

		790



		36

		Sản xuất gi​ường, tủ, bàn, ghế; sản xuất các sản phẩm khác

		23380

		23238

		22477

		762

		632

		127

		3

		142



		37

		Tái chế

		163

		160

		157

		3

		1

		2

		0

		3



		E

		Công nghiệp điện, ga, n​ớc

		44087

		41858

		41807

		51

		51

		1

		-1

		2228



		40

		Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi n​ước

		41413

		39217

		39197

		20

		19

		1

		0

		2195



		41

		Khai thác, lọc và phân phối n​ước

		2674

		2641

		2610

		31

		32

		0

		-1

		33



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục 3


		Cơ cấu giá trị sản xuất  ngành công nghiệp



		Năm 2004 (theo giá thực tế)



		



		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: (%)



		 

		 

		GTSX
 theo giá  sản xuất

		Giá trị sản xuất theo gía cơ bản

		Thuế 
tiêu thụ sản phẩm



		

		

		

		Tổng 
số

		Doanh thu thuần công nghiệp

		Chênh lệch các khoản tồn kho

		



		

		

		

		

		

		Tổng chênh
 lệch 
tồn kho

		Chia ra

		



		

		

		

		

		

		

		Chênh lệch
 giá trị
 sản phẩm  dở dang

		Chênh lệch
 giá trị 
tồn kho thành phẩm

		Chênh lệch giá trị hàng gửi bán đang trên đư​ờng

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		 

		Tổng số

		100.0

		100.0

		100.0

		100.0

		100.0

		100.0

		100.0

		100.0



		I

		Phân theo khu vực kinh tế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu vực quốc doanh

		28.56

		28.41

		28.40

		29.12

		31.92

		25.20

		358.63

		31.29



		2

		Khu vực ngoài quốc doanh

		23.70

		24.56

		24.30

		38.09

		35.62

		39.58

		32.82

		7.66



		3

		Khu vực có vốn đầu tư​ nư​ớc ngoài

		47.74

		47.03

		47.30

		32.79

		32.46

		35.22

		-291.4

		61.05



		II

		Phân theo ngành công nghiệp cấp 2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		C

		Công nghiệp khai thác

		13.66

		12.23

		12.44

		1.14

		0.93

		1.17

		15.08

		40.25



		10

		Khai thác than cứng, than non, than bùn

		1.58

		1.65

		1.67

		0.76

		0.61

		0.78

		9.79

		0.32



		11

		Khai thác dầu thô, khí tự nhiên  và các hoạt động dịch vụ

		11.25

		9.73

		9.92

		-0.32

		-0.83

		-0.03

		0.00

		39.66



		13

		Khai thác quặng kim loại

		0.16

		0.16

		0.17

		0.12

		0.07

		0.15

		-0.02

		0.03



		14

		Khai thác đá và khai thác mỏ khác

		0.66

		0.69

		0.69

		0.59

		1.08

		0.27

		5.31

		0.24



		D

		Công nghiệp chế biến

		80.46

		81.88

		81.56

		98.47

		98.02

		98.81

		87.21

		53.90



		15

		Sản xuất thực phẩm và đồ uống

		19.20

		19.30

		19.31

		18.76

		8.56

		22.29

		377.25

		17.32



		 

		Trong đó: - Sản xuất thực phẩm

		16.84

		17.50

		17.49

		18.35

		7.97

		21.99

		377.25

		4.60



		 

		               - Sản xuất đồ uống

		2.36

		1.80

		1.83

		0.41

		0.59

		0.30

		0.00

		12.72



		16

		Sản xuất các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

		1.82

		1.23

		1.23

		1.42

		0.48

		1.97

		0.85

		12.83



		17

		Dệt

		3.33

		3.48

		3.44

		5.69

		6.18

		5.66

		-30.42

		0.64



		18

		May trang phục, thuộc và nhuộm da lông thú

		3.63

		3.81

		3.85

		1.66

		3.34

		0.80

		-17.78

		0.28



		19

		Thuộc, sơ chế da, sản xuất vali, túi xách, yên đệm

		4.32

		4.54

		4.60

		1.71

		2.93

		2.35

		-195.9

		0.17



		20

		Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa

		1.33

		1.39

		1.38

		1.90

		3.32

		1.17

		-12.88

		0.30



		21

		Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

		1.87

		1.93

		1.91

		3.03

		3.28

		2.61

		42.94

		0.77



		22

		Xuất bản, in, sao băng ghi các loại

		1.34

		1.39

		1.40

		1.11

		0.94

		1.02

		28.54

		0.44



		23

		Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế và nhiên

		0.24

		0.24

		0.24

		0.17

		0.03

		0.26

		0.03

		0.23



		24

		Sản xuất hoá chất và các sản phẩm hoá chất

		5.76

		5.98

		5.88

		11.12

		7.26

		13.37

		14.98

		1.59



		25

		Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic

		3.90

		4.03

		4.01

		5.06

		3.75

		5.78

		12.95

		1.49



		26

		Sản xuất các sản phẩm khoáng phi kim loại

		5.52

		5.66

		5.64

		6.71

		3.42

		8.52

		25.97

		2.96



		27

		Sản xuất kim loại

		3.88

		4.05

		3.93

		10.43

		7.18

		12.50

		-13.00

		0.66



		28

		Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

		3.66

		3.79

		3.70

		8.73

		10.36

		7.74

		13.63

		1.15



		29

		Sản xuất máy móc thiết bị

		1.65

		1.70

		1.68

		2.64

		5.01

		1.45

		-26.25

		0.82



		30

		Sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính

		1.33

		1.40

		1.43

		-0.22

		1.01

		-0.83

		-17.44

		0.00



		31

		Sản xuất máy móc và thiết bị điện

		3.11

		3.23

		3.22

		3.45

		4.07

		3.11

		-0.85

		0.79



		32

		Sản xuất radio, ti vi và thiết bị truyền thông

		2.36

		2.47

		2.48

		1.93

		3.25

		1.72

		-79.74

		0.45



		33

		Sản xuất dụng cụ y tế, dụng cụ chính xác, dụng cụ quan

		0.35

		0.37

		0.37

		0.43

		0.18

		0.72

		-20.31

		0.05



		34

		Sản xuất xe có động cơ , rơ moóc

		3.61

		3.35

		3.35

		3.24

		4.55

		2.70

		-31.03

		8.50



		35

		Sản xuất ph​ương tiện vận tải khác

		5.08

		5.25

		5.27

		3.73

		6.01

		2.34

		11.01

		2.07



		36

		Sản xuất giư​ờng, tủ, bàn, ghế; sản xuất các sản phẩm khác

		3.12

		3.27

		3.22

		5.73

		12.88

		1.53

		4.67

		0.37



		37

		Tái chế

		0.02

		0.02

		0.02

		0.02

		0.03

		0.02

		0.00

		0.01



		E

		Công nghiệp điện, ga, n​ớc

		5.89

		5.89

		5.99

		0.39

		1.04

		0.02

		-2.30

		5.85



		40

		Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nư​ớc

		5.53

		5.52

		5.62

		0.15

		0.39

		0.02

		0.00

		5.76



		41

		Khai thác, lọc và phân phối nư​ớc

		0.36

		0.37

		0.37

		0.23

		0.66

		0.00

		-2.30

		0.09



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục 4

		Cơ cấu các yếu tố cấu thành giá trị sản xuất 



		 của doanh nghiệp ngành công nghiệp năm 2004 



		



		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: (%)



		 

		 

		GTSX
 theo giá  sản xuất

		Giá trị sản xuất theo gía cơ bản

		Thuế 
tiêu thụ sản phẩm



		

		

		

		Tổng 
số

		Doanh thu thuần công nghiệp

		Chênh lệch các khoản tồn kho

		



		

		

		

		

		

		Tổng chênh
 lệch 
tồn kho

		Chia ra

		



		

		

		

		

		

		

		Chênh lệch
 giá trị
 sản phẩm  dở dang

		Chênh lệch
 giá trị 
tồn kho thành phẩm

		Chênh lệch giá trị hàng gửi bán đang trên đ​ờng

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		 

		Tổng số

		100.0

		94.91

		93.14

		1.77

		0.65

		1.11

		0.01

		5.09



		I

		Phân theo khu vực kinh tế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu vực quốc doanh

		100.0

		94.42

		92.62

		1.81

		0.73

		0.98

		0.10

		5.58



		2

		Khu vực ngoài quốc doanh

		100.0

		98.36

		95.50

		2.85

		0.98

		1.86

		0.01

		1.64



		3

		Khu vực có vốn đầu t​ư nư​ớc ngoài

		100.0

		93.49

		92.27

		1.22

		0.45

		0.82

		-0.05

		6.51



		II

		Phân theo ngành công nghiệp cấp 2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		C

		Công nghiệp khai thác

		100.0

		85.00

		84.85

		0.15

		0.04

		0.10

		0.01

		15.00



		10

		Khai thác than cứng, than non, than bùn

		100.0

		98.96

		98.11

		0.85

		0.25

		0.55

		0.05

		1.04



		11

		Khai thác dầu thô, khí tự nhiên  và các hoạt động dịch vụ

		100.0

		82.07

		82.12

		-0.05

		-0.05

		0.00

		0.00

		17.93



		13

		Khai thác quặng kim loại

		100.0

		99.09

		97.75

		1.34

		0.28

		1.06

		0.00

		0.91



		14

		Khai thác đá và khai thác mỏ khác

		100.0

		98.13

		96.56

		1.57

		1.06

		0.45

		0.06

		1.87



		D

		Công nghiệp chế biến

		100.0

		96.59

		94.42

		2.17

		0.80

		1.37

		0.01

		3.41



		15

		Sản xuất thực phẩm và đồ uống

		100.0

		95.41

		93.68

		1.73

		0.29

		1.29

		0.15

		4.59



		 

		Trong đó: - Sản xuất thực phẩm

		100.00

		98.61

		96.68

		1.93

		0.31

		1.45

		0.17

		1.39



		 

		               - Sản xuất đồ uống

		100.00

		72.54

		72.23

		0.31

		0.16

		0.14

		0.00

		27.46



		16

		Sản xuất các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

		100.0

		64.16

		62.78

		1.38

		0.17

		1.20

		0.00

		35.84



		17

		Dệt

		100.0

		99.03

		96.00

		3.03

		1.21

		1.89

		-0.07

		0.97



		18

		May trang phục, thuộc và nhuộm da lông thú

		100.0

		99.61

		98.80

		0.81

		0.60

		0.25

		-0.04

		0.39



		19

		Thuộc, sơ chế da, sản xuất vali, túi xách, yên đệm

		100.0

		99.80

		99.10

		0.70

		0.44

		0.60

		-0.35

		0.20



		20

		Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa

		100.0

		98.85

		96.31

		2.53

		1.63

		0.98

		-0.07

		1.15



		21

		Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

		100.0

		97.92

		95.05

		2.87

		1.15

		1.55

		0.18

		2.08



		22

		Xuất bản, in, sao băng ghi các loại

		100.0

		98.33

		96.86

		1.46

		0.46

		0.84

		0.16

		1.67



		23

		Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế và nhiên

		100.0

		95.02

		93.73

		1.28

		0.08

		1.20

		0.00

		4.98



		24

		Sản xuất hoá chất và các sản phẩm hoá chất

		100.0

		98.59

		95.16

		3.43

		0.83

		2.58

		0.02

		1.41



		25

		Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic

		100.0

		98.06

		95.75

		2.30

		0.63

		1.65

		0.03

		1.94



		26

		Sản xuất các sản phẩm khoáng phi kim loại

		100.0

		97.27

		95.11

		2.16

		0.41

		1.72

		0.04

		2.73



		27

		Sản xuất kim loại

		100.0

		99.13

		94.37

		4.77

		1.21

		3.58

		-0.03

		0.87



		28

		Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

		100.0

		98.40

		94.16

		4.24

		1.86

		2.36

		0.03

		1.60



		29

		Sản xuất máy móc thiết bị

		100.0

		97.49

		94.66

		2.83

		1.98

		0.97

		-0.12

		2.51



		30

		Sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính

		100.0

		100.00

		100.29

		-0.29

		0.50

		-0.69

		-0.10

		0.00



		31

		Sản xuất máy móc và thiết bị điện

		100.0

		98.70

		96.73

		1.97

		0.86

		1.11

		0.00

		1.30



		32

		Sản xuất radio, ti vi và thiết bị truyền thông

		100.0

		99.02

		97.57

		1.45

		0.90

		0.81

		-0.26

		0.98



		33

		Sản xuất dụng cụ y tế, dụng cụ chính xác, dụng cụ quan

		100.0

		99.23

		97.07

		2.16

		0.33

		2.27

		-0.44

		0.77



		34

		Sản xuất xe có động cơ , rơ moóc

		100.0

		88.02

		86.43

		1.59

		0.83

		0.83

		-0.07

		11.98



		35

		Sản xuất phươ​ng tiện vận tải khác

		100.0

		97.93

		96.62

		1.30

		0.77

		0.51

		0.02

		2.07



		36

		Sản xuất gi​ường, tủ, bàn, ghế; sản xuất các sản phẩm khác

		100.0

		99.39

		96.14

		3.26

		2.70

		0.54

		0.01

		0.61



		37

		Tái chế

		100.0

		98.39

		96.45

		1.94

		0.88

		1.06

		0.00

		1.61



		E

		Công nghiệp điện, ga, n​ớc

		100.0

		94.95

		94.83

		0.12

		0.12

		0.00

		0.00

		5.05



		40

		Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi n​ước

		100.0

		94.70

		94.65

		0.05

		0.05

		0.00

		0.00

		5.30



		41

		Khai thác, lọc và phân phối nư​ớc

		100.0

		98.75

		97.59

		1.16

		1.21

		0.01

		-0.05

		1.25
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� Danh mục các chuyên đề đưa ra trong phụ lục 1



� Chế độ báo cáo thống kê định kỳ ban hành theo Quyết định số 75 /2003/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội – 2003, trang 62.



� Chế độ báo cáo thống kê định kỳ TKQG, ban hành theo Quyết định số 75/2003/QĐ-TCTK (trang77).



� Chế độ báo cáo thống kê định kỳ TKQG, ban hành theo Quyết định số 75/2003/QĐ-TCTK (trang 95).



� Chế độ báo cáo thống kê định kỳ TKQG, ban hành theo Quyết định sô 75/2003/QĐ -TCTK 



� Thống kê tài khoản quốc gia xếp các hoạt động này vào khu vực kinh tế chưa được quan sát. Khu vực kinh tế này gồm bốn khu vực nhỏ: khu vực kinh tế chưa định hình, khu vực kinh tế ngầm, khu vực tự sản tự tiêu của hộ gia đình và khu vực     



� Niên giám thống kê úc năm 2003 (trang 848)



� Chi tiết các loại giá dùng trong thống kê tổng hợp được đề cập trong chuyên đề 1 của đề tài này.



� Khái niệm giá cơ bản, giá sản xuất được trích trong cuốn: “Một số thuật ngữ thống kê thông dụng”- Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội – 2004 (trang 85)



� Một số thuật ngữ thống kê thông dụng, Nhà xuất bản Thống kê, Hà nội – 2004 (trang 57). 
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Muc tiéu cua dé tai: Nghién cu khai niém, ndi dung, phuaong phap tinh chi
tiéu gia tri san xuat, gia tri tang thém cda cac nganh kinh té theo gia cd ban va
kha nang ap dung loai gia nay déi vGi nganh cong nghiép. V6i muc tiéu nay, ban
chl nhiém dé tai da tap trung nghién cu 4 ndi dung chinh sau day:

i.  Khai niém, dinh nghia va n6i dung cac loai gia dung trong tinh toan chi
tiéu gia tri san xuét, chi phi trung gian va gia tri tang thém;

i. So sanh su khac biét gilra cac loai gia va luan giai uu diém clia viéc
dung gia co ban trong tinh toan chi tiéu gia tri san xuét, chi phi trung
gian va gia tri tang thém;

ii. Nghién cu phuong phap danh gia chi tiéu gia tri sén xuéat va gia tri
tang thém theo gia co ban;

iv. Nghién ctu kha nang tinh chi tiéu gia tri san xuét, gia tri tang thém
clia nganh coéng nghiép theo gia co ban.

Sau hai nam nghién clu vGi su phéi hdp cla Vu thdng ké Cong nghiép va
Xay dung, Vu Hé théng tai khoan qudc gia, Cuc Théng ké Vinh Phuic va cac can
bd nghién ctu khoa hoc, dé tai da hoan thanh nhimg néi dung nghién ciu qua 12
chuyén dé khoa hoc'. Dua vao cac két qua nghién ctu, ban chl nhiém dé tai téng
hdp, hé théng héa thanh bao cao chung: “Bao cao tdng hap két qua dé tai nghién
ciu kha nang tinh toan chi tiéu gia tri sdn xuét, gia tri tang thém clia cac nganh
kinh té theo gia co ban”, ngoai phan ma dau va két luan, bao cao gém 3 phan:

- Phan I: Thuc trang ap dung gia san xuét trong tinh toan chi tiéu gia tri sén
xuat, gia tri tang thém cGa nganh Théng ké hién nay;

- Phan II: Phuong phap tinh chi tiéu gia tri sén xuét, gia tri tang thém theo
gia co ban cla cac nganh kinh té€ va kha nang ap dung;

- Phan llI: Tinh th& nghiém chi tiéu gia tri sdn xuat nganh céng nghiép theo
gia co ban.

Nghién clu phuong phap luan, kha nang Gng dung gia cd ban vao thuc té
tinh toan chi tiéu gia tri san xuét, gia tri tang thém 1a van dé kho, phic tap, doi hoi
phai c6 thdi gian d& cac nha quan ly va cac déi tuong dung tin hiéu va thira nhan
tinh uu viét cta loai gia nay. Trong khuén khé mét dé tai khoa hoc, chac chan két
qua nghién cu sé khong tranh khoi thi€u sét. Ban ch nhiém dé tai mong nhan
dudc y kién gép y dé chang tdi hoan thién thém.

Ban chu nhiém dé tai

! Danh muc cac chuyén dé dua ra trong phu luc 1



Phan I. Thuc trang ap dung gia san xuat trong tinh
toan chi tiéu gia tri san xuat, gia tri ting thém
cua nganh Théng ké hién nay

I. Thuc trang ap dung gia san xuat

Ngay 25 thang 12 nam 1992, Tha tuéng Chinh pht ra Quyét dinh 183/TTg
vé viéc Viét Nam chinh thiic ap dung Hé théng tai khoan qudc gia trén pham vi ca
nudc va tinh moét sé chi tiéu kinh t&€ téng hop clia hé théng nay cho cac tinh va
thanh phd truc thudc trung uong thay cho Hé thong bang can déi kinh t& qudc
dan. Trong nhiing nam vira qua, céng tac théng ké tai khoan quéc gia da ting
budc dudc hoan thién va phat trién. Cac chi tiéu kinh t& t6ng hop ctia Hé théng tai
khoan quéc gia nhu: Gia tri san xuét, t6ng san pham trong nudc, tich Iy tai san,
tiéu dung cubi cung; thu nhap quéc gia; dé danh, v.v, da thuc su 1a can ci quan
trong dé Chinh phl, cac Bd nganh danh gia, phan tich thuc trang va xu huéng
phat trién clta dat nudc.

Tuy nhién, truGc nhiing doi hdi ngay cang cao vé chat lugng s6 liéu cla cac
cap lanh dao Dang, Nha nudc va nhiing ngudi ding tin, cong tac thong ké tai
khoan quéc gia con thé hién mét s& han ché nhu cac chi tiéu kinh t& téng hap
chua dudc phan t6 chi tiét theo cac khu vuc thé ché, chua trd thanh can ci phuc
vu Chinh phd ra soét, diéu chinh va hoach dinh chinh sach kinh t& vi mé. Trong s6
nhiing chi tiéu do, gia tri san xudt cla cac nganh kinh t& 1a chi tiéu thu hat quan
tam cla nhiéu ngudi dung tin nhung cling con bat cap vé pham vi, phudng phap
luan va gia ca dung dé tinh toan. Sau day ching t6i dé cap téi thuc trang ap dung
gia san xuat trong tinh toan chi tiéu gia tri san xuat ctia cac nganh kinh té€ hién nay
& Téng cuc Théng ké.

Phuong phap tinh chi tiéu gia tri sdn xuét clia cac nganh kinh té theo gia
san xuat cla nganh Théng ké dudc chia 1am 2 khu vuc: khu vuc dua vao ché do
bao cao tai chinh doanh nghiép - ap dung cho khu vuc doanh nghiép va khu vuc
ho gia dinh. Vi ché d6 bao cao tai chinh doanh nghiép ap dung théng nhat cho cac
doanh nghiép thudc tat ca cac nganh kinh t&, nén hién nay phuong phap tinh gia
tri s&n xudt clia hau hét cac nganh kinh t€ déi véi khu vuc ap dung ché do bao cao
tai chinh doanh nghiép cé néi dung giéng nhau. Sau day sé dé cap téi phuong
phap tinh gia tri san xuat theo gia san xuét cGa khu vuc ap dung ché do bao cao
tai chinh doanh nghiép, nhiing bét cap, ton tai cia phuong phap tinh theo gia san
xuat dung véi tat ca cac nganh, vi vay khi dé cap téi thuc trang ap dung gia san
xuat cla tiing nganh sé khong dé cép t6i khu vuc ap dung ché dd bao céo tai
chinh doanh nghiép.



Theo ché dd bao cao théng ké dinh ky ban hanh theo Quyét dinh s6 75
/2003/QD-TCTK ngay 15 thang 01 ndm 2003 cGa Téng cuc trudng Téng cuc
Thoéng ké, gia tri san xuat theo gia san xuét cta khu vuc ap ché dé bao cao tai
chinh doanh nghiép dudc tinh nhu sau:

Gia tri san xuat bang doanh thu thuan vé ban hang héa va cung cap dich
vu céng voi thué VAT phat sinh phai ndp, thué tiéu thu dac biét phat sinh phai
ndp, thué xuat khdu phat sinh phai nép céng vdi thué VAT theo phuong phap truc
ti€p phai ndép céng vdi thu do ban sadn pham phu (d6i v6i trudng hop doanh thu
tiéu thu nhd khéng hach toan riéng, khong tach ra dugc dé dua vé nganh tuong
(ing) céng vdi thu do cho thué thiét bi, may méc c6 ngudi diéu khién va cac tai san
khac (khéng ké dat) cong vadi thu do ban phé liéu thu hdi, san phdm kém theo tan
thu dudc trong qua trinh san xuét céng vdi gia tri cac mé hinh cong cu ...1a tai san
c6 dinh tu trang bi cho don vi céng vdi chénh I&éch cudi ky trir dau ky vé thanh
ph&m t6n kho, hang gui di ban, san phdm dé dang va cac chi phi dd dang con lai
khac?.

Theo khai niém gia tri san xuét tinh theo gia san xuét la toan bo gia tri hang
héa va dich vu san xuat trong ky (gém ca san pham dé dang va thanh pham tén
kho) bao gébm mét s6 loai thué€ san pham trir di trd cdp san phdm nhung khéng
bao gom thué gia tri gia tang va thué tuong tu duge khédu trer va loai trir phi van tai
khong do ngudi san xuét tra khi ban hang. Vi vay, phuong phap tinh néu trén
khong dam bao ding ndi dung cla chi tiéu theo khai niém gia san xuat (vi bao
gom ca thué VAT) nén gay ra bat cap khong dang cé va nhiing bat cap nay khéng
con néu chi tiéu gia tri san xuat dudc tinh theo gia co ban. Cu thé, néu gia tri san
xuét tinh theo gia co ban, khi d6 cac yéu t6 vé thué san pham phat sinh phai ndp
thudng cb do tin cay khong cao, khdng can thu thap va dua vao cong thic tinh.

Phuong phéap tinh gia tri sdn xuét theo gia san xuét nhu trong ché dé bao
cao théng ké dinh ky tai khoan qudc gia bao gébm ca thué gia tri gia tang sé gay ra
su thi€u théng nhat, diéu dé khong xay ra khi tinh theo gia co ban. D& minh hoa
diéu nay ching ta xét vi du sau: gid s trong nam 2004, doanh nghiép céng
nghiép A mua nguyén, vat liéu tri gia 10 triéu déng tir don vi thuong mai dé dua
vao san xudt, phai ndp thué gia tri gia tang la 1 triéu dong (thué nay sé dudc khau
trr khi doanh nghiép ban san pham). Trong ndm, doanh nghiép A dung nguyén,
vat liéu dua vao san xuat va tao ra gia tri hang hda ban trén thi trudng theo gia co
ban (khéng bao gém bat ky loai thué san phdm nao) Ia 15 triéu déng. Xét hai
trudng hop sau:

? Ché do bdo cédo thong ké dinh ky ban hanh theo Quyét dinh s6 75 /2003/QD-TCTK ngay 15 thdng 01 nam
2003 chia Téng cuc trudng Tong cuc Thong ke, Nha xudt ban Thong ke, Ha Noi — 2003, trang 62.



i. Doanh nghiép A ban hét san pham san xuét ra: gia tri sén xuét theo gia
co ban la 15 triéu déng, GTSX theo phuong phap tinh ctia Vu Hé théng tai khoan
quéc gia la 15,5 triéu dong vi bao gém 0,5 triéu dong thué VAT phat sinh phai ndp
(Thué VAT phat sinh khi ban san pham la 1,5 triéu déng, doanh nghiép A dudc
khau trir 1 triéu);

i. Doanh nghiép A ban dugc 90% s& san pham san xut ra: gia tri sén
xudt theo gia co ban van la 15 triéu déng (gdm doanh thu thuan 13,5 triéu déng va
ton kho la 1,5 triéu dong). Gia tri sén xuét theo phuong phap tinh ctia Vu Hé théng
tai khoén quéc gia la 15,45 triéu déng, gébm cac khoan doanh thu thuan 13,5 triéu
dong, ton kho 1,5 triéu déng va thué VAT phat sinh phai ndp la 0,45 triéu dong
(1,35 triéu do ban 90% san pham trir di thué VAT dudc khau trir 0,9 triéu).

R6 rang phuong phap tinh hién nay clia Vu Hé théng tai khoan qudc gia co
bat cap, van dé bat cap nay dudc loai tris khi gia tri s&n xuéat dudc tinh theo gia co
ban.

Chat lugng tinh toan cia mét chi tiéu cang dudc nang cao néu lugng thong
tin can phai thu thap dé tinh chi tiéu d6 cang it. Trong trudng hop ding gia san
xuéat dé tinh chi tiéu gia tri san xuat can phai thu thap théng tin vé thué€ san pham
phat sinh phai ndop & cap vi mo, trong khi d6 néu tinh theo gia co ban sé khéng
can nhiing théng tin nay.

Ap dung gia co ban dé tinh chi tiéu gia tri san xuéat sé loai trir dugc anh
hudng cla viéc thay d6i chinh sach thué san pham clia Nha nuéc, dic biét ddi véi
cac nudc dang phat trién trong xu thé toan cau héa va thuong mai hoa hién nay.

1. Nganh Néng, lam nghiép

Da6i v6i khoi hd san xuat ndéng nghiép, ché doé quy dinh gia tri san xuét cta
hoat déng trong trot/chan nudi bang san luogng san xuat trong ndm nhan vdi gia
ban clia ngudi san xuét binh quan trong nam. Gia san xuét binh quan trong nam
|y ti bang can ddi san phdm tréng trot/chin nudi hoic don gia ban san pham
trong trot/chan nudi clia cac hd ndng dan diéu tra & chg néng thén. Quy dinh tinh
nhu vira néu c6 mot s6 bat cap nhu sau:

- Gia binh quan lay trong cac bang can déi san phdm néng nghiép (tréng
trot va chan nuéi) bi anh hudng cla gia san pham dung déi véi nhiéu
muc dich khac nhau véi don gia khac nhau nhu: gia ctia san pham tréng
trot/ch&n nudi ding dé lam giéhg do mua ngoai, gia ca tinh cho san
phdm dé an, gia ban san pham ra ngoai. Gia binh quan lay trong bang
can d6i san phdm néng nghiép bi anh hudng bdi quyén sé cla san
pham dung cho cac muc dich khac nhau. Mét yéu t6 can dé cap dén do
la chat luong clia bang can déi san pham néng nghiép ciing anh hudng



t6i tinh gia binh quan va cau hdi dat ra la c6 nén 1ap bang can doi nay
vGi nhitng muc dich nhu Vu Hé théng tai khoan qudc gia dua ra;

- Gia ban san phdm néng nghiép ctia cac hd néng dan tai cho néng thén
thuc chéat la gia co ban vi gia ban nhiing san pham nay khéng bao gém
thué€ san phdm nhu: thué VAT, thué tiéu thu dac biét, vi vay cach tinh
hién nay cla théng ké tai khoan qudc gia theo gia san xuét chi dang véi
khéi c6 bao céo tai chinh doanh nghiép, trong khi dé gia tri san xuét
néng nghiép ctia khu vuc hé gia dinh chiém dai da s6 trong téng gia tri
san xuét clia nganh nay.

Dic thu trong hoat déng san xuat ndng nghiép d6 |a trg cap san pham cla
Nha nuéc d6i v6i ngudi néng dan, cong thic tinh hién nay chua dé y t6i yéu té
nay. Néi cach khac gia tri san xuat theo gia san xuat phai trir di trd cap san pham.

Nhu vay, phuong phap tinh gia tri san xuét cla théng ké Tai khoan quéc
gia theo gia san xuat hién nay chua chinh xac, dé 1a su pha tron gilta gia san xuét
va gia cd ban. Khong nén tinh gia san xuat dua vao bang can déi san pham nong
nghiép.

2. Nganh Thuy san

Pa6i v6i khu vuc hd khai thac va nudéi trong thdy san, gia tri sdn xuét tinh
theo phuong phap xac dinh gia tri truc ti€p ti gia va lugng véi gia ban clia ngudi
san xudt binh quan trong nam. Gia ban cla ngudi san xuat déi véi cac mat hang
thdy san do danh bat va nudi tréng khong bao gém bat ky mot loai thué san pham
nao. No6i cach khac, gia ban clda ngudi san xuat trong théng ké Thuong mai hoan
toan 1a gia ca ban. Vi vay, gia tri san xuat déi véi khéi hoé san xuat thay san nhu
huéng dan trong ché bao céo théng ké dinh ky Tai khodn quéc gia dudc tinh theo
gia co ban.

Nhu vay gia tri sén xuat ctia nganh thdy sédn gébm hai khu vuc: khu vuc ap
dung ché dd bao céo tai chinh tinh theo gia san xuat nhung khéng dung véi khai
niém gia san xuét va khu vuc hd san xudt thiy san tinh theo gia co ban.

3. Nganh Cdéng nghiép khai thac mo, céong nghiép ché bién, cong
nghiép san xuat va phan phdi dién nuéc

Da6i v6i kinh t&€ tAp thé va ca thé, chi tiéu gia tri san xuat dudc tinh bang
téng s6 lao ddng hoic hd san xudt trong ndm nhan (x) véi gia tri sdn xuat binh
quan 1 lao ddéng hodc 1 hd cla don vi diéu tra chon mau. Phuong phép tinh nay
cd mét s6 bat cap sau:



- Tinh GTSX binh quan 1 lao déng hodc 1 hé tu diéu tra chon mau dé suy
rong cho toan bo téng thé clia khu vuc nay khéng hop Iy vi quy mé va
nang xuat lao ddng cla tap thé va céa thé khac nhau;

- Phuong phap tinh néu quéa chung chung, khéng biét nganh Théng ké t&
chiic diéu tra dé tinh chi tiéu gia tri sdn xuét binh quan 1 lao déng hoac
1 hd clia ndm nao, do Vu nao diéu tra;

- Phuadng phap khong néu rd gia tri sdn xuét binh quan 1 lao déng hoic 1
hé tinh theo gia nao, ndi dung gébm nhimg gi.

4. Nganh Xay dung

VGi dac thu cla hoat ddng xay dung nén sé liéu vé doanh thu xay dung
dugc tinh trén co sG von dau tu thanh toan cta chd dau tu khong chi cho céng
trinh, hang muc céng trinh hoan thanh ban giao, ma con bao gébm ca phan vén
ing trudc cho dan vi xay dung theo thda thuan trong hop dong. Ngudc lai cé khi
cong trinh da ban giao dua vao st dung, nhung do chl dau tu chua cé vén thanh
toan, nén cling chua dugc tinh trong doanh thu. Do vay doanh thu cla nganh xay
dung khéng phan anh dung thuc chat cla san pham xay dung hoan thanh va
khong thé hién dudc quan hé dang thic gilta san phdm tiéu thu tdn kho va dé
dang nhu cac nganh san xuét kinh doanh khac. Diéu nay chiing t6 phuang phap
dua vao doanh thu va gia san xuat dé tinh chi tiéu gia tri san xuat la khéng hap ly,
doi hoi nganh Thong ké phai dua ra phuong phap khac va tinh theo gia co ban.

Phuong phap tinh chi tiéu gia tri san xuat déi vdi hoat déng xay dung nha &
va vat kién trac cla dan cu bang gia tri cong trinh hoan thanh trong nam mot ho
diộu tra nhan vai tộng sộ ho c6 xay dung nha 8, cộng trinh kiộn truc trong namđ
nhu trong ché dd bao cao thong ké dinh ky ban hanh theo Quyét dinh s6
75/2003/QD-TCTK ngay 15 thang 01 nam 2003 cla Téng cuc trudng Téng cuc
Théng ké 1a khéng théa dang vi:

- Dic thu clia hoat ddng xay dung 13 tao ra san pham don chiéc, gia
tri cong trinh hoan thanh trong nam clia cac hé dan cu hoan toan
khac nhau vé dién tich xay dung, vé mau ma thiét ké. Ngay ca
trong trudng hop mét can hd cod dién tich, thiét k€ gidng nhau
nhung chét luong va gia tri khac nhau vi chi dau tu dung cac vat
liéu xay dung va thiét bi 13p dat trong nha cé gia tri khac nhau.

- Chu ky san xuat d& hoan thanh coéng trinh xay dung thudng kéo
dai c6 khi t6i vai nam, trong khi d6 khai niém gia tri san xuat 1a két

* Ché do bdo cdo thong ké dinh ky TKQG, ban hanh theo Quyét dinh s6 75/2003/QD-TCTK (trang77).



qua cla hoat dong san xuét trong mot thsi ky nhat dinh (quy,
nam), vi vay tinh gia tri céng trinh hoan thanh trong nam sé bo qua
gia tri hoat dong xay dung dd dang cla khu vuc nay.

5. Nhém nganh thuong nghiép, stra chita xe c6 ddong co, mo to, xe
may, dé dung ca nhan gia dinh khach san, nha hang, van tai kho bai
va thong tin lién lac

Phuong phap tinh chung clia khu vuc kinh t& tap thé va céa thé cla cac
nganh nay bang téng s6 lao ddng hodc s6 hd san xuat trong ndm nhan véi gia tri
san xuét binh quan cho 1 lao déng ho&c cho 1 héd cla don vi diéu tra chon mau.
Bén canh nhimng bat cap va tén tai cla phuong phap tinh nay nhu da néu trong
nganh céng nghiép, déi véi cac nganh khach san, nha hang, van tai kho bai va
thong tin lién lac tinh theo gia san xudt con ton tai mot bat cap sau:

Hoat déng kinh doanh dich vu khu vuc tap thé va ca thé cla nhiing nganh
nay khéng 6n dinh, dia diém cung cadp dich vu hay thay déi (ban dong hang an,
ngudi cung cap dich vu van tai hay thay d8i noi hoat déng) vi vay rat kh6 c6 thé
tinh dugc gia tri san xuat binh quan cho 1 lao déng hodc 1 ho theo gia san xuat
(bao gom céa thué doanh thu). Théng thudng, cd quan thué chi thu dudc thué cla
hdp tac xa hay ca thé kinh doanh nhiing dich vu nay la thu&€ mén bai (thué san
xuéat khac), co quan thué rat khé danh gia dung dudc doanh thu dé thu thué. Noi
cach khac, thué doanh thu phat sinh phai ndp trong cong thic tinh quy dinh bdi
ché& dd bao céao théng ké dinh ky tai khoan qudc gia thuc chat 1a thué san xuét
khac. Vi vay ndi dung cla chi tiéu GTSX chua phan anh ding theo gia san xuét.

6. Nganh tai chinh, tin dung

Thi trudng tai chinh, tién té clia nudc ta con don gian, phan I6n cac don vi
hoat déng kinh doanh trong nganh nay thudc s hiru nha nudc va khu vuc nudc
ngoai, vi vy dam bao dudc dd tin cay va chat lugng tinh chi tiéu gia tri sdn xuat
theo gia san xuét.

7. Nganh kinh doanh bat déng san va dich vu tu van

Quy dinh phuong phép tinh gia tri san xuat clia hoat d6ng mua nha dé ban
bao gédm ca thué xuat khau phat sinh phai ndp la khong thuc té vi khéng c6 khai
niém xuat khdu nha & xay trén lanh thd Viét Nam. Thém nita, hai phuong phap
tinh déi véi hoat ddng mua nha dé ban cla cac don vi khéng hoach toan theo ché
d6 ké toan doanh nghiép cho két qua khong gidng nhau va khong theo cung mot
loai gia (gia san xuat hay gia co ban):

- Phuong phap th( nhat huéng dan gia tri sdn xuat bang doanh thu
trong nam, phuong phap nay khong tri tri gia nha mua vao dé ban



la khéng ding, néu tinh theo phuong phap nay, gia tri san xuéat bao
gbm cd gia tri cong trinh xay dung da tinh trong gia tri san xuat clia
nganh xay dung.

- Phuong phap th( hai huéng dan gia tri san xuat bang téng chi phi
hoat déng thudng xuyén. Huéng dan nhu vay chua chinh xac va
chung chung, khéng chi ré chi hoat déng thudng xuyén cd bao
gobm thué€ san xuét khac hay khéng. Thém nira, theo phuong phap
nay chic chan khong bao gém thué san pham (VAT) vi vay, gia tri
san xudt theo phuong phap th{ hai thuc chat la theo gia co ban.

Da6i v6i hoat dong dich vu nha & tu ¢6 tu & cla cac hd gia dinh, phuong
phap tinh gia tri san xudt hoan toan theo gia ca ban vi khong cé yéu té thué san
phdm. Vi vay, lai c6 su khéng nhat quan trong viéc tinh theo gia san xuat déi véi
hoat déng nay. Phuang phéap tinh nhu da néu trong ché dé bao cao* chua phai la
phuang phap t6t nhat theo quy dinh cla tai khoan quéc gia, tuy vay phudng phap
nay c6 tinh kha thi trong hoan canh thuc t€ cla thi trudng cho thué nha & va théng
ké Viet Nam.

8. Nganh Quan ly nha nuéc va an ninh qudc phong, dam bao xa hoi
bat budc

Do day la nganh san xuét dich vu phi thi trudng, khéng c6 thué san pham vi
vay gia tri san xuét vira 1a gia co ban va gia san xuét. Phuong phap tinh trong ché
dd bao cao phlu hdp ngudn théng tin hién c6 va co tinh kha thi.

9. Nhém nganh gido duc dao tao, y té, hoat déng ctru tro xa hdi va
hoat déng vin héa, thé thao, hoat déng clia cac té chirc khdng vi Igi
phuc vu ca nhan va cdng dong, hoat dong lam thué cac cong viéc hd
gia dinh, hoat ddng cua cac té chirc va doan thé qudc t&

Phuong phap huéng dan tinh gia tri sdn xuat clia nhém nganh nay hoan
toan theo ndi dung cla gia co ban vi khéng bao gém bat ky mét loai thué san
phdm nao. Tuy vay, trong phuong phap 1° (trang 102 va trang 108) con huéng
dan chung chung, dan dén su thiu nhat quan khi cac dia phuong ap dung
phuong phap. Cu thé phudng phap nay cé ghi: “Trir mdt phan cla muc chi khac
(134)”, trtr mot phan 1a trir bao nhiéu?.

Toém lai, thuc trang tinh chi tiéu gia tri sén xuét theo gia san xuét con béat
cap. Hién nay, ché dé hach toan, ké toan da thay déi va viéc ap dung Luét thué
gia tri gia tang cho phép ap dung gia co ban. Ap dung gia cd ban va déi moi

* Ché& do bdo cdo thong ké dinh ki TKQG, ban hanh theo Quyét dinh s6 75/2003/QD-TCTK (trang 95).
3 Ché do bdo cdo thong ké dinh ky TKQG, ban hanh theo Quyét dinh s6 75/2003/QP -TCTK



phuong phap tinh cia mét sé nganh sé khéc phuc dudc nhimg bat cap vira néu &
trén, dong thoi cling ndng cao chét luong cda chi tiéu.

Il. Ap dung gia san xuat cta théng ké qudc té&

Téng san pham trong nudc cé thé tinh theo ba phuong phap: Phuong phap
san xuéat; phuong phap st dung va phuong phap thu nhap. Mai phuong phéap tinh
chi tiéu GDP dudc xay dung trén cac géc dd khac nhau: Phuong phap san xuét
thuc hién trén gbc dd san xudt tao ra san pham la hang héa va dich vu cho xa hdi;
phuong phap thu nhap ding trén géc doé cac yéu té tham gia vao qua trinh san
xuét tao ra thu nhéap; va phuong phap st dung dimg trén géc dé st dung hang
héa va dich vu dé thda man nhu cau cudi cling ctia nén kinh t&. Mb6i phuong phap
déu c6 uu va nhudc diém riéng va s dung phuong phap nao trong tinh toan chi
tiéu GDP phu thudc vao nguén théng tin hién co, trinh dé théng ké va diéu kién
hach toan trong timg thdi ky khac nhau ctia mbi quéc gia.

Phuong phép san xuét. Téng san pham trong nuéc tinh theo phuong phap
nay thudng dudc ap dung tai cac nudc dang phat trién, c6 trinh d6 théng ké chua
cao. Ap dung phuong phap san xuat cung cap cho cac nha quan ly, 1ap chinh
sach blc tranh toan canh vé toan bd san pham san xuét ra, vé chi phi clia tat ca
cac nganh kinh t&. Trén co sd do, cac nha kinh t& c6 thé nghién cliu tac dong qua
lai gilta cac nganh, thanh phan kinh t&€ va tim ra cac nguyén nhan ciing nhu giai
phap dé gidm ty & cla chi phi trung gian dan t6i tang GDP. Bén canh nhiing uu
diém néu trén, phuong phap san xuat cé6 mét s6 nhudc diém chd yéu sau:

- Khé dam bao pham vi thu thap thong tin dé€ tinh day du két qua
cla cac hoat dong san xuat. Chang han, theo khai niém san xuét,
gia tri clia cac hoat déng bat hgp phap tao ra hang héa va dich vu
cung cap cho thi trudng va cac hoat dong hdp phap nhung tao ra
cac san pham bat hop phap déu phai tinh vao gia tri san xuat®.
Nhung trong thuc té€ rat khé thu thap dudc théng tin clia cac hoat
dong nay.

- Do GDP dudgc tinh gidn tiép qua gia tri san xuét va chi phi trung
gian nén chét lugng tinh GDP con phu thubéc vao chét lugng tinh
chi tiéu chi phi trung gian. Néi cach khac, théng tin dé tinh GDP
con phu thudc vao thdng tin tir hach toan chi phi san xuét cla cac
don vi san xuét kinh doanh. Xu huéng cac nha san xuét kinh
doanh thudng hach toan tang chi phi dé gidm thué va tang lIoi

® Thong ké tai khodn quoc gia xép cdc hoat dong nay vao khu vuc kinh t€ chua duoc quan sat. Khu vuc kinh
t€ nay gdom bon khu vuc nhé: khu vuc kinh t&€ chua dinh hinh, khu vue kinh t€ ngdm, khu vuc tu san tu tiéu
ctia ho gia dinh va khu vuc
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nhuan. Cac nha théng ké rat kho kiém soat chat luong théng tin vé
chi phi san xuat dé tir dé tinh toan chinh xac, nang cao chat luong
cla chi tiéu chi phi trung gian.

Vi vay déi vGi cac nudc cb trinh dd théng ké kha, vi ly do vé nhan luc va tai
chinh ma phai lua chon mét trong ba phuong phap tinh chi tiéu GDP thudng khéng
ap dung phuong phap san xuéat dé tranh dudc cac nhugc diém néu trén.

Phuong phap st dung: GDP tinh theo phuong phap nay cung cap nhiing
théng tin vé bén ciu cla nén kinh t& nhu: Tiéu dung, tich Idy, xuat, nhap khau.
Nhimng théng tin nay gilp cho Chinh phi va cac nha quan ly dua ra chinh sach
kich cAu dan t6i tang trudng kinh t&, déng thdi ciing la nguén théng tin dung dé
tinh gia tri tai san va cla cai tang thém cta dat nuGc. Phuong phap st dung cb
mot s6 uu diém vé mat tinh toan nhu sau:

- Phuong phap nay khong phai giai quyét van dé nan gidi vé viéc
tinh gia tri cla cac hoat dong bat hop phap va cac hoat déng hop
phap nhung tao ra cac san phdm bat hop phap nhu phuong phap
san xuédt gdp phai. DU khéng thu dudc thdng tin vé két qua san
xuét cta cac hoat déng thudc khu vuc kinh té chua dudc quan sat
nhung nhiing hoat déng nay tao ra thu nhap va thuc thé kinh t& sd
hiru thu nhap nay sé dung vao tiéu dung, vao tich Iy va nhu vay
da dudc phan anh trong phuong phap st dung.

- Théng tin vé chi tiéu dung va tich Iy thudng sat véi thuc té€ hon so
v3i thdng tin vé két qué san xuét va chi phi san xuéat. Thong tin vé
chi cho tiéu dung ctia hé gia dinh dé kiém soat va théng thudng
cac ho chi khai thap thu nhap chd hiém khi khai thdp chi tiéu trong
cac cudc diéu tra. Thong tin vé xuat, nhap khau hang héa va dich
vu dé thu thap (qua Hai quan) va thudng ddm bao vé pham vi. Vi
vay d6i véi nha théng ké, phuong phap st dung dé tinh toan va cho
chéat lugng s6 liéu cao hon.

Tuy vay phuong phap s dung c6 mét s6 nhugdc diém: S6 ludng hé gia dinh
trong nén kinh t& rat 16n vi vay khong thé tién hanh diéu tra dinh ky thudng xuyén
dé thu thap théng tin tir tt c& cac hé. Thong thudng cac nuéc dua vao diéu tra
chon mau, vi vay s6 liéu chiu anh hudng clia sai s6 chon mau. Béi v6i cac nudc
dang phat trién, san xuat nhd, manh mun con phd bién, hé théng luat phap chua
day dd, y thlc chap hanh luat chua nghiém nén khé thu thap dudc chinh xac
nhiing théng tin vé tiéu dung va xuat, nhap khdu hang héa va dich vu. Thuc t€ &
nudc ta, nganh Thong ké gap khong it khé khan khi tinh toan gia tri clia hang hoa
xuét, nhap khau lau qua bién gi6i, trén bién.
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Phuong phap thu nhdp: GDP tinh theo phuong phap nay sé cung cap théng
tin cho cac nha quan Iy va 1ap chinh sach dung dé danh gia vé hiéu qua (thé hién
qua chi tiéu thang du) va nang xuat (nang xuét lao déng, nang xuat ctia may moc,
thiét bi) cla hoat dong san xuat. Tuy vay, chat luong tinh toan thap cla céac chi
tiéu cdu thanh nén GDP clia phuong phap nay la han ché 16n nhat. Rat kho thu
thap thong tin va tinh toan chinh xac thu nhap cla ngudi lao dong tir san xuét.
Tam ly clia ngudi lao déng khong mudn cung cép thong tin chinh xac vé thu nhap
cla ho.

Khau hao tai san cd dinh cling rat kho tinh dugc chinh xac vi thoi gian du
kién st dung trong san xuat cla tai san thay déi thudng xuyén, gia tri clia tai san
phu thudc vao tién bd cla khoa hoc céng nghé. Tuong tu nhu chi tiéu thu nhap
cla ngudi lao dong tir san xudt, rat kho thu thap théng tin va tinh chinh xac dudc
chi tiéu thang du vi don vi san xuét thudng hach toan tang chi phi dé gidm thang
du.

Tu nhimg uu va nhugdc diém clia ba phuong phap tinh GDP, phuong phap
s dung thudng dugc ap dung va cho két qua tinh toan véi chat lugng cao nhét,
ti€p dén la phuong phap san xuéat. Phuang phap thu nhap ap dung khi mudn biét
ty 1& cla cac nhan t6 tham gia vao qua trinh san xuat. Cac nu6c c6 nén théng ké
kha phat trién déu ap dung phuong phap s dung dé tinh GDP. Cac nudc phat
trién nhu: Uc, Canada, My, v.v, c6 diéu kién vé nhan luc, tai chinh va cac diéu
kién co lién quan khac déu ap dung ca ba phuang phap, trong d6 ding gia co ban
cho phuong phap san xuat’.

Qua nghién trang Web théng ké clia mdt s6 nudc va cac quyén nién giam
théng ké (Uc, My, Coéng hoa Czech, Ba Lan, Indonesia, Philippine) cho thay
khdng cé nuGc nao dung gia san xuét trong tinh toan chi tiéu gia tri sdn xuat cla
cac nganh kinh t&€. Khi ap dung phuong phap san xuét, cac nuéc déu dung gia co
ban va khong thdy nudc nao dung dong thdi ca hai loai gia: Gia co ban va gia san
xuét trong tinh toan chi tiéu gia tri san xuat. Cé 1& ho tranh gay nham lan cho
ngudi dung tin.

7 Nién gidm thong ké Uc nam 2003 (trang 848)
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Phan II: Phuong phap tinh chi tiéu gia tri san xuat,
gia tri ting thém theo gia co ban cua cac nganh kinh té
va kha nang ap dung

l. Mot s6 van dé co ban vé chi tiéu gia tri san xuat va gia tri ting
thém

Hoat ddng san xuat clia nén kinh t& tao ra hang nghin loai san pham (hang
héa vat chat va dich vu) cé chat lugng, mau ma, kiéu dang, thdi gian s dung, gia
tri va don vi tinh khac nhau. D& phuc vu cho viéc danh gia két qua hoat dong san
xuat clia toan bd nén kinh té trong mét thdi ky nhéat dinh, phuc vu cho phan tich va
hoach dinh chinh sach, gia ca clia hang héa va dich vu dudc dung dé xac dinh gia
tri clla s&n pham san xuat va nhap khau theo cling mét don vi tinh.

Muc dich cla hoat ddng san xuat tao ra hang héa va dich vu chl yéu dé
dat dudc Igi nhuan t8i da qua viéc ban hay trao d8i s&n phadm trén thi trudng véi
gia tri dudc xac dinh theo gia ban qua quan hé Cung - Cau; dé phuc vu cho nhu
cau tiéu dung cudi cung hay tu tich Idy tai san c¢6 dinh cho don vi; hoac phuc vu
cho Igi ich tiéu dung chung cla toan xa héi. Vi vay, cac nha thong ké da gop
nhimng hang hoéa va dich vu 1a két qua cla hoat dong san xuat trong nén kinh té
vao ba nhém 16n theo nhiing muc dich tao ra san phdm cla cac nha san xuat: (i)
hang héa va dich vu ¢ tinh thi trudng; (i) hang héa va dich vu tu san xuéat dé tiéu
dung cudi cung va tich Ity; (i) hang hda va dich vu phi thi trudng.

1. Dinh nghia va phan loai hang héa va dich vu trong nén kinh té

Hoat ddng san xuat clia nén kinh té tao ra san pham dudi dang hang hoa
vat chat va dich vu. Binh nghia va dac trung cGia hang hda va dich vu ¢6 nhimng
nét khac nhau co ban:

1.1. Hang hda |a san pham vat chat dudc tao ra dé thda man nhu cau cla
ngudi s dung, do vay quyén s& hitu ddi v6i hang héa dudc xac lap va qua doé
ngudi ta c6 thé chuyén nhudng quyén sé hiiu tr mot thuc thé nay téi mot thuc thé
khac trong nén kinh t€. Nhu cau d6i vGi hang hbéa xuét phat tir cac hd gia dinh
dung cho tiéu dung cudi cling; tir khu vuc phi tai chinh dung lam chi phi trung gian
dé san xuét ra san pham méi hodc dung dé tang tich Idy tai san; ti khu vuc nha
nuGc dung trong hoat déng quan ly va diéu hanh dat nudc va ti khu vuc nudc
ngoai thé hién qua nhu ciu nhap khau hang hoéa.

Qua trinh san xuat va luu théng hang hoa dién ra hoan toan riéng biét. Cé
loai hang hda dudc mua, ban nhiéu lan; co6 loai hang hoa lai khong bao gig dua ra
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luu théng, trao déi trén thi trudng. Su tach biét gilta qua trinh san xudt va luu théng
la nét dac trung kinh t€ quan trong clia hang héa, nét dac trung nay khong cé doi
véi dich vu.

1.2. Dich vu 1a san pham tao ra bdi qua trinh san xuat nhung khéng 1a mét
thuc thé ton tai riéng biét trong nén kinh t€ ma qua do6 ngudi ta co6 thé xac lap
quyén s hitu déi véi nd. Qua trinh trao ddi va san xuat dich vu dién ra déng thoi.
NGi cach khac, két thuc thdi gian san xuét dong thoi cling két thic thdi gian cung
cép dich vu cho déi tuong tiéu dung va do vay khéng c6 ton kho d6i véi dich vu.

Tuy theo muc dich nghién ctu cla théng ké tdng hdp, hang héa va dich vu
thudng chia thanh ba nhém:

- Hang héa va dich vu c6 tinh thi truong;

- Hang héa va dich vu tu san xuat dé tiéu diing cudi cling va tich Idy;

- Hang héa va dich vu phi thi truong.

Véi muc dich san xuét cla ting nhdém hang hoéa va dich vu khac nhau, vi
vay mbi nhém c6 ndi dung tinh vao chi tiéu gia tri sdn xuéat cling khac nhau. Cu
thé nhu sau:

- Hang héa va dich vu cé tinh thi trudng |a nhiing san pham dudc ban, trao
d6i, du dinh ban hoac trao d&i trén thi trudng véi gia cé y nghia kinh t&. Tri mot s6
nganh dich vu ap dung nhiing quy dinh dac biét, nhin chung gia tri clla hang héa
va dich vu ¢6 tinh thi trudng tinh trong chi tiéu gia tri san xuéat dudc xac dinh bang
téng cla cac khoan sau:

Téng gié tri hang hoéa va dich vu ban ra;

Téng gié tri hang hoéa va dich vu trao déi;

Téng gia tri hang héa va dich vu dung trong thanh toan bang hién vat;

Téng gia tri hang héa va dich vu cung cap bdi don vi san xuat nay cho

don vi san xudt khac dung lam chi phi trung gian trong cung mét doanh

nghiép co6 tinh thi trudng;

e. Téng gia tri thay d&i sdn phdm dd dang va thanh pham t6n kho du dinh
dung cho cac muc dich ti (a) dén (d).

Qo oo

- Hang hoéa va dich vu tu san xuét dé tiéu ding cubi cung va tich Idy 1a
nhiing san pham do don vi san xuét gili lai dé tiéu dung cudi cung va dé tich Idy.
Khai niém tiéu dung cudi cung khéng ap dung cho don vi thudc khu vuc phi tai
chinh va khu vuc tai chinh, nén hang hoéa va dich vu tu san xuat va tiéu dung chi
ap dung cho cac don vi khéng c6 tu cach phap nhan thuéc khu vuc hd gia dinh. Vi
du, san pham néng nghiép do hd gia dinh san xuat ra va dé tiéu dung.
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Hang hoa va dich vu tu san xuat dé tich Ily c6 thé dudc tao ra bdi bat ky
loai don vi san xuét (cé tu cach phap nhan hoic khong cb tu cach phap nhan)
thuéc moi khu vuc thé ché trong nén kinh t&. Hang hoa tu san xuéat dé tich ldy rat
da dang, c6 thé 1a cac céng cu san xuat dic thd; nha & va nha xudng tu xay dung
bdi hd gia dinh va don vi san xuét, v.v.

Gia tri clia hang hoéa va dich vu tu san xuat dé tiéu dung cubi cung tinh
trong chi tiéu gia tri sn xuét béng téng cla cac khoan sau:

a. Téng gia tri hang hoa va dich vu san xuét ra béi ho gia dinh va tiéu
dung luén bdi ho gia dinh do;

b. Téng gia tri tai san c6 dinh tao ra va dudc gili lai don vi d& dung vao
san xudt trong tuong lai clia cac don vi san xuéat;

c. Téng gia tri cla thay d8i s&n phdm dd dang va thanh pham tén kho
du dinh s dung cho mét trong hai muc dich néu & khoan (a) va (b).

- Hang héa va dich vu phi thj truong la nhiing hang héa va dich vu phuc vu
ca nhan hoac cong déng do cac don vi khdng vi Igi phuc vu hd gia dinh va Nha
nuGc cho khéng thu tién, hodc cung cép véi gia khong cb y nghia kinh t&. Hang
hda va dich vu phi thi trudng dugc san xuét ra bdi hai ly do:

a. Khéng c6 kha nang yéu ciu ca nhan dan cu thanh toan cho cac dich vu
tiéu dung chung clia cdng dong vi nhiing tiéu dung nay khéng quan ly
dudc. Co ché gia ca khong thé ap dung khi chi phi giao dich qua cao.
San xuét cac loai dich vu nay phai dudc t& chiic tap trung bdi cac don vi
clia nha nudc va kinh phi dugc cép tir cac quy hon la dua vao doanh thu
cung cép dich vu;

b. Do chinh sach kinh t&€ va xa hoi clia nha nudc nén da khéng thu tién khi
Nha nudc va cac t6 chiic khéng vi Igi cung c&p nhiing loai hang hoéa va
dich vu nay cho ca nhan dan cu.

Gia tri cGla hang hda va dich vu phi thi trudng tinh trong chi tiéu gia tri san
xuéat bang téng clia cac khoan sau:
a. Téng gia tri ctia hang héa va dich vu cap khéng hoic thu véi gia khong
c6 Y nghia kinh té cho ca nhan dan cu hoic cho toan thé cong déng;

b. Téng gia tri clia hang héa va dich vu cung cap bdi mét don vi san xuét
nay cho don vi san xuat khac thuéc cung mét nha san xuét phi thi
trudng dé dung lam chi phi trung gian;

c. Téng gia tri thay ddi clia san phdm dd dang va thanh pham tén kho du

ki€n s dung cho mét trong hai khoan (a) va (b).
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2. Xac dinh gia tri cac nhém san pham trong tinh toan chi tiéu gia tri
san xuat

Chi tiéu gia tri san xuat phan anh toan bd gia tri cia san pham vat chat
(thanh pham, ban thanh pham, san phdm dd dang) va dich vu san xuét ra trong
mot thdi ky nhat dinh. C6 hai ndi dung luén dudc dé cap téi khi tinh toan chi tiéu
nay, d6 la loai gia va thdi diém hach toan két qua cla hoat ddng san xuat. Sau
day sé& dé cap tdi hai ndi dung nay theo tiing nhém san pham trong tinh toan chi
tiéu gia tri san xuét.

2.1. Hang hoéa va dich vu c6 tinh thi trudng dugc xac dinh gia tri theo gia co
ban tai thdi diém chuyén giao quyén sd hiiu hang héa tif nha san xuat t6i ngudi
mua hay khi dich vu dudc cung cap cho ngudi st dung. Trudng hdp tai thoi diém
chuyén giao quyén sd hiiu hang héa va cung cap dich vu khéng cling véi thdi
diém thanh toan - ngudi mua hang héa va dich vu cé thé thanh toan trudc hoic
thanh toan sau, khi d6 tién 1ai hay cac phi khac co lién quan téi thanh toan trudc
hoac thanh toan sau khéng bao gém trong gia ban hang hoéa va dich vu. Trudng
hop khéng c6 kha nang ap dung gia co ban trong tinh toan chi tiéu gia tri sn xuét,
khi d6 c6 thé dung gia san xuat dé thay thé.

Gia tri ca hang hoéa va dich vu khi thuc hién giao dich kinh té théng qua
trao d&i dudc xac dinh theo gia co ban tai thdi diém quyén sd hitu hang héa dudc
chuyén giao hay dich vu dudc cung cap.

Gi4 tri cGia thanh phdm tén kho va san pham dé dang dudc xac dinh theo
gia co ban hién dang ton tai trén thi trudng tai thoi diém thanh pham va san pham
dd dang dua vao kho. Trong gia tri san xuat, khoan thanh pham tén kho va san
phdm d& dang duogc tinh bang chénh léch gilta cudi va dau ky cla ky tinh toan, vi
vay téng gia tri cla chénh léch thanh phdm t6n kho va san phdm dd& dang tinh
theo gia cd ban sé bang: téng gia tri cla thanh phdm va san phdm dé dang dua
vao kho trir di t6ng gia tri ctia thanh phdm va san pham d& dang xuét kho trur di
gia tri hao hut tén that trong kho.

2.2. Hang héa va dich vu tu sén xuét dé tiéu dung cudi cung va tich Iy
dugc xac dinh gia tri theo gia co ban tai thdi diém san xuat ra hang héa va dich vu.
N6i cach khac, dé xac dinh gia tri clla hang hoéa va dich vu tu san xuat dé tiéu
dung cudi cling va tich Ity can c6 gia cd ban cla cung loai hang héa va dich vu
ban vGi s6 lugng dd 16n trén thi trudng. Trudng hop khéng ¢ gia co ban cla san
ph&m cuing loai ban trén thi truding, c6 thé dung téng chi phi san xuat dé xac dinh
gia tri cho nhiing loai hang hoéa va dich vu tu san xuat dé tiéu dung cudi cing va
tich 10y, bang téng clia cac khoan sau:
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a. Chi phi trung gian dung trong san xuat dé tao ra hang héa va dich vu tu
san xuét dé tiéu dung cudi cung va tich Idy;

b. Thu nhap cla ngudi lao dong ti san xuat;

c. Kh&u hao tai san cé dinh dung trong san xuat;

d. Thué (trir trg cép) san xuat khac.

Trudng hop tu xay dung nha & clia dan cu va cac codng trinh phuc loi cla
xa, phudng dung phuong phép t8ng chi phi dé xac dinh gia tri. Tuy vay can luu y
gia tri dong gop vat liéu xay dung va cong lao dong khong tra thu lao cla nhan
dan trong vung.

2.3. Hang héa va dich vu phi thi truong dudc xac dinh gia tri tai thai diém
san xudt ra hang hoéa va dich vu. Véi noi dung ciu thanh ctia hang héa va dich vu
phi thi trudng néu & muc trén, nén khong cé thi trudng cho loai dich vu phuc vu
toan thé céng déng nhu: dich vu quan ly nha nuéc; dich vu an ninh quéc phong,
v.v. Khéng giéng nhu trudng hop cla hang héa va dich vu tu san xuat dé tiéu
dung cudi cung va tich Iy, khong c6 gia co ban clia hang héa va dich vu cung loai
ban trén thi trudng ding dé ap dung xac dinh gia tri cho nhém hang héa va dich
vu phi thi trudng.

Vi ly do néu trén va dé dam bao viéc xac dinh gia tri cGa dich vu phi thi
trudng do cac don vi nha nudc va cac td chic khong vi Ioi tao ra phi hdp véi viéc
xac dinh gia tri clia nhiing nhdém hang héa va dich vu khac trong nén kinh té, gia
tri ca hang hoéa va dich vu phi thi trudng dudc xac dinh theo phuong phap téng
chi phi phat sinh, béng téng clia cac khoan sau:

a. Chi phi trung gian duing trong san xuat dé tao ra hang héa va dich vu tu
san xuat dé tiéu dung cudi cung va tich Iy;

b. Thu nhap cla ngudi lao déng tir san xuat;

Kh&u hao tai san ¢ dinh dung trong san xuột;

d. Thué (trir trg c8p) san xuét khac.

o

Tém lai, hoat ddng san xuat clia nén kinh t& tao ra hang nghin san phdm
va dugc gbp vao ba nhém chinh: hang héa va dich vu c6 tinh thi trudng; hang hba
va dich vu tu san xuat dé tiéu dung cudi cung va tich Idy; hang héa va dich vu phi
thi truding. Thoi diém hach toan gia tri cla ba nhém san pham diing trong tinh toan
chi tiéu gia tri san xuat theo nguyén tic chuyén quyén sé hiiu hang héa va thdi
diém cung cap dich vu. Gia cd ban dudc dung dé xac dinh gia tri cho nhém th(
nhat va thd hai; tdng chi phi san xuat dudc ap dung cho nhém thi ba.

3. Cac loai gia diing trong théng ké tdng hop
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3.1. Khai niém, ndi dung cac loai gia

P6i tuong va muc dich nghién cGu trong nén kinh té€ rat da dang, vi vay
théng ké téng hop néi chung va théng ké tai khoan quéc gia néi riéng da dua ra
mot s& loai gia ding dé xac dinh gia tri cia hang héa va dich vu san xuét ra va
nhap khau trong nén kinh t&. Trong bao céo téng hop nay chi dé cap téi cac loai
gia co lién quan tGi tinh chi tiéu gia tri sén xuat, chi phi trung gian va gia tri tang
thém?®. Sau day lan luot dé cap tdi cac loai gia nay.

- Gia co ban 1a s6 tién ngudi san xuat nhan dudc do ban mét don vi hang
héa hay dich vu san xuat ra trir di thué danh vao san pham, cong véi tro cap san
phdm. Gia co ban loai trir phi van tai khéng do ngudi san xuat tra khi ban hang;

- Gia sén xuét |a s6 tién ngudi san xudt nhan dugc do ban mét don vi hang
hda hay dich vu san xudt ra trir di thué gia tri gia tang hay thué dudgc khau trir
tuong tu. Gia san xuat loai trir phi van tai khong do ngudi san xuét trd khi ban
hang®;

- Gia st dung la s6 tién ngudi mua phai trd d& nhan dugc mét don vi hang
héa hay dich vu tai thoi gian va dia diém do ngudi mua yéu cau. Gia sl dung
khéng bao gém thué gia tri gia tang dugc khau trir hay thué tuong tu dudc khau
trir. Gia st dung bao gém cé phi van tai do ngudi mua phai tr;

- Gia thi trudng la gia thuc t€ thda thuan gilra cac doi tugng khi thuc hién
giao dich. Trong hé théng thué dudc khau trir nhu thué gia tri gia ting sé dan tGi
hai loai gia thuc té thda thuan cho mot hoat déng giao dich néu dling trén quan
diém cla nha san xuét (gia cd ban) va ngudi st dung (gia s dung);

- Gia giao dich |a gia thda thuan giira ngudi nhap khau va ngudi xuat khau
dich vu va ap dung dé danh gia gia tri clia xuat, nhap khau dich vu. Véi d4c trung
clia san pham dich vu d6 1a qua trinh san xuét va tiéu dung dién ra déng thdi, do
vay gia giao dich ap dung trong danh gia xuét, nhap khau dich vu chinh la gia s
dung. Tuy vay, néu ding trén quan diém cla ngudi nhap khau dich vu, gia sl
dung trong trudng hdp nay ciing 1a gia co ban;

- Gia c6 y nghia kinh té. Mot loai gia dudc goi la ¢b y nghia kinh té néu gia
d6 c6 anh hudng t6i s6 ludgng san phdm ma nha san xuat sin sang cung cap cho
thi trudng va s6 luong san phdm ngudi tiéu dung s&n sang mua. Diéu nay mo ta
mai tuong quan gilta chi phi san xuét (nha san xuét) va sd thich cla ngudi tiéu
duing. San pham ban theo gia c6 y nghia kinh t& dudc goi 14 san pham thi trudng.

8 Chi tiét cdc loai gid dung trong thong ké téng hop duoc dé cap trong chuyén dé 1 clia dé tai nay.
? Khdi niém gié co ban, gia sdn xudt dugc trich trong cudn: “Mot so thuat ngit thong ké thong dung”- Nha
xudt ban Thong ké, Ha Noi — 2004 (trang 85)
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- Gid khoéng c6 y nghia kinh té&. M6t loai gia dudc goi la khong ¢ y nghia
kinh t€ néu gia dé khéng cd anh hudng hodc cd6 anh hudng nhung rat it téi s6
luong s&n phdm ma nha san xuat san sang san xuat va cung cap cho thi trudng.
Gia khong c6 y nghia kinh té rd rang khéng thay déi theo quy luat Cung — C4u va
dudng nhu dudc dit ra dé tang thém mot khoan doanh thu nao d6 hodc dé lam
gidm bét nhu cau déi véi loai hang hda va dich vu nay néu hoan toan cép khong.
Trong théng ké téng hop, gia co ban; gia san xuat va gia st dung |a “gid co y
nghia kinh té".

3.2. Méi lién hé va su khac biét giira gia co ban, gia san xuat va gia s
dung
Dé& thay rd méi quan hé va su khac biét gilta gia cod ban, gia san xuat va gia
s dung, sau day dé cap mai lién hé cé tinh “tuén tu” gilra ba loai gia nay:
- Gia san xuat bang gia co ban cong véi thué san pham, khéng bao gém
thué gia tri gia tang hay thué dudc khau trir tuong tu do ngudi mua phai
tra trir di trg cap san pham.

- Gia st dung bang gia san xuét cong véi thué gia tri gia tang khéng dudc
kh&u trir hay loai thué tuong tu khong dudc khau trir, cdng vGi phi van tai
va phi thuang nghiép do don vi khac cung cap.

- Trudng hop ngudi st dung mua truc tiép hang hoéa tir ngudi san xuét,
gia st dung I6n hon gia san xuat bdi hai yéu t6: (a) Gia tri cla thué gia
tri gia tang khong dudc khau trir do ngusi mua phai ndp va (b) Phi van
tai do ngudi mua phai tra khi mua hang hoa.

Theo khai niém cla théng ké tai khoan quéc gia, thué san xuat gém hai
nhom: thué san pham va thué san xuét khdc. Khac biét gilta gia co ban, gia
san xuat va gia s dung trong théng ké téng hop thé hién & pham vi 4p dung thué
san phdm, phi van tai va phi thuong nghiép. Trén géc d6 thué san xuét, gia cd ban
clia mot don vi s&n pham chi bao gém thué san xuat khac ma khéng bao gém bat
ky mot loai thué san phdm ndo. Gia san xuat cia mét don vi san pham bao gém
thué san xuét khac va mét sé loai thué sdn phdm. Gia sl dung clia mét don vi san
phdm bao gém thué san xuat khac va tat ca cac loai thué san pham .

Gia san xuét la gia “ngoai lai” gilra gia co ban va gia st dung vi né khéng
bao gébm mdt s6 loai thué san phdm. Gia san xuat khéng phai la s6 tién ngudi san
xuat nhan dudc khi ban san pham va ciing khéng phai s6 tién ngudi st dung phai
trd khi mua hang. Nha san xuét dua vao gia co ban dé dua ra cac quyét dinh san
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xuét; trong khi d6 ngudi tiéu ding dua vao gia st dung dé quyét dinh viéc mua
hang.

Gia st dung duing trong théng ké tai khodn quéc gia dé tinh chi tiéu chi phi
trung gian; tich Iuy tai san; tiéu ding cudi cung clia ho gia dinh va clia nha nudc.
Can luu y trong dinh nghia vé gia s dung d6 la sé tién ngudi mua phai tra dé
nhan dudgc mét don vi hang héa hay dich vu tai thdi gian va dia diém do ngudi
mua yéu cau. Trong trudng hop mua hang héa, néu ngudi mua tra tién cho ngudi
ban va thué ngudi khac van chuyén hang t6i noi ngusdi mua yéu cau, khi dé gia st
dung phai bao gém ca chi phi thué van chuyén.

Du6i dang biéu d6, méi lién hé gilia ba loai gia dudc thé hién nhu sau:

M®i lién hé giira 3 loai gia

Thué trir di trg cdp
san phdm do ngudi
tiéu dung trd

Phi van tai va phi
thuona nahiép

Thué trir di trg cdp sén
ph&m do ngudi san
xuat tra

Gia cd ban Gia san xuat Gia st dung

Dudi dang cong thiic, méi lién hé gilra ba loai gia dudc viét nhu sau:

Gia san Gia co Thué san pham do Tro c8p san pham tur Nha
xuat = ban + donvisanxuattrd - nuGc cho don vi san xudt
Gia st Gia san Phi van Thué san Trg cép san
dung = xudt + tdivaphi + phamdo - phdmtu Nha
thuong nguai tiéu nudc cho ngudi
nghiép dung tra tiéu dung

3.3. Uu diém cla gia co ban va gia san xuit trong tinh toan chi tiéu gia
tri san xuat cta cac nganh kinh t&
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a. Uu diém cua gia cd ban. Véi dinh nghia va so sanh su khac biét gitra gia
co ban va gia san xuat néu 6 muc trén cho thay uu diém I6n nhat cla viéc dung
gia cd ban so vGi gia san xuat trong tinh toan chi tiéu gia tri sdn xuat va gia tri tang
thém theo nganh kinh t&€. Ban chat “ngoai lai” gilta gia cd ban va gia st dung clia
gia san xuat da cho thay han ché& vé y nghia kinh t& va tac dung dung dé phan
tich, hoach dinh chinh sach cla cac chi tiéu gia tri san xuét khi tinh theo gia san
xuat.

Chaét lugng tinh toan clia moét chi tiéu cang dudc nang cao néu lugng thong
tin can thiét phai thu thap dé tinh chi tiéu dé6 cang it. Trong trudng hop dung gia
san xuat dé tinh chi tiéu gia tri sn xuat can phai thu thap thong tin vé thué san
ph&m phat sinh phai ndp & cap vi md (tiing don vi san xuat), trong khi d6 néu tinh
theo gia co ban sé khéng can nhiing théng tin nay.

Ap dung gia co ban dé tinh chi tiéu gia tri san xuéat sé loai trir dudc anh
hudng cla viéc thay ddi chinh sach thué san phdm clia Nha nudc, dic biét déi voi
cac nudc dang phat trién trong xu thé& toan cau héa va thuong mai héa hién nay.

Ché& do hach toan ké toan doanh nghiép va hé théng thué€ san xuéat hién
nay clla nudc ta hoan toan phu hdp véi viéc ap dung gia co ban trong tinh toan chi
tiéu gia tri san xuat va gia tri tang thém theo nganh kinh té.

b. Uu diém cla gia san xuét. DUng gia san xuét trong tinh toan chi tiéu gia
tri sén xuat va gia tri tang thém cla cac nganh kinh té khéng nhiing phu hop Vi
ché& d6 hach toan va ké toan truéc day ma con phu hop véi chinh sach thué doanh
thu. V6i ché dd hach toan va chinh sach thué doanh thu tru6c day cho phép tinh
chi tiéu gia tri s&n xudt cla cac nganh kinh té theo gia san xuét truée, vi vay vao
thdi diém d6 chua phlu hop cho viéc ap dung gia co ban trong tinh toan.

Chi dung gia cd ban hodc gia san xuét trong tinh toan chi tiéu gia tri sén
xuét va gia tri tang thém cla cac nganh kinh té. Chi dung gia st dung dé tinh chi
tiéu chi phi trung gian. Tuy vay téng san phadm trong nuéc ludn tinh theo gia thi
trudng, noéi cach khac chi cé6 mét loai gia dung dé tinh GDP méc du gia tri san xuat
va gia tri tang thém c6 thé tinh theo gia co ban hay gia san xuat. Mat khac gia tri
tang thém tinh theo gia co ban hay gia san xuat khéng anh hudng t6i d6 16n cta
chi tiéu GDP. Céng thiic chung tinh t6ng san pham trong nuéc déi véi trudng hop
gia tri tang thém tinh theo gia co ban va gia san xuat lan lugt nhu sau:

Téng san Téng gia tri tang Thué san Thué& nhap khau
phdmtrong _  thém theo gia co . pham tris tro , hang héa va dich
nuéc ban cap san pham vu
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Téng san Téng gié tri tAng Thué& nhap kh4u

ph&m trong = thém theo gia san + hang héa va dich vu
nudc xuat

Il. Phuong phap tinh gia tri san xuat theo gia co ban cua cac
nganh san xuat vat chat

Chi tiéu gia tri san xuét tinh theo gia co ban ctia cac nganh san xuét co vai
trd rat quan trong trong hé théng cac chi tiéu kinh t& tdng hop. Gia tri san xuat
theo gia co ban khéng bao gébm bat ky mét loai thué san phdm ndo nhung lai bao
gdm trg cap san pham, vi vay n6 phan anh ding nhat, sat thuc nhat két qua hoat
déng san xuét kinh doanh cla cac nha san xuét, pht hop véi hao phi lao déng
séng va lao ddng vat hoa trong qua trinh san xuét tao ra san pham. Véi y nghia
do, chi tiéu gia tri sdn xuat theo gia co ban thudng dudc dung trong nghién cu
danh gia tang trudng clia san xuét, ca cdu kinh té gilta cac nganh va trong ndi bd
nganh, cling nhu dung dé tinh moét sé chi tiéu chat luong kinh té khac. Bai vay yéu
cau tinh toan phai ddm bao tinh théng nhat cao vé phuong phap luan, nhung thuc
tiộn mội nganh kinh t& lai ¢ nhiing dac thu rat khac nhau vé tinh két qua san
xuột, cho nén ky thuat tinh toan cu thé lai phai quy dinh riộng pht hdp vội cach
ti€p can ctia mdi nganh kinh té.

1. Nguyén tic chung khi tinh gia tri san xuat theo gia co ban

1.1. Tinh toan bd gia tri lao déng séng va lao dong vat hoa da dugdc sir
dung hét cho sén xuét tao ra san phdm cung vdi gia tri thdng du dudc xac dinh
trong moét thdi gian nhét dinh. Nguyén tac nay quy dinh ndi dung cla gia tri san
xudt theo gia co ban bao gom:

i. Toan bd chi phi dau vao thuc t€ da tiéu thu cho san xuét nhu:
Nguyén vat liéu, nhién liéu, nang luong, cac chi phi dich vu mua
ngoai phuc vu san xuat, khdu hao tai san cd dinh, chi phi nhan
céng, cac khoan thué€ san xuat khac, phi, 1& phi phat sinh trong
qua trinh san xuat va nhiing chi phi khac c6 lién quan truc ti€p dén
san xuat (chi phi tuyén dung, kém cap tay nghé cho ngudi lao
déng, chi phi quan ly doanh nghiép, nghién ctu (ng dung ky thuat
cong nghé méi...);

i. Gia tri thang du tao ra dudc xac dinh, nghia la chi c6 nhing gia tri
thang du dudc thé hién ra khi s&n pham dudc tiéu thu. Con phan
san pham chua dudc tiéu thu, thi bd phan gia tri thidng du chua
dudc xac dinh, chua thé tinh vao gia tri san xuét.
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Nguyén tac cling xac dinh pham vi sdn phdm dudc tinh giéa tri san xuat theo
gia co ban la toan bd san pham dudc tao ra ké ca san pham vat chat va san pham
dich vu, nghia la ca sa&n phdm thanh phdm két thic qua trinh ché bién dudc nhap
kho, s&n pham 1a ban thanh phdm, san phdm dé dang trén day truyén san xuét,
cac phé liéu, ph& pham tao ra trong qua trinh san xuat da tiéu thu thu dudc tién.

1.2. Chf tiéu gia tri sdn xudt ndi chung va gia tri sén xuét theo gia co ban
noi riéng dugc tinh cho mét thdi ky nhét dinh. Nguyén tac nay xac dinh vé mat thoi
gian cua chi tiéu, c6 thé thai gian d6 1a 1 qui, 6 thang, 9 thang, hay 1 nam va khai
niém bién ky dudc ap dung d6i vGi chi tiéu gia tri san xuat.

1.3. Sén phdm sén xuét ra trong thdi ky nao dugc tinh cho thoi ky do Gia tri
san xudt clla mot thai ky chi bao gém két qué san xuat phat sinh cla thai ky do,
khong dugc dem két qua san xuat cla thdi ky nay, tinh cho ky khac va ngugc lai.
Vi vay, nhitng san phdm chua két thic qua trinh ché& bién (ban thanh pham, san
phdm d& dang) chi dudc tinh phan phat sinh thém trong ky tinh toan, nghia la chi
dugdc tinh phan chénh léch gilta gia tri cia ban thanh pham, san pham dé dang
cudi ky trir di dau ky, néu hiéu sé 1a duong dugc cong thém vao gia tri san xuét, la
am phai trir b6t khoi gia tri san xuét.

Nhiing phé liéu, ph& pham tao ra trong qué trinh san xuat néu da tiéu thu
cling dudc tinh vao gia tri san xuét, nhung qui udc tiéu thu dudc & thai ky nao, thi
tinh vao gia tri sn xuét & thai ky do.

1.4. Gia tri san xuat khéng duoc tinh trung trong pham vi don vi tinh toan.
Chi tiéu gia tri san xuat phu thudc vao don vi théng ké dudc ding thu thap sé liéu
dé tinh toan. V& nguyén tac, khéng dudc tinh tring trong ndi bd don vi, nghia la
chi dugc tinh két qua hoat déng cudi cling clia don vi, khéng tinh cac yéu té chu
chuyén trong néi b don vi.

Chang han 18y don vi tinh 14 doanh nghiép thi gia tri san xuat chi tinh két
qua cudi cung cla doanh nghiép, khéng tinh bdé phan gia tri dudc st dung trong
ndi bd doanh nghiép. Nhung lai dudc tinh gia tri sAn phdm ciia doanh nghiép khac
dudc st dung cho san xuat cla doanh nghiép; nghia la c6 sy tinh trung gilra cac
doanh nghiép v6i nhau. Hodc 18y don vi tinh 1& mét nganh kinh té&, thi nguyén tac
khéng dudc tinh tring bd phan gia tri san pham dudc st dung 1an nhau trong noi
bd mét nganh, nhung lai dudc tinh tring boé phan gia tri san phdm dudc st dung
gilra cac nganh véi nhau. Néu chon nén kinh t€ qudc dan la don vi tinh, thi chi
dugc tinh gia tri sdn pham cudi cling clia nén kinh t&, khéng dudc tinh triing gia tri
san phdm duoc s dung 1an cho nhau giita cac nganh kinh té.
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Vé mat ly thuyét, gia tri san xuat cé thé tinh cho mét doanh nghiép, mét
nganh kinh t& ca biét, nganh cap 1, nén kinh t& qudc dan, nhung trong thuc t& dé
tinh dugc cho mét nganh kinh t&€, nén kinh t&€ quéc dan la viéc rat khé khan vi loai
bd dugc gia tri sdn pham chu chuyén gitra cac doanh nghiép trong mét nganh va
gilta cac nganh trong nén kinh té 1a rat phlc tap khéng tinh toan dugc, cho nén
hau hét cac nudc chi tinh cho ca sG san xuét kinh doanh.

2. Phuong phap tinh gia tri san xuat theo gia co ban cla cac nganh san xuat
vat chat

2.1. Nganh néng nghiép

2.1.1. Nhimg qui dinh cu thé

Do d&c thu cGa nganh néng nghiép la mét bd phan san pham dudc san
xudat ra dudc dé lai cho tiéu dung cudi clng ctia chinh ngudi san xuét (tu san tu
tiéu), mat khac gia tiéu thu sdn pham cl@a doanh nghiép khac véi gia cla ho gia
dinh. BGi vay, tinh gia tri san xuat theo gia cd ban dudc qui dinh cu thé nhu sau:

- Dai véi khéi doanh nghiép kinh doanh cé hach toan kinh t€ dua chii yéu
vao doanh thu va chénh l&ch ton kho.

- Dai vGi khéi hd san xuat dua vao san lugng thu hoach va gia ban binh
quéan. Gia ban binh quan dudc coi la gia co ban, tinh trén co sé gia ban
binh quan cla cac hd san xuét ban tai cac chg néng thén trer di chi phi
van chuyén va phi thuong mai (néu cé).

2.1.2. Noi dung gia tri san xuat
Gia tri san xuat nganh néng nghiép bao gom:
a. Gia tri clia cac san pham trong trot: La toan bd gia tri clia cac san pham
chinh, cac phu phdm va hoat déng so ché néng san gan véi san xuat, cu thé:
- Gia tri san pham thu hoach cla céac loai cay tréng (cay luong thuc cé
hat; cay c6 bot; cay rau, cl rau, dau cac loai; cay cong nghiép; cay an
qud; cac cay trong khac);

- Gia tri cac phu phdm cla tréng trot nhu: rom, ra, cay ngé, cac loai cay
khé... D8i v6i phu phdm chi tinh san lugng thuc t&€ dudc st dung (néu
khong dugc thu hoach va s dung thi khéng tinh);

- Gié tri cac hoat ddng so ch& néng san gan vé6i quéa trinh san xuat nhu:

sy lua, ché cbi, ché bién ca phé hat ra ca phé nhan, ché bién mu cao
su nuGc thanh ma cao su kho, so ché ché bup tuci thanh ché bap kho....
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b. Gia tri clia cac san pham chan nubi: La toan bd gia tri clia cac san pham

chinh clia chan nudi va cac phu pham kém theo. Cu thé:

- Gia tri cla trong luong gia suc, gia cam tang thém trong ky (khéng tinh
dan gia stc lam nai sinh san, duc giéng, gia suc kéo cay, kéo xe, lay
sira, lay 16ng);

- Gia tri cac con giéng ban ra cho xuat khiu hoic lam thuc pham;

- Gia tri s4n phdm chan nudi khéng qua giét thit nhu: triing, sira, mat ong,
kén tam, 16ng...;

- Gi4 tri cac phu pham chan nudi nhu: phan gia suc, gia cdm, sting, da,
l6ng (qua giét méd)... Nhiing phu phdm nay chi dudc tinh san luong thuc
t€ c6 thu gom ké ca sé da thu nhung chua s dung trong ky.

c. Gia tri cac hoat déng dich vu truc ti€p va gan lién véi hoat dong trong trot
va chan nudi nhu: dich vu lam dét, tudi tiéu, bdo vé cay trong vat nudi, phong trur
dich bénh (trir hoat déng thu y), uom nhan cay giéng, con giong...

Nhing hoat dong dich vu néng nghiép chi dudc tinh cho cac don vi chuyén
hoat déng dich vu ma khéng gan véi hoat déng trong trot hodc chan nudi. Con cac
don vi hoat déng chinh Ia trong trot, chan nudi, néu c6 lam cac hoat dong dich vu
néng nghiép nhu trén dé phuc vu cho tréng trot, chan nuéi ctia doanh nghiép thi
khéng dudc tinh, vi gia tri cac hoat déng dich vu d6 da dudc tinh vao san pham
cla trong trot hoac chan nudi (khdng dudc tinh trung trong pham vi mét don vi san
xuat).

d. Gia tri clia cac san phdm dd dang nhu: gia tri chi phi dé Iap vudn cay lau
nam, dan gia suc, chi phi trong trot, chan nudi chua dén thu hoach.

e. Gia tri cla cac hoat déng khac dudc thuc hién trong don vi san xuét
nong nghiép dudc qui udc tinh vao két qua hoat dong ctia nganh néng nghiép
nhu: cho thué thiét bi may méc ndng nghiép kém theo ngudi diéu khién, gia tri cac
hoat ddng nganh khac nhung khong cé hach toan riéng...

f. Khoan thu vé tro cap, trd gia clia Nha nuéc cho cac san pham nong
nghiép theo chinh sach hién hanh.

2.1.3. Phuong phap tinh cac yéu td cua gia tri san xuat

D0i vdi khéi doanh nghiép hach toan kinh t€ doc 1ap (gébm ca hoat dong
tréng trot hodc chan nudi) cach tinh gia tri san xuét can cl vao gia tri sén luong
tiéu thu va chénh l&ch tén kho. Céach tinh cu thé nhu sau:
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Gia tri san xuat bang Doanh thu thuan ndéng nghiép céng vdi Gia tri chénh
léch gilia cudi ky va dau ky ctia thanh pham tén kho céng vdi Gia tri chénh léch
gitra cudi ky va dau ky cla hang gui ban céng vai Gia tri chénh Iéch gilra cudi ky
va dau ky cla san phdm dd dang céng vdi Khoan thu vé trd cap tro gia ctia Nha
nudc (néu cob).

N6i dung clia tiing khoan trong cong thic tinh nhu sau:
a. Doanh thu thuan néng nghiép la doanh thu khéng cé thué tiéu thu cla
cac hang hoa va dich vu néng nghiép, doanh thu thuan néng nghiép gom:

- Doanh thu thuan tiéu thu san pham chinh va cac phu pham clia tréng
trot va chan nudi;

- Doanh thu thuan cung cép cac dich vu ndng nghiép cho bén ngoai;

- Giéa tri cac san pham tu dung hodc dung dé tra luong, lam giéng (tinh
theo gia thanh nhap kho hoac gia thanh hach toan khi xuat kho).

b. Gia tri chénh léch gilia cu6i ky va dau ky cla thanh phdm tén kho 1a gia
tri tdn kho thanh pham cudi ky tinh theo gia thanh thuc t& nhap kho trir di gia tri ton
kho thanh ph&dm dau ky theo gia thanh thuc t& nhap kho.

c. Gia tri chénh I&ch gilra cudi ky va dau ky clia hang gli ban la gia tri hang
hoa va dich vu tinh theo gia co ban da xut kho tiéu thu nhung chua thu dudc tién
& thai diém cudi ky trir dau ky.

d. Gia tri chénh léch gilra cudi ky va dau ky clia san pham dé dang la téng
chi phi tinh theo gia thuc t€ clia san xuat dé dang cudi ky trir dau ky. Chi phi san
xuat dé dang bao gdbm ca chi phi cho viéc lap vudn cdy lau nam va lap dan gia
sUc cd ban.

e. Thu vé trg cép, trg gia cla Nha nudc 1a khoan thu phat sinh dudc Nha
nuéc cap theo chinh sach trg cép, trg gia cho néng nghiép. S6 liéu tinh theo s6
phat sinh dudc cap, khong ké s& dé doanh nghiép da nhan hay chua nhan duoc.

Trong thuc t€ nhiéu doanh nghiép néng nghiép cd hach toan nhung theo
ché& d6 khoan cho ngudi lao déng, trudng hop nay gia tri san xudt phai tinh day du
ca phan giao khoan clia doanh nghiép va phan ngoai khoan, vuot khoan cla
ngudi lao dong.

D6i vdi hé néng nghiép. Dic diém cla hd gia dinh 1a khéng hach toan
day du, thuodng xuyén. San lugng tu san tu tiéu chiém ty trong 16n, bdi vay khéng
thé tinh gia tri san xuat can c& vao doanh thu va chénh léch t6n kho nhu déi véi
doanh nghiép hach toan déc lap, ma phai tinh truc ti€p tir san lugng san xuét nhan
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v4i gia ban binh quan, chdp nhan cach tinh khéng day da nhu trong Iy thuyét va
nhu v6i cac doanh nghiép hach toan doc 1ap. Vi tinh trén san lugng san xuét, nén
khéng thé c6 cach tinh chung cho cd nganh, ma budc phai tinh riéng cho tréng
trot, chan nudi va dich vu nédng nghiép. Cach tinh cu thé nhu sau:

a. Gia tri san xuat clGa nganh tréng trot: Qui udc tinh bang san lugng san
xudt trong ky cla tiing san pham tréng trot nhan vdi gia ban binh quan trong ky.

San lugng san xudt la toan bd san lugng thu hoach trong ky theo hinh thai
qui dinh hién hanh nhu: théc phai la thoc kho, cao su la cao su mu kho, rau qua la
rau qua tuci thu hoach dua di tiéu thu hoac truc ti€p st dung. San lugng thu hoach
da dudc tiéu thu gém san luong hodc da dung dé thanh toan cac dich vu néng
nghiép, tra cong lao déng thué mudn (néu cd), san luogng con cat gilr trong ho, san
lugng tu dung, cho biéu va dung dé lam giéng.

Gia ban binh quan la gia ban truc ti€p cac san pham tréng trot ctia hd san
xuét tai cho néng thén va loai trir chi phi van chuyén, phi thuong nghiép khéng do
ho san xudt tra. Déi v6i hd san xuat ndéng nghiép gia nay vira la gia san xuat, via
la gia co ban, vi trong gia ban khong c6 thué tiéu thu san phdm bdi cac hé khéng
phai chiu cac loai thué nay.

DaGi vGi ho trong trot chi tinh chi phi 1ap méi vuan cay lau nam, khong tinh
chénh I&ch cudi ky va diu ky s&n pham ddé dang vao gia tri san xuat.

Céng thic tinh c6 dang téng quat:

GO, = Zqi P_1

Trong do6:
GO;: Gié tri san xudt nganh trong trot;
g, : San luong san xuat clia san pham trong trot i;
p. :Gia ban binh quan san pham i clia ho san xuét;
i :Tén san pham dudc danh thi tu tir 1 dén n.

b. Giéa tri sdn xuat nganh chan nudi: Qui udc tinh bang san luong san xuét
trong ky clia tiing san phdm chan nudi nhéan vdi gia ban binh quan clia ho san
xuét trong ky. San luong san xuat trong ky ctia san pham chan nudi gém:

Téng trong luong tang thém trong ky cla san phadm nubi giét thit (khdng

tinh trong luong tang thém cula gia slc con trong thdi ky theo me va gia suc la tai
san co dinh).
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Téng trong Trong luong Trong lugng Trong lugng thit Trong lugng thit

lugng tang thém = thit hoi - thit hoi + hoi ban ra giét - hoi mua vao
trong ky cudi ky dau ky thit trong ky trong ky
Trong lugng thit S6 lugng tling Trong luong binh
hoi dau ky (hoac = loai gia suc ) quén mot con cla
cudi ky) dau ky (ho&c cudi ky) moi loai

San lugng san xuét clia cac san pham chan nudi khéng qua giét thit (triing,
sita, mat ong, kén tdm...): tinh b&ng t8ng san ludng thuc t& thu hoach duoc trong
ky.

San pham phu ctia chan nuéi (phan, da 16ng, sting, xuong...): tinh theo san
lugng thuc t& da thu gom ké ca sé da thu nhung chua dugc sl dung trong ky.

Gia ban binh quan cla hd san xuét tinh giéng nhu gia cla san pham tréng
trot.

Dai v6i hd chan nuéi, qui uGc khdng tinh trong lugng thit hai dau ky, cudi ky
clia cac san pham gia cam. V6i gia cAm thi san luong san xuét bang trong luong
tang thém va ciling bang trong lugng ban ra va giét thit trong ky. Chi phi lap dan
gia suc co ban méi trong ky tinh theo téng chi phi thuc t& da chi trong ky.

Céng thic tinh c6 dang téng quat giéng nhu cdng thiic tinh cho san pham
nganh tréng trot.

GO, = Zqip_i

Trong do:
GO,: Gia tri san xuat nganh chan nudi;
q; :San ludng san xuat clia san phdm chan nudi i;
p. :Gia ban binh quan san pham i clia ho san xuét;
i :Tén san pham dudc danh thi tu tir 1 dén n;

Gid tri san xuét cua dich vu néng nghiép. Chi tinh gia tri san xuét cla
dich vu néng nghiép déi vGi cac hd chuyén hoat dong dich vu néng nghiép cung
cap cho bén ngoai. Gia tri san xuét theo gia co ban 13 téng s6 tién thu duodc cla
cac dich vu trir di thué gia tri gia tang phai ndp (néu co).

2.2. Nganh lam nghiép
2.2.1. Nhiig qui dinh cu thé
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Nganh 1am nghiép cé dic diém la qui trinh san xuat kéo dai (tréng ring) va
nhat 1a hoat dong san xuét cla cac hd gia dinh 1am nghiép thudng khéng dudc
hach toan day du, thudng xuyén, bdi vay qui dinh cach tinh cu thé nhu sau:

Da6i vội cac don vi Âd hach toan kinh tộ€ day da, thudng xuyộn, tinh gia tri
san xuat theo gia co ban cin cl vao doanh thu thuan tiéu thu san pham, chénh
l&ch ton kho va chi phi san xuét dé dang;

DaGi v6i cac ho hoat ddng lam nghiép do khong thuc hién thudng xuyén ché
d6 k& toan san xuét kinh doanh, tinh gia tri s&n xuét dua vao san lugng san phdm
thu hoach thuc t€ va chi phi san xuét cla hé.

2.2.2. Noi dung gia tri san xuat

Gia tri san xuét clia nganh 1am nghiép gém céac yéu té sau:

a. Gia tri cia hoat dong tréng riing, nudi riing, cham séc¢ tu bd bao vé ring
(k& ca ruing tu nhién), tréng cay phan tan;

b. Gia tri clia cac san pham gb va cac 1am san khac khai thac dudc tur ring
tu nhién nhu: tre, nira, song, may... va thu hoach cac 1am san ti riing tréng, trong
cay phan tan;

c. Gia tri clia cac san pham khac thu nhat dugc tir rimg tu nhién nhu: canh
ki€én, nhua cay, qua, hat, ndm, cac cay dudc liéu...;

d. Gia tri cac hoat déng so ché& gb va céac |am san khac gan v6i qué trinh
khai thac, cham séc tu bé riing (nhiing hoat déng ché bién gb lam san dudc thuc
hién trong cac co sG ché bién doc lap dudc tinh vao nganh cong nghiép ché bién);

e. Gia tri cac hoat déng dich vu 1dm nghiép nhu: lam dat, nudi, uom cay
giéng, tudi tieu nudc cho riing, hoat ddng bao vé thuc vat, bao vé ring, phong
chéng chay rung...

2.2.3. Phuong phap tinh

Tinh gia tri sén xuat nganh 1dm nghiép la tinh cac gia tri clia nhiing yéu té
dudc trinh bay & muc 2.2.2. Do d&c thu clia nganh lam nghiép, nén cach tinh dudc
ap dung cho d6i tugng la doanh nghiép c6 hach toan kinh t€ day da, thudng
xuyén, khac véi déi tuong 1a cac ho gia dinh lam 1am nghiép, cach tinh cu thé nhu
sau:

DOi vdi khéi doanh nghiép c6 hach toan kinh té thudng xuyén, day du:
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Gia tri san xuét theo gia co ban dudc tinh trén co sé doanh thu thuan cla
hoat ddng Iam nghiép va céac sé liéu vé tén kho thanh pham, chi phi san xuét dé
dang clia ké toan doanh nghiép. Cu thé:

Gia tri san xuat bang Doanh thu thuan cla hoat dong san xuét 1am nghiép
céng vdi Chénh l&ch gia tri tdn kho thanh pham gitra cudi ky va dau ky céng vdi
Chénh l&ch gia tri s&n pham Iam nghiép dang trén dudng di tiéu thu gitta cudi ky
va dau ky céng voi Chénh léch chi phi san xuéat dé dang gilta cudi ky va dau ky
cbng vdi Thu tur cac hoat dong khac dudgc quy uéc tinh cho nganh Iam nghiép
cdng vdi Thu tir cac khoan trg cép, trg gia clia Nha nudc (néu cd).

Doanh thu thuan ctia hoat ddng sén xuat |am nghiép bao gobm:

- Doanh thu ban cac san pham lam nghiép dudc khai thac va thu nhat tur
ring tu nhién, sdn pham thu hoach tir riing tréng clia doanh nghiép.
Doanh thu nay theo gia ban chua cé thué tiéu thu san pham;

- Doanh thu ban cac san pham tiéu thu trong qua trinh cham séc, tu bd
ring. Doanh thu nay tinh theo gia ban chua cé thué tiéu thu san pham.

- Doanh thu thu dudc tir ban cac san pham |am san so ché gan véi hoat
doéng l1am nghiép (doanh thu chua cé thué tiéu thu san pham);

- Doanh thu cla cac hoat dong dich vu lam nghiép cung cép cho bén
ngoai (doanh thu chua c6 thué gid tri gia tang).

Y&u t6 chénh léch t6n kho thanh pham gilia cudi ky va dau ky: la chénh
léch gia tri thanh phdm tén kho cu6i ky va dau ky tinh theo gia thanh san pham
nhap kho. Thanh phdm tén kho cla nganh lam nghiép & cac san phdm lam
nghiép khai thac, thu nhat ti ring tu nhién, san phdm thu hoach ti riing tréng, san
phdm so ché, tat ca déu da dudc nhap kho dé tiéu thu.

Yé&u t6 chénh léch gia tri hang dang trén dudng di tiéu thu gilra cudi ky va
dau ky, 1a gia tri tinh theo gia ban chua c6 thué tiéu thu clia nhiing san phdm 1am
san da xuét kho thanh pham di tiéu thu nhung chua thu dudc tién (chua tinh vao
yéu t6 doanh thu thuan & trén).

Y&u t6 chénh léch chi phi san xuat dd dang gilta cudi ky va dau ky la téng

chi phi tinh theo gia thuc t& cac chi phi dau vao ctia hoat déng tréng riing, tu bd
cham séc ruing, chi phi khai thac (gitra bai | va bai Il).
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Yéu t6 thu tir cac hoat ddng khac qui uGc tinh vao gia tri san xuéat nganh
lam nghiép la doanh thu cho thué thiét bi may moéc nganh 1am nghiép c6 kém theo
ngudi diéu khién, doanh thu cac hoat ddng nganh khac phu thudc trong nganh
I[&m nghiép nhung khéng cé hach toan riéng. Cac loai doanh thu nay tinh theo gia
ban chua c6 thué tiéu thu san pham.

Yéu t6 thu tir cac khoan trg cép, trg gia clia Nha nudc: 1a sé phat sinh dudc
Nha nudc cap (néu co).

DOi voi cdc hé 1am nghiép. Thudng cac hd san xudt khong hach toan
thudng xuyén va ciing khéng day da, vi vay gia tri sén xuét cla cac hd dudc tinh
riéng cho tiing hoat déng tréng va cham séc tu bé riing, khai thac thu nhat va thu
hoach san phdm riing tréng va dich vu Iam nghiép trén co sd dién tich riing dudc
tréng mdi, cham séc tu bd trong ky, san ludng cac loai 1am san dudc khai thac, thu
nhat, thu hoach thuc té€ trong ky va gia tri dich vu da cung cap cho bén ngoai.

Gia tri san xuéat clia hoat dong tréng, cham séc, tu bé riing 1a téng chi phi
thuc t€ cho cac hoat dong trén. Téng chi phi dudc tinh bang cach I1&y chi phi binh
quan cho 1 ha tréng riing, cham séc tu bd riing nhan vdi téng dién tich (tinh theo
ha) thuc t& da hoan thanh dudc xac nhan clia méi loai trong ky.

Gia tri san xudt ctia hoat déng khai thac, thu nhat, thu hoach cac san pham
riing 1a gia tri cac sadn pham lam nghiép thuc t& da khai thac, thu nhat tir ring tu
nhién va thu hoach ti riing tréng.

Gia tri cac san pham khai thac, thu nhat, thu hoach bang san luong tiing
loai 1am san thuc té khai thac, thu nhat dudc ti ring tu nhién va san luong ting
loai 1dm sén thuc té thu hoach dudc tir riing trong trong ky nhan vdi gia ban binh
quan trong ky clia ngudi san xuat chua c6 thué tiéu thu san pham.

Gi4 tri san xuat cla cac dich vu lam nghiép bang téng doanh thu (chua cé
thué gia tri gia tang) clia cac dich vu trong ky.

2.3. Nganh thuy san

2.3.1. Nhiig qui dinh cu thé

Nganh thuy san c6 cac hoat déng mang tinh chéat rat khac nhau nhu: hoat
dong khai thac trén bién va cac séng, hé tu nhién; hoat ddng nuéi tréng va dich
vu. Do vay tinh gia tri san xuét phai dudc tinh riéng cho tiing hoat déng.

Pon vi lam can ¢ tinh toan 1a cac co sé hoat ddng thuy san c¢6 hach toan
doc lap hoac hach toan riéng.
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2.3.2. Noi dung gia tri san xuat

Gia tri sén xuét ctia nganh thuy sén bao gém:

a. Gia tri cac san pham thuy, hai san do khai thac tir bién, tir cac séng hé tu
nhién (khoéng c6 ban tay nudi tréng clia con ngudi);

b. Gia tri cac san pham thuy, hai san clia hoat déng nuéi tréng tao ra, dudc
thé hién bang san luong thuy san thuc t&€ thu hoach trong ky va chénh I&ch chi phi
san xuéat d3 dang cubi ky va dau ky;

c. Gia tri cac hoat déng dich vu thuy san nhu: dich vu hau can cho danh
bat, du bao bai ca, uom nudi trong, lam vé sinh ao hd nuéi trong, cap thoat nudc
noi uom nudi thuy san, phong trir dich bénh va cac dich vu khuyén ngu khéc...;

d. Gia tri ché& bién thuy, hai san gan lién véi khai thac danh bat (néu ché
bién dudc t6 chiic 6 mét co sd riéng doc 1ap v6i danh bat thi dudc tinh vao nganh
cong nghiép ché bién);

e. Gia tri thu dudc tur cac hoat dong khac dugc tinh vao gia tri nganh thuy
san nhu: doanh thu cho thué phuong tién khai thac danh bat c6 kém theo ngudi
diéu khién, doanh thu cac hoat déng khac phu thudc trong co sG hoat déng thuy
san nhung khoéng c6 hach toan riéng;

f.  Thu tir cac khodn trg cap, trg gia clia Nha nudc (néu cd).

San pham thuy, hai san do khai thac, thu hoach tir nudi tréng la cac san
pham sinh vat séng dusi nudc ké ca ngao, so, 6¢, hén, trai lay ngoc... (trir &ch, ba
ba dudc tinh vao nganh chan nuéi) va cac loai thuc vat séng dusi nudc bién (rong
bién, rau cau, cac loai tao...).

2.3.3. Phuong phap tinh

DOi voi hoat dong khai thdc. Hoat dong khai thac bao gom hoat dong
danh bat cac loai thuy, hai san nhu: c4, tém, cua, muc (ké ca danh bat ca voi, ca
map) va khai thac cac nguén thuy, hai sdn khac nhu: nghéu, so, éc, hén, ngoc
trai, cac loai rong, tdo rau cau... tUf bién hodc cac ao, hd, séng, sudi tu nhién
khoéng c6 su cham séc clia con ngudi.

Gia tri sén xuét ctia hoat ddéng khai thac dugc tinh trén co sG sén luong thuc
t€ khai thac cla ting loai thuy, hai san nhén vdi gia ban binh quan chua cé thué
tiéu thu sa&n pham. Coéng thiic téng quat:

GOy, = Zqip_i
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Trong do:
GO,: Gia tri san xuat ctia hoat dong khai thac thuy, hai san;
q, :San luong thuc t& khai thac dudc trong ky ctia loai sdn pham i;
p. : Gia ban binh quan chua c6 thué tiéu thu (gia co ban) clia loai san
pham i;
i :Tén tung loai sdn pham dudc danh sé tha tu tir 1 dén n.

Doi voi hoat dong nudi tréng thuy san. Hoat dong nuéi trong thuy, hai
san bao gbm cac hoat déng nudi, trdng cham sbéc cac nguén Igi thuy, hai san va
hoat ddng danh bat khai thac thu hoach san phdm nuéi tréng.

Gia tri s&n xuét cla hoat déng nudi tréng thuy, hai sadn bang san lugng thu
hoach trong ky nhén vdi don gia binh quan chua cé thué tiéu thu céng vai chénh
léch chi phi nuéi tréng d dang cudi ky va dau ky. Céng thic téng quat:

GOy = Zqip_i"'(FCK —Fpx)

Trong doé:
GO,: Gia tri san xuét cia hoat ddng nudi trong thuy, hai san;
g, :San lugng thu hoach thuc té€ cla loai thuy, hai san i;
p. : Gia ban binh quan trong ky chua c6 thué tiéu thu cla loai thuy,
hai san i;
i :Tén tung loai s&n pham dugdc danh sé thi tu tir 1 dén n;
Fek : Chi phi san xuat dé dang dén cudi ky;
Fox : Chi phi san xuat dé dang & dau ky.

Dai v6i cac ho ca thé nudi trong thuy, hai san, khong thuc hién dudc ché do
hach toan ké toan thudng xuyén, day dd, qui uGc khong tinh yéu t6 chénh léch
gitra cudi ky va dau ky clia chi phi nudi trong dé dang.

D0i voi hoat déng dich vu thuy san. Gia tri sdn xuét clia hoat dong dich
vu chi tinh cho cac cd s& chuyén thuc hién dich vu thuy san cung cap cho bén
ngoai (dich vu dudc thuc hién va cung cép cho ndi bd hoat dong khai thac, nudi
tréng trong don vi hoat dong thuy san thi khéng tinh va dudc tinh vao san pham
cudi cung 1a khai thac hodc nudi trong). Gia tri san xuét bang doanh thu thuan tur
viéc cung cap cac dich vu cho bén ngoai.

Doi vdi cdc hoat déng ché bién gan lién voi co so ddnh bat, khai thdc

va thu hoach. Nguyén tic tinh gia tri cac hoat ddng ché bién vao nganh thuy san
la:
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- Chi tinh cac hoat déng so ché&, ché bién cac san phadm thuy, hai san
trén cung v6i don vi (phuong tién) danh bat, khai thac, vi du ché bién
cac hai san danh bat duoc trén ciing mét con tau danh céa (phoi kho,
uéc mudi, udp déng...). Trudng hop ché bién dudc t6 chiic 6 co s6 khac
doc 1ap véi cad s danh bat thi lai tinh cho nganh céng nghiép ché bién;

- Chi dugc tinh san pham cudi cung clia cd s danh bat, nghia 1a tinh
theo gia tri cla san pham ché bién; khéng dudc tinh gia tri clia cac san
phdm khai thac dua vao ché bién, vi gia tri cac san pham nay da dudc
tinh vao gia tri cia s&n pham ché bién.

Gié tri san xuét cla san pham ché bién bang san ludng ché bién nhan vai
gia ban binh quan trong ky chua c6 thué tiéu thu. Céng thiic c6 dang téng quét:

GO = zqip_i

Trong doé:
GOgg: Gia tri clia cac san pham ché bién;
a; : San luong ché bién clia s&n pham i;
p_i : Gia ban binh quan trong ky ctia san pham i;
i : Tén san pham ché bién dudc danh sé th( tu tor 1 dén n.

Cac hoat dong khac phu thudc trong doanh nghiép thuy san: Hoat dong
san xuat kinh doanh cla cac nganh kinh t€ khac dugc thuc hién bdi cac co sb
thuéc nganh thuy san, nhung khéng cé hach toan riéng dudc qui uGc tinh vao
nganh thuy san. Gia tri sén xuét clia yéu t6 nay 1a doanh thu thuan cla ting hoat
dong, rieng hoat déng thuong nghiép la téng tri gia hang ban ra chua cé thué tiéu
thu trer di t8ng tri gia vén cla hang ban ra.

Thu tir cac khodn trg cép, trg gia clia Nha nudc: Cac khoan thu do trg cép,
tro gia clia Nha nuGc phat sinh trong ky ma doanh nghiép dugc nhan (néu co).

2.4. Nganh cong nghiép

2.4.1. Nhimg qui dinh cu thé

Nganh céng nghiép bao gém cong nghiép khai thac md, cong nghiép ché
bién va cong nghiép san xuéat, phan phdi dién, ga va nudc. Hoat déng san xuat
clia nganh céng nghiép c6é dic diém 6n dinh, muc dich san xuat hang héa va
thudng c6 dia diém c6 dinh, nén tinh gia tri san xuat dudc qui dinh nhu sau:
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L&y don vi san xuét c6 hach toan doc 1ap hodc hach riéng lam don vi tinh
toan, vi thé€ goi 1a phuong phap cdng xudng. Véi qui dinh nay, gia tri sén xuét cla
toan nganh la téng gia tri san xuat cla cac co sG san xuat codng nghiép cong lai,
do d6 su tinh tring gia tri nguyén vat liéu, dich vu dau vao gilra cac cd s san xuét
|a rat 16n;

Vi san xuat chil yéu 1a dé ban, nén cach tinh dua trén co s hang hoa tiéu
thu va chénh léch cudi ky va dau ky cla san pham t6n kho va san pham dd dang;

Dé&i véi cac co sd cong nghiép ca thé cd qui md siéu nhd, hach toan ké
toan khoéng day da, qui uc khong tinh yéu td chénh léch ton kho va san xuat dd
dang (coi san xuét bang tiéu thu).

2.4.2. Noi dung gia tri san xuat

Gia tri san xuét clia nganh cong nghiép gém cac yéu td sau:

a. Doanh thu thuan coéng nghiép: la sé tién thuc t€ thu dudc, khong ké thué
tiéu thu (thué gia tri gia tang, thué tiéu thu dac biét, thué xuat khiu) do tiéu thu
cac san pham va dich vu cong nghiép clia co sG san xuat cédng nghiép tao ra.
Doanh thu thuan coéng nghiép gom:

- Doanh thu thuan cla cac san pham chinh pham, th( phdm, san pham
song song do hoat dong san xuéat cong nghiép cla cd sd tao ra (san
phdm san xuat bang nguyén vat liéu clia doanh nghiép va san pham
doanh nghiép dua nguyén vat liéu di gia cong bén ngoai);

- Doanh thu thuan céc hoat dong dich vu céng nghiép lam cho bén ngoai
nhu: hoat déng stia chita thiét bi may méc phuong tién van tai, gia cong
ché& bién (k& ca gia cong cat kinh, cat kim loai, gia cong td&m Idp), cac
hoat ddng I&p rap son, danh béng, ma cac san pham céng nghiép;

- Doanh thu thuan ban phé liéu, ph& phdm cla san xuat cdng nghiép.

Khéng tinh vao doanh thu thuan céng nghiép cac khoan thu sau day:

- Doanh thu cac hang hoa mua vao réi ban ra khong qua ché bién thém
tai doanh nghiép;

- Doanh thu cac s&n pham do hoat dong cla cac nganh khac ngoai céng
nghiép, dugc thuc hién trong doanh nghiép cong nghiép;

- Céc khoan thu nhap vé hoat dong tai chinh nhu: 13i c6 phan, 13i cho vay
von, thu dau tu tai chinh...;

- Céc khoan thu nhap bat thudng nhu: thanh ly tai san cé dinh, tién phat
vi pham hgp dong...
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b. Gia tri chénh I&ch cudi ky va dau ky cta tén kho thanh pham.

c. Gia tri chénh l&éch cudi ky va dau ky ctia hang gti ban.

d. Gia tri chénh l&ch cudi ky va dau ky ca ban thanh phdm, san pham dé
dang.

e. Gia tri cho thué may moc thiét bi cong nghiép cé kém theo ngudi diéu
khién.

f. Cac khoan thu vé trg cép, trg gia ciia Nha nuGc vé hoat dong céng
nghiép.

2.4.3. Phuong phap tinh
Theo nhitng quy dinh cu thé néu trén, phuong phap tinh gia tri san xuét
nganh cong nghiép cho tiing yéu t6 nhu sau:

a. Doanh thu thuan céng nghiép tinh trén cag s doanh thu tiéu thu trong ky
sau khi da loai trir thué tiéu thu (thué gia tri gia tang, thué tiéu thu dac biét, thué
xuat khdu) clia nhiing san pham va dich vu do hoat déng san xuat céng nghiép
clia doanh nghiép tao ra (bao gébm ca san pham chinh, thi pham, phé& phdm, phé
liéu, s&n phdm song song), trir di gia tri hang ban bi tra lai va trir di chiét khau
hoac giam gia.

Doanh thu tiéu thu san pham cong nghiép tinh bang san lugng san phdm
va dich vu céng nghiép da tiéu thu thu dudc tién hodc c6 chdp nhan thanh toan
nhan vdi gia ban theo gia co ban thuc té trong ky clia tiing s&n pham.

DT = Z q;P;

Trong do6:
DTy Doanh thu thuan céng nghiép;
g :San luong tiéu thu da thu dudc tién hoac cd chap nhan thanh toan
clia san pham i;
p, :Gia ban theo gia co ban thuc t& clia san pham i;
i :Tén san pham tiéu thu duoc danh theo sé th( tu tir 1 dén n.

b. Gia tri chénh léch cu6i ky va dau ky ctia thanh pham tén kho: L&y gié tri
thanh phdm tén kho & thai diém cudi ky tru di dau ky.

Vi thanh phdm tén kho 1a san phdm chua tiéu thu, nén gia tri thanh pham
tén kho tinh theo gia thanh thuc t& clia s&n phdm nhap kho. Gia tri thanh pham
tén kho chi dudc tinh cho nhiing san pham do hoat ddng coéng nghiép cla doanh
nghiép tao ra, khéng tinh tén kho ctia hang hoa mua vao véi muc dich dé ban ra,

36



tén kho clia nguyén vat liéu, cong cu, phu tung va tén kho cac san pham khac
khéng phai clia hoat ddng san xuat cong nghiép (san pham néng, |am nghiép,
thuy san...).

c. Gia tri chénh Iéch cudi ky va dau ky cla hang gui ban: 1ay gia tri hang gui
ban theo gia cd ban cé dén cudi ky trir di dau ky.

Giéa tri hang gUi ban chi tinh cho nhimng san phdm hang hoa va dich vu do
san xuat cong nghiép clia doanh nghiép tao ra da xuat kho tiéu thu, nhung chua
thu dudc tién (chua tinh vao doanh thu). Khéng tinh gia tri cla nhiing san pham
khéng do san xuét cdng nghiép clia doanh nghiép tao ra va san phdm clia cac
hoat déng khac phu thudc trong doanh nghiép nhu: san phdm néng nghiép, Iam
nghiép, thuy san, hang hoa kinh doanh thuong nghiép...

d. Gia tri chénh léch cudi ky va diu ky clia ban thanh pham, san phdm dd
dang: |14y chi phi san xuat cla ban thanh phdm, san phdm dd dang & thdi diém
cudi ky trer di dau ky.

Vi ban thanh phdm va san pham dé dang con dang tiép tuc gia cong ché
bién, nén gia tinh Ia téng chi phi san xuét theo gia thuc t& cla nguyén liéu, nhan
coéng, khdu hao tai san c6 dinh va dich vu dau vao cla san xuét.

Chi tinh chi phi cGia ban thanh pham, san phdm dd dang clia san xuat céng
nghiép, khong tinh chi phi ctia ban thanh phdm, san pham dé dang clia cac nganh
san xudt khac khéng phai cong nghiép nhu: néng nghiép, thuy san, xay dung co
ban.

e. Doanh thu thuan cho thué may méc thiét bi kém theo ngudi diéu khién:
tinh theo doanh thu thuc t€ (khdng gom thué tiéu thu) vé hoat ddng cho thué may
moc thiét bi thudc day truyén san xuét cong nghiép cla doanh nghiép cé kém
theo ngudi diéu khién. Khong tinh khoan thu vé cho thué dat hoac thiét bi may
moc khong kém theo ngudi diéu khién vao yéu té nay.

f. Thu vé cac khodn trg cép, trg gia cla Nha nudc: La s6 tién dugc Nha
nudc tro cap, trd gia theo phat sinh trong ky, khéng ké sé tién d6 doanh nghiép da
nhan dudc hoic chua nhan dudc. Khéng tinh vao day cac khoan ngan sach nha
nudc hoan trd doanh nghiép vé cac khoan ndp thira hodc do diéu chinh chinh
sach thué

Nhu vay gia tri san xuat cdng nghiép bang Doanh thu thuan céng nghiép

céng vai Gia tri chénh léch cudi ky va dau ky cla thanh pham tén kho cong vdi
Gia tri chénh léch cudi ky va dau ky clia hang gli ban céng vai Gia tri chénh léch
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cudi ky va dau ky clia ban thanh phdm, san phdm dé dang cdéng véi Doanh thu
thuan cho thué thiét bi may méc cé kém theo ngudi diéu khién coéng vdi Cac
khodn trg cap, trg gia ctia Nha nudc.

Trong thuc té tinh toan, chi cdé cac doanh nghiép thuc hién ché dd hach
toan ké toan day dd, thudng xuyén mgi tinh dudc dd cac yéu t6, con cac co sG san
xuét nhd ca thé cé trinh dd hach toan thap khéng theo déi dudc tén kho, san xuét
dd dang; mat khac véi san xuat nhd thi tén kho, san xuéat d& dang khéng dang ké,
tham chi khéng c6. Do vay, quy dinh d&i véi cac co sé cong nghiép céa thé chi can
tinh gia tri san xuét theo gia co ban véi cac yéu t6 doanh thu thuan céng nghiép
va trg cap, trg gia clia Nha nuéc (néu co).

2.5. Nganh xay dung
2.5.1. Nhimg qui dinh cu thé
Hoat dong xay dung cé mét s6 dac diém sau:

San xuét don chiéc, cac san phdm hau nhu khéng giéng nhau;

Chu ky san xuat dé tao ra mét san pham thudng rat dai c6 khi téi vai
nam;

Dia diém cla san xuat la dia diém cla san pham, do d6 dia diém san
xuét thay déi thudng xuyén;

Tham gia vao qua trinh san xuét va sé hiiu két qua san xuét do ca don
vi chi dau tu va don vi hoat ddng xay dung quyét dinh. D&c diém nay
khac hin véi tat cd cac nganh san xuat kinh doanh khac chi do don vi
hoat dong san xuat clia nganh dé quyét dinh.

Nhiing d&c diém trén sé chi phdi dén cach tiép can va phuong phap tinh gia
tri sn xuat cla nganh xay dung va ching khong giéng vGi cac nganh khac, cu

thé:

Vi san xuét |4 don chiéc va c6 chu ky san xuat kéo dai, nén khong thé
tinh truc ti€p ti sdn phdm nhan véi don gia hoac tir doanh thu tiéu thu,
do vay phai cé cach ti€p can thich hgp tir chi phi hoac tir vén dau tu.

Két qua san xuat va sG hitu két qua san xuét co lién quan truc ti€p dén
ca don vi hoat déng xay dung va don vi chii dau tu, vi thé tinh gia tri san
xuét c6 thé sl dung s6 liéu clia ca don vi hoat dong xay dung va chi
dau tu.

Khéng tinh gia tri cla cac thiét bi may méc dua vao 1ap dat cho cong
trinh xay dung co ban.

2.5.2. Noi dung gia tri san xuat
Gia tri san xuat nganh xay dung bao gom:
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a. Gia tri cia hoat doéng thi céng xay dung co ban nhu: gia tri sdn phadm cuda
hoat ddng san |4p mat bang, chudn bi cho thi cong xay dung (dung nan trai, 1ap
dat may moc thi céng...) va gia tri sdn pham do xay dung tao ra;

b. Gia tri cla hoat ddng |&p dat cac thiét bi may méc trong cdng trinh xay
dung;

c. Gia tri clia hoat déng s(ra chira I6n cac cong trinh xay dung, vat kién truc;

d. Gia tri thu dugc tir cho thué may moéc thiét bi xay dung c6 kém theo
ngudi diéu khién;

e. Gia tri thu dugc tir ban phé liéu xay dung thu héi;

f. Cac khoan thu tir trg cép, trg gia ctia Nha nudc.

2.5.3. Phuong phap tinh

DaGi véi hoat ddng xay dung, viéc tinh gia tri san xuat theo cach truc ti€p tir
san pham nhan vdi don gia co ban trong thuc té 1a khéng lam dudc vi ca hai yéu
t6 trén khi tinh toan déu gap khé khan va thudng kéo dai, nén khong dap Ung
duoc yéu cau kip thdi dé ra. Hon nira tinh don gia cla tiing san pham xay dung
don chiéc khéng dé dang, do vay cach tinh trén vé mat Iy thuyét c6 dugc dat ra,
song trong thuc t&€ khéng thé thuc hién dugc.

Phuong phap ti€p can tir doanh thu va chi phi san xuéat dé dang, ca hai yéu
t6 nay vé sé liéu k& toan tai chinh c6 phat sinh, nhung can ¢l vao sé liéu d6 dé
tinh lai khdng dam bdo tinh chinh xac cla gia tri san xuat, vi sé liéu doanh thu xay
dung dudc tinh trén co s vén dau tu thanh toan, véi muc dich dé tinh thué tiéu
thu. Vén dau tu thanh toan cla chi dau tu khong chi cho cong trinh, hang muc
cong trinh hoan thanh ban giao, ma con bao gébm cé phan vén (ng trudc cho don
vi x8y dung theo thoa thuan trong hop déng. Ngudc lai c6 khi cong trinh da ban
giao dua vao s dung, nhung do chil dau tu chua c6 vén thanh toan, nén ciing
chua dugc tinh trong doanh thu. Do vay doanh thu cla nganh xay dung khoéng
phan anh ding thuc chat clia san pham xay dung hoan thanh va khéng thé hién
dudc quan hé ding thiic gitra san pham tiéu thu ton kho va dé dang nhu cac
nganh san xuét kinh doanh khac. Vi vay phuong phap dua vao doanh thu va ton
kho dé tinh gia tri san xu&t nganh xay dung bi han ché rat I6n vé tinh chinh xac
cla s0 liéu, nén thuc té it dugc ing dung.

VGi dac thi nganh xay dung, phuong phap tinh gia tri san xuét theo gia co
ban phu hop nhét 1a can ¢ vao chi phi xay dung va von dau tu thuc hién. Phuong
phap nay hoan toan phu hop véi nguyén tac thuc té thi cong, 1ap dat tai cong trinh
(put in place) clia théng ké Lién hop quéc. Cach tinh cu thé véi cac loai hinh hoat
dong xay dung nhu sau:

a. BOi vdi cac don vi hoat déng xdy dung la doanh nghiép
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Phuong phép tinh gia tri xay dung theo gia co ban dua vao chi phi xay dung
thuc té€ trong ky, cong véi Igi nhuan hoat déng xay dung va cac khoan thu khac
dudc tinh cho nganh xay dung, céng thiic téng quat nhu sau:

Gia tri san xuat nganh xay dung bang Téng chi phi thuc t& cho hoat déng
xay dung trong ky cÂdng vdi Loi nhudn thuan cla hoat dộng xay dung cộng vadi Lai
phai tra tiộn vay vén (nộu chua tinh vao tộng chi phi) cộng vội Gia tri nguyộn vat
liộu, nhiộn liộu cta chl dau tu thuc té chi phi cho cộng trinh nhung chua tinh vao
chi phi cia don vi hoat dong xay dung cộng vdi Cac khoan trg cộp, trg gia cla
Nha nuéc.

Phuong phap tinh cu thé tiing yéu t& nhu sau:

- Téng chi phi thuc t& cho hoat dong xay dung trong ky bao gém: chi phi vé
nguyén véat liéu, nhién liéu, nang lugng, chi phi dich vu phuc vu san xuét, chi phi
nhan cộng, chi phi quan ly san xuột, khdu hao tai san cÂ6 dinh va chi phi vé cac
khoan thué, phi, |1& phi phat sinh trong qua trinh san xuét (khéng bao gom thué gia
tri gia tang, thué tiéu thu dac biét, thué xuat khau).

Téng chi phi tinh theo gia thuc t€ clia cac khoan chi dau vao va tinh cho
hoat déng xay dung, 18p dat thiét bi, chi phi cho thué may méc thiét bi xay dung cd
kém theo ngudi diéu khién, chi phi clia cac phé liéu xay dung thuc t€ da tiéu thu
thu dugc tién trong ky.

Déi v6i hoat déng 18p dat thiét bi cho céng trinh chi tinh vao téng chi phi cac
khoan chi vé |1&p dat, khong tinh gia tri cia ban than may méc thiét bi dua vao lap
dat.

- Lgi nhuén thuan cla hoat ddéng xay dung bao gom: Igi nhuén thuc té€ phat
sinh (Igi nhuan trudc thué thu nhap doanh nghiép) clia hoat ddong xay dung, 1ap
dat thiét bi, Igi nhuan cho thué may moc thiét bi xay dung c6 kém theo ngudi diéu
khién va lgi nhuan do tiéu thu phé liéu xay dung.

- Lai tra tién vay von: 1a téng |ai phat sinh phai trd vé cac khoan tién vay
cho hoat ddng xay dung, nhung chua tinh vao téng chi phi san xuat & trén.

- Gia tri nguyén vat liéu, nhién liéu clda ch( dau tu thuc té chi cho cong
trinh, tinh theo gia thuc t& phat sinh va chi phi nay chua dudc tinh vao téng chi phi
clia don vi xay dung.

- Cac khoan trg cap, trg gia clla Nha nudc: tinh theo s6 thuc té phat sinh
trong ky, khong ké doanh nghiép da nhan dudc hay chua nhan dudc.
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b. Béi véi hoat dong xay dung cla thanh phan ca thé va céac t6é chirc tu lam.

Hoat déng xay dung clia cac tho ca thé va cac t6 chiic tu lam thudng khéng
c6 s6 sach theo ddi, tham chi khéng ndm dugdc day da chi phi cho céng trinh xay
dung, khéng c6 hach toan ghi chép thudng xuyén, do vay khéng thé tinh truc tiép
tir nhimng tho xay dung, ma tinh gian ti€p théng qua vén dau tu xay dung co ban
thuc hién cta chd dau tu.

Gia tri san xuat nganh xay dung chGa thanh phan ca thé va td chuc tu
lam bang Téng von dau tu XDCB thuc hién trong ky trur di VEn dau tu vao may
méc thiét bi céng véi Gia tri ddong gdp bang ngay cdng va nguyén vat liéu vao
cong trinh cdia nhan dan (néu co).

Vi hoat dong xay dung cla khu vuc nay dudc tinh gian ti€p tir vén cla chd
d4u tu, nén khéng cé yéu t6 Igi nhuan va l3i tra tién vay. Cach tinh cu thé timg yéu
t6 nhu sau:

- Téng vén dau tu xay dung co ban thuc hién trong ky: La téng s6 vén thuc
t€ chi ra cho dau tu xay dung co ban, bao gébm chi cho san |1&p mat bang, chi
nguyén vat liéu, nhién liéu nang lugng, mua thiét bi may mac, tra tién thué nhan
cong, thué may méc thi céng (néu cd) va cac khoan chi ndp thué, phi, 1& phi xay
dung.

- V6n dau tu vao may moc thiét bi: La vén chi thuc t& d& mua may méc,
thiét bi, dung cu I&p dat theo cong trinh (tinh theo gia thuc t&€ mua).

- Gia tri déng gbép bang ngay cong va nguyén vat liéu vao cong trinh cla
nhan dan: yéu t6 nay thudng phat sinh véi cac cong trinh do Nha nudc va Nhan
dan cung lam hoac bang vén dong gop cla dan. Gia tri déong gép bang ngay cong
tinh bang téng s& ngay céng déng gép nhan vdi gia tri mot ngay cong tai dia
phuong thoi diém d6. Gia tri nguyén vat liéu déng gép tinh bang sé luong tiing loai
nguyén vat liéu nhan vdi gia ban binh quan clia méi loai 6 dia phuong tai thdi diém
dé.

Gia tri s&n xuét xay dung cla thanh phan ca thé va cac t6 chic tu lam duoc

tinh gian ti€p qua vén dau tu clia cac chi dau tu nhu sau:

- Céc ho gia dinh c6 dau tu xay dung nha & va cac cong trinh xay dung
khac;

- Céc t6 chiic chinh quyén dia phuong thén, &p, xa, phudng dau tu xay
dung co sG ha tdng, nha van hoa tir ngudn vén Nha nudc hé tro va nhan
dan déng gop;

- CAc t6 chic chinh tri - xa hoi, t6 chiic x& hdi xay dung nhd tu lam tur
ngudn vén tu co;
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- Céc don vi luc luong vii trang tu thi cdng cac cong trinh tir nguén vén
ngan sach va ngudn vén tu tao.

lll. Phuong phap tinh gia tri san xuat theo gia co ban cua cac
nganh dich vu

Do dac trung cla san phdm dich vu d6 1a qua trinh san xuéat va tiéu dung
dién ra déng thai, vi vay déi véi dich vu khéng c6 san pham dd dang, thanh pham
tén kho cling nhu khéng c¢6 hang gli di ban nhung chua ban dudc. Doanh thu la
thanh phan chi yéu cla gia tri sdn xuat cac nganh dich vu. Su khac biét gilta gia
tri sén xuat theo gia co ban va gia san xuét cla cac nganh dich vu bang chénh
léch gilra thué& va trg cap san pham.

Trong cudn: “Phudng phap bién soan hé thong tai khoan quéc gia & Viét
Nam” xuét ban ndm 2003 da dé cap kha chi tiét va chinh xac nguyén tac, ndi dung
va phuong phap tinh gia tri san xuét theo gia ca ban ctia cac nganh dich vu, vi vay
ching téi khdng dé cap dén ndi dung va phuong phap tinh gia tri sdn xuét va gia
tri tang thém theo gia co ban clia cac nganh dich vu trong dé tai nay.

IV. Phuong phap tinh gia tri ting thém theo gia co ban cua cac
nganh kinh té

Gia tri tang thém 1a chi tiéu kinh t& téng hop phan anh gia tri hang hoéa va
dich vu méi sang tao ra clia cac nganh kinh té trong mét thai ky nhat dinh. Gia tri
tang thém 1a mét bd phan cla gia tri sdn xuét, bang chénh léch gilta gia tri sdn xuat
va chi phi trung gian, bao gém: Thu nhap clia ngudi lao dong tir sn xuét, thu€ san
xudt, khdu hao tai san c6 dinh dung trong san xuét va thang du san xuat™,

TU dinh nghia néu trén da chi ra hai phuong phap tinh chi tiéu gia tri tang
thém theo gia co ban: Phuong phap san xuét va phuong phap thu nhap.

1. Phuong phap san xuat
Da6i v6i tat cd cac nganh kinh té, phuong phap san xuat tinh chi tiéu gia tri
tang thém cé cong thic téng quat sau:

Gia tri tang thém =  Giatrisan xuattheo - Chi phi trung gian
theo gia co ban gia cd ban theo gia st dung

' Mot s6 thuat ngit thong ké thong dung, Nha xuat ban Thong ke, Ha noi — 2004 (trang 57).
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2. Phuong phap thu nhap

Phuong phap thu nhap ap dung tinh truc ti€p cac yéu t6 cau thanh cda chi
tiéu gia tri tang thém theo gia ca ban, gom:

- Thu nhap cla ngusi lao déng tir san xuat hosc thu nhap hén hap;

- Thué san xuét khac;

- Kh&u hao tai san ¢ dinh dung trong san xuột;

- Thang du san xuét.

Phuong phap tinh timg yéu t6 gia tri tang thém cla cac nganh vé cd ban
gidéng nhau, nhung khac nhau & cach tinh cu thé déi véi loai hinh doanh nghiép c6
hach toan k& toan thudng xuyén, ddy di va cac cd s ca thé khong hach toan
thudng xuyén.

2.1. Pdi véi doanh nghiép

Can cl vao so liéu hach toan vé nhan coéng, khdu hao tai san c6 dinh, cac
khoan thué, phi, 1& phi phat sinh phai ndp vao nhan sach Nha nudc va cac khoan Igi
nhuan, thang du khac dé tinh tiing yéu té.

a. Thu nhép clia ngudi lao dong tir sdn xuét: 1a téng cac khoan chi phi nhan
cdng phat sinh phai thanh toan cho ngudi lao déng, bao gém tién luang, tién thudng
trong luong, trich b&o hiém xa héi, bao hiém y t&, kinh phi cong doan. Thu nhap cla
ngudi lao dong tir s&n xuat con bao gém ca chi hdi hop bang tién truc ti€p cho ngudi
lao ddng va cac khoan chi khac khéng tinh trong chi phi trung gian nhu phong bao
phong bi, qua biéu qua tang cho khach.

S6 liéu 18y tir phat sinh bén c6 cla tai khoan ké toan vé “chi phi nhan coéng”
truc tiép va chi phi nhan céng cla cac bdé phan quan ly san xuét, quan ly doanh
nghiép.

b. Thué sén xuat khac: 1a téng cac khoan thué, & phi phat sinh phai ndp vao
ngan sach Nha nudc trong qua trinh san xuét. Thué san xuét khac trong gia tri tang
thém tinh theo gia cd ban khéng bao gém cac loai thué vé tiéu thu san pham (theo
quy dinh hién hanh la thué gia tri gia tang, thué tiéu thu dic biét va thué xuat khau).

S6 liéu can ¢ vao s6 phat sinh bén c6 clia tai khoan k& toan vé “thué va cac
khoan phai ndp Nha nuéc”.

c. Kh&u hao tai sộn Âd dinh ding trong san xuột: |a gia tri khdu hao tai san

cb dinh da trich vao chi phi san xuét trong ky. Doi vi nganh nong, 1am nghiép la
nha xudng, thiét bi may moc, cong trinh tudi tiéu va cac vuon cay lau nam, cay cong
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nghiép dai ngay, dan gia stc co ban. Cac nganh khac tai san ¢ dinh la nha xudng,
thiét bi may méc, phuong tién van tai, cong trinh vat kién tric dugc dung vao san
Xuét.

S6 liéu can clr vao sd phat sinh bén c6 cla tai khoadn ké toan vé “Khau hao
tai san c6 dinh”.

d. Thang du san xuét: 1a bd phan gia tri m&i sang tao ra trong qua trinh san
xudt kinh doanh sau khi da trir phan thu nhap clia ngudi lao déng tir san xuét, khau
hao tai san ¢ dinh dung trong san xuột va thuộ san xuat khac phai ndp Nha nudc.

Thang du san xudt gém bd phan 16n nhat 1a Igi nhuan phat sinh trudc thué
(gdộm ¢4 Igi nhuan chia cho cd dộng gộp vén), ngoai ra con bao gộbm cac khoan
chi tra 13i tién vay von. Thang du san xuét trong gia tri tang thém tinh theo gia co
ban con gébm ca khodn thu vé trg cép, trg gia san xuat cia Nha nuéc (néu co).

Cong bon yéu to trén chinh la gia tri tang thém theo gia co ban cla cac loai
hinh doanh nghiép.

2.2. P3i v6i cd s6 san xuat kinh doanh ca thé
Céc co s san xuat kinh doanh ca thé c6 dic diém phan 16n chl co sd san
xuat déng thdi cling la ngudi lao ddng truc ti€p san xuét kinh doanh, nén gilia tién
céng va Igi nhuan khéng tach bach dudoc ma gdp chung goi 1a thu nhap hén hop,
yéu t6 gia tri thang du chi gém mét s6 khoan khac con lai. Cach tinh cu thé tiing
yéu t6 nhu sau:
- Thu nhap ctia ngudi lao dong tir sdn xuét: |a téng chi phi trd cong va cac
khoan thudng khac cho ngudi lao dong lam thué, néu co s san xuét
kinh doanh khéng c6 ngudi lam thué thi khdng cé yéu t6 nay.

- Thu nhdp hén hdp: 1a téng thu nhap con lai tir k&t qua san xuat kinh
doanh clia chli cd sG sau khi |8y t8ng doanh thu trir téng chi phi phat
sinh trong qué trinh san xuat va tiéu thu san pham hang héa va dich vu.

Téng chi phi san xuat kinh doanh bao gém:

- Chi phi nguyén vat liéu, nhién liéu, nang lugng cho san xuat kinh doanh;

- Chi cac dich vu mua ngoai phuc vu san xuét kinh doanh;

- Chitra lao dong thué mudn;

- Chi khau hao tai san cd dinh;

- Chi phi quan ly clia co sg;

- Chi nép thué, phi, I& phi cho Nha nuéc, ké ca cac khoan thué tiéu thu
san pham;

44



- Céc khoan chi khac chua tinh G trén nhu: chi tra 13i tién vay vén, chi qua
bi€u, qua tang, phong bao phong bi.

c. Khau hao tai sdn c6 dinh dung trong sén xuét: téng gia tri khdu hao tai
san ¢6 dinh da trich vao chi phi san xuat kinh doanh trong ky.

d. Thué sén xuédt khac: La téng cac khoan thué, 1& phi phat sinh phai ndp
vao ngan sach Nha nudc trong qua trinh san xuét. Thué san xuét khac trong gia tri
tang thém tinh theo gia ca ban khdng bao gém thué tiéu thu san pham.

Téng cdng cac yéu té trén 1a gia tri ting thém theo gia cd ban cla khu vuc
san xuat kinh doanh c4 thé.

Riéng d6i v6i khu vuc san xuét ca thé nganh xay dung khong théng ké két
qué san xuét truc tiép tir co sG hoat ddng xay dung ca thé ma chi tinh dugc gia tri
sén xuét thdng qua von dau tu xay dung co ban thuc hién, do vay gia tri tang thém
va cac yéu to trong gia tri ting thém dugc tinh trén co sd gia tri san xuét theo gia
cd ban nhan véi hé sé clia cac yéu té so véi gia tri san xuét. Cac hé s6 nay dudc
tinh tr s6 liéu diéu tra riéng cho cac nhém cong trinh xay dung do khu vuc ca thé
thuc hién la chd yéu va st dung ¢6 dinh cho mét s6 nam.

V. Kha nang tinh toan chi tiéu gia tri san xuat, gia tri ting thém
cac nganh kinh té theo gia co ban

Pé ap dung thanh céng gia co ban thay cho gia san xuat trong tinh toan chi
tiéu gia tri sdn xuat cac nganh kinh t€ can phai nghién ciu ky nhimg yéu cau, cac
diéu kién dam bao cho viéc tinh toan va tinh hién thuc cia moét ké hoach dua vao
ap dung trong thuc té. Vi y nghia dé, dé tai dua trén nhiing nghién ctu chuyén
sau doi véi nganh cong nghiép vi nganh nay tuong doi phic tap so v8i mot sé
nganh kinh t€ khac dé danh gia kha nang tinh toan va tinh thi diém cu thé véi
nganh céng nghiép cho sé liéu clia nam 2004.

1. Nhirng yéu cau dat ra ddi véi viéc tinh gia tri san xuat theo gia co
ban

Chi tiéu gia tri sdn xut bao gdbm cac yéu t6 cau thanh nhu: Doanh thu ban
san pham va cung cap dich vu, chénh l&ch tén kho thanh pham, chénh léch ban
thanh phdm va san pham dé dang, doanh thu ban phé liéu, phé pham thu héi,
doanh thu cho thué may méc thiét bi kém theo ngudi diéu khién, thu vé tro cap tro
gia clia Nha nudc, méi yéu t6 dudc hach toan khac nhau va theo céac loai gia khac
nhau. D& trién khai tinh chi tiéu gia tri san xuat clia cac nganh theo gia co ban
phai dam bao ¢ du cac yéu cau sau:
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1.1. Phai théng ké& dudc rd rang, minh bach gia ban san pham, gia thanh
nhap kho, gia tri cGa chi phi sdn pham dd dang. Méi yéu t6 c4u thanh trong gia tri
san xuat déu phai tinh bang tién va mdi yéu t6 lai c6 mlc gia khac nhau, do vay
khéng lam ré gia tinh clia méi yéu t6 thi khéng thé tinh dudc chinh xac va day da
gia tri san xuét.

Gia tri san xuét céng nghiép tinh theo gia co ban khac véi gia tri san xuéat
theo gia san xuét 13 & yéu t6 thué€ san pham (la loai thué gian thu) phat sinh phai
ndp trong qua trinh tiéu thu san pham hang hoa va dich vu céng nghiép. Bdi vay,
can théng ké dugc riéng biét cac bd phan cdu thanh trong gia tri sn xuat clia moi
yéu t6, cu thé la:

a. Chi phi san xuat san phdm d& dang (Téng chi phi tinh theo gia thuc t&
dau vao clia ban thanh pham, san pham dé dang): Gia nay dung dé tinh cho yéu
t6 chénh léch ban thanh phdm va san pham dd dang.

b. Gia thanh san phdm nhap kho: Téng chi phi san xuat clia san pham la thanh
pham nhap kho (tinh theo gia chi phi thuc t& dau vao clia thanh pham). Gia nay dung
dé tinh cho yéu t6 chénh léch san phdm t6n kho.

c. Gia thuc t& ban san pham chua cé thué san pham (thué tiéu thu). Gia nay
duing dé tinh cho yéu t6 doanh thu thuan céng nghiép.

d. Gia ban ctia ngudi san xuéat céng nghiép dung dé tinh cho téng doanh
thu céng nghiép. Téng doanh thu céng nghiép bang doanh thu thuan céng nghiép
cong vGi thué tiéu thu.

1.2. T8 chiic thu thap théng tin vira phai d@m bao thu dudc day dd théng tin
can thiét cho tinh chi tiéu gia tri san xuat theo gia co ban, vira phu hop véi cac doi
tugng clia nganh cong nghiép hién nay. Pham vi thu thap théng tin clia nganh
cdng nghiép rat réng, sé luogng don vi cd s4 rat 16n, déi tugng phdc tap gom nhiéu
loai hinh, quy mé va trinh d& hach toan rat khac nhau, vi vay t8 chiic hap ly viéc
thu thap théng tin cling Ia moét yéu cau quan trong phai dat ra.

1.3. Ung dung c6ng nghé théng tin. Céng viéc tinh toan cho tiing déi tuong,
tiing yéu t6 kha phic tap, phan t6 sé liéu doi hoi chi tiét véi khéi luong 16n (theo
cac phan t6 chinh hién hanh theo loai hinh kinh t& c6 t6i 3 khu vuc, 14 loai hinh;
theo nganh kinh t€ c6 3 nganh cép 1, 30 nganh cép 2, 75 nganh cép 3 va 148
nganh cap 4...). Bdi vay khong s dung cong nghé théng tin thi khéng thé dap (ing
dudc yéu cau x{ ly tinh toan.

2. Diéu kién va kha nang dam bao tinh kha thi cta viéc tinh gia tri san
xuat theo gia co ban
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Xuét phat tir nhiing yéu ciu can thiét dé trién khai tinh gia tri sdn xuat theo
gia co ban da trinh bay trén, xét dén cac diéu kién va kha nang hién thuc vé
phuong phéap luan tinh toan cla chi tiéu gia tri sén xuét, vé yéu cau cla ngudi st
dung, vé ché do k& toan san xuat kinh doanh, t6 chlc thu thap théng tin cla
nganh Théng ké va cac diéu kién khac, cho thay kha nang trién khai viéc tinh chi
tiéu gia tri sdn xuat theo gia co ban trong diéu kién hién tai 1a c6 tinh kha thi, vi
cac yéu to sau:

2.1. Phuong phap luan tinh chi tiéu gia tri san xuat

Phuong phéap luan la diéu kién quan trong chi ra ndi dung va phuong phap
tinh toan théng ké. Phuang phap tinh gia tri san xuét néi chung va gia tri san xuat
cdng nghiép noi riéng theo phuong phap luan cla hé théng tai khoan qudc gia
(SNA), da dugc nghién clu va chinh thic dua vao ap dung trong nganh Théng ké
tr nam 1993, qua nhiéu Ian stra déi, b sung trén co sé thuc tién, dén nay vé mat
phuong phap ludn da hoan thién, phl hop véi thuc t€ nudc ta. Chi tiét vé phuong
phap tinh da dudc trinh bay trong phan th(t hai clia bao cao nay. Phuong phap tinh
da xac dinh cu thé néi dung (cac yéu t6) clia chi tiéu gia tri san xuat cong nghiép,
quy trinh tinh theo gia co ban.

Nhu vay vé& mat phuong phap luan da duoc giai quyét triét dé khong chi vé
ly thuyét, ma con gan véi thuc tién nudc ta, ddm bao tinh kha thi trong thuc té,
déng thdi van gilr dudc nguyén tac so sanh qudc té cla chi tiéu nay.

2.2. Doi héi khach quan phai tinh chi tiéu gia tri san xuat theo gia co
ban

O nuéc ta chi tiéu gia tri san xuat ndi chung va gia tri sdn xuat nganh cong
nghiép néi riéng dudc xem la chi tiéu kinh t& quan trong khéng thé thi€u duodc
trong coéng tac quan ly, diéu hanh nén kinh t€ clia cd quan nha nudc cac cap.
Nhung lau nay chi tiéu gia tri san xuat chi dudc tinh theo gia san xuat, dé s dung
cho danh gia téc do tang trudng, tinh ca cau trong ndi bd nganh va tinh mot sé chi
tiéu chat lugng khac.

Chi tiéu gia tri san xudt tinh theo gia san xuéat dung cho cac muc dich trén
c6 nhudc diém 13 bi anh hudng cla yéu t6 thué san phdm. Thué san phdm danh
vao ngudi mua hang, ngudi ban chi cd nhiém vu thu hé Nha nudc. Cac loai thué
san pham dudc s dung vdi vai trd diéu tiét va huéng dan ngudi tiéu dung, noé
hoan toan phu thudc vao chinh sach cta Nha nuéc, khéng do ngudi san xuat
quyét dinh va khong phan anh ding thuc chat chi phi cla don vi san xuat. Chang
han, chi phi dé san xuét ra vai hoac phan bon (ké ca chi phi lao dong séng va lao
dodng vat hoa) nhiéu hon chi phi dé san xuat bia hay thuéc |4, nhung véi san phdm
vai mac, phan bén la nhimng mat hang khuyén khich ngudi tiéu dung nén c6 miic
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thué tiéu thu thap (tor 5% dén 10%), ngudc lai vGi mat hang bia, thudc 1a khong
phai mat hang tiéu dung thiét yéu, tham chi Nha nu6c khéng khuyén khich tiéu
dung, nén muc thué tiéu thu rat cao (tir 50% dén 100%). Nhu vay, néu tinh gia tri
san xuat theo gia co ban thi c6 thé gia tri san xuat cla vai, phan bén cao hon gia
tri sdn xuét cla bia, thudc 1a, diéu nay phu hop véi chi phi cla don vi san xuét,
nhung tinh theo gia san xuét thi gia tri san xuat cla bia, thuéc |14 cao hon vai va
phan bén, vi yéu t& thué sadn pham clia nganh bia va thudc & chiém I6n hon so v6i
nganh dét vai va phan bén. Vi vay, chi tiéu gia tri san xuét tinh theo gia san xuat
khong phan anh dung thuc chat két qua va hiéu qua cla san xuét ciing nhu téc do
tang trudng va quan hé co cau trong ndi bd nganh céng nghiép.

Tuy nhién, trong thdi gian kha dai van phai 4p dung gia san xuét dé tinh chi
tiéu gia tri sdn xuat cla cac nganh kinh t&€ vi nhiéu nguyén nhan chua cho phép
tinh dudc dé dang theo gia co ban, trong d6 nguyén nhan chi phéi 1a cach danh
thué va tinh thué doanh thu, khién cho théng ké chi cé thé tinh dudc truéc va dé
dang theo gia san xuat, ma rat khé c6 thé tinh duoc truc tiép theo gia co ban.

Hién nay céac diéu kién da cho phép ti€p can dudc véi gia co ban, mat khac
chi tiéu gia tri s&n xuét tinh theo gia san xuat dang boc 16 nhimng han ché, khong
dap (ng dugc yéu cau quan ly va nghién clu ddi vGi cac nganh kinh t€ néi chung
va dac biét véi nganh cong nghiép, vi thé doi hdi can phai tinh chi tiéu gia tri sén
xuét theo gia co ban dé dap (ing t6t han cho yéu cau quan ly.

2.3. Diéu kién va kha ning vé ké toan va ché dé tai chinh hién hanh

Cac van dé vé phuong phap luan va nhu ciu cta cong tac quan ly cé thé
coi la diéu kién can, khi d6 van dé vé ké toan va chinh sach tai chinh khéi san
xuét kinh doanh tai co sG dudc xem nhu 1a diéu kién dd. Diéu cot I6i dé tinh dugc
gia tri san xuat theo gia co ban la tach dudc yéu td thué san pham ra khoi gia ban
cla don vi san xuét va tinh toan chinh xac doanh thu thuan cltia hoat dong san
xuéat. Van dé nay rat khé co thé tinh toan truc tiép & thai ky bao cap véi Luat Thué
doanh thu va ché do ké toan tai chinh doanh nghiép ci, vi tai cd sG san xuét chi
cd mét loai gia ban dé 1a gia san xuét (gia ban budn xi nghiép truéc day), gia nay
ngam chita dung ca thué san pham (thué gian thu d8i v6i ngudi mua hang), nhung
chi xac dinh dudc thué san pham khi c6 dudc téng doanh thu cla tiing nhém san
phdm tiéu thu co ty & thué doanh thu giéng nhau. Nghia la cé dudc téng doanh
thu, thi méi tinh dugdc thué (tiéu thu) san pham, sau d6 lay téng doanh thu trr di
thué tiéu thu, méi c6 dudc téng doanh thu thuan. Doanh thu thuan tinh dugc hoan
toan theo phuong phap gian tiép, khéng xac dinh dudc gia co ban cla tling san
ph&m, tinh chinh xac khéng cao, mat khac thdi gian thudng rat cham va bi dong
do quyét toan dé xac dinh chinh thic thué doanh thu phai nép kéo dai co6 khi téi
hang quy, 6 thang.

48



Hién nay Luat Thué gia tri gia tang thay cho Luat Thué Doanh thu va ché
doé ké toan doanh nghiép hién hanh thay cho ché do ké toan doanh nghiép cii, da
tao diéu kién dé tinh dudc gia co ban trudc gia san xuat, tinh duodc téng doanh thu
thuan theo phuong phap truc ti€p trudc téng doanh thu theo gia san xuat.

Theo quy dinh cla Luat Thué gia tri gia tang, phuong phap tinh thué dugc
quy dinh nhu sau:

a. DOi vai thué€ gia tri gia tang c6 khau trcr
Xéac dinh thué gia tri gia tang phat sinh phai ndp (thué tiéu thu phat sinh

phai ndp) dudc tinh trén co sd 18y thué gia tri gia tang dau ra trir di thué gia tri gia
tang dau vao da dudc khau trir. Noi dung cu thé nhu sau:

- Thué gia tri gia tang dau ra: Tinh bang cach 18y doanh thu theo gia co
ban nhan vdi ty 1& thué xuét. Vi du: doanh thu theo gia ca ban la 100
triéu dong, ty 1& thué suét dau ra la 10%, khi d6 thué gia tri gia tang dau
ra la 10 triéu dong (100 x 10%);

- Thué gia tri gia ting dau vao 1a téng s6 thué gia tri gia tang khi mua cac
yéu t6 dau vao da phai thanh toan cho ngudi ban hang.

- Thué gia tri gia tang dau vao da dudc khau trir 1a phan thué gia tri gia
tang cla cac yéu td dau vao da dudc dung cho san pham hang hoa va
dich vu tiéu thu. Van dung vi du trén, gia st nguyén vat liéu d4u vao dung
dé tao ra doanh thu theo gia co ban (ng véi 100 triéu déng hang hoa tiéu
thu la 70 triéu dong, gia st ty 1é thué€ dau vao 1a 10%, khi d6 thué gia tri gia
tang cla cac yéu t6 dau vao dudc khau trir1a 7 triéu dong.

- Thué gia tri gia ting phat sinh phai ndp (thué tiéu thu phat sinh): La
thu€ gia tri gia tang dau ra trir di thué gia tri gia tang dau vao da dudc
kh&u trir. Theo vi du trén, thu€ gia tri gia tang phat sinh phai nop la 3
triéu dong (10 triéu trir di 7 triéu).

Nhu vay doanh thu theo gia ca ban (doanh thu thuan) 1a 100 triéu déng tinh
dudc ngay, trong khi d6 doanh thu gém céa thué san pham phai tinh sau.

b. P6i voi thué€ gia tri gia tang khéng khéu trir

Thué gia tri gia tng dau ra: Tinh bang cach 1y doanh thu theo gia ban co
ban nhéan vdi ty 1& thué suét. Vi du: doanh thu theo gia ca ban la 20 triéu dong, ty
I& thué suat 1a 5%, khi d6 thué€ gia tri gia tang dau ra 1a 1 triéu dong (20 triéu x
5%).

Vi thué€ gia tri gia tang khéng c6 khau trir, nén trong hach toan khéng tinh
thu€ gia tri gia tang dau vao clia san xuét kinh doanh va ciing khong cé thué gia
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tri gia tdng dau vao da dudc khau trir (trudng hop nay thué gia tri gia tang da duoc
kh&u trir bang 0).

Do d6 thué giéa tri gia tang phat sinh phai nép chinh bang thué gia tri gia
tang phat sinh dau ra. V&i vi du trén, thué gia tri gia tang phat sinh phai nép bang 1
triéu déng, doanh thu theo gia sén xuat 1a 21 triéu dong.

c. D6i vdi cac loai thué tiéu thu khac

Theo céac Luat thué cé lién quan dén tiéu thu san phdm hién hanh, ngoai
thué gia tri gia tang, con Luat Thué tiéu thu dac biét danh vao nhiing hang hoa va
dich vu c6 vi tri d&c biét va thué xuat khdu danh vao cac san phadm hang hoa, dich
vu xuét khiu. Hai loai thué nay déu cé cach tinh giéng nhau bang cach 1ay doanh
thu theo gia cd ban nhan (x) vGi ty 1& thué suét. Vi du: doanh thu theo gia ban co
ban 1a 200 triéu déng, thué suat clia thué tiéu thu dac biét 1a 80%, do vay thué tiéu
thu d&c biét phat sinh phdi ndp 1a 160 triéu dong. Khi d6 doanh thu tinh theo gia san xuét 1a
360 triéu déng ( 200 triéu cong véi 160 triéu dong tién thué). HoZc doanh thu xuat khau 14
50 triéu dong, ty |& thué suat [a 5%, khi d6 thué xuat khdu phai ndp 1a 2,5 triéu déng.

Nhu vay trong ca 4 trudng hop tinh thué tiéu thu san phdm hién hanh la:
Thué gia tri gia tang c6 khau trl, thué gia tri gia tang khéng c6 khau trl, thué tiéu
thu dac biét, thué€ xuat khiu, déu cin ¢ vao gia co ban - gia bao gid ciing dudc
xac dinh trudc, gia san xuéat dugc xac dinh sau hodc chi tinh dugc gian ti€p theo
gia ban binh quan. Yé&u td doanh thu tinh theo gia co ban hay con goi la doanh thu
thuan (chi€m ty trong 16n) ciing tinh dugc truGc chi tiéu doanh thu theo gia san
Xuat.

d. Quy dinh cu thé vé hach toan tiéu thu clia ché dé ké toan hién hanh

Sau khi Luat Thué gia tri gia tang c6 hiéu luc, ché dd ké toan nha nuéc
duoc stra déi, ban hanh méi theo quyét dinh s6 1141/QD-CDKT ngay 1 thang 11
nam 1995 clha BO trudng Bo Tai chinh. Ché do ké toan mdi quy dinh ché do ké
toan san xudt kinh doanh théng nhat trong ca nudc nhu sau:
Khi xuat kho tiéu thu hang hoa va dich vu dudc ap dung thué gia tri gia
tang, k& toan ghi:
- Gia tri hang hoa va dich vu theo gia co ban (chua c6 thué tiéu thu) ghi
vao bén c6 cla tai khoan doanh thu ban hang (tai khoan 511) hoic tai
khoan thu nhap bat thudng (tai khoan 721).
- Thué gia tri gia tang dau ra cla hang hoa, dich vu tiéu thu ghi vao bén
c6 tai khoan thué va cac khoan phai ndp ngan sach nha nudc (tai khoan
333).
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Khi xuat kho hang hoéa va dich vu tiéu thu dudc ap dung thué tiéu thu dac
biét hodc thué xuat khau, thi doanh thu gém ca thué tiéu thu dac biét hoac thué
xuét khiu ghi vao bén c6 clia tai khoan doanh thu ban hang (tai khoan 511) hoac
tai khoan thu nhap bat thudng (tai khoan 721).

Thué tiéu thu dac biét hodc thué xuat khau phat sinh phai nép ghi vao
bộn cÂb tai khoan “Thuộ va cac khoan phai ndp ngộn sach nha nuộc” (tai
khoan 333).

Lay s6 phat sinh bén c6 cla tai khoan doanh thu ban hang (tai khoan
511) hoac tai khoan thu nhap bat thuong (tai khoan 721) trir di s6 phat
sinh bén c6 tuong (g cla tai khoan thué va cac khoan phai nép ngan
sach nha nudc (tai khodn 333), d6 chinh la doanh thu thuan clia san
phdm hang hoa va dich vu céng nghiép hay doanh thu céng nghiép
theo gia ca ban.

Dai véi cac yéu t6 khac con lai cla chi tiéu gia tri sén xuét cong nghiép tinh theo
gia co ban, déu dudc thé hién trén sé liéu cac tai khoan sau:

Tén kho thanh pham |a bdé phan san pham da hoan tat khau cudi cung
clla sén xuat va sdn sang tiéu thu, nhung vi chua tiéu thu, nén chua
phat sinh thué tiéu thu va ciing chua xac dinh dudc Igi nhuan doanh
nghiép, do vay gia co ban cla bd phan nay chinh la gia thanh san pham
nhap kho. Gia tri tén kho thanh pham dudc tinh trén sé liéu phat sinh
clla bén c6 va bén ng tai khodn “Thanh pham” (tai khodn 155). Gia tri
thanh pham tén kho dau ky la s6 du d4u ky bén ng cla tai khoan thanh
phdm. Gia tri thanh pham tén kho cu6i ky la s6 du cubi ky bén no cla
tai khodn thanh phdm. S6 du no cudi ky bang Du ng dau ky cong véi
Nhap kho trong ky (s6 phat sinh bén ng) trir di Xuat kho trong ky (s6
phat sinh bén c9).

Hang trén dudng di: 14 san phdm va dich vu san xuat da dugdc xuat kho
tiéu thu, nhung chua thu dugc tién va dudc hach toan & tai khoan “Hang
gui di ban” (tai khoan 154). S6 du dau ky clha hang trén dudng di la s6
du dau ky bén ng cla tai khoan 154. S6 du cudi ky cla hang trén dudng
di bang S6 du ng dau ky cdng véi Xuat gui di tiéu thu trong ky (phét sinh
trong ky) trir di Thu dudc tién trong ky (phat sinh bén cd).

Ban thanh phdm, san phdm dé dang 1a nhiing san phdm céng nghiép chua
hoan tat khau cudi cung cla san xuat va dudc ti€p tuc ché bién & ky sau. Ciing
nhu thanh phdm do chua tiéu thu, nén chua phat sinh thué tiéu thu va Igi nhuan
doanh nghiép, vi vay gia co ban ctia ban thanh phadm, san phdm dd dang chinh Ia
tng chi phi san xuat dudc phan bé cho bd phan nay va dudc hach toan & tai
khodn “Chi phi san xuét kinh doanh d& dang” (tai khoan 154).
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Gia tri ban thanh phdm, sa&n phdm dd dang dau ky 1a s6 du dau ky bén ng
cla tai khoan “Chi phi san xuét kinh doanh dd dang”. Gia tri ban thanh pham, san
pham d& dang cudi ky la s6 du cudi ky bén ng cuia tai khodn “Chi phi san xuat kinh
doanh dd dang”. S& du ng cudi ky bang s6 du ng dau ky céng véi Chi phi san xuét
phét sinh bén ng trong ky trir di chi phi san xuét phat sinh bén c6 (chi phi dudc két
chuyén vao gia thanh cta thanh phdm nhap kho trong ky).

Thu V€ trg cép, trg gia ctia Nha nudc la khoan thu tir ngan sach nha nuéc
cap lai cho doanh nghiép dudi hinh thic trg cap hoac trg gia theo chinh sach
khuyén khich uu dai ciia Nha nugc. Pay 1a khoan thu dic biét khéng phai chiu
thué tiéu thu, do vay toan bo trg cap thu dudc tir ngan sach nha nudc dudc coi nhu
doanh thu tinh theo gia ca ban.

S6 liéu tinh tir s6 phat sinh bén ng cla tai khoan “Thué va cac khoan phai
ndp nha nudc” (tiéu khodn 3339 “Phi, 1& phi va cac khoan phai ndp khac”).

Tém lai, s6 liéu ban diu can thiét dé tinh chi tiéu gia tri san xuat cong
nghiép theo gia co ban hoan toan dua vao sé liéu k& toan. Co6 thé noi sé lieu ké
toan |a diéu kién quyét dinh dam bao viéc trién khai tinh gia tri san xuat. S6 liéu k&
toan chinh xac dén dau, thi chat lugng tinh cac chi tiéu gia tri n6éi chung va gia tri
san xuat noéi riéng sé chinh xac dén dé. Hién nay, tinh phap ly va ndi dung ché do
k& toan khu vuc san xuat kinh doanh hoan toan phu hgp va bao ddm day du cac
s6 liéu chi tiét dé tinh gia tri s&n xuat nganh cdng nghiép theo gia co ban; van dé
con lai 1a chd truong va t6 chic thu thap théng tin nhu thé nao dé dat dudc yéu
cau chat lugng cla chi tiéu khi trién khai tinh toan.

2.4. Chii truong va kha ning thu thap théng tin dé tinh gia tri san xuét
theo gia co ban

a. V& chd truong: Trong nhimg nam gan day da dat van dé trién khai nghién
cliu tinh gia tri san xuét theo gia cd ban dé sl dung thay cho gia tri san xuét tinh
theo gia san xuat. Mat khac vé nhan thic déu thdy dudc nhiing nhudc diém, han
ché cla gia tri san xuét theo gia san xuat; su can thiét cap bach phai tinh theo gia
co ban dé thay thé. Mot dé tai nghién ctu khoa hoc vé van dé nay ciing la minh
chiing cho chl truong da cé va dang can nghién cliu d& sé6m dua vao trién khai
chinh thiic trong thuc té.

b. V& t6 chic thu thap théng tin: Nhin chung viéc thu thap théng tin ctia cac
nganh kinh t&€ dudc chia thanh 2 khu vuc khac nhau:

Khu vuc doanh nghiép: Khong ké nganh néng, 1am nghiép va thiy san, doi
vGi cac nganh kinh té€ khac khu vuc doanh nghiép chiém ty trong 16n (trén 90% doi
v6i céng nghiép) trong téng GTSX toan nganh va dang dudc t6 chic thu thap
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théng tin kha 6n dinh va tuong d6i day dd. Doanh nghiép nha nuéc thuc hién ché
d6 bao cao dinh ky thang, quy, ndm da va dang dudc t6 chiic thu thap théng tin
kha &n dinh va tuong d6i day di. Doanh nghiép c6 vén dau tu nudc ngoai vira
thuc hién ché& dd bao céo dinh ky, vira diéu tra toan bd bé sung cac théng tin con
thi€u. Céac loai hinh doanh nghiép ngoai quéc doanh t6 chiic diéu tra mau hang
thang va diéu tra toan bd méi nam mét lan.

Noi dung thong tin thu thap cla khu vuc doanh nghiép kha phong phu,
trong d6 nhiing thoéng tin ¢ lién quan truc ti€p dén tinh chi tiéu gia tri san xuat
theo gia co ban dang dudc b6 sung ngay cang day dd hon vao phiéu diéu tra va
ché d6 bao cao dinh ky nhu:

Téng doanh thu san xuét kinh doanh;

Cac khoan gidm trir trong téng doanh thu: Gia tri hang ban bi tra lai;
Giam gia hang ban; Chiét khau.

Céc khoan thué tiéu thu trong téng doanh thu: Thué tiéu thu dic biét;
Thué xuat khau.

Doanh thu thuan cGa san xuét kinh doanh nganh cong nghiép.

Thué tiéu thu phat sinh phai nép va da nop: Thué gia tri gia tang; Thué
tiéu thu dac biét; Thué xuat khau.

Gié tri ton kho thanh pham d4u ky va cudi ky.

Gia tri hang ho4, dich vu dang trén dudng tiéu thu dau ky va cudi ky.

Gia tri chi phi clia ban thanh phdm san xuat dé dang dau ky va cubi ky.

Nhing théng tin trén c6 khoang 90% cac doanh nghiép bao cao day du, 5%
bao cao khéng di va 5% khong bao cao. Tuy nhién nhiing so liéu thu dugc con
nhiing ton tai sau:

DaGi v6i nhitng doanh nghiép san xuét kinh doanh da nganh, viéc bao
cao riéng phan hoat dong san xuét chinh chi tach dudc cho chi tiéu
doanh thu thuan, con cac chi tiéu khac rat khé tach boc cho timg nganh
ho#c tach béc dudc thi phai bang phan bé hodc uéc luong theo phuong
phap chuyén gia.

S6 liéu vé tén kho thanh pham, chi phi san xuat d& dang, ddi véi doanh
nghiép tu nhan, cong ty trach nhiém hiu han, néi chung la cac doanh
nghiép nhd, thudng rat kho khan, dé tin cay khong cao, bdi hach toan
k& toan tai cac doanh nghiép nay chua tét, chua day du va thi€u trung
thuc.

Chi tiéu thu vé trg cép, trg gia ciia Nha nudc chua dudc thudng xuyén.
Trong diéu tra théng ké chua dugc quan tdm dua vao chi tiéu thu thap
s0 liéu.
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Song nhiing t6n tai trén khéng phai 1a khéng cé giai phap khac phuc, néu té
chlc diéu tra dudc cai tién theo hudng dua ra cac bang hoi phu hop véi tiing loai
doanh nghiép 16n, vita va nho; van dung diéu tra mau v6i mét sé chi tiéu phic tap
xét thdy khong can thiét phai diéu tra toan bd nhu chi tiéu tén kho, chi phi san xuat
dd dang. Ngoai ra vé mat phuong phap luan khi van dung vao thuc té can cha y
dén yéu t6 thuc tién va yéu cau cbé tinh kha thi cao, tranh tu tudng cau toan, dap
khuén may méc.

Khu vuc cd sé sén xuét ca thé: Khu vuc nay hién tai chi chiém ty trong nho
(dusi 10% trong cong nghiép) trong gia tri san xuét toan nganh va trién vong ty
trong nay ngay cang nhdé dan. Tuy vay, khu vuc co s ca thé van dudgc quan tam
vi tham gia vao giadi quyét cong an viéc lam & cac vung nong thon va tan dung
nguyén vat liéu tai chd, san xuét cung (ng ngay cho nhu cau tiéu dung théng
thudng cho cac vung ndéng thén rong I6n.

Khu vuc nay dang dudc t6 chlc thu thap théng tin theo hinh thic diéu tra
chon mau hang thang va 1 ky cho diéu tra ca nam véi mau 16n hon va théng tin
thu thap nhiéu hon.

Noi dung théng tin diéu tra c6 lién quan tGi viéc tinh gia tri sdn xuét cong
nghiép la doanh thu va thué tiéu thu phat sinh phai nop.

Déi véi cac co sG san xuat ca thé thudng khéng hach toan ghi chép day dd
va cling khong thudng xuyén. Khai niém vé doanh thu thuan (doanh thu theo gia
co ban) véi téng doanh thu khéng ré rang va ho ciing khéng quan tam dén su
phan biét nay, bdi vay doanh thu céng nghiép céa thé dudc diéu tra Ia doanh thu
gobm ca thué tiéu thu (doanh thu theo gia san xuét).

Chi tiéu thué tiéu thu phat sinh phai nép cling gom day dd 3 loai thué la:
thué€ gia tri gia tang (hau hét theo phuong phap khéng khau tri), thué tiéu thu dac
biét va thué xuat khau.

Doanh thu thudn dudc tinh trén co s6 téng doanh thu trir di thué tiéu thu
phat sinh phai nop.

Cac chi tiéu vé tén kho thanh pham, chi phi san xuat dé dang, khéng dat ra
yéu cau phai thu thap déi véi khu vuc nay vi thuc t& ho khéng c6 sd sach theo dbi,
nhung trong san xuat phé bién |a tén kho va chi phi san xuat dé dang khéng
nhiéu, it bién dong, do vay cé thé gia dinh tén kho khéng di va yéu t6 chénh léch
gilta cudi ky va dau ky clia thanh pham tdn kho va chi phi san xuat dé dang bang
0. Nhu vay c6 thé tinh gia tri sdn xuat cong nghiép theo gia co ban cla khu vuc ca
thé chinh bang chi tiéu doanh thu thudn cong nghiép dudc suy rong tir két qua
diéu tra chon mau ké&t qua san xuét kinh doanh thang va nam.

Tém lai vé t6 chiic thu thap thong tin théng ké da va dang dudc cai tién hién
nay, c6 thé ddm bao cd ban cac s6 liéu can thiét cho viéc tinh chi tiéu gia tri san
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xuat cdng nghiép theo gia co ban. Tuy nhién, can phai c6 su hoan thién vé phan
nganh d6i véi cac doanh nghiép san xuat kinh doanh da nganh, cling nhu cai tién
mé& réng pham vi diéu tra mau cac doanh nghiép nhé va siéu nhd, véi cac chi tiéu
phic tap kho thu thap.

2.5. Ung dung cdng nghé thong tin

Tinh toan cac chi tiéu théng ké la céng viéc doi hdi khéi lugng tinh rat 16n,
ngay nay véi quy mé kinh t&€ mad rong, riéng trong nganh céng nghiép hién da co
gan 20 nghin doanh nghiép thudc 14 loai hinh kinh t€ va gan 800 nghin co s san
xuéat ca thé phan b trén 64 tinh, thanh phé, thi viéc thu thap, kiém tra chat luong
s6 liéu va téng hop phan tich ngay cang tang I&én gap béi. Vi vay can phai c6 su
tro gilp dac luc cla cong nghé théng tin.

Thuc té nhiing nam qua, ing dung céng nghé théng tin trong linh vuc thong
ké noi chung va théng ké cong nghiép néi riéng da c6 budc phat trién vugt bac, tat
ca cac khau trong qua trinh thu thap, x{ ly, t6ng hop théng tin déu cé trd gitp cla
cong nghé théng tin. D6i véi khéi doanh nghiép, viéc kiém tra 16gic va chat ludng sé
liéu trong méi phiéu diéu tra déu dudc thuc hién bang phan mém may tinh & pham
vi ca nudc dudc nhap tin truyén vé trung uong, thuc hién viéc téng hop tap trung tir
dir liéu clia tiing doanh nghiép. S6 liéu diéu tra mau ciing dudc téng hdp va suy
réng bang mét phan mém may tinh.

Déi véi khu vuc san xuat ca thé dang tiing buéc (ing dung céng nghé théng
tin trong cac khau 1ap dan mau, chon mau, téng hop két qua mau diéu tra va suy
rong thé cho téng thé diéu tra. V6i trinh d6 va kha nang Gng dung coéng nghé
thong tin nhu trén, cho phép xU ly va tinh toan céac chi tiéu phiic tap, ddm bao do
tin cay, trong d6 c6 ca cac chi tiéu vé tai chinh, gia tri san xuét theo gia co ban va
theo gia san xuéat.

Tu phan tich thuc trang va huéng phat trién clia cac diéu kién vé phuong
phap ludn tinh toan, nhu cau quéan ly déi vGi cac chi tiéu gia tri sén xuét tinh theo
gia co ban, ciing nhu kha ning vé ché do hach toan k& toan doanh nghiép, t&
chiic thu thap théng tin théng ké, két qué cac cudc diéu tra coéng nghiép, trinh do
va két qua (ing dung cong nghé thong tin. Tat c déu cho thay kha ning ddi méi
hé théng chi tiéu théng ké néi chung, chuyén déi mét sé chi tiéu thédng ké cong
nghiép ndi riéng, trong d6 cb chi tiéu gia tri san xuat cong nghiép theo gia cad ban
la hién thuc d&m bao tinh kha thi cao, néu c6 mét ké& hoach trién khai hop ly, tap
trung nguén luc, chi dao thdng nhat va quyét tam thuc hién cao.

3. Kha nang tinh gia tri ting thém theo gia co ban
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3.1. Phuong phap san xuat

Gia tri tang thém theo gia co ban bang Gia tri san xuét theo gia co ban trur
di Chi phi trung gian theo gia s dung. Gia tri san xuat theo gia co ban c6 thé thuc
hién dudc trong diéu kién vé hach toan ké toan, phuong tién tinh toan va yéu cau
khach quan cla cong tac quan ly. Chi phi trung gian dudc tinh toan 6n dinh tir lau
nay, dua trén bao co chi phi sén xuét theo yéu t6 clia doanh nghiép va diéu kién
mau vé chi phi s&n xuat hang nam. Vi vay gia tri ting thém theo gia co ban clia
cac nganh kinh té tinh theo phuong phap san xuét hoan toan cé kha nang thuc
hién duoc.

3.2. Phuong phap thu nhap

Phuong phap thu nhap dudc tinh truc ti€p tir cac yéu té cau thanh cla gia
tri tang thém theo gia co ban, gom:

- Thu nhap cla ngudi lao dong tir san xuat hoc thu nhap hén hap;

- Thué san xuat khac;

- Kh&u hao tai san c6 dinh dung trong san xuét;

- Thang du san xuét.

a. DOi voi doanh nghiép: Can c vao sé liéu hach toan vé nhan cong,
khau hao tai san c6 dinh, cac khoan thué, phi, 1& phi phat sinh phai nép vao ngan
sach nha nudc va cac khoan Igi nhuan, thang du khac dé tinh tiing yéu t6.

- Thu nhédp cla ngudi lao ddng: Néi dung cla chi tiéu da dé cap é muc llI
phan th{ hai. S6é liéu Idy & phan phat sinh bén c6 cla tai khoan ké toan
vé “chi phi nhan cong” truc ti€p va “chi phi nhan cong” cla cac bd phan
quan ly san xuét, quan ly doanh nghiép.

- Thué san xuét khac: Noi dung cua chi tiéu da dé cap 6 muc lll cGia phan
th(r hai. S6 liộu can ¢ vao s6 phat sinh bộn cộ cla tai khoan ké toan vé
“thué va cac khoan phai ndép Nha nuéc”.

- Khé&u hao tai sén c6 dinh: ndéi dung cla chi tiéu da dé cap 6 muc Il cla
phan thir hai. S6 liéu can c vao sé phat sinh bén c6 cla tai khoan ké
toan vé “kh&u hao tai san c6 dinh”.

- Thang du san xuét: ndi dung cla chi tiéu da dé cap & muc lll clia phan
thr hai.

Cong 4 yéu to trén chinh la gia tri tang thém cla cac nganh kinh té theo gia

co ban cla cac loai hinh doanh nghiép.

b. Péi vdi co s san xuéat kinh doanh cd thé: Cac co sd san xuat kinh

doanh céa thé c6 dic diém phan 16n chl doanh nghiép déng thdi cling 1a ngudi lao
dong truc ti€p san xuét kinh doanh, nén gilta tién céng va Igi nhuan khong phan
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chia tach bach dudc ma gdp chung goi la thu nhap hén hop, yéu t6 gia tri thing du
chi gdm moét s6 khodn khac con lai (khdng ¢ i nhuan sén xuat kinh doanh). S
liéu dé tinh cac yéu t6 1a két qua diéu tra mau chi phi san xuét clia cac co sd céng
nghiép céa thé hang nam.

4. K& hoach trién khai viéc tinh chi tiéu gia tri san xuat, gia tri ting thém
theo gia co ban

4.1. Hoan thién phuong phap tinh

DPé trién khai tinh th nghiém ciing nhu tinh chinh thic gia tri san xuét
nganh cdng nghiép theo gia co ban, trudc tién la phai théng nhat vé phuong phap
tinh. Phuong phap d6 vira phai ddm bao chudn muc cta phuong phap luan quéc
t€, lam co sé so sanh s liéu cla nudc ta vGi cac nudc khac trén thé gidi; Vira phai
phu hdp véi thuc trang cac nganh kinh t€ nudc ta va trinh d6 hach toan ké toan
con thdp clia cac doanh nghiép, nham dam bao tinh kha thi cla phuong phap.

Hoan thién phuong phap tinh can dudc thuc hién trong nam 2006 va dudc
chinh thdc héa trong cong tac théng ké cla toan nganh.

4.2. T6 chirc diéu tra thu thap sé liéu

Viéc diéu tra thu thap s6 liéu ban dau phat sinh tir cac co s san xuét 1a rat
quan trong, quyét dinh tinh chinh xac, dang tin cay cla chi tiéu can tinh toan.

Dé& c6 thé tinh dudc gia tri sAn xuét theo gia co ban, can phai thu thap duoc
day da cac chi tiéu tai chinh co s sau day:

Doanh thu thuan: La téng thu nhap ctia doanh nghiép thu dudc, khéng bao
gdm céac khoan thué tiéu thu, do tiéu thu cac san pham hang hoa va dich vu.
Doanh thu thuan bao gom:

- Doanh thu thuan ban san pham hang hoa va dich vu.

- Doanh thu thuan ban phé liéu, ph& pham thu héi trong qua trinh san
xuat tai doanh nghiép.

- Doanh thu thuan cho thué may moc thiét bi c6 kém theo ngudi diéu
khién.

Thué tiéu thu phat sinh phai ndp: La s6 tién thué phat sinh phai ndp vao
kho bac Nha nudc tuong (ng véi doanh thu thuan néi trén. Thué tiéu thu phat sinh
phai ndp gém: Thué gia tri gia tdng hang ban ndi dia; thué tiéu thu dac biét; thué
xuéat khau.

Gia tri tdn kho thanh pham cudi ky va dau ky bao céo.
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Gia tri s&n phdm hang hoa va dich vu clia doanh nghiép dang trén duding di
tiéu thu & thdi diém dau ky va cudi ky bao cao.

Gia tri chi phi san xuét ctia ban thanh phdm, san pham dé dang & thdi diém
dau ky va cudi ky béo cao.

Téng s6 tién duoc Nha nudc tro cap, trd gia trong ky bao cdo: La s6 tién
phat sinh dudc Nha nuéc trd cap, trd gia tif ngan sach nha nuéc, khéng ké khoan
tién d6 da nhan dudc hay chua nhan dugc.

Nhiing chi tiéu trén dudc t6 chlc thu thap bang cac phiéu diéu tra 4p dung
riéng cho khu vuc doanh nghiép trong cudc diéu tra toan bd doanh nghiép (mau
phiéu s6 1A/GTSX-CN) va khu vuc co s& san xuéat ca thé (mau phiéu s6 1B/
GTSX-CN).

Tuy nhién mau phiéu diéu tra néi trén chi c6 y nghia thé hién néi dung théng
tin can thu thap, khéng nhat thiét phai 1a moét phiéu diéu tra doc lap trong thu thap
théng tin. Theo t8 chiic thu thap théng tin déi v6i khéi kinh t€ hién nay thi phiéu diéu
tra d6i v6i doanh nghiép nén duoc cai dat trong diéu tra doanh nghiép mau hang
thang va diéu tra toan bé doanh nghiép nam 1a hop ly va hiéu qua nhét; phiéu diéu
tra thu thap théng tin d6i véi cac co s san xuét kinh doanh ca thé cai dat vao diéu
tra mau hang thang va diéu tra mau hang nam vao thai diém 1/10 la thich hop.

4.3. Té chuc diéu tra thu thap sé liéu tinh th&r nghiém trudc khi cé
quyét dinh trién khai chinh thirc

Chu truong tinh gia tri s&n xuét cac nganh kinh té€ theo gia co ban dé bd
sung va thay thé cho chi tiéu gia tri sn xuat theo gia san xuét trong moét sé linh
vuc nghién clu, 1a mét chl truong dung, nhung méi mé va khi st dung sé& lam
thay d8i cac miic do vé téc dd phat trién, cd cau cac khu vuc nganh va thanh phan
kinh té theo hudng hgp ly hon, nhung lai chua quen véi ngudi st dung vén da co
&n tuong kha sau vé cd cau cd.

Badi vay yéu cau phai c6 thai gian tinh thi nghiém 1a can thiét. Thai gian thir
nghiém nén dudc thuc hién tinh cho nam 2004 va 2005 bang sé liéu chinh thiic
nam véi day dd pham vi cla nganh céng nghiép (ap dung thanh cong déi véi
nganh cdng nghiép 1a co s dé ap dung cho tat ca cac nganh khac). Tuy nghién vi
tinh phiic tap cla viéc tinh toan va hach toan tai cac doanh nghiép chua day da,
cho nén tinh thr nghiém chi tinh véi cac co sG cé hoat ddéng san xuét cong nghiép
la nganh chinh, truéc mét chua tinh d6i vGi cac hoat ddng san xuat cong nghiép
phu thudc trong cac doanh nghiép thudc nganh san xuét kinh doanh khac ngoai
cbng nghiép.
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Phan Ill. Tinh thi nghiém chi tiéu gia tri san xuat
nganh cong nghiép theo gia co ban

. T6 chirc thu thap sé liéu

Can c( vao trinh dé hach toan ké toan cla cac co sG san xuéat cong nghiép
dé quyét dinh nodi dung va hinh thiic thu thap sé liéu cho phi hdp. Theo d6 cac co
s cong nghiép dudc phan chia ra 2 loai:

- Céac doanh nghiép (doanh nghiép Nha nudc, doanh nghiép Ngoai quéc
doanh, doanh nghiép c6 vén dau tu nudc ngoai) dudc t6 chiic hach toan ké toan
day da, lién tuc theo ché do k& toan théng nhat do B Trudng Bo Tai chinh qui
dinh. Do vay déi véi loai hinh doanh nghiép phai dudc t6 chiic thu thap ddy du cac
dir liéu tir s6 liéu gbce cla ké toan doanh nghiép.

- Cac cd s6 cong nghiép ca thé: San xuat nhd, hach toan khéng day du,
khong thudng xuyén, do vay nhiéu dir liéu khong c6 di diéu kién thu thap nén
phai gidam b6t mét s6 di liéu ma khong 1am sai 1éch két qua tinh toan.

V6i d4c diém hach toan ké toan ctia doanh nghiép va co sd céng nghiép ca
thé nhu trén, t6 chiic thu thap di liéu cia mbi nhém loai hinh cd sé nhu sau:

a. Thu thap dir liéu déi vdi loai hinh doanh nghiép: Vi doanh nghiép c6 hach
toan ké toan day da, théng nhéat theo ché dd ké toan doanh nghiép clia Nha nudc
qui dinh. Mat khac hang nam dudc t6 chiic diéu tra toan bd doanh nghiép, trong
d6 c6 doanh nghiép cong nghiép, bdi vay ddi véi doanh nghiép dudc t6 chic thu
thap day du céac dir liéu can thiét cho tinh toan bang hinh thic diéu tra va dugdc cai
d&t trong biéu mau diéu tra doanh nghiép hang nam; trong d6 cac doanh nghiép
co6 tir 10 lao dong trd [&n diéu tra toan bd theo mau biéu cai dat nhu sau:

- Cai dat trong chi tiéu doanh thu cac théng tin sau: Téng doanh thu san
xuét kinh doanh; cac khoan giam trir; thué tiéu thu dac biét, thué xuat
khau; doanh thu thuan. Trong doanh thu thuan dudc chia theo nganh
kinh t&€. Can c( vao nganh cu thé clia doanh thu thuan dudc ma héa t6i
nganh céng nghiép cap 4 dé tinh téng doanh thu thuan céng nghiép
(Doanh thu thuan céng nghiép gbm doanh thu thuan cla tat ca cac
nganh cong nghiép cap 4);

- Cai dat trong chi tiéu tai san luu ddng va dau tu tai chinh ngén han c6 &
d4u ndm va cudi ndm cac théng tin vé téng tén kho (d4u nam, cudi
nam) vé: San pham dé dang; thanh pham tén kho; hang gui ban.
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- Cai dat sau chi tiéu ndp ngan sach la thong tin vé trg cap, tro gia cla
Nha nudc theo hai tiéu thirc: S6 phat sinh trong nam va s6 thuc té da
cap.

Nhiing doanh nghiép c6 dudi 10 lao ddong theo ché& dd diéu tra hién hanh c6
20% diéu tra theo phiéu day du nhu doanh nghiép c6 tir 10 lao dong tré lén.

S& doanh nghiép du6i 10 lao déng con lai (80%) chi c6 téng doanh thu,
téng tai san luu dong va dau tu tai chinh ngan han, vi vay chi tiéu téng doanh thu
thuan dudc tinh suy rong tur ty 1& t6ng doanh thu thuan céng nghiép so véi téng
doanh thu clia 20 % mau doanh nghiép dudi 10 lao ddng. K&t qua tinh dugc xé&p
toan bd vao nganh san xuét chinh cédp 4 cla doanh nghiép (Khong dat van dé
chia ra theo nganh cong nghiép cép 4 thuc té san xuat kinh doanh, vi cac doanh
nghiép thudc loai nhé thudng chl yéu chi c6 mét nganh san xuét chinh).

Cac dir liéu vé gia tri san phdm dé dang dau ky va cudi ky, tén kho thanh
phdm dau ky va cudi ky, hang gli ban chua thu dudc tién dau ky va cudi ky dugdc
suy rong tur ty 1& cla ting chi tiéu noi trén trong téng s6 gia tri tai san luu dong va
dau tu tai chinh ngan han.

Ty lé clia tiing chi tiéu trong tng gia tri tai san Iuu déng va dau tu tai chinh
ngén han tinh t& mau diéu tra 20% doanh nghiép dudi 10 lao dong.

Téng gia tri tai san luu déng va dau tu tai chinh ngén han cla 80% doanh
nghiép dudi 10 lao déng khéng diéu tra mau dudc tinh bang: Téng ngudn vén dau
ky (ho3c cu6i ky) - Téng gia tri tai san cd dinh va dau tu tai chinh dai han dau ky
(hoac cudi ky)

b.Thu thap dir liéu déi vdi cac co sG cdng nghiép céa thé: Co sG cong nghiép
ca thé c6 dic diém la san xuat nho 18, lai khéng hach toan thudng xuyén va ciing
khong day da, do vay nhimng dir liéu sau day la khéng co:

- Chi phi san xuat dd dang, néi chung cac co sé cdng nghiép ca thé khong
kiém ké danh gia san pham dd dang. Mat khac vi san xuat nhé & nén chi phi san
xuat dd dang khéng dang ké, do vay cé thé coi chi phi san xuat dé dang dau ky va
cudi ky bang nhau, khi d6 gia tri chénh léch gilta cudi ky va dau ky bang khéng.
Nén trong tinh toan khéng can dén dir liéu nay.

Gia dinh gia tri san pham d& dang dau ky va cudi ky luén bang nhau, dé
khéng can phai tinh y&u t6 chénh léch san phdm dé dang cudi ky va dau ky vao
gia tri san xuat theo gia co ban clia khu vuc ca thé 1a phu hop véi thuc tién va
khéng anh hudng dén tinh chinh xac cla két qua tinh toan.
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- D{I liéu t6n kho thanh pham ciing khé xac dinh, vi san xuat ca thé c6 qui
mod nhd, phan 16n co sd san xuat dén dau tiéu thu dén d6 hodc néu moét sé co sé
c6 phat sinh tén kho thanh pham, nhung ciing khéng nhiéu. Do vay ciing nhu san
phdm d& dang, coi tén kho thanh pham dau ky va cuéi ky bang nhau, thi yéu t6
gia tri chénh léch tén kho cudi ky va dau ky cla thanh pham tén kho luén bang
khong; Vi thé cling khéng can thu thap di liéu nay déi véi cd sé céng nghiép ca
thé. Gia dinh nay ciing khdng anh hudng dén tinh chinh xac ca két qua tinh toan.

- D{r liéu gia tri hang hoa gui di ban chua thu dudc tién, trong thuc t€ phan
I6n cac co sG khong phat sinh yéu t6 nay, néu c6 mot so it cd sé phat sinh thi
ciing khéng thudng xuyén va khéng hach toan dugc day du, vi vay ciing co thé gia
dinh gia tri hang ban chua thu dugc tién cudi ky va dau ky ludn bang nhau, nén
yéu t6 giéa tri chénh Iéch cudi ky va dau ky hang gti ban chua thu dugc tién bang
khong. Do d6 cling khéng can thu thap dir liéu Gia tri hang ban chua thu dudc tién
déi v6i cong nghiép céa thé. Gia dinh nay ciing khéng anh hudng dén tinh chinh
xac cla két qua tinh chi tiéu gia tri san xuét theo gid cd ban clia nganh coéng
nghiép.

- D liéu tién tro cap, trd gia cta Nha nudc déi véi co s cong nghiép ca thé
néi chung khéng c6 phat sinh. Vi vay du liéu nay sé khong cé trong cong thic tinh
toan.

T thuc t€ nhu trén, viéc t6 chic thu thap dir liéu dé tinh chi tiéu gia tri san
xuét theo gia co ban déi véi co sG ca thé chi can dir liéu vé téng doanh thu thuan
cong nghiép la du.

T& chiic thu thap di liéu doanh thu thuan céng nghiép dudc khai thac tur
cudc diéu tra mau co sd san xuat ca thé 1/10 hang nam. Trong dé cac co s cong
nghiép st dung két qua suy réng cho tiing nganh céng nghiép cép 2 cla chi tiéu
doanh thu thuan céng nghiép.

Il. K&t qua tinh chi tiéu gia tri sdn xuat nganh cdéng nghiép nam
2004

Chi tiéu gia tri san xuat theo gia cd ban déi clia nganh cong nghiép ducc
tinh cho nam 2004 dua vao thoéng tin khai thac tr 22.900 doanh nghiép clia cudc
diéu tra doanh nghiép ndm 2005 va diéu tra mau co s6 ca thé 1 -10 - 2004 da
dudc suy rong tai cac dia phuong theo chuong trinh suy réng clia diéu tra mau ca
thé.

Gia tri san xuét cong nghiép theo gia co ban dugc tinh riéng cho khu vuc
doanh nghiép va co sd cong nghiép ca thé:
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Khu vuc doanh nghiép dudc tinh todn bang mét phan mém may tinh bao
dam tinh dugc day dd cac yéu td cdu thanh gia tri sdn xuét theo gia cd ban nhu
phan ly luan da trinh bay. Cu thé la:

- Doanh thu thuan cac nganh coéng nghiép cap 2 (Cé thé tinh cho cac
nganh cap 4);

- Gi4 tri chénh léch san pham céng nghiép d& dang cui ky va dau ky cta
cac nganh cong nghiép cap 2;

- Gi4 tri chénh léch tén kho thanh pham gilta cudi ky va dau ky cla cac
nganh céng nghiép cép 2;

- Gié tri chénh léch hang gui ban la s&n phdm san xu4t cdng nghiép chua
thu dugdc tién gilra cudi ky va dau ky cla cac nganh céng nghiép cép 2;

- Trg cap, trg gia clia Chinh pha (Trong nam 2004 khong cé phat sinh).

Céc co sd cong nghiép ca thé dudc tinh bang phan mém téng hop bao cao
chinh thiic nam 2004 cla cong nghiép ca thé véi ndi dung tinh gia tri sn xuat
theo gia co ban bang doanh thu thuan céng nghiép

Két qua tinh chi tiéu gia tri sén xuédt céng nghiép nam 2004 theo gia co ban
dua ra chi tiét trong phan phu luc 2 - 4.

ll. Két qua tinh thir nghiém va mét s6 nhan xét
1. K&t qua tinh thir nghiém

Két qua tinh thr nghiém chi tiéu gia tri sdn xuét theo gia co ban nganh céng
nghiép nam 2004 dudc dua ra trong biéu du6i. Trén co sd s6 liéu da dudc tinh
toan, phan tich dé thay rd y nghia clia chi tiéu gia tri sn xuét theo gia co ban nhu
sau:

Gia tri sadn xuat nganh céng nghiép
gia thuc té nam 2004

Don vi tinh: Nghin ty dong

Gia cd ban Gia san xuat

Toan nganh c6éng nghiép 711 749
Doanh nghiép nha nuéc 202 214
Doanh nghiép ngoai quéc doanh 175 177
Doanh nghiép c6 von dau tu nuéc ngoai 334 358
Phéan theo nganh kinh té:

Khai thac mé 87 102
Cong nghiép ché bién 582 603
San xuét, phan phéi dién, nudc 41,8 44
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1.1. So sdnh khdc biét giiia gid tri san xuat theo gid co ban va gia tri
san xudt tinh theo gid san xuét. Khac nhau co ban cla chi tiéu gia tri san xuat
theo gia co ban vdi gia tri san xuat theo gia san xuét 1a gia tri sn xuét tinh theo
gia cd ban khéng cé yéu t6 thué tiéu thu san pham (Thué gié tri gia ting, thué tiéu
thu d&c biét va thué xuat khau), nhung gia tri san xuét theo gia san xuét lai c6 yéu
to nay.

Ban chat clia yéu t6 thué tiéu thu san pham Ia loai thué gian thu, khéng cé
y nghia danh gia két qua va hiéu qua cla hoat déng san xuét kinh doanh cla
doanh nghiép. Thué gian thu danh vao ngudgi tiéu ding nham muc dich huy déng
doéng gdp cla ngudi tiéu dung vao ngan sach nha nudc, dong thai dung né 1a céng
cu dé diéu tiét, huéng dan ngudi tiéu dung theo chl truong chinh sach cla Nha
nudc. Chinh vi thé ma thué tiéu thu san phdm hoan toan do Nha nuéc quyét dinh,
khong lién quan dén y muén chl quan cla nha san xuét, thué tiéu thu san pham
d6i vGi doanh nghiép chi 1a khoan thu hé Nha nuGc khi ban hang.

Vi y nghia d6, dua thué tiéu thu 1a moét yéu té trong tinh toan chi tiéu gia tri
san xuét theo gia san xuét la khong cé y nghia khi nghién clu danh gia téc do
tang trudng, co ciu san xudt va hiéu qua kinh doanh nganh cong nghiép.

Néu loai bo yéu t6 thué tiéu thu san phdm chiém 5,1% ra khdi gia tri san
xuat theo gia san xuét, thi gia tri con lai 94,9% chinh |a gia tri san xuét céng
nghiép tinh theo gia co ban tlc 1a 711 ngan ty déng nhu sé liéu dan & trén. Chi
tiéu gia tri san xuat theo gia cd ban phan anh thuc chat hoat dong san xuét kinh
doanh cla doanh nghiép va vi thé nghién ciu danh gia hiéu qua cta san xuét, co
cau va nhip d6 phat trién clia san xuat mdi gan véi thuc t& hoat dong clia doanh
nghiép va sat dang véi ban chat kinh t& cia méi nganh.

Dé&i v6i nhilng nganh san pham Nha nuéc khong khuyén khich ma mudn
han ché tiéu dung hodc hudng tiéu dung sang hudng khac thi dinh ra mdc thué
tiéu thu san pham cao nhu: Thudc 14, rudu bia, mot s& san pham cao cap dat tién
v,v, nhu vay tinh theo gia san xuéat vd hinh chung doanh nghiép dugc tinh thém
mot lugng gia tri rat cao ma khong phai do chi phi ho&c quan ly clia san xuét tao
ra.

Vi du nganh san xuét thudc 14, néu tinh theo gid co ban chi c6 8.758 ty
dong, nhung thué tiéu thu 1a 4.892 ty dong va tinh theo gia san xuat 1a 13.650 ty
dong, tang thém 4.892 ty dong (35,8%) chi do chinh sach thué clia Nha nuéc,
khong lién quan dén muc tiéu san xuét clia doanh nghiép.
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Tuong tu nganh rugu bia, gia tri san xuét tinh theo gia co ban la 12.807 ty
doéng, thué tiéu thu san pham 4848 ty déng, tinh theo gia san xuat ting thém
4.848 t déng( 27,5%).

Nguoc lai v6i nhilng nganh san phdm Nha nuéc uu tién khuyén khich tiéu
thu dé phat trién san xuat thi Nha nuéc dinh ty 1& thué tiéu thu sadn pham thap,
tham chi bang khéng, vi vay khi tinh gia tri san xuéat theo gia co ban va gia san
xuat lai khong c6 cach biét 16n.

Vi du, nganh khai thac quang, thué tiéu thu san phdm chi chiém 0,91%
trong gia tri san xudt tinh theo gia clia ngudi san xuét, nganh dét 0,97%, nganh
may 0,39%, nganh da, giay 0,2%, san xuat kim loai 0,87% (Trong khi nganh thuéc
la 1a 35,8%, nganh rugu bia la 27,5%).

Vi y nghia kinh t& va gan véi thuc chat hoat ddong san xuét kinh doanh cla
co s, chi tiéu gia tri san xuat tinh theo gia san xuéat hién dang st dung dé danh
gia téc do tang trudng, nghién clu co ciu nganh va tinh mét sé chi tiéu hiéu qua
kinh t€ nganh la thiéu chinh xac, phan anh khong dung thuc chat clia san xuat, bi
anh hudng badi chinh sach thué tiéu thu san pham clia nha nuéc. Vi vay nén nhanh
chéng chuyén sang dung chi tiéu gia tri sn xuét tinh theo gia co ban nham khéc
phuc han ché cla chi tiéu gia tri san xuét tinh theo gia san xuét, nang cao kha
nang so sanh qudc té clia so liéu va cong tac phan tich théng keé.

1.2. Phén tich co cdu cdc yéu té cau thanh gid tri san xuét tinh theo
gid co ban.
Thuc té€ cac yéu t6 cau thanh (Yéu to trg cap, trg gia cla nha nuéc khéng
cb phat sinh) va ty trong clia ching trong gia tri sdn xuét tinh theo gia ca ban nhu
sau:
- Doanh thu thuan 697,7 nghin ty dong chiém 98,13%;
- Chénh léch gia tri s4n pham dd dang gilra cudi ky va dau ky la 4,9 nghin
ty dong, chiém 0,69%;

- Chénh léch gia tri t6n kho thanh pham giita cu6i ky va dau ky la 8,3
nghin ty déng chiém 1,17%;

- Chénh léch giéa tri hang gli ban chua thu dudc tién 1a 0,06 nghin ty dong
chiém 0,01%.

Nhu vay yéu t6 doanh thu thuan cong nghiép chi€ém ty trong I6n nhat
(98,13%), cac yéu t6 con lai chi chiém 1,87%, mot ty 1& nhd khong dang ké, dac
biét l1a yéu t6 chénh Iéch gia tri hang gli ban chua thu dudc tién chi chiém 0,01%.
Trong d6 hau hét cac nganh céng nghiép ca biét déu cé ty trong cac yéu té tuong
tu nhu co c4u ty trong chung toan nganh, cu thé:
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- Nganh khai thac mé yéu t6 doanh thu chiém 99,83%, chénh Iéch gia tri
san pham dd dang 0,05%, chénh léch gia tri tdn kho thanh pham
0,11%, chénh léch gia tri hang gli ban chua thu dugc tién la 0,01%.

- Nganh céng nghiép ché bién: Yéu t6 doanh thu thuan chiém 97,75%,
chénh |&ch gia tri san phdm d& dang chiém 0,83%, chénh léch gia tri
tén kho thanh pham chiém 1,41%, chénh l&ch gia tri hang gli ban chua
thu dugc tién chiém 0,01%.

- Nganh san xuét va phan phoi dién nudc: Yéu t6 doanh thu chiém
99,88%, yéu t6 chénh léch gia tri sdn pham dd& dang chiém 0,12%.
Trong d6: Nganh dién doanh thu thuan chiém 99,95%, cac yéu té khac
chiém 0,05% (riéng yéu t6 chénh léch gia tri ton kho thanh phdm va
hang gti ban khoéng co).

1.3. Phén tich cdc co cdu cua nganh céng nghiép qua chi tiéu gia tri
san xudt tinh theo gid co ban.

Qua s0 liéu tinh th&r nghiém gié tri san xuat cong nghiép nam 2004 theo gia
co bén va sé liéu vé gia tri sén xuéat cong nghiép nam 2004 tinh theo gia san xuét,
tién hanh nghién clu cac ca cau I6n trong ndi bd nganh cong nghiép nhu: Ca ciu
thanh phan kinh t&, co cdu nganh cong nghiép ca biét theo 2 chi tiéu va c6 su so
sanh danh gia uu nhuoc diém clia méi chi tiéu.

- Co cau thanh phan kinh té
S6 liéu vé gia tri sdn xuét cla nganh céng nghiép theo gia co ban va gia
san xuat theo co cdu thanh phan kinh té nhu sau:

Gia tri san xuat nganh céng nghiép nam 2004
theo thanh phan kinh té
Don vi tinh: %

Thanh phan kinh té Theo gia co ban Theo gia san xuét
Téng toan nganh 100,0 100,0
Doanh nghiép nha nuéc 28,4 28,6
Ngoai quéc doanh 24.6 23,7
Khu vuc ¢6 von dau tu nudc 47,0 477
ngoai

Qua s6 liéu trén thi ty trong cla thanh phan kinh t& ngoai quéc doanh tinh
theo gia cd ban cao hon ty trong tinh theo gia san xuat. Ngudc lai, d6i v6i thanh
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phan kinh t€ nha nudc va khu vuc ¢6 vén dau tu nudc ngoai, gia tri sn xuat theo
gia cd ban lai c6 ty trong nhd hon tinh theo gia sén xuat. SG di ¢6 hién tuong dé
chinh la vi anh hudng ctia yé&u t6 thué tiéu thu san phadm khi tham gia vao tinh co
céu, ma yéu t6 nay trong khu vuc ngoai quéc doanh chi chiém 1,64% gia tri san
xuét, trong khi khu vuc doanh nghiép nha nudc chiém 5,58% va khu vuc c6 von
dau tu nudc ngoai chiém 6,51%. R6 rang la danh gia co cau ty trong bang chi tiéu
gia tri san xuét theo gia san xuét thi khu vuc doanh nghiép nha nudc va khu vuc
c6 vén dau tu nudc ngoai cb Igi thé hon vi yéu t6 thué tiéu thu san pham chiém
I6n, ma yéu td nay hoan toan do chinh sach thué clia nha nuéc quyét dinh, khéng
c6 lién quan téi t6 chiic va diéu hanh san xuat t6t hay xau ctia doanh nghiép. Bdi
vay cd cau ty trong gia tri sn xuat gilta cac khu vuc kinh té tinh theo gia co ban
phan anh dung thuc chat co ciu san xuét gilra 3 khu vuc, dic biét phan anh sat
vGi thuc té hon d6i véi khu vuc ngoai quéc doanh.

- Phan tich co cau nganh

Ca cdu nganh trong cong nghiép 1a phan anh quan hé ty | gilra cac nganh
céng nghiép ca biét trong téng nganh céng nghiép ca nudc. Co ciu nay ciing
dudc nghién ciu theo chi tiéu gia tri san xuét theo gia co ban va gia tri san xuét
theo gia san xuéat. So sanh ty trong clia cac nganh cong nghiép cap 1 va cap 2
trong t6ng nganh cong nghiép ca nudc tinh theo 2 chi tiéu trén nhu sau:

Co ciu gia tri san xuat cua cac nganh céng nghiép
nam 2004, theo gia co ban va gia san xuat

Don vi tinh: %

. o A Theo gia co Theo gia san

Nganh céng nghiép cap 1, 2 ban Ut

Toan nganh 100,0 100,0

1. Khai thdc mo 12,2 13,7
+ Khai thac than 1,7 1,6

Nganh céng nghiép cap 1, 2

+ Khai thac dau thé va khi tu nhién 9,7 11,3
+ Khai thac quang kim loai 0,2 0,2
+ Khai thac da va cac md khac 0,7 0,7
2. Nganh céng nghiép ché 19,3 19,2
+ San xuét thuc phdm va d6 uéng 19,3 19,2
- San xuat thuc phadm 17,5 16,8
- San xuat do uéng 1,8 2,4
+ San xudt thuéc la 1,2 1,8
+ Dét 35 3,3
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+ May 3,8 3,6
+ Thudc da va san xuat san pham da giay 45 43
+ Ché bién gb va lam san 1,4 1,3
+ San xuét gidy va san pham tu gidy 1,9 1,9
+ Xuat ban, in 1,4 1,3
+ San xuét than céc va dau mo tinh ché 0,2 0,2
+ San xuéat hoa chat 6,0 5,8
+ San xuat san pham tur chat khoang phi kim 57 5,5
loai

+ San xuat kim loai 4,1 3,9
+ San xuat cac san pham tu kim loai (Tru 3,8 3,7
may moc thiét bi)

+ San xuat may moc thiét bi 1,7 1,7
+ San xuét thiét bi van phong, may tinh 1,4 1,3
+ San xuat may moc va thiét bi dién 3,2 3,1
+ S&n xudt radio, ti vi va thiét bi truyén thdng 2,5 2.4
+ San xuét dung cu y t€, dung cu chinh xac 0,4 0,4
+ San xuét xe c6 déng co 3,4 3,6
+ San xudt phuong tién van tai khac 5,2 5,1
+ San xudt giudng, td, ban ghé 3,3 3,1
3. San xuét va phan phdi dién, nudc 59 59
+ San xuat va phan phdi dién 5,5 5,5
+ San xuat va phan phdi nudc 0,4 0,4

Qua s0 liéu trén cho thay ty trong cac nganh cong nghiép cap 1 va cép 2
trong téng s6 clia gia tri s&n xuét theo gia co ban va theo gia san xuét cho két qua
mot s6 nganh gan giéng nhau, mét s6 nganh khac nhau. Cu thé nhu sau:

- C6 1 nganh cép 1 va 8 nganh cép 2 c6 ty trong gan nhu nhau, nghia la
khéng cé anh hudng gi dang ké khi yéu t6 thué tiéu thu san pham cé hodc khéng
c6 tham gia vao tinh cd cau trong ndi bd nganh céng nghiép. Nhiing nganh nay
thudng chiém ty trong rat nhé (dudi 0,5%) hoac nhiing nganh cb ty trong yéu toé
thué tiéu thu san pham trong tng gia tri sdn xuat xap xi bang ty 1& chung toan
nganh.

- C6 1 nganh cép 1 va 3 nganh cép 3 cé ty trong gia tri san xuét theo gia co
ban nhd han ty trong tinh theo gia san xuat. Day la nhiing nganh c¢o ty 1& thué suat
clia thué tiéu thu san pham & muc rat cao, thudc nhiilng nhém nganh san pham
chiu thué tiéu thu dac biét nhu: Thudc 14, rudu bia, hodc san pham can diéu tiét
ngudi mua nhu: San xuét 6 t6, khai thac dau thé. Nhiing nganh nay cé ty trong
cao khi tinh theo gia san xuat (vi c6 tham gia clia yéu t6 thué tiéu thu san pham),
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bdi vay ty trong do Ia chua séat dung véi thuc t& bang ty trong tinh theo gié tri san
xuat gia co ban. Vi du nganh dau khi c6 ty trong 9,7% la séat dung hon so vdi
11,3% tinh bang gia tri san xuét theo gia san xuét, v.v.

- C6 1 nganh coéng nghiép céap 1 va 17 nganh céng nghiép cap 2 c6 ty trong
cla gia tri san xudt theo gia ca ban 16n hon ty trong cla gia tri san xuét theo gia
san xuat. Nhiing nganh nay déu la nhimng nganh khuyén khich tiéu ding hoac
xuat khau, bdi vay thué tiéu thu san phdm khoéng cao, tham chi mic thué suat
bang khéng, nhu d8i v6i hang hoa xuat khdu hodc san phdm phuc vu san xuat
néng nghiép, vi du nhu nganh khai thac than, may xuat khau, san xuéat da, giay
xuét kh&u, ché& bién thuy san xuat khau, san xuat phan bén, thudc trir sau, san
xuét thép, cac san pham tu kim loai, san xuat thiét bi may moéc dé trang bi cho céac
nganh kinh t& khac ... Chinh vi vy ma thué tiéu thu s&n phdm chiém ty trong thap
nén khi tham gia vao tinh ty trong clia cac nganh nay sé lam thap di so véi ty trong
tinh theo gia tri s&n xuét gia co ban; diéu dé phan anh bat hgp ly 1a khuyén khich
tiéu dung dé kich thich san xuat thi khi tinh lai c6 ty trong gidm di tuong déi. Trong
trudng hap nay, ty trong tinh theo gia tri san xuat gia co ban phan anh cao hon la
dung vGi hoat dong san xuét kinh doanh cla cac nganh nay.

Tom lai qua phan tich cac co cau 16n cla cac nganh cong nghiép nhu: Co
cdu thanh phan kinh t&, co cdu nganh kinh t&, ké c& co c4u vung lanh thd, cho
thdy ca cau tinh theo gia tri san xuat gia ca ban phan anh chinh xac hon, sat ding
thuc t€ hon v6i nhiing gi da dién ra trong qua trinh hoat déng san xudat kinh doanh
cla nganh, n6 khdng bi anh hudng cla nhan t6 bén ngoai la chinh sach thué gian
thu clia nha nuéc.

2. Mét s nhan xét

Thong qua sé liéu da tinh toan ching t6i rat ra nhiing nhan xét sau:

i. SO liéu phan anh day dd pham vi nganh céng nghiép ca nuéc. So vGi mot
s6 chi tiéu co lién quan nhu gia tri san xuét theo gia c6 dinh, s6 lugng ca sd, lao
ddng thi hoan toan hop ly, logic. Tir 6 kh&ng dinh s6 liéu ¢ do tin cay va dudc st
dung cong bd 1a soé liéu chinh thirc nam 2004 clia nganh céng nghiép.

ii. Quy trinh tinh toan va ky thuat tinh khéng khoé khan phic tap, c6 thé phd
bién phuong phap tinh dén cap tinh, huyén va ho c6 thé tinh dudc dé dang bang
mot phan mén chuyén dung cla Vu Théng ké cdng nghiép va xay dung bién
soan, cai dat huéng dan s dung.

iii. Nguén sé liéu dau vao phuc vu cho tinh toan hoan toan dua vao cac ché
dd bao céo va diéu tra hién hanh dang thuc hién hang nam, khéng can phai t8
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chlic thém cudc diéu tra va cling khéng can phai bé sung thém chi tiéu méi vao
phi€u diéu tra hién hanh.

Nhimng s6 liéu ban dau phuc vu cho tinh toan déu dudc thu thap tir sé liéu
san cb6 trong k& toan ctia doanh nghiép nhu: Doanh thu thuan, chi phi san xuat d&
dang, ton kho thanh phdm, s6 du hang gli ban chua thu dudc tién. Nhiing s6 liéu
goc tir k€ toan doanh nghiép bdo dam do tin cdy cao, ma khong gay phién ha,
khéng mat nhiéu thgi gian cla doanh nghiép.

iv. Phuong phéap, quy trinh va cac diéu kién phuc vu cho tinh toan déu phu
hop véi trinh d6 can bd hién tai, pht hdp v6i ngudn tai chinh con han ché.

TU nhiing nhan xét trén, c6 thé két luan 1a viéc thir nghiém tinh gia tri san
xuét theo gia co ban nganh coéng nghiép la thanh céng, c6 thé hoan thién dua vao
ap dung chinh thiic khong chi véi nganh céng nghiép ma cho tat cad cac nganh
kinh t€ khac.

Phuang phap luan da dudc nghién clu va dua vao th nghiém dat dudc
tinh kha thi cao va dac biét [a khéng phai thay d6i nhiéu trong ché d6 bao cao va
diéu tra hién hanh, khéng phai chi phi thém vé tai chinh khi dua vao thuc hién
chinh thic.

Tuy nhién khi dua vao thuc hién chinh thiic 3 pham vi toan bé nén kinh té
quéc dan can chd y mot s6 diém sau:

- Tinh cac yéu t6 doanh thu thuan, chénh I&éch san phdam dd dang, thanh
pham tén kho, hang gli ban phai théng nhat pham vi nganh hoat déng.
Viéc nay phai dudc kiém soat qua phiéu diéu tra cla diéu tra vién;

- Vi téng hop tinh toan tir don vi co s 1a doanh nghiép nén phai chi y téi
viéc dé bi tinh tring trong cac nganh san xuat hach toan toan nganh va
gitta don vi hach toan déc lap véi hach toan phu thuéc cé tinh dugc
doanh thu va hach toan dugc ton kho;

- Déi véi khu vuc kinh té ca thé khong vi qua cau toan vé mat ly luan ma
yéu cau tinh day di cac yéu t6 sé gay nang né, tén céng sdc, nhung két
qua cb khi lai dua dén do tin cay kém hon. Vi vay nén don gian vé
phuong phap tinh d8i véi khu vuc co sé ca thé, cu thé |a gia tri san xuét
theo gia co ban bang doanh thu thuan.

Tom lai, két qua th&r nghiém da dudc khing dinh ca vé phuong phap luan
va co sé thuc tién clia thu thap théng tin hién hanh. Van dé chi con la chi truong
va bién phap trién khai, dé s6m cbé thé tinh chi tiéu gia tri sdn xuat theo gia co ban
truc ti€p tir cac nganh kinh t€ qudc dan.
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Két luan va kién nghi

1. Két luan

a. DUng gia co ban trong tinh toan chi tiéu gia tri san xuat va gia tri tang
thém cho phép danh gia sat thuc nhat két qua hoat ddng san xuét cia nén kinh té.
Gia cd ban cé y nghia trong phan tich kinh t&, |4 co s dé cac nha san xuat dua ra
quyét dinh san xuét, dong thoi tranh dudc su méo mé khi dung gia san xuét trong
tinh toan gia tri sn xuat khi chinh sach thué san pham thay déi.

b. Chi tiéu gia tri s&n xuat va gia tri tang thém tinh theo gia co ban ¢o vi tri
dac biét quan trong trong cac chi tiéu nghién clu danh gia téc dd tang trudng va
co cdu cac nganh kinh t& quéc dan. O Viét Nam vé Iy luan cling nhu thuc tién té
chiic tinh gia tri san xuét va gia tri tang thém cda cac nganh kinh té€ dudc quan
tam rat s6m, nhung do céac yéu td khach quan vé ché dd ké toan tai chinh quéc
gia, trinh do k& toan, théng ké & co sG con thadp, do vay hai chi tiéu nay cla cac
nganh kinh t€ méi dudc tinh theo gia san xuét 1a chinh, con tinh theo gia co ban
chi dugc thuc hién & co quan théng ké téng hop cdp trung uong hodc 6 moét s6
tinh, thanh phé, nhung chi sau khi da c6 chi tiéu gia tri sdn xuat theo gia san xuét
va khong dugc st dung rong rai cho danh gia két qua san xuét cda cac nganh
kinh té.

c. Ngay nay véi cac diéu kién vé khach quan va chl quan clia co ché quan
ly kinh t€ va ché& dd ké toan tai chinh qudc gia nhu: Luat Thué gia tri gia tang ban
hanh thay thé Luat Thué doanh thu trudc day, k& toan doanh thu clGa doanh
nghiép khi thuc hién Luat Thu€ gia tri gia ting da tach riéng doanh thu thuan véi
thué gia tri gia tang (thué tiéu thu san phdm). M&t khac yéu cau théng tin clia cac
cap lanh dao, ngudi nghién ctu da thdy nhiing han ché nhudc diém cla gia tri san
xuét tinh theo gia san xuat va doi hdi can phai tinh theo gia co ban dé bé sung cho
yéu cAu méi cla quan ly. Véi nhitng y nghia trén, viéc trién khai tinh gia tri san
xudt theo gia co ban la yéu cau cd tinh tat yéu khach quan va hoan toan cé kha
nang thuc hién dudc trong diéu kién hién nay. Tuy nhién phai tuy thudc vao diéu
kién cu thé cla ting nganh, timg loai hinh co s kinh t& ma c6 cach tinh phl hop
dé dam bao tinh kha thi cao clia phuong phap va phai dua vao s6 liéu ké toan co
sG dé t6 chirc thu thap tinh toan chi tiéu théng ké téng hap quan trong nay.

d. Qua thuc té€ ap dung thir nghiém tinh chi tiéu gia tri sdn xuat cla nganh
cdng nghiép nam 2004 theo gia co ban, qua so sanh va phan tich sé liéu vé thanh
phan kinh t&€, co cdu cac nganh trong toan nganh céng nghiép gilta gia ca ban va
gia san xuat da minh ching tinh uu viét hon han vé y nghia kinh té&, tinh hiéu qua
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va tinh chinh xac cla gia co ban so v4i gia san xuat, dong thdi cling ching td kha
thi clia viéc dua vao ap dung trong thdi gian t6i. Dé tai da chi rd tat ca nhiing diéu
kién thuan Igi hién nay cGa nganh Thong ké khi ap dung gia co ban trong tinh
toan.

2. Kién nghi

Dé& ap dung gia co ban trong tinh toan chi tiéu gia tri sn xuét va gia tri tang
thém cla cac nganh kinh t€ phuc vu kip thdi cho yéu cau quan ly va hoach dinh
chinh sach hién nay, can thuc hién mét sé céng viéc sau:

a. Phai s6m c6 quyét dinh chinh thic b sung chi tiéu gia tri sn xuét va gia
tri tang thém cla cac nganh kinh t&€ theo gia cg ban trong viéc danh gia téc do
tang trudng, nghién clru cac ca cau kinh té€, cling nhu viéc tinh mét sé chi tiéu chat
luong khac clia cac nganh nhu: nang suét lao déng, cac chi sé chl yéu clia mot
s6 nganh... Néu c6 dudc quyét dinh tir c&p c6 thdm quyén méi dam bao tinh phap
ly cho nhiing céng viéc trién khai ti€p theo, déng thdi cé tac dong thic day cong
viéc dugc thuc hién nhanh va két qua cao.

b. Giai quyét triét dé vé phuong phap luan. Phuong phap luan la budc quyét
dinh m& d4u cho t6 chic thu thap théng tin va tinh toan chi tiéu, bdi vay yéu cau
phai s6m hoan thién phuang phap luan, tao tinh phap ly théng nhat trong ca nuéc
déi véi phuong phéap luan, bao dam tinh kha thi cao khi {mg dung phuong phap
vao thuc té.

c. Slra d6i, b6 sung ché dd bao cao va diéu tra co sd, nham cai dat day du
théng tin va t& chic thu thap théng tin c6 dd tin cay dam bao cho viéc tinh toan,
téng hop, phan t& chi tiéu gia tri sdn xuat va gia tri ting thém cla cac nganh kinh
t€ theo gia co ban mot cach kip thdi, chinh xac, dap (ng day da yéu cau cla cac
déi tuong dung tin; truéc mat d@m bao théng tin t6t hon cho co quan Dang, Nha
nudc, cac nha nghién clu, cac nha dau tu va yéu cau clia cac t6 chiic quoc té.

d. Can t8 chdc tinh toan thr nghiém it nhat trong hai nam véi s6 liéu chinh
thdc nam 2005 va 2006, nham muc dich hoan thién vé ky nang tinh toan, phuong
phap phan tich va nang dan chat luong s6 liéu; déng thoi co thdi gian dé tuyén
truyén huéng dan ngudi st dung hiéu biét va thay dudc y nghia kinh t& cla chi tiéu
khi diing vao cong viéc quan ly, hoach dinh chinh sach va nghién ciu.

e. Vu Hé théng Tai khoan qudc gia phdi hgp véi cac don vi cb lién quan
trong Téng cuc Thong ké dua ra k& hoach nghién ciu thuc ti&n nguén thong tin,
xay dung quy trinh dé cé thé ap dung gia co ban trong tinh toan chi tiéu gia tri san
Xuat, gia tri tang thém phu hop véi cam két clia Téng cuc Théng ké véi Quy Tién
té qudc t&€ vé chién ludc hoan thién, nang cao chat ludng tinh chi tiéu tdng san
ph&m trong nudc.
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Phu luc 1
Danh muc cac chuyén dé thuc hién trong dé tai

1. X4ac dinh gia tri cdc nhém san phdm trong tinh toan chi tiéu gia tri san
xudt va cac loai gia trong théng ké téng hap;

2. Thuc trang ap dung gia san xuét trong tinh toan chi tiéu gia tri sén xuéat
va gia tri ting thém tai Téng cuc Théng ké;

3. Phuong phap tinh gia tri sn xuat, gia tri tang thém theo gia co ban cda
cac nganh san xudt véat chat;

4. Phuong phap tinh gia tri san xuét, gia tri tang thém theo gia cc ban cla
cac nganh dich vu;

5. Kha nang (ng dung phuong phap tinh gia tri san xuat, gia tri tang thém
theo gia ca ban clia cac nganh san xuat vat chat;

6. Kha nang (ng dung phuong phap tinh gia tri san xuat, gia tri tang thém
theo gia co ban trong nganh cong nghiép;

7. Kha nang danh gia chi tiéu gia tri san xuét, gia tri ting thém theo gia co
ban cho Cuc Thong ké tinh, thanh phé truc thudc trung uong.

8. Phuong phap tinh chi tiéu gia tri sn xuat, gia tri tang thém theo gia co
ban cla khu vuc dich vu theo thanh phan kinh té

9. N&i dung va phuong phap tinh cac loai thué€ va 1é phi & Viét Nam trong
giai doan hién nay;

10. Thuc trang thué san xuét va ap dung trong théng ké tai khoan quéc gia
hién nay;

11. Tinh th&r nghiém gia tri sén xuét theo gia co ban nganh céng nghiép;

12. Phan tich so liéu gia tri sdn xuét cong nghiép theo gia co ban qua két
qua thd nghiém.
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Phu luc 2

Gia tri san xuat

cua doanh nghiép nganh céng nghiép nam 2004

Bon vi tinh: Ty dong

Gia tri san xuit theo gia co ban

Chénh léch cac khoan tén kho

Chiara
GTSX Thud
theo Doanh Chén | tiéu
gia | Le thu | Téng | chén | Chén | hléch | thy san
san g hua A A n g ) 2
n sG thuan | chénh | higch | hléch | giatri | pham
xuat cong lech | giatri | giatri | hang
nghiép | tén san ton | gui
kho | pham | kho | ban
dé | thanh | dang
dang | pham | trén
dudng
A B 1 2 3 4 S 6 7 8
TONG S6 749090 | 710969 | 697677 | 13292 | 4905 | 8330 57 | 38121
| | Phan theo khu vuc kinh té
1| Khu vuc qudc doanh 213939 | 202011 | 198140 3871 1566 | 2099 206 | 11928
2 | Khu vuc ngoai qudc doanh 177502 | 174583 | 169521 5062 1747 | 3297 19 2919
Khu vuc ¢6 v6n dau tu nudc
3 | ngoai 357648 | 334374 | 330016 4359 | 1592 | 2934 -167 | 23274
Phéan theo nganh cong
Il | nghiép cap 2
C | Cong nghiép khai thac 102307 | 86963 | 86811 152 46 98 9| 15344
Khai thac than cling, than
10 | non, than bun 11857 | 11734 | 11633 101 30 65 6 123
Khai thac dau tho, khi tu
nhién va céc hoat dong dich
11| v 84296 | 69179 | 69222 -43 -41 -2 0] 15117
13 | Khai thac quang kim loai 1179 1168 1153 16 3 13 0 11
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Khai thac da va khai thac
mo khac

Cdng nghiép ché bién
San xuat thuc pham va do
udng

Trong d6: - S&n xuét thyc
pham

- San xuat d6 udng

San xuat cac san pham
thudc 14, thudc lao

Dat

May trang phuc, thuéc va
nhudm da l6ng thu

Thudc, sa ché da, san xuét
vali, tui xach, yén dém

Ché bién gb va san xuat san
pham tir g6, tre, nta

Sén xuét gidy va san pham
tir gidy

Xut ban, in, sao bang ghi
cac loai

San xuét than cdc, san
pham dau md tinh ché va
nhién

San xuat hoa chét va cac
san pham hoa chat

San xuat cac san pham tir
cao su va plastic

Sén xuét cac san pham
khoang phi kim loai

San xuét kim loai
Sén xut cac san pham tur
kim loai

San xuat may maoc thiét bi

4975

746533

143837

126182

17655

13650

24977

27196

32350

9989

14039

10058

1790

43122

29194

41369

29078

27382

12396

4882

719384

137236

124429

12807

8758

24734

27090

32286

9874

13748

9890

1701

42515

28627

40241

28826

26942

12085

74

4804

703802

134743

121990

12753

8570

23977

26869

32060

9621

13344

9742

1678

41036

27955

39348

27440

25781

11734

78

15582

2493

2439

54

188

757

221

227

253

403

147

23

1479

673

892

1386

1161

351

93

5228

420

391

29

24

303

164

144

163

161

46

356

184

168

352

508

246

22

10088

1857

1832

25

164

471

67

196

98

218

85

22

1114

481

710

1041

645

121

267

216

216

-112

25

16

-15

93

27150

6601

1753

4848

4892

243

106

64

115

292

168

89

607

567

1129

253

439

311



30

31

32

33

34

35

36

37

40

41

San xuat thiét bi van phong
va may tinh

San xuat may moc va thigt
bi dien

San xuét radio, ti vi va thit
bi truyén thong

San xuét dung cu y t&, dung
cu chinh xac, dung cu quan
San xuét xe c6 dong co , ro
modc

San xuét phuong tién van tai
khac

San xuét giuang, td, ban,
ghé; san xuat cac san pham
khac

Tai ché

Cong nghiép dién, ga, néc
San xuat va phan phéi dién,
khi d6t, hai nuéc

Khai thac, loc va phan phéi
nudc

9966

23259

17707

2645

27062

38087

23380

163

44087

41413

2674

9966

22957

17534

2624

23820

37297

23238

160

41858

39217

2641

9995

22498

17277

2567

23389

36801

22477

157

41807

39197

2610

459

257

o7

431

496

762

51

20

31

50

200

159

223

295

632

51

19

32

259

143

60

225

195

127

-10

302

173

20

3242

790

142

2228

2195

33

75



Phu luc 3

Co cau gia tri san xuat nganh céng nghiép
Nam 2004 (theo gia thuc té)

Bon vi tinh: (%)

Gia tri san xuat theo gia co ban

Chénh léch cac khoan ton kho

Chiara
GTSX Thué
theo Doanh . Chénh | tiéu
gia Tén thu Tong | Chénh | Chénh | léch | thu
san "9 | thudn | chénh | lach | léch | giatri | san
x so o A U RPN - 2
xuat cong léch | giatri | giatri | hang | pham
nghiép | ton san | ton gui
kho | phdm | kho | ban
dé thanh | dang
dang | pham | trén
dudng
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
TONG S8 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0
| | Phan theo khu vuc kinh té
1| Khu vyc quéc doanh 2856 | 2841 | 2840 | 2912| 3192 | 2520 | 358.63 | 31.29
2 | Khu vye ngoai quéc doanh 2370 | 2456 | 2430 | 38.09| 3562 | 39.58 | 3282| 7.66
Khu vuc ¢6 v6n dau tu nudc
3 | ngoai 47.74 | 47.03 | 4730 | 3279 | 3246 | 3522 | -291.4 | 61.05
Phéan theo nganh cong
Il | nghiép cap 2
C | Cong nghiép khai thac 13.66 | 12.23 | 12.44 114 | 0.93 117 | 15.08 | 40.25
Khai thac than cing, than non,
10 | than bun 1.58 1.65 1.67 0.76 | 0.61 078 | 979 | 0.32
Khai thac dau tho, khi tu nhién
11 | va cac hoat dong dich vu 11.25 9.73 992 -032| -083| -0.03| 0.00]| 39.66
13 | Khai thac quang kim loai 0.16 0.16 0.17 012] 0.07| 015] -0.02| 0.03
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Khai thac da va khai thac mo
khac

Céng nghiép ché bién
San xuat thuc pham va do
uéng

Trong d6: - S&n xuét thyc
pham

- San xuat d6 udng

San xuat cac san pham thudc
|4, thudc lao

Dat

May trang phuc, thuéc va
nhudm da l6ng thu

Thudc, sa ché da, san xuét
vali, tui xach, yén dém

Ché bién g6 va san xuét san
pham tir g, tre, nira

$an xuat gidy va san pham tur
giay

Xuét ban, in, sao bang ghi cac
loai

San xuat than cdc, san pham
dau mo tinh ché va nhién

San xuat hoa chat va cac san
pham hoéa chat

San xuat cac san pham tir cao
su va plastic

Sén xuét cac san pham
khoang phi kim loai

San xuét kim loai
Sén xuét cac san pham tir kim

loai

San xuat may maoc thiét bi

0.66

80.46

19.20

16.84

2.36

1.82

3.33

3.63

4.32

1.33

1.87

1.34

0.24

5.76

3.90

5.52

3.88

3.66

1.65

77

0.69

81.88

19.30

17.50

1.80

1.23

3.48

3.81

4.54

1.39

1.93

1.39

0.24

5.98

4.03

5.66

4.05

3.79

1.70

0.69

81.56

19.31

17.49

1.83

1.23

3.44

3.85

4.60

1.38

1.91

1.40

0.24

5.88

4.01

5.64

3.93

3.70

1.68

0.59

98.47

18.76

18.35

0.41

1.42

5.69

1.66

1.71

1.90

3.03

1.11

0.17

11.12

5.06

6.71

10.43

8.73

2.64

1.08

98.02

8.96

7.97

0.59

0.48

6.18

3.34

2.93

3.32

3.28

0.94

0.03

7.26

3.75

3.42

7.18

10.36

5.01

0.27

98.81

22.29

21.99

0.30

1.97

5.66

0.80

2.35

1.17

2.61

1.02

0.26

13.37

5.78

8.92

12.50

1.74

1.45

5.31

87.21

377.25

377.25

0.00

0.85

-30.42

-17.78

-195.9

-12.88

42.94

28.54

0.03

14.98

12.95

25.97

-13.00

13.63

-26.25

0.24

53.90

17.32

4.60

12.72

12.83

0.64

0.28

0.17

0.30

0.77

0.4

0.23

1.59

1.49

2.96

0.66

1.15

0.82



30

31

32

33

34

35

36

37

40

41

San xuat thiét bi van phong va
may tinh

San xuat may moc va thiét bi
dién

San xuét radio, ti vi va thiét bi
truyén thong

San xuét dung cu y t&, dung
cu chinh xac, dung cu quan
San xuét xe c6 dong co , ro
moGc

San xuét phuong tién van tai
khac

S&n xuéit giuang, td, ban, ghé;
san xuat cac san pham khac
Téai ché

Cong nghiép dién, ga, néc
San xuat va phan phéi dién,
khi dot, hoi nuéc

Khai thac, loc va phan phéi
nudc

1.33

3.11

2.36

0.35

3.61

5.08

3.12

0.02

5.89

5.53

0.36

1.40

3.23

247

0.37

3.35

5.25

3.27

0.02

5.89

5.52

0.37

1.43

3.22

2.48

0.37

3.35

5.27

3.22

0.02

5.99

5.62

0.37

-0.22

3.45

1.93

0.43

3.24

3.73

5.73

0.02

0.39

0.15

0.23

1.01

4.07

3.25

0.18

4.55

6.01

12.88

0.03

1.04

0.39

0.66

-0.83

3.1

1.72

0.72

2.70

2.34

1.53

0.02

0.02

0.02

0.00

-17.44

-0.85

-19.74

-20.31

-31.03

11.01

4.67

0.00

-2.30

0.00

-2.30

0.00

0.79

0.45

0.05

8.50

2.07

0.37

0.01

5.85

5.76

0.09

78



Phu luc 4

Co ciu cac yéu td cau thanh gia tri san xuat

cua doanh nghiép nganh cdng nghiép nam 2004

BDon vi tinh: (%)

Gia tri san xuat theo gia cd ban
Chénh léch cac khoan ton kho
Chiara
GTSX Thué
theo Doanh . Chénh | tiéu
gia Tén thu Tong | Chénh | Chénh | léch | thu
san 9 | thuan | chénh | lech | léch giatri | san
", SO n R D oes Troes \ 2
xuat cong léch | giatri | giatri | hang | pham
nghiép | ton san | ton gl
kho | pham | kho ban
dé | thanh | dang
dang | pham | trén d-
dng
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
TONG S6 100.0 | 94.91 | 93.14 1.77| 0.65| 1.1 0.01 | 5.09
| | Phan theo khu vuc kinh té
1| Khu vue quéc doanh 100.0 | 9442 | 9262 1.81 073 098] 0.10| 558
2 | Khu vyc ngoai quéc doanh 100.0 | 98.36 | 95.50 285 | 0.98 186 | 0.01| 1.64
Khu vuc c6 von dau tu nudc
3 | ngoai 100.0 | 9349 | 9227 122 045| 082| -0.05| 6.51
Phén theo nganh cong
Il | nghiép cap 2
C | Cong nghiép khai thac 100.0 | 85.00 | 84.85 015| 0.04| 0.10| 0.01| 15.00
Khai thac than cttng, than non,
10 | than bun 100.0 | 98.96 | 98.11 085| 025| 055| 005| 1.04
Khai thac dau thd, khi tu nhién
11 | va cac hoat dong dich vu 100.0 | 82.07| 8212| -0.05| -005| 0.00| 0.00]| 17.93
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Khai thac quang kim loai
Khai thac da va khai thac mé
khac

Céng nghiép ché bién
San xuat thuc pham va do
uéng

Trong d6: - S&n xuét thyc
pham

- San xuat d6 udng

San xuat cac san pham thudc
|4, thudc lao

Dat

May trang phuc, thuéc va
nhudm da l6ng thi

Thudc, sa ché da, san xuét
vali, tui xach, yén dém

Ché bién g6 va san xuét san
pham tir g, tre, nira

$an xuat gidy va san pham tur
giay

Xuét ban, in, sao bang ghi cac
loai

San xuat than cdc, san pham
dau mo tinh ché va nhién

San xuat hoa chat va cac san
pham hoéa chat

San xuat cac san pham tir cao
su va plastic

Sén xuét cac san pham
khoang phi kim loai

San xuat kim loai
Sén xuét cac san pham tir kim
loai

100.0

100.0

100.0

100.0

100.00

100.00

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

80

99.09

98.13

96.59

95.41

98.61

72.54

64.16

99.03

99.61

99.80

98.85

97.92

98.33

95.02

98.99

98.06

97.27

99.13

98.40

97.75

96.56

94.42

93.68

96.68

72.23

62.78

96.00

98.80

99.10

96.31

95.05

96.86

93.73

95.16

95.75

95.11

94.37

94.16

1.34

1.57

217

1.73

1.93

0.31

1.38

3.03

0.81

0.70

2.53

2.87

1.46

1.28

3.43

2.30

2.16

4.77

4.24

0.28

1.06

0.80

0.29

0.31

0.16

0.17

1.21

0.60

0.44

1.63

1.15

0.46

0.08

0.83

0.63

0.41

1.21

1.86

1.06

0.45

1.37

1.29

1.45

0.14

1.20

1.89

0.25

0.60

0.98

1.55

0.84

1.20

2.58

1.65

1.72

3.58

2.36

0.00

0.06

0.01

0.15

0.17

0.00

0.00

-0.07

-0.04

-0.35

-0.07

0.18

0.16

0.00

0.02

0.03

0.04

-0.03

0.03

0.91

1.87

3.41

4.59

1.39

27.46

35.84

0.97

0.39

0.20

1.15

2.08

1.67

4.98

1.41

1.94

2.73

0.87

1.60




29

30

31

32

33

34

35

36

37

40

41

San xuat may maoc thiét bi
San xuat thiét bi van phong va
may tinh

San xuat may moc va thiét bi
dién

San xuét radio, ti vi va thiét bi
truyén thong

San xuét dung cu y t&, dung
cu chinh xac, dung cu quan
San xuét xe c6 dong co , ro
moGc

San xuét phuong tién van tai
khac

S&n xuéit giuang, td, ban, ghé;
san xuat cac san pham khac
Téai ché

Cong nghiép dién, ga, néc
San xuat va phan phéi dién,
khi dot, hoi nuéc

Khai thac, loc va phan phéi
nudc

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

97.49

100.00

98.70

99.02

99.23

88.02

97.93

99.39

98.39

94.95

94.70

98.75

94.66

100.29

96.73

97.57

97.07

86.43

96.62

96.14

96.45

94.83

94.65

97.59

2.83

-0.29

1.97

1.45

2.16

1.59

1.30

3.26

1.94

0.12

0.05

1.16

1.98

0.50

0.86

0.90

0.33

0.83

0.77

2.70

0.88

0.12

0.05

1.21

0.97

-0.69

1.11

0.81

2.27

0.83

0.51

0.54

1.06

0.00

0.00

0.01

-0.12

-0.10

0.00

-0.26

-0.44

-0.07

0.02

0.01

0.00

0.00

0.00

-0.05

2.51

0.00

1.30

0.98

0.77

11.98

2.07

0.61

1.61

5.05

5.30

1.25

81
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Mé dau

Gia tri san xuat theo nganh kinh t& 1a chi tiéu kinh t&€ t6ng hop phan anh
toan bd gia tri clia sdn pham vat chat va dich vu san xuat ra trong mot thoi ky
nhat dinh. Gia tri sn xuét c6 thé tinh theo gia co ban hoac gia san xuét. Hién nay
Téng cuc Théng ké dang ap dung gia san xuat trong tinh toan chi tiéu nay. Tinh
theo gia san xuéat phu hop véi ché dd hach toan, ké toan va hé théng thué san
xuat trudéc day. Tai ky hop th(r 11 clia Qudc hoi khoa IX da thong qua Luat Thué
gia tri gia tang va c6 hiéu luc tir ngay 1/1/1999 thay cho Luét thué Doanh thu va
ché& dd hach toan, ké& toan ciing c6 nhiing d6i méi, vi vay viéc ap dung gia san
xuét dé tinh chi tiéu gia tri sn xuat theo nganh kinh t& boc 16 nhimg bat cap.

Trén giac d6 phan tich kinh t&, viéc ap dung gia san xuat dé tinh chi tiéu
gia tri san xuét sé phan anh khong ding ban chét kinh t€ clia hoat déng san xuét
kinh doanh & ca s48. Gia san xuét khéng phan anh thuc té sé tién don vi san xuat
hang héa va dich vu thu dudc khi ban san phdm cla minh va ciing khéng phan
anh dung s6é tién ngudi mua thuc su phai trd dé c6 dudc hang héa va dich vu
ngudi mua can.

Hién nay, ché dd bao cao théng ké dinh ky ban hanh theo Quyét dinh s6
75 /2003/QD-TCTK ngay 15 thang 01 ndm 2003 cta Téng cuc trudng Téng cuc
Théng ké quy dinh phuong phap tinh chi tiéu gia tri san xuét cla cac nganh kinh
t€ c6 bat cap véi moét trong cac nguyén nhan do tinh chi tiéu nay theo gia san
xuat. Trong k& hoach phat trién théng ké tai khoan quéc gia va theo cam két clia
Téng cuc Théng ké véi Quy Tién té quéc t&, tir nam 2005 Téng cuc Théng ké sé
ap dung gia cd ban. Diéu nay da dat ra cho nganh Théng ké can nghién ciu khai
niém, ndi dung, phuong phap tinh va kha nang ap dung gia co ban trong tinh toan
chi tiéu gia tri sén xuét ctia cac nganh kinh té.

Véi phuong chdm nghién c(u khoa hoc phuc vu thiét thuc cho thuc tién,
Vién Khoa hoc Théng ké da dé xuat nghién ctu dé tai cAp Téng cuc: “Nghién ciiu
kha nang tinh toan chi tiéu gia tri sn xuat, gia tri tang thém clia cac nganh kinh
t€ theo gia co ban” trong hai nam 2004 va 2005. Pé tai do thac si Nguyén Bich
Lam — Pho vién trudng Vién Khoa hoc théng ké 1am ch nhiém, c& nhan Dinh Thi
Thuy Phuong 1am thu ky vé6i su tham gia cia CN. Vi Van Tuén - Vu truéng Vu
Théng ké Céng nghiép va Xay dung, CN. P6 Van Huan — Nghién cu vién Vién
Khoa hoc théng ké va moét s6 nghién clu vién cla Vién Khoa hoc thong ké,
chuyén vién cla cac vu: Théng ké Cong nghiép va xay dung, Hé théng tai khoan
qudc gia.



Mở đầu


Giá trị sản xuất theo ngành kinh tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của sản phẩm vật chất và dịch vụ sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. Giá trị sản xuất có thể tính theo giá cơ bản hoặc giá sản xuất. Hiện nay Tổng cục Thống kê đang áp dụng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu này. Tính theo giá sản xuất phù hợp với chế độ hạch toán, kế toán và hệ thống thuế sản xuất trước đây. Tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá IX đã thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng và có hiệu lực từ ngày 1/1/1999 thay cho Luật thuế Doanh thu và chế độ hạch toán, kế toán cũng có những đổi mới, vì vậy việc áp dụng giá sản xuất để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo ngành kinh tế bộc lộ những bất cập. 


Trên giác độ phân tích kinh tế, việc áp dụng giá sản xuất để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất sẽ phản ánh không đúng bản chất kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh ở cơ sở. Giá sản xuất không phản ánh thực tế số tiền đơn vị sản xuất hàng hóa và dịch vụ thu được khi bán sản phẩm của mình và cũng không phản ánh đúng số tiền người mua thực sự phải trả để có được hàng hóa và dịch vụ người mua cần. 


Hiện nay, chế độ báo cáo thống kê định kỳ ban hành theo Quyết định số 75 /2003/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế có bất cập với một trong các nguyên nhân do tính chỉ tiêu này theo giá sản xuất. Trong kế hoạch phát triển thống kê tài khoản quốc gia và theo cam kết của Tổng cục Thống kê với Quỹ Tiền tệ quốc tế, từ năm 2005 Tổng cục Thống kê sẽ áp dụng giá cơ bản. Điều này đã đặt ra cho ngành Thống kê cần nghiên cứu khái niệm, nội dung, phương pháp tính và khả năng áp dụng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế.



Với phương châm nghiên cứu khoa học phục vụ thiết thực cho thực tiễn, Viện Khoa học Thống kê đã đề xuất nghiên cứu đề tài cấp Tổng cục: “Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản” trong hai năm 2004 và 2005. Đề tài do thạc sĩ Nguyễn Bích Lâm – Phó viện trưởng Viện Khoa học thống kê làm chủ nhiệm, cử nhân Đinh Thị Thuý Phương làm thư ký với sự tham gia của CN. Vũ Văn Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, CN. Đỗ Văn Huân – Nghiên cứu viên Viện Khoa học thống kê và một số nghiên cứu viên của Viện Khoa học thống kê, chuyên viên của các vụ: Thống kê Công nghiệp và xây dựng, Hệ thống tài khoản quốc gia.  



Mục tiêu của đề tài: nghiên cứu khái niệm, nội dung, phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế theo giá cơ bản và khả năng áp dụng loại giá này đối với ngành công nghiệp. Với mục tiêu này, ban chủ nhiệm đề tài đã tập trung nghiên cứu 4 nội dung chính sau đây:


i. Khái niệm, định nghĩa và nội dung các loại giá dùng trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm; 


ii. So sánh sự khác biệt giữa các loại giá và luận giải ưu điểm của việc dùng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm;


iii. Nghiên cứu phương pháp đánh giá chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm theo giá cơ bản; 


iv. Nghiên cứu khả năng tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp theo giá cơ bản.


Sau hai năm nghiên cứu với sự phối hợp của Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê Vĩnh Phúc và các cán bộ nghiên cứu khoa học, đề tài đã hoàn thành những nội dung nghiên cứu qua 12 chuyên đề khoa học
. Dựa vào các kết quả nghiên cứu, ban chủ nhiệm đề tài tổng hợp, hệ thống hóa thành báo cáo tóm tắt kết quả đề tài nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản”, ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo gồm 3 phần:


- Phần I: Thực trạng áp dụng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của ngành Thống kê hiện nay;


- Phần II: Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành kinh tế và khả năng áp dụng; 


- Phần III: Tính thử nghiệm chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá cơ bản.


Nghiên cứu phương pháp luận, khả năng ứng dụng giá cơ bản vào thực tế tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm là vấn đề khó, phức tạp, đòi hỏi phải có thời gian để các nhà quản lý và các đối tượng dùng tin hiểu và thừa nhận tính ưu việt của loại giá này. Trong khuôn khổ một đề tài khoa học, chắc chắn kết quả nghiên cứu sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Ban chủ nhiệm đề tài mong nhận được ý kiến góp ý để chúng tôi hoàn thiện thêm.


                                                                 Ban chủ nhiệm đề tài   


Phần I. Thực trạng áp dụng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm 


của ngành Thống kê hiện nay


I. Thực trạng áp dụng giá sản xuất 



Ngày 25 tháng 12 năm 1992, Thủ t​ướng Chính phủ ra Quyết định 183/TTg về việc Việt Nam chính thức áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia trên phạm vi cả nư​ớc và tính một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của hệ thống này cho các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ​ương thay cho Hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân. Trong những năm vừa qua, công tác thống kê tài khoản quốc gia đã từng bước đ​ược hoàn thiện và phát triển. Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của Hệ thống tài khoản quốc gia như​: Giá trị sản xuất, tổng sản phẩm trong n​ước, tích lũy tài sản, tiêu dùng cuối cùng; thu nhập quốc gia; để dành, v.v, đã thực sự là căn cứ quan trọng để Chính phủ, các Bộ ngành đánh giá, phân tích thực trạng và xu h​ướng phát triển của đất n​ước.



Tuy nhiên, tr​ước những đòi hỏi ngày càng cao về chất l​ượng số liệu của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà n​ước và những ng​ười dùng tin, công tác thống kê tài khoản quốc gia còn thể hiện một số hạn chế như​ các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp chư​a đ​ược phân tổ chi tiết theo các khu vực thể chế, chư​a trở thành căn cứ phục vụ Chính phủ rà soát, điều chỉnh và hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô. Trong số những chỉ tiêu đó, giá trị sản xuất của các ngành kinh tế là chỉ tiêu thu hút quan tâm của nhiều ng​ười dùng tin nh​ưng cũng còn bất cập về phạm vi, ph​ương pháp luận và giá cả dùng để tính toán. Sau đây chúng tôi đề cập tới thực trạng áp dụng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế hiện nay ở Tổng cục Thống kê.


Trong phần này của đề tài sẽ đề cập tóm tắt thực trạng về phương pháp tính chỉ tiêu GTSX theo giá sản xuất của ngành Thống kê được quy định trong chế độ báo cáo thống kê định kỳ ban hành theo Quyết định số 75 /2003/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Do thực tế nguồn thông tin, có thể quy phương pháp tính vào 2 khu vực: Khu vực dựa vào chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp - áp dụng cho khu vực doanh nghiệp và khu vực hợp tác xã, cá thể và hộ gia đình. Đối với khu vực áp dụng chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp, những bất cập, tồn tại của phương pháp tính theo giá sản xuất diễn ra ở tất cả các ngành và được trình bày trong phần “Một số bất cập chung”. Bất cập về phương pháp tính đối với khu vực hợp tác xã, cá thể và hộ gia đình được đề cập trong phần “Bất cập riêng của một số ngành”. 


1. Một số bất cập chung



Hiện nay, Tổng cục Thống kê quy định: GTSX theo giá sản xuất bằng Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cộng với Thuế VAT phát sinh phải nộp, thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh phải nộp, thuế xuất khẩu phát sinh phải nộp cộng với Thuế VAT theo phương pháp trực tiếp phải nộp cộng với thu do bán sản phẩm phụ (đối với trường hợp doanh thu tiêu thụ nhỏ không hạch toán riêng, không tách ra được để đưa về ngành tương ứng) cộng với thu do cho thuê thiết bị, máy móc có người điều khiển và các tài sản khác (không kể đất) cộng với thu do bán phế liệu thu hồi, sản phẩm kèm theo tận thu được trong quá trình sản xuất cộng với giá trị các mô hình công cụ v.v, là tài sản cố định tự trang bị cho đơn vị cộng với chênh lệch cuối kỳ trừ đầu kỳ về thành phẩm tồn kho, hàng gửi đi bán, sản phẩm dở dang và các chi phí dở dang còn lại khác
.



Phương pháp tính nêu trên không đảm bảo đúng nội dung của chỉ tiêu theo khái niệm giá sản xuất (vì bao gồm cả thuế VAT) nên gây ra bất cập không đáng có. Nếu GTSX tính theo giá cơ bản, khi đó các yếu tố về thuế sản phẩm phát sinh phải nộp thường có độ tin cậy không cao, không cần thu thập và đưa vào công thức tính.



Phương pháp tính GTSX theo giá sản xuất như trong chế độ báo cáo thống kê định kỳ tài khoản quốc gia bao gồm cả thuế giá trị gia tăng sẽ gây ra sự thiếu thống nhất, điều đó không xảy ra khi tính theo giá cơ bản. Để minh họa điều này chúng ta xét ví dụ sau: Giả sử trong năm 2004, doanh nghiệp công nghiệp A mua nguyên, vật liệu trị giá 10 triệu đồng từ đơn vị thương mại để đưa vào sản xuất, phải nộp thuế giá trị gia tăng là 1 triệu đồng (thuế này sẽ được khấu trừ khi doanh nghiệp bán sản phẩm). Trong năm, doanh nghiệp A dùng nguyên, vật liệu đưa vào sản xuất và tạo ra giá trị hàng hóa bán trên thị trường theo giá cơ bản (không bao gồm bất kỳ loại thuế sản phẩm nào) là 15 triệu đồng. Xét hai trường hợp sau:


i. Doanh nghiệp A bán hết sản phẩm sản xuất ra: giá trị sản xuất theo giá cơ bản là 15 triệu đồng, giá trị sản xuất theo phương pháp tính của Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia là 15,5 triệu đồng vì bao gồm 0,5 triệu đồng thuế VAT phát sinh phải nộp (Thuế VAT phát sinh khi bán sản phẩm là 1,5 triệu đồng, doanh nghiệp A được khấu trừ 1 triệu);


ii. Doanh nghiệp A bán được 90% số sản phẩm sản xuất ra: Giá trị sản   xuất theo giá cơ bản vẫn là 15 triệu đồng (gồm doanh thu thuần 13,5 triệu đồng và tồn kho là 1,5 triệu đồng). Giá trị sản xuất theo phương pháp tính của Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia là 15,45 triệu đồng, gồm các khoản doanh thu thuần 13,5 triệu đồng, tồn kho 1,5 triệu đồng và thuế VAT phát sinh phải nộp là 0,45 triệu đồng (1,35 triệu do bán 90% sản phẩm trừ đi thuế VAT được khấu trừ 0,9 triệu). 


Chất lượng tính toán của một chỉ tiêu càng được nâng cao nếu lượng thông tin cần phải thu thập để tính chỉ tiêu đó càng ít. Trong trường hợp dùng giá sản xuất để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất cần phải thu thập thông tin về thuế sản phẩm phát sinh phải nộp ở cấp vi mô, trong khi đó nếu tính theo giá cơ bản sẽ không cần những thông tin này. 


áp dụng giá cơ bản để tính chỉ tiêu GTSX sẽ loại trừ được ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách thuế sản phẩm của Nhà nước, đặc biệt đối với các nước đang phát triển trong xu thế toàn cầu hóa và thương mại hóa hiện nay. 


2. Bất cập của một số ngành


Nhìn chung, bất cập hiện nay trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá sản xuất của các ngành kinh tế thể hiện trên một số nét sau:


- Đối với một số ngành áp dụng phương pháp xác định giá trị trực tiếp từ giá và lượng, yếu tố giá dùng trong tính toán chưa phù hợp (Ví dụ như ngành nông nghiệp lấy giá trong bảng cân đối sản phẩm). Trong nhiều trường hợp, giá dùng để tính thực chất là giá cơ bản (giá tại chợ nông thôn không bao gồm bất kỳ loại thuế sản phẩm nào);


 - Phương pháp xác định giá trị trực tiếp từ giá và lượng áp dụng đối với ngành xây dựng là chưa thỏa đáng vì đặc trưng sản xuất của ngành xây dựng tạo ra sản phẩm đơn chiếc, có giá trị hoàn toàn khác nhau cho dù diện tích, loại công trình giống nhau;


- Phương pháp tính của một số ngành chưa chính xác, trong cùng một ngành hướng dẫn hai phương pháp nhưng hai phương pháp không đồng nhất (ngành kinh doanh bất động sản và dịch vụ tư vấn); 


- Phương pháp tính của nhóm ngành dịch vụ sự nghiệp và các dịch vụ khác như giáo dục đào tạo, y tế, hoạt động cứu trợ xã hội và hoạt động văn hóa thể thao v.v, hoàn toàn theo nội dung của giá cơ bản vì không bao gồm bất kỳ một loại thuế sản phẩm nào.


Tóm lại phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá sản xuất hiện nay của Tổng cục Thống kê còn một số bất cập, đó là sự pha trộn giữa giá sản xuất và giá cơ bản. Những bất cập này dễ ràng khắc phục nếu áp dụng giá cơ bản.


II. áp dụng giá sản xuất của thống kê quốc tế


Tổng sản phẩm trong n​ước có thể tính theo ba phư​ơng pháp, mỗi ph​ương pháp đư​ợc xây dựng trên các góc độ khác nhau: Phư​ơng pháp sản xuất thực hiện trên góc độ sản xuất tạo ra sản phẩm là hàng hóa và dịch vụ cho xã hội; ph​ương pháp thu nhập đứng trên góc độ các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra thu nhập và ph​ương pháp sử dụng đứng trên góc độ sử dụng hàng hóa và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu cuối cùng của nền kinh tế. Mỗi ph​ương pháp đều có ​ưu và như​ợc điểm riêng và sử dụng phư​ơng pháp nào trong tính toán chỉ tiêu GDP phụ thuộc vào nguồn thông tin hiện có, trình độ thống kê và điều kiện hạch toán trong từng thời kỳ khác nhau của mỗi quốc gia.  


Ph​ương pháp sản xuất: Tổng sản phẩm trong nư​ớc tính theo ph​ương pháp này th​ường đư​ợc áp dụng tại các nư​ớc đang phát triển, có trình độ thống kê ch​ưa cao và cung cấp cho các nhà quản lý, lập chính sách bức tranh toàn cảnh về toàn bộ sản phẩm sản xuất ra, về chi phí của tất cả các ngành kinh tế. Bên cạnh những ​ưu điểm nêu trên, phư​ơng pháp sản xuất có một số như​ợc điểm chủ yếu sau:


· Khó đảm bảo phạm vi thu thập thông tin để tính đầy đủ kết quả của các hoạt động sản xuất. Chẳng hạn, theo khái niệm sản xuất, giá trị của các hoạt động bất hợp pháp tạo ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho thị trư​ờng và các hoạt động hợp pháp nh​ưng tạo ra các sản phẩm bất hợp pháp đều phải tính vào giá trị sản xuất
. Nh​ưng trong thực tế rất khó thu thập đ​ược thông tin của các hoạt động này.


· Do GDP đ​ược tính gián tiếp qua giá trị sản xuất và chi phí trung gian nên chất lư​ợng tính GDP còn phụ thuộc vào chất lượng tính chỉ tiêu chi phí trung gian. Đơn vị sản xuất thường có xu hướng hạch toán tăng chi phí để giảm thuế và tăng lợi nhuận. Các nhà Thống kê rất khó kiểm soát chất l​ượng thông tin về chi phí sản xuất để từ đó tính toán chính xác, nâng cao chất l​ượng của chỉ tiêu chi phí trung gian.


Vì vậy đối với các nư​ớc có trình độ thống kê khá, vì lý do về nhân lực và tài chính mà phải lựa chọn một trong ba phương pháp tính chỉ tiêu GDP th​ường không áp dụng phư​ơng pháp sản xuất để tránh đ​ược các nh​ược điểm nêu trên.    


Ph​ương pháp sử dụng: GDP tính theo phư​ơng pháp này cung cấp những thông tin về bên cầu của nền kinh tế nh​ư: Tiêu dùng, tích lũy, xuất, nhập khẩu, giúp cho Chính phủ và các nhà quản lý đ​ưa ra chính sách kích cầu dẫn tới tăng trưởng kinh tế. Phương pháp sử dụng có một số ​ưu điểm về mặt tính toán nh​ư sau:


· Ph​ương pháp này không phải giải quyết vấn đề nan giải về việc tính giá trị của các hoạt động bất hợp pháp và các hoạt động hợp pháp nh​ưng tạo ra các sản phẩm bất hợp pháp như​ ph​ương pháp sản xuất gặp phải. 


· Thông tin về chi tiêu dùng và tích lũy th​ường sát với thực tế hơn so với thông tin về kết quả sản xuất và chi phí sản xuất.Thông th​ường các hộ chỉ khai thấp thu nhập chứ hiếm khi khai thấp chi tiêu trong các cuộc điều tra. Thông tin về xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ dễ thu thập và th​ường đảm bảo về phạm vi. Vì vậy đối với nhà Thống kê, phư​ơng pháp sử dụng dễ tính toán và cho chất l​ượng số liệu cao hơn.


Tuy vậy ph​ương pháp sử dụng có một số nh​ược điểm: Số lư​ợng hộ gia đình trong nền kinh tế rất lớn vì vậy không thể tiến hành điều tra định kỳ thường xuyên để thu thập thông tin từ tất cả các hộ. Đối với các nư​ớc đang phát triển, sản xuất nhỏ, manh mún còn phổ biến, hệ thống luật pháp ch​ưa đầy đủ, ý thức chấp hành luật chưa nghiêm nên khó thu thập đ​ược chính xác những thông tin về tiêu dùng và xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Thực tế ở n​ước ta, ngành Thống kê gặp không ít khó khăn khi tính toán giá trị của hàng hóa xuất, nhập khẩu lậu qua biên giới, trên biển.      

Ph​ương pháp thu nhập: GDP tính theo phư​ơng pháp này sẽ cung cấp thông tin cho các nhà quản lý và lập chính sách dùng để đánh giá về hiệu quả (qua chỉ tiêu thặng d​ư) và năng xuất của hoạt động sản xuất. Tuy vậy, chất lượng tính toán thấp của các chỉ tiêu cấu thành nên GDP của phư​ơng pháp này là hạn chế lớn nhất. Rất khó thu thập thông tin và tính toán chính xác thu nhập của ng​ười lao động từ sản xuất. Tâm lý của ng​ười lao động không muốn cung cấp thông tin chính xác về thu nhập của họ. 

Khấu hao tài sản cố định cũng rất khó tính đ​ược chính xác vì thời gian dự kiến sử dụng trong sản xuất của tài sản thay đổi th​ường xuyên, giá trị của tài sản phụ thuộc vào tiến bộ của khoa học công nghệ. Rất khó thu thập thông tin và tính chính xác đ​ược chỉ tiêu thặng d​ư vì đơn vị sản xuất thư​ờng hạch toán tăng chi phí để giảm thặng d​ư.        

Từ những ​ưu và nh​ược điểm của ba ph​ương pháp tính GDP, phư​ơng pháp sử dụng th​ường đư​ợc áp dụng và cho kết quả tính toán với chất l​ượng cao nhất, tiếp đến là phương pháp sản xuất. Ph​ương pháp thu nhập áp dụng khi muốn biết tỷ lệ của các nhân tố tham gia vào quá trình sản xuất. Các nư​ớc có nền thống kê khá phát triển đều áp dụng phư​ơng pháp sử dụng để tính GDP. Các nư​ớc phát triển nh​ư: úc, Canađa, Mỹ đều tính cho cả ba ph​ương pháp, trong đó áp dụng giá cơ bản cho ph​ương pháp sản xuất
. 


Qua nghiên trang Web thống kê của một số nước và các quyển niên giám thống kê (úc, Mỹ, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Indonesia, Philippine) cho thấy không có nước nào dùng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế. Khi áp dụng phương pháp sản xuất, các nước đều dùng giá cơ bản và không thấy nước nào dùng đồng thời cả hai loại giá: Giá cơ bản và giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất. Có lẽ họ tránh gây nhầm lẫn cho người dùng tin.    


Phần II: Ph​ương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành kinh tế và khả năng áp dụng


I. Một số vấn đề cơ bản về chỉ tiêu giá trị sản xuất

1. Định nghĩa và phân loại hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế


Hoạt động sản xuất của nền kinh tế tạo ra sản phẩm dưới dạng hàng hóa vật chất và dịch vụ. Định nghĩa và đặc trưng của hàng hóa và dịch vụ có những nét khác nhau cơ bản:


1.1. Hàng hóa là sản phẩm vật chất được tạo ra để thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng, do vậy quyền sở hữu đối với hàng hóa được xác lập và qua đó người ta có thể chuyển nhượng quyền sở hữu từ một thực thể này tới một thực thể khác trong nền kinh tế. Nhu cầu đối với hàng hóa xuất phát từ các hộ gia đình; khu vực phi tài chính; khu vực nhà nước và từ khu vực nước ngoài. Quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá diễn ra hoàn toàn riêng biệt, đây là nét đặc trưng kinh tế quan trọng, riêng có của hàng hóa. 


1.2. Dịch vụ là sản phẩm tạo ra bởi quá trình sản xuất nhưng không là một thực thể tồn tại riêng biệt trong nền kinh tế mà qua đó người ta có thể xác lập quyền sở hữu đối với nó. Quá trình trao đổi và sản xuất dịch vụ diễn ra đồng thời và do vậy không có tồn kho đối với dịch vụ. 



Tùy theo mục đích nghiên cứu của thống kê tổng hợp, hàng hóa và dịch vụ thường chia thành ba nhóm: Hàng hóa và dịch vụ có tính thị trường; hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy; hàng hóa và dịch vụ phi thị trường.



Với mục đích sản xuất của từng nhóm hàng hóa và dịch vụ khác nhau, vì vậy mỗi nhóm có nội dung tính vào chỉ tiêu giá trị sản xuất cũng khác nhau. Cụ thể như sau: 


Hàng hóa và dịch vụ có tính thị trường là những sản phẩm được bán, trao đổi, dự định bán hoặc trao đổi trên thị trường với giá có ý nghĩa kinh tế. Trừ một số ngành dịch vụ áp dụng những quy định đặc biệt, nhìn chung giá trị của hàng hóa và dịch vụ có tính thị trường tính trong chỉ tiêu giá trị sản xuất được xác định bằng tổng của các khoản sau:


· Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ bán ra;


· Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ trao đổi;


·        Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ dùng trong thanh toán bằng hiện vật;


· Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cung cấp bởi đơn vị sản xuất này cho đơn vị sản xuất khác dùng làm chi phí trung gian trong cùng một doanh nghiệp có tính thị trường;


· Tổng giá trị thay đổi sản phẩm dở dang và thành phẩm tồn kho dự định dùng cho các mục đích từ (a) đến (d).     


 Hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy là những sản phẩm do đơn vị sản xuất giữ lại để tiêu dùng cuối cùng và để tích lũy. Giá trị của hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng tính trong chỉ tiêu giá trị sản xuất bằng tổng của các khoản sau:


· Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra bởi hộ gia đình và tiêu dùng luôn bởi hộ gia đình đó;


· Tổng giá trị tài sản cố định tạo ra và được giữ lại đơn vị để dùng vào sản xuất trong tương lai của các đơn vị sản xuất; 


· Tổng giá trị của thay đổi sản phẩm dở dang và thành phẩm tồn kho dự định sử dụng cho một trong hai mục đích nêu ở khoản (a) và (b). 


Hàng hóa và dịch vụ phi thị trường là những hàng hóa và dịch vụ phục vụ cá nhân hoặc cộng đồng do các đơn vị không vị lợi phục vụ hộ gia đình và Nhà nước cho không thu tiền, hoặc cung cấp với giá không có ý nghĩa kinh tế. Giá trị của hàng hóa và dịch vụ phi thị trường tính trong chỉ tiêu giá trị sản xuất bằng tổng của các khoản sau:


· Tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ cấp không hoặc thu với giá không có ý nghĩa kinh tế cho cá nhân dân cư hoặc cho toàn thể cộng đồng;


· Tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ cung cấp bởi một đơn vị sản xuất này cho đơn vị sản xuất khác thuộc cùng một nhà sản xuất phi thị trường để dùng làm chi phí trung gian;


· Tổng giá trị thay đổi của sản phẩm dở dang và thành phẩm tồn kho dự kiến sử dụng cho một trong hai khoản (a) và (b).  


2. Xác định giá trị các nhóm sản phẩm trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất



Có hai nội dung luôn được đề cập tới khi tính toán chỉ tiêu GTSX, đó là loại giá và thời điểm hạch toán kết quả của hoạt động sản xuất. Sau đây sẽ đề cập tới hai nội dung này theo từng nhóm sản phẩm trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất.   



2.1. Hàng hóa và dịch vụ có tính thị trường được xác định giá trị theo giá cơ bản tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ nhà sản xuất tới người mua hay khi dịch vụ được cung cấp cho người sử dụng. Trường hợp không có khả năng áp dụng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu GTSX, khi đó có thể dùng giá sản xuất để thay thế. Giá trị của hàng hóa và dịch vụ thông qua trao đổi được xác định theo giá cơ bản tại thời điểm quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao hay dịch vụ được cung cấp.   


Trong chỉ tiêu GTSX, giá trị của thành phẩm tồn kho và sản phẩm dở dang được tính bằng chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ theo giá cơ bản hiện đang tồn tại trên thị trường tại thời điểm thành phẩm và sản phẩm dở dang đưa vào kho. 


2.2. Hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy được xác định giá trị theo giá cơ bản tại thời điểm sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ. Vì vậy, cần có giá cơ bản của cùng loại hàng hóa và dịch vụ bán với số lượng đủ lớn trên thị trường. Trường hợp không có giá cơ bản của sản phẩm cùng loại bán trên thị trường, có thể dùng tổng chi phí sản xuất để xác định giá trị cho những loại hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy, bằng tổng của các khoản sau: Chi phí trung gian dùng trong sản xuất để tạo ra hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy; thu nhập của người lao động từ sản xuất; khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất; thuế (trừ trợ cấp) sản xuất khác.


Trường hợp tự xây dựng nhà ở của dân cư và các công trình phúc lợi của xã, phường dùng phương pháp tổng chi phí để xác định giá trị. Tuy vậy cần lưu ý giá trị đóng góp vật liệu xây dựng và công lao động không trả thù lao của nhân dân trong vùng.


2.3. Hàng hóa và dịch vụ phi thị trường được xác định giá trị tại thời điểm sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ. Vì là hàng hóa và dịch vụ phi thị trường nên giá trị của nhóm hàng hóa và dịch vụ này được xác định theo phương pháp tổng chi phí phát sinh, bằng tổng của các khoản sau:


· Chi phí trung gian dùng trong sản xuất để tạo ra hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy;


· Thu nhập của người lao động từ sản xuất;


· Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất; thuế (trừ trợ cấp) sản xuất khác.


Tóm lại, hoạt động sản xuất của nền kinh tế tạo ra hàng nghìn sản phẩm và được gộp vào ba nhóm chính: Hàng hóa và dịch vụ có tính thị trường; hàng hóa và dịch vụ tự sản xuất để tiêu dùng cuối cùng và tích lũy; hàng hóa và dịch vụ phi thị trường. Thời điểm hạch toán giá trị của ba nhóm sản phẩm dùng trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất theo nguyên tắc chuyển quyền sở hữu hàng hóa và thời điểm cung cấp dịch vụ. Giá cơ bản được dùng để xác định giá trị cho nhóm thứ nhất và thứ hai; tổng chi phí sản xuất được áp dụng cho nhóm thứ ba.


3. Các loại giá dùng trong thống kê tổng hợp


3.1. Khái niệm, nội dung các loại giá



Thống kê tổng hợp đã đưa ra một số loại giá dùng để xác định giá trị của hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra và nhập khẩu trong nền kinh tế. Trong báo cáo này chỉ đề cập tới các loại giá có liên quan tới tính chỉ tiêu GTSX, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm
. Sau đây lần lượt đề cập tới các loại giá này.   


- Giá cơ bản là số tiền người sản xuất nhận được do bán một đơn vị hàng hóa hay dịch vụ sản xuất ra trừ đi thuế đánh vào sản phẩm, cộng với trợ cấp sản phẩm. Giá cơ bản loại trừ phí vận tải không do người sản xuất trả khi bán hàng;


- Giá sản xuất là số tiền người sản xuất nhận được do bán một đơn vị hàng hóa hay dịch vụ sản xuất ra trừ đi thuế giá trị gia tăng hay thuế được khấu trừ tương tự. Giá sản xuất loại trừ phí vận tải không do người sản xuất trả khi bán hàng
;



- Giá sử dụng là số tiền người mua phải trả để nhận được một đơn vị hàng hóa hay dịch vụ tại thời gian và địa điểm do người mua yêu cầu. Giá sử dụng không bao gồm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ hay thuế tương tự được khấu trừ. Giá sử dụng bao gồm cả phí vận tải do người mua phải trả; 


- Giá thị trường là giá thực tế thỏa thuận giữa các đối tượng khi thực hiện giao dịch. Trong hệ thống thuế được khấu trừ như thuế giá trị gia tăng sẽ dẫn tới hai loại giá thực tế thỏa thuận cho một hoạt động giao dịch nếu đứng trên quan điểm của nhà sản xuất (giá cơ bản) và người sử dụng (giá sử dụng).
  


3.2. Mối liên hệ và sự khác biệt giữa giá cơ bản, giá sản xuất và giá sử dụng


Để thấy rõ mối quan hệ và sự khác biệt giữa giá cơ bản, giá sản xuất và giá sử dụng, sau đây đề cập mối liên hệ có tính “tuần tự” giữa ba loại giá này:


· Giá sản xuất bằng giá cơ bản cộng với thuế sản phẩm, không bao gồm thuế giá trị gia tăng hay thuế được khấu trừ tương tự do người mua phải trả trừ đi trợ cấp sản phẩm. Giá sử dụng bằng giá sản xuất cộng với thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ hay loại thuế tương tự không được khấu trừ, cộng với phí vận tải và phí thương nghiệp do đơn vị khác cung cấp.


· Trường hợp người sử dụng mua trực tiếp hàng hóa từ người sản xuất, giá sử dụng lớn hơn giá sản xuất bởi hai yếu tố: (a) Giá trị của thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ do người mua phải nộp và (b) Phí vận tải do người mua phải trả khi mua hàng hóa.


Giá cơ bản của một đơn vị sản phẩm chỉ bao gồm thuế sản xuất khác mà không bao gồm bất kỳ một loại thuế sản phẩm nào. Giá sản xuất của một đơn vị sản phẩm bao gồm thuế sản xuất khác và một số loại thuế sản phẩm. Giá sử dụng của một đơn vị sản phẩm bao gồm thuế sản xuất khác và tất cả các loại thuế sản phẩm.  


Giá sản xuất là giá “ngoại lai” giữa giá cơ bản và giá sử dụng. Giá sản xuất không phải là số tiền người sản xuất nhận được khi bán sản phẩm và cũng không phải số tiền người sử dụng phải trả khi mua hàng. Nhà sản xuất dựa vào giá cơ bản để đưa ra các quyết định sản xuất; trong khi đó người tiêu dùng dựa vào giá sử dụng để quyết định việc mua hàng. 


D​ưới dạng biểu đồ, mối liên hệ giữa ba loại giá đ​ược thể hiện nh​ư sau:

Mối liên hệ giữa 3 loại giá








          


                


          Giá cơ bản                      Giá sản xuất                      Giá sử dụng


Dư​ới dạng công thức, mối liên hệ giữa ba loại giá đ​ược viết nh​ư sau:


		Giá sản xuất

		=

		Giá cơ bản

		+

		Thuế sản phẩm do đơn vị sản xuất trả

		-

		Trợ cấp sản phẩm từ Nhà n​ước cho đơn vị sản xuất





		Giá sử dụng

		=

		Giá sản xuất

		+

		Phí vận tải và phí thư​ơng nghiệp

		+

		Thuế sản phẩm do người tiêu dùng trả

		-

		Trợ cấp sản phẩm từ Nhà nước cho ng​ười tiêu dùng





3.3. Ưu điểm của giá cơ bản và giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế


a. ưu điểm của giá cơ bản. Bản chất “ngoại lai” giữa giá cơ bản và giá sử dụng của giá sản xuất đã cho thấy hạn chế về ý nghĩa kinh tế và tác dụng dùng để phân tích, hoạch định chính sách của các chỉ tiêu giá trị sản xuất khi tính theo giá sản xuất.


Chất lượng tính toán của một chỉ tiêu càng được nâng cao nếu lượng thông tin cần thiết phải thu thập để tính chỉ tiêu đó càng ít. Trong trường hợp dùng giá sản xuất để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất cần phải thu thập thông tin về thuế sản phẩm phát sinh phải nộp ở cấp vi mô, trong khi đó nếu tính theo giá cơ bản sẽ không cần những thông tin này. 


áp dụng giá cơ bản để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất sẽ loại trừ được ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách thuế sản phẩm của Nhà nước, đặc biệt đối với các nước đang phát triển trong xu thế toàn cầu hóa và thương mại hóa hiện nay. 


Chế độ hạch toán kế toán doanh nghiệp và hệ thống thuế sản xuất hiện nay của nước ta hoàn toàn phù hợp với việc áp dụng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm theo ngành kinh tế. 


b. ưu điểm của giá sản xuất. Dùng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế không những phù hợp với chế độ hạch toán và kế toán trước đây mà còn phù hợp với chính sách thuế doanh thu. Với chế độ hạch toán và chính sách thuế doanh thu trước đây cho phép tính chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế theo giá sản xuất trước, vì vậy vào thời điểm đó chưa phù hợp cho việc áp dụng giá cơ bản trong tính toán.  


Chỉ dùng giá cơ bản hoặc giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế. Chỉ dùng giá sử dụng để tính chỉ tiêu chi phí trung gian. Tuy vậy GDP luôn tính theo giá thị trường, nói cách khác chỉ có một loại giá dùng để tính GDP mặc dù giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm có thể tính theo giá cơ bản hay giá sản xuất. Mặt khác giá trị tăng thêm tính theo giá cơ bản hay giá sản xuất không ảnh hưởng tới độ lớn của chỉ tiêu GDP. Công thức chung tính GDP đối với trường hợp giá trị tăng thêm tính theo giá cơ bản và giá sản xuất lần lượt như sau:


		Tổng sản phẩm trong nước

		=

		Tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản

		+

		Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

		+

		Thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ





		Tổng sản phẩm trong nước

		=

		Tổng giá trị tăng thêm theo giá sản xuất 

		+

		Thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ





II. Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản 


Chỉ tiêu GTSX tính theo giá cơ bản của các ngành sản xuất có vai trò rất quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp. GTSX theo giá cơ bản phản ánh đúng nhất, sát thực nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà sản xuất, phù hợp với hao phí lao động sống và lao động vật hoá trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. Bởi vậy yêu cầu tính toán phải đảm bảo tính thống nhất cao về phương pháp luận, nhưng thực tiễn mỗi ngành kinh tế lại có những đặc thù rất khác nhau về tính kết quả sản xuất, cho nên kỹ thuật tính toán cụ thể lại phải quy định riêng phù hợp với cách tiếp cận của mỗi ngành kinh tế.


1.Nguyên tắc chung khi tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản


1.1. Tính toàn bộ giá trị lao động sống và lao động vật hoá đã được sử dụng hết cho sản xuất tạo ra sản phẩm cùng với giá trị thặng dư được xác định trong một thời gian nhất định. Nguyên tắc này quy định nội dung của giá trị sản xuất theo giá cơ bản bao gồm:


· Toàn bộ chi phí đầu vào thực tế đã tiêu thụ cho sản xuất như: Nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ sản xuất, khấu hao tài sản cố định, chi phí nhân công, các khoản thuế sản xuất khác, phí, lệ phí phát sinh trong quá trình sản xuất và những chi phí khác có liên quan trực tiếp đến sản xuất;


· Giá trị thặng dư tạo ra được xác định khi sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ. Còn phần sản phẩm chưa tiêu thụ, thì chưa được xác định giá trị thặng dư, chưa thể tính vào giá trị sản xuất.



Nguyên tắc cũng xác định phạm vi sản phẩm được tính GTSX theo giá cơ bản là toàn bộ sản phẩm được tạo ra kể cả sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ, nghĩa là cả sản phẩm thành phẩm kết thúc quá trình chế biến được nhập kho, sản phẩm là bán thành phẩm, sản phẩm dở dang trên dây truyền sản xuất, các phế liệu, phế phẩm tạo ra trong quá trình sản xuất đã tiêu thụ thu được tiền.


1.2. Chỉ tiêu giá trị sản xuất nói chung và giá trị sản xuất theo giá cơ bản nói riêng được tính cho một thời kỳ nhất định. Nguyên tắc này xác định về mặt thời gian của chỉ tiêu, có thể thời gian đó là 1 quí, 6 tháng, 9 tháng, hay 1 năm và khái niệm biến kỳ được áp dụng đối với chỉ tiêu giá trị sản xuất.  



1.3. Sản phẩm sản xuất ra trong thời kỳ nào được tính cho thời kỳ đó. Giá trị sản xuất của thời kỳ nào thì chỉ được tính kết quả sản xuất phát sinh của thời kỳ đó. Vì vậy, những sản phẩm chưa kết thúc quá trình chế biến chỉ được tính phần phát sinh thêm trong kỳ tính toán. 



Những phế liệu, phế phẩm tạo ra trong quá trình sản xuất nếu đã tiêu thụ cũng được tính vào GTSX, nhưng qui ước tiêu thụ được ở thời kỳ nào thì tính vào GTSX ở thời kỳ đó.


1.4. Giá trị sản xuất không được tính trùng trong phạm vi đơn vị tính toán. Chỉ tiêu GTSX phụ thuộc vào đơn vị thống kê được dùng thu thập số liệu để tính toán. Về nguyên tắc, không được tính trùng trong nội bộ đơn vị, nghĩa là chỉ được tính kết quả hoạt động cuối cùng của đơn vị, không tính các yếu tố chu chuyển trong nội bộ đơn vị.


2. Phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản 



Mục này đề tài trình bày chi tiết phương pháp tính GTSX theo giá cơ bản của các ngành sản xuất vật chất trong 20 ngành kinh tế. Trong mỗi ngành đều đề cập tới những quy định cụ thể về phạm vi và một số nét đặc trưng của từng ngành; nội dung giá trị sản xuất và phương pháp tính. 


Do đặc trưng của sản phẩm dịch vụ đó là quá trình sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, vì vậy đối với dịch vụ không có sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho cũng như không có hàng gửi đi bán nhưng chưa bán được. Doanh thu là thành phần chủ yếu của giá trị sản xuất các ngành dịch vụ. Sự khác biệt giữa giá trị sản xuất theo giá cơ bản và giá sản xuất của các ngành dịch vụ bằng chênh lệch giữa thuế và trợ cấp sản phẩm.  


Trong cuốn: “Phương pháp biên soạn hệ thống tài khoản quốc gia ở Việt Nam” xuất bản năm 2003 đã đề cập khá chi tiết và chính xác nguyên tắc, nội dung và phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản của các ngành dịch vụ, vì vậy chúng tôi không đề cập đến nội dung và phương pháp tính giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành dịch vụ trong đề tài này.



Do đặc trưng, mục đích sản xuất tạo ra hàng hóa và dịch vụ của các ngành kinh tế khác nhau, có thể gộp các ngành kinh tế vào hai nhóm chính: 


i. Nhóm các ngành sản xuất hàng hóa và dịch vụ có tính thị trường;


ii. Nhóm các ngành sản xuất hàng hóa và dịch vụ phi thị trường.


Cách tiếp cận để tính chỉ tiêu GTSX theo giá cơ bản của hai nhóm ngành kinh tế cũng khác nhau. Đối với nhóm (i) tiếp cận qua doanh thu thuần và kết quả khác của hoạt động sản xuất diễn ra trong kỳ theo giá cơ bản như sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho, hàng gửi đi bán nhưng chưa bán được v.v. Đối với nhóm ngành (ii) tiếp cận qua tổng chi phí. Chi tiết phương pháp tính của từng ngành sản xuất vật chất xem trong báo cáo tổng hợp. Trong mục này đề tài chỉ đề cập tóm tắt phương pháp tính của ngành xây dựng, phương pháp trình bày có khác với phương pháp đang áp dụng tính chỉ tiêu GTSX theo giá sản xuất.    


Với đặc thù riêng có của ngành xây dựng đó là sản xuất đơn chiếc, các sản phẩm hầu như không giống nhau; chu kỳ sản xuất để tạo ra một sản phẩm thường rất dài có khi tới vài năm; địa điểm của sản xuất là địa điểm của sản phẩm, do đó địa điểm sản xuất thay đổi thường xuyên; tham gia vào quá trình sản xuất và sở hữu kết quả sản xuất do cả đơn vị chủ đầu tư và đơn vị hoạt động xây dựng quyết định. Đặc điểm này khác hẳn với tất cả các ngành sản xuất kinh doanh khác chỉ do đơn vị hoạt động sản xuất của ngành đó quyết định. Những đặc điểm trên đã chi phối đến cách tiếp cận và phương pháp tính GTSX của ngành xây dựng và chúng không giống với các ngành khác, cụ thể:


Vì sản xuất là đơn chiếc và có chu kỳ sản xuất kéo dài, nên không thể tính trực tiếp từ sản phẩm nhân với đơn giá hoặc từ doanh thu tiêu thụ, do vậy phải có cách tiếp cận thích hợp từ chi phí hoặc từ vốn đầu tư.


Kết quả sản xuất và sở hữu kết quả sản xuất có liên quan trực tiếp đến cả đơn vị hoạt động xây dựng và đơn vị chủ đầu tư, vì thế tính GTSX có thể sử dụng số liệu của cả đơn vị hoạt động xây dựng và chủ đầu tư.


Đối với hoạt động xây dựng, việc tính GTSX theo cách trực tiếp từ sản phẩm nhân với đơn giá cơ bản trong thực tế là không làm được vì cả hai yếu tố trên khi tính toán đều gặp khó khăn và thường kéo dài, nên không đáp ứng được yêu cầu kịp thời đề ra. Hơn nữa tính đơn giá của từng sản phẩm xây dựng đơn chiếc không dễ dàng, do vậy cách tính trên về mặt lý thuyết có được đặt ra, song trong thực tế không thể thực hiện được.



Phương pháp tiếp cận từ doanh thu và chi phí sản xuất dở dang, cả hai yếu tố này về số liệu kế toán tài chính có phát sinh, nhưng căn cứ vào số liệu đó để tính lại không đảm bảo tính chính xác của GTSX, vì số liệu doanh thu xây dựng được tính trên cơ sở vốn đầu tư thanh toán, với mục đích để tính thuế tiêu thụ. Vốn đầu tư thanh toán của chủ đầu tư không chỉ cho công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao, mà còn bao gồm cả phần vốn ứng trước cho đơn vị xây dựng theo thoả thuận trong hợp đồng. Ngược lại có khi công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng do chủ đầu tư chưa có vốn thanh toán, nên cũng chưa được tính trong doanh thu. Vì vậy phương pháp dựa vào doanh thu và tồn kho để tính giá trị sản xuất ngành xây dựng bị hạn chế rất lớn về tính chính xác của số liệu, nên thực tế ít được ứng dụng.


Với đặc thù ngành xây dựng, phương pháp tính GTSX theo giá cơ bản phù hợp nhất là căn cứ vào chi phí xây dựng và vốn đầu tư thực hiện. Phương pháp này hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc thực tế thi công, lắp đặt tại công trình của thống kê Liên hợp quốc. 

3. Phương pháp tính giá trị tăng thêm theo giá cơ bản 



Giá trị tăng thêm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh giá trị hàng hóa và dịch vụ mới sáng tạo ra của các ngành kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Giá trị tăng thêm là một bộ phận của GTSX, bằng chênh lệch giữa GTSX và chi phí trung gian, bao gồm: Thu nhập của người lao động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất và thặng dư sản xuất
.


Từ định nghĩa nêu trên đã chỉ ra hai phương pháp tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá cơ bản: Phương pháp sản xuất và phương pháp thu nhập.


3.1. Phương pháp sản xuất



Đối với tất cả các ngành kinh tế, phương pháp sản xuất tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm có công thức tổng quát sau:


		Giá trị tăng thêm theo giá cơ bản

		=

		Giá trị sản xuất theo giá cơ bản

		-

		Chi phí trung gian theo giá sử dụng





3.2. Phương pháp thu nhập



Phương pháp thu nhập áp dụng tính trực tiếp các yếu tố cấu thành của chỉ tiêu giá trị tăng thêm (GTTT) theo giá cơ bản, bao gồm: Thu nhập của người lao động từ sản xuất hoặc thu nhập hỗn hợp; thuế sản xuất khác; khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất; thặng dư sản xuất.


Phương pháp tính từng yếu tố GTTT của các ngành về cơ bản giống nhau, nhưng khác nhau ở cách tính cụ thể đối với loại hình doanh nghiệp có hạch toán kế toán thường xuyên, đầy đủ và các cơ sở cá thể không hạch toán thường xuyên.


3.2.1. Đối với doanh nghiệp



Căn cứ vào số liệu hạch toán về nhân công, khấu hao tài sản cố định, các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh phải nộp vào nhân sách nhà nước và các khoản lợi nhuận, thặng dư khác để tính từng yếu tố.



a. Thu nhập của người lao động từ sản xuất: Là tổng các khoản chi phí nhân công phát sinh phải thanh toán cho người lao động, bao gồm tiền lương, tiền thưởng trong lương, trích bảo hiểm y tế, bảo hiểm công đoàn; chi hội họp bằng tiền trực tiếp cho người lao động;  và các khoản chi khác không tính trong chi phí trung gian như phong bao phong bì, quà biếu quà tặng cho khách.




b. Thuế sản xuất khác: Là tổng các khoản thuế, lệ phí phát sinh phải nộp vào ngân sách nhà nước trong quá trình sản xuất. Thuế sản xuất khác trong GTTT tính theo giá cơ bản không bao gồm các loại thuế về tiêu thụ sản phẩm (theo quy định hiện hành là thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu).



c.  Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất: Là giá trị khấu hao tài sản cố định đã trích vào chi phí sản xuất trong kỳ. 



d. Thặng dư sản xuất: Là bộ phận giá trị mới sáng tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh sau khi đã trừ phần thu nhập của người lao động từ sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất và thuế sản xuất khác phải nộp Nhà nước.



Cộng bốn yếu tố trên chính là giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các loại hình doanh nghiệp. 


3.2.2. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể


Các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có đặc điểm phần lớn chủ cơ sở sản xuất đồng thời cũng là người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh, nên giữa tiền công và lợi nhuận không tách bạch được mà gộp chung gọi là thu nhập hỗn hợp. Cách tính cụ thể từng yếu tố như sau:


a. Thu nhập của người lao động từ sản xuất: Là tổng chi phí trả công và các khoản thưởng khác cho người lao động làm thuê, nếu cơ sở sản xuất kinh doanh không có người làm thuê thì không có yếu tố này.


b. Thu nhập hỗn hợp: Là tổng thu nhập còn lại từ kết quả sản xuất kinh doanh của chủ cơ sở sau khi lấy tổng doanh thu trừ tổng chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.


c.  Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất: tổng giá trị khấu hao tài sản cố định đã trích vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.


d. Thuế sản xuất khác: Là tổng các khoản thuế, lệ phí phát sinh phải nộp vào ngân sách Nhà nước trong quá trình sản xuất. Thuế sản xuất khác trong giá trị tăng thêm tính theo giá cơ bản không bao gồm thuế tiêu thụ sản phẩm.


Tổng cộng các yếu tố trên là giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của khu vực sản xuất kinh doanh cá thể.



Riêng đối với khu vực sản xuất cá thể ngành xây dựng không thống kê kết quả sản xuất trực tiếp từ cơ sở hoạt động xây dựng cá thể mà chỉ tính được giá trị sản xuất thông qua vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện, do vậy giá trị tăng thêm và các yếu tố trong giá trị tăng thêm được tính trên cơ sở GTSX theo giá cơ bản nhân với hệ số của các yếu tố so với GTSX. Các hệ số này được tính từ số liệu điều tra riêng cho các nhóm công trình xây dựng do khu vực cá thể thực hiện là chủ yếu và sử dụng cố định cho một số năm. 


III. Khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, Giá trị tăng thêm các ngành kinh tế theo giá cơ bản

Trong phần này sẽ đề cập tới những yêu cầu và khả năng áp dụng giá cơ bản để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất đối với các ngành kinh tế. Nội dung được viết dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu đối với ngành công nghiệp vì ngành này tương đối phức tạp so với một số ngành kinh tế khác. Để thấy rõ hơn khả năng tính toán hiện tại, cần phải xem xét từ yêu cầu, đến các điều kiện đảm bảo cho việc tính toán và tính hiện thực của một kế hoạch đưa vào thử nghiệm trong thực tế.


1. Những yêu cầu đặt ra đối với việc tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản


Chỉ tiêu giá trị sản xuất bao gồm các yếu tố cấu thành, mỗi yếu tố được hạch toán khác nhau và theo các loại giá khác nhau. Để triển khai tính chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành theo giá cơ bản phải đảm bảo có đủ các yêu cầu sau:


1.1. Phải thống kê được rõ ràng, minh bạch giá bán sản phẩm, giá thành nhập kho, giá trị của chi phí sản phẩm dở dang. Mỗi yếu tố cấu thành trong GTSX đều phải tính bằng tiền và có mức giá khác nhau, cụ thể là: 


· Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang: Giá này dùng để tính cho yếu tố chênh lệch bán thành phẩm và sản phẩm dở dang.


· Giá thành sản phẩm nhập kho: Tổng chi phí sản xuất của sản phẩm là thành phẩm nhập kho. Giá này dùng để tính cho yếu tố chênh lệch sản phẩm tồn kho.


· Giá thực tế bán sản phẩm chưa có thuế sản phẩm. Giá này dùng để tính cho yếu tố doanh thu thuần công nghiệp.


1.2. Yêu cầu tổ chức thu thập thông tin vừa phải đảm bảo thu được đầy đủ thông tin cần thiết cho tính chỉ tiêu GTSX theo giá cơ bản, vừa phù hợp với các đối tượng của các ngành kinh tế hiện nay. 


1.3. Yêu cầu về tính toán cần phải ứng dụng công nghệ thông tin. 


2. Điều kiện và khả năng đảm bảo tính khả thi của việc tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản


2.1. Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất 


Phương pháp luận là điều kiện quan trọng chỉ ra nội dung và phương pháp tính toán thống kê. Phương pháp tính GTSX đã được nghiên cứu và chính thức đưa vào áp dụng trong ngành Thống kê từ năm 1993, qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung trên cơ sở thực tiễn, đến nay phương pháp luận đã được giải quyết triệt để không chỉ về lý thuyết, mà còn gắn với thực tiễn nước ta, đảm bảo tính khả thi trong thực tế, đồng thời vẫn giữ được nguyên tắc so sánh quốc tế của chỉ tiêu này.


2.2. Đòi hỏi khách quan phải tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản


ở nước ta chỉ tiêu GTSX nói chung và GTSX ngành công nghiệp nói riêng được xem là chỉ tiêu kinh tế quan trọng không thể thiếu được trong công tác quản lý, điều hành nền kinh tế của cơ quan nhà nước các cấp. Nhưng lâu nay chỉ tiêu GTSX chỉ được tính theo giá sản xuất, để sử dụng cho đánh giá tốc độ tăng trưởng, tính cơ cấu trong nội bộ ngành và tính một số chỉ tiêu chất lượng khác.


Chỉ tiêu GTSX tính theo giá sản xuất dùng cho các mục đích trên có nhược điểm là bị ảnh hưởng của yếu tố thuế sản phẩm. Thuế sản phẩm đánh vào người mua hàng, người bán chỉ có nhiệm vụ thu hộ nhà nước. Các loại thuế sản phẩm được sử dụng với vai trò điều tiết và hướng dẫn người tiêu dùng, nó hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách của Nhà nước, không do người sản xuất quyết định và không phản ánh đúng thực chất chi phí của đơn vị sản xuất. Vì vậy, chỉ tiêu GTSX tính theo giá sản xuất không phản ánh đúng thực chất kết quả và hiệu quả của sản xuất cũng như tốc độ tăng trưởng và quan hệ cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp.


Tuy nhiên, trong thời gian khá dài vẫn phải áp dụng giá sản xuất để tính chỉ tiêu GTSX của các ngành vì nhiều nguyên nhân chưa cho phép tính được dễ dàng theo giá cơ bản, trong đó nguyên nhân chi phối là cách đánh thuế và tính thuế doanh thu, khiến cho thống kê chỉ có thể tính được trước và dễ dàng theo giá sản xuất, mà rất khó có thể tính được trực tiếp theo giá cơ bản.


Hiện nay các điều kiện đã cho phép tiếp cận được với giá cơ bản, mặt khác chỉ tiêu GTSX tính theo giá sản xuất đang bộc lộ những hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu quản lý và nghiên cứu đối với các ngành kinh tế nói chung và đặc biệt là ngành công nghiệp, vì thế đòi hỏi cần phải tính chỉ tiêu GTSX theo giá cơ bản để đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu quản lý. 


2.3. Điều kiện và khả năng về kế toán và chế độ tài chính hiện hành 


Các vấn đề về phương pháp luận và nhu cầu của công tác quản lý có thể coi là điều kiện cần, khi đó vấn đề về kế toán và chế độ tài chính khối sản xuất kinh doanh tại cơ sở được xem như là điều kiện đủ. Điều cốt lõi để tính được giá trị sản xuất theo giá cơ bản là tách được yếu tố thuế sản phẩm ra khỏi giá bán của đơn vị sản xuất và tính toán chính xác doanh thu thuần của hoạt động sản xuất. 


Hiện nay Luật Thuế giá trị gia tăng thay cho Luật Thuế doanh thu và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành thay cho chế độ kế toán doanh nghiệp cũ, đã tạo điều kiện để tính được giá cơ bản trước giá sản xuất, tính được tổng doanh thu thuần theo phương pháp trực tiếp trước tổng doanh thu theo giá sản xuất.


Theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, phương pháp tính thuế được quy định như sau:


a. Đối với thuế giá trị gia tăng có khấu trừ

Xác định thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp được tính trên cơ sở lấy thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ. 


· Thuế giá trị gia tăng đầu ra: Tính bằng cách lấy doanh thu theo giá cơ bản nhân với tỷ lệ thuế xuất. 


· Thuế giá trị gia tăng đầu vào là tổng số thuế giá trị gia tăng khi mua các yếu tố đầu vào đã phải thanh toán cho người bán hàng.


· Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ là phần thuế giá trị gia tăng của các yếu tố đầu vào đã được dùng cho sản phẩm hàng hoá và dịch vụ tiêu thụ. 

· Thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp: Là thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ. 


b. Đối với thuế giá trị gia tăng không khấu trừ



- Thuế giá trị gia tăng đầu ra: tính bằng cách lấy doanh thu theo giá cơ bản nhân với tỷ lệ thuế suất. 


Vì thuế giá trị gia tăng không có khấu trừ, nên trong hạch toán không tính thuế giá trị gia tăng đầu vào của sản xuất kinh doanh và cũng không có thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ (trường hợp này thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ bằng 0).


Do đó thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp chính bằng thuế giá trị gia tăng phát sinh đầu ra. 


c. Đối với các loại thuế tiêu thụ khác


Theo các Luật thuế có liên quan đến tiêu thụ sản phẩm hiện hành, ngoài thuế giá trị gia tăng, còn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào những hàng hoá và dịch vụ có vị trị đặc biệt và thuế xuất khẩu đánh vào các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. Hai loại thuế này đều có cách tính giống nhau bằng cách lấy doanh thu theo giá cơ bản nhân với tỷ lệ thuế suất. 

Như vậy trong cả 4 trường hợp tính thuế tiêu thụ sản phẩm hiện hành là: Thuế giá trị gia tăng có khấu trừ, thuế giá trị gia tăng không có khấu trừ, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, đều căn cứ vào giá cơ bản - giá bao giờ cũng được xác định trước, giá sản xuất được xác định sau hoặc chỉ tính được gián tiếp theo giá bán bình quân. Yếu tố doanh thu tính theo giá cơ bản hay còn gọi là doanh thu thuần (chiếm 95 - 98% giá trị sản xuất theo giá cơ bản) cũng tính được trước chỉ tiêu doanh thu theo giá sản xuất. 


d. Quy định cụ thể về hạch toán tiêu thụ của chế độ kế toán hiện hành

Sau khi Luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực, chế độ kế toán nhà nước được sửa đổi, ban hành mới theo quyết định số 1141/QĐ-CĐKT ngày 1 tháng 11 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chế độ kế toán mới quy định chế độ kế toán sản xuất kinh doanh thống nhất trong cả nước. Các thông tin cần để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản đều được quy định rõ trong các tài khoản kế toán. Cụ thể quy định này được trình bày chi tiết trong báo cáo tổng hợp.


Tóm lại, số liệu ban đầu cần thiết để tính chỉ tiêu GTSX ngành công nghiệp theo giá cơ bản, hoàn toàn dựa vào số liệu kế toán. Có thể nói số liệu kế toán là điều kiện quyết định đảm bảo việc triển khai tính GTSX. Số liệu kế toán chính xác đến đâu, thì chất lượng tính các chỉ tiêu giá trị nói chung và GTSX nói riêng sẽ chính xác đến đó. Hiện nay, tính pháp lý và nội dung chế độ kế toán khu vực sản xuất kinh doanh hoàn toàn phù hợp và bảo đảm đầy đủ các số liệu chi tiết để tính GTSX các ngành kinh tế theo giá cơ bản; vấn đề còn lại là chủ trương và tổ chức thu thập thông tin như thế nào để đạt được yêu cầu chất lượng của chỉ tiêu khi triển khai tính toán.


2.4. Chủ trương và khả năng thu thập thông tin để tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản


a. Về chủ trương: Trong những năm gần đây đã đặt vấn đề triển khai nghiên cứu tính GTSX theo giá cơ bản để sử dụng thay cho GTSX tính theo giá sản xuất. Mặt khác về nhận thức đều thấy được những nhược điểm, hạn chế của GTSX theo giá sản xuất; sự cần thiết cấp bách phải tính theo giá cơ bản để thay thế. 


b. Về tổ chức thu thập thông tin: Nhìn chung việc thu thập thông tin của các ngành kinh tế được chia thành 2 khu vực khác nhau:


Khu vực doanh nghiệp: Không kể ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, đối với các ngành kinh tế khác khu vực doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (trên 90% đối với công nghiệp) trong tổng GTSX toàn ngành và đang được tổ chức thu thập thông tin khá ổn định và tương đối đầy đủ. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, năm. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vừa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, vừa điều tra toàn bộ bổ sung các thông tin còn thiếu. Các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh tổ chức điều tra mẫu hàng tháng và điều tra toàn bộ mỗi năm một lần.


Nội dung thông tin thu thập của khu vực doanh nghiệp khá phong phú, trong đó những thông tin có liên quan trực tiếp đến tính chỉ tiêu GTSX theo giá cơ bản đang được bổ sung ngày càng đầy đủ hơn vào phiếu điều tra và chế độ báo cáo định kỳ. Tuy nhiên những số liệu thu được còn những tồn tại sau:


· Đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành, việc báo cáo riêng phần hoạt động sản xuất chính chỉ tách được cho chỉ tiêu doanh thu thuần, còn các chỉ tiêu khác rất khó tách bóc cho từng ngành hoặc tách bóc được thì phải bằng phân bổ hoặc ước lượng theo phương pháp chuyên gia.


· Số liệu về tồn kho thành phẩm, chi phí sản xuất dở dang, đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, nói chung là các doanh nghiệp nhỏ, thường rất khó khăn, độ tin cậy không cao, bởi hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp này chưa tốt, chưa đầy đủ và thiếu trung thực.


· Chỉ tiêu thu về trợ cấp, trợ giá của Nhà nước chưa được thường xuyên. Trong điều tra thống kê chưa được quan tâm đưa vào chỉ tiêu thu thập số liệu.

Những tồn tại trên không phải là không có giải pháp khắc phục, nếu tổ chức điều tra được cải tiến theo hướng đưa ra các bảng hỏi phù hợp với từng loại doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ; vận dụng điều tra mẫu với một số chỉ tiêu phức tạp xét thấy không cần thiết phải điều tra toàn bộ như chỉ tiêu tồn kho, chi phí sản xuất dở dang.


Khu vực cơ sở sản xuất cá thể: Khu vực này hiện tại chỉ chiếm dưới 10% GTSX toàn ngành và triển vọng tỷ trọng này ngày càng nhỏ dần. Khu vực này đang được tổ chức thu thập thông tin theo hình thức điều tra chọn mẫu hàng tháng và 1 kỳ cho điều tra cả năm với mẫu lớn hơn và thông tin thu thập nhiều hơn.


Nội dung thông tin điều tra có liên quan tới việc tính GTSX ngành công nghiệp là doanh thu và thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp.


Đối với các cơ sở sản xuất cá thể thường không hạch toán ghi chép đầy đủ và cũng không thường xuyên. Khái niệm về doanh thu thuần với tổng doanh thu không rõ ràng và họ cũng không quan tâm đến sự phân biệt này, bởi vậy doanh thu công nghiệp cá thể được điều tra là doanh thu gồm cả thuế tiêu thụ.


Chỉ tiêu thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp cũng gồm đầy đủ 3 loại thuế là: Thuế giá trị gia tăng (hầu hết theo phương pháp không khấu trừ), thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu. 


Các chỉ tiêu về tồn kho thành phẩm, chi phí sản xuất dở dang, không đặt ra yêu cầu phải thu thập đối với khu vực này vì thực tế họ không có sổ sách theo dõi, nhưng trong sản xuất phổ biến là tồn kho và chi phí sản xuất dở dang không nhiều, ít biến động, do vậy có thể giả định tồn kho không đổi và yếu tố chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ của thành phẩm tồn kho và chi phí sản xuất dở dang bằng 0. 


Tóm lại về tổ chức thu thập thông tin thống kê đã và đang được cải tiến hiện nay, có thể đảm bảo cơ bản các số liệu cần thiết cho việc tính chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cơ bản. Tuy nhiên, cần phải có sự hoàn thiện về phân ngành đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành, cũng như cải tiến mở rộng phạm vi điều tra mẫu các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, với các chỉ tiêu phức tạp khó thu thập.


2.5. ứng dụng công nghệ thông tin


Tính toán các chỉ tiêu thống kê là công việc đòi hỏi khối lượng tính rất lớn, ngày nay với quy mô kinh tế mở rộng, riêng trong ngành công nghiệp hiện đã có gần 20 nghìn doanh nghiệp thuộc 14 loại hình kinh tế và gần 800 nghìn cơ sở sản xuất cá thể phân bố trên 64 tỉnh, thành phố, thì việc thu thập, kiểm tra chất lượng số liệu và tổng hợp phân tích ngày càng tăng lên gấp bội. Vì vậy cần phải có sự trợ giúp đắc lực của công nghệ thông tin.


Thực tế những năm qua, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê nói chung và thống kê công nghiệp nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc, tất cả các khâu trong quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin đều có trợ giúp của công nghệ thông tin. Đối với khối doanh nghiệp, việc kiểm tra logic và chất lượng số liệu trong mỗi phiếu điều tra đều được thực hiện bằng phần mềm máy tính ở phạm vi cả nước được nhập tin truyền về trung ương, thực hiện việc tổng hợp tập trung từ dữ liệu của từng doanh nghiệp. Số liệu điều tra mẫu cũng được tổng hợp và suy rộng bằng một phần mềm máy tính.


Đối với khu vực sản xuất cá thể đang từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu lập dàn mẫu, chọn mẫu, tổng hợp kết quả mẫu điều tra và suy rộng thô cho tổng thể điều tra.


Với trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin như trên, cho phép xử lý và tính toán các chỉ tiêu phức tạp, đảm bảo độ tin cậy, trong đó có cả các chỉ tiêu về tài chính, giá trị sản xuất theo giá cơ bản và theo giá sản xuất.


Từ phân tích thực trạng và hướng phát triển của các điều kiện về phương pháp luận tính toán, nhu cầu quản lý đối với các chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản, cũng như khả năng về chế độ hạch toán kế toán doanh nghiệp, tổ chức thu thập thông tin thống kê, kết quả các cuộc điều tra công nghiệp, trình độ và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin. Tất cả đều cho thấy khả năng đổi mới hệ thống chỉ tiêu thống kê nói chung, chuyển đổi một số chỉ tiêu thống kê công nghiệp nói riêng, trong đó có chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cơ bản là hiện thực, đảm bảo tính khả thi cao.


3. Khả năng tính giá trị tăng thêm theo giá cơ bản


3.1. Phương pháp sản xuất

Giá trị tăng thêm theo giá cơ bản bằng giá trị sản xuất theo giá cơ bản trừ đi chi phí trung gian theo giá sử dụng. Giá trị sản xuất theo giá cơ bản có thể thực hiện được trong điều kiện về hạch toán kế toán, phương tiện tính toán và yêu cầu khách quan của công tác quản lý. Chi phí trung gian được tính toán ổn định từ lâu nay, dựa trên báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố của doanh nghiệp và điều kiện mẫu về chi phí sản xuất hàng năm. Vì vậy giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành kinh tế tính theo phương pháp sản xuất hoàn toàn có khả năng thực hiện được.


3.2. Phương pháp thu nhập



Phư​ơng pháp thu nhập đư​ợc tính trực tiếp từ các yếu tố cấu thành của giá trị tăng thêm theo giá cơ bản, gồm: Thu nhập của người lao động từ sản xuất hoặc thu nhập hỗn hợp; thuế sản xuất khác; khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất; thặng dư sản xuất.


a. Đối với doanh nghiệp: Căn cứ vào số liệu hạch toán về nhân công, khấu hao tài sản cố định, các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh phải nộp vào ngân sách Nhà n​ớc và các khoản lợi nhuận, thặng dư khác để tính từng yếu tố.


· Thu nhập của ngư​ời lao động: Nội dung của chỉ tiêu đã đề cập ở trên. Số liệu lấy ở phần phát sinh bên có của tài khoản kế toán về “chi phí nhân công” trực tiếp và “chi phí nhân công” của các bộ phận quản lý sản xuất, quản lý doanh nghiệp.

· Thuế sản xuất khác: Nội dung của chỉ tiêu đã đề cập ở trên. Số liệu căn cứ vào số phát sinh bên có của tài khoản kế toán về “thuế và các khoản phải nộp Nhà nước”.


· Khấu hao tài sản cố định: nội dung của chỉ tiêu đã đề cập ở trên. Số liệu căn cứ vào số phát sinh bên có của tài khoản kế toán về “khấu hao tài sản cố định”.


· Thặng d​ư sản xuất: nội dung của chỉ tiêu đã đề cập ở trên. 



Cộng 4 yếu tố trên chính là giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản của các loại hình doanh nghiệp.


b. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể: Các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có đặc điểm phần lớn chủ doanh nghiệp đồng thời cũng là người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh, nên giữa tiền công và lợi nhuận không phân chia tách bạch đư​ợc mà gộp chung gọi là thu nhập hỗn hợp, yếu tố giá trị thặng dư chỉ gồm một số khoản khác còn lại. Số liệu để tính các yếu tố là kết quả điều tra mẫu chi phí sản xuất của các cơ sở cá thể hàng năm.


4. Kế hoạch triển khai việc tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản


4.1. Hoàn thiện phương pháp tính


Thống nhất về phương pháp tính vừa đảm bảo chuẩn mực của phương pháp luận quốc tế, làm cơ sở so sánh số liệu của nước ta với các nước khác trên thế giới; vừa phải phù hợp với thực trạng các ngành kinh tế của nước ta và trình độ hạch toán kế toán còn thấp của các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tính khả thi. Hoàn thiện phương pháp tính cần được thực hiện trong năm 2006 và được chính thức hóa trong công tác thống kê của toàn ngành.


4.2. Tổ chức điều tra thu thập số liệu


Việc điều tra thu thập số liệu ban đầu phát sinh từ các cơ sở sản xuất là rất quan trọng, quyết định tính chính xác, đáng tin cậy của chỉ tiêu cần tính toán. Để có thể tính được giá trị sản xuất theo giá cơ bản, cần thu thập đầy đủ các chỉ tiêu tài chính cơ sở sau đây:


· Doanh thu thuần bao gồm: Doanh thu thuần bán sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của sản xuất chính, doanh thu thuần bán phế liệu, phế phẩm thu hồi trong quá trình sản xuất tại doanh nghiệp và doanh thu thuần cho thuê máy móc thiết bị có kèm theo người điều khiển.


· Thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp gồm: Thuế giá trị gia tăng hàng bán nội địa; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu.


· Giá trị tồn kho thành phẩm cuối kỳ và đầu kỳ báo cáo.


· Giá trị sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của sản xuất chính của doanh nghiệp đang trên đường đi tiêu thụ ở thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ báo cáo.


· Giá trị chi phí sản xuất của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang ở thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ báo cáo.


· Tổng số tiền được Nhà nước trợ cấp, trợ giá trong kỳ báo cáo.


Những chỉ tiêu trên được tổ chức thu thập bằng các phiếu điều tra áp dụng riêng cho khu vực doanh nghiệp trong cuộc điều tra toàn bộ doanh nghiệp. Thông tin điều tra nên được cài đặt trong điều tra doanh nghiệp mẫu hàng tháng và điều tra toàn bộ doanh nghiệp năm; phiếu điều tra thu thập thông tin đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể cài đặt vào điều tra mẫu hàng tháng và điều tra mẫu hàng năm vào thời điềm 1/10 là thích hợp.


4.3. Tổ chức điều tra thu thập số liệu tính thử nghiệm trước khi có quyết định triển khai chính thức


Chủ trương tính GTSX các ngành kinh tế theo giá cơ bản để bổ sung và dần dần thay thế cho chỉ tiêu GTSX theo giá sản xuất trong một số lĩnh vực nghiên cứu là một chủ trương đúng, nhưng mới mẻ và khi sử dụng sẽ làm thay đổi các mức độ về tốc độ phát triển, cơ cấu các khu vực ngành và thành phần kinh tế theo hướng hợp lý hơn, nhưng lại chưa quen với người sử dụng vốn đã có ấn tượng khá sâu về cơ cấu cũ.


Bởi vậy yêu cầu phải có thời gian tính thử nghiệm là cần thiết. Thời gian thử nghiệm nên được thực hiện tính cho năm 2004 và năm 2005 bằng số liệu chính thức năm với đầy đủ phạm vi của ngành công nghiệp (áp dụng thành công đối với ngành công nghiệp là cơ sở để áp dụng cho tất cả các ngành khác). Tuy nghiên vì tính phức tạp của việc tính toán và hạch toán tại các doanh nghiệp chưa đầy đủ, cho nên tính thử nghiệm chỉ tính với các cơ sở có hoạt động sản xuất công nghiệp là ngành chính, trước mắc chưa tính đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp phụ thuộc trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất kinh doanh khác ngoài công nghiệp.


Phần III. Tính thử nghiệm chỉ tiêu giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá cơ bản.


I. Tổ chức thu thập số liệu 


Căn cứ vào trình độ hạch toán kế toán của các cơ sở sản xuất công nghiệp để quyết định nội dung và hình thức thu thập số liệu cho phù hợp. Theo đó các cơ sở công nghiệp được phân chia ra 2 loại:



- Các doanh nghiệp được tổ chức hạch toán kế toán đầy đủ, liên tục theo chế độ kế toán thống nhất do Bộ Trưởng Bộ Tài chính qui định. Do vậy đối với loại hình doanh nghiệp phải được tổ chức thu thập đầy đủ các dữ liệu từ số liệu gốc của kế toán doanh nghiệp.



- Các cơ sở công nghiệp cá thể: Sản xuất nhỏ, hạch toán không đầy đủ, không thường xuyên, do vậy nhiều dữ liệu không có đủ điều kiện thu thập nên phải giảm bớt một số dữ liệu mà không làm sai lệch kết quả tính toán.



Với đặc điểm hạch toán kế toán của doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp cá thể như trên, tổ chức thu thập dữ liệu của mỗi nhóm loại hình cơ sở như sau:



a. Thu thập dữ liệu đối với loại hình doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp được tổ chức thu thập đầy đủ các dữ liệu cần thiết cho tính toán bằng hình thức điều tra và được cài đặt trong biểu mẫu điều tra doanh nghiệp hàng năm; trong đó các doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên điều tra toàn bộ theo mẫu biểu cài đặt như sau:


· Cài đặt trong chỉ tiêu doanh thu các thông tin sau: Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh; các khoản giảm trừ; thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu; doanh thu thuần. 


· Cài đặt trong chỉ tiêu tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn các thông tin về tổng tồn kho về: Sản phẩm dở dang; thành phẩm tồn kho; hàng gửi bán.


· Cài đặt sau chỉ tiêu nộp ngân sách là thông tin về trợ cấp, trợ giá của Nhà nước theo hai tiêu thức: Số phát sinh trong năm và số thực tế đã cấp.



Những doanh nghiệp có dưới 10 lao động theo chế độ điều tra hiện hành có 20% điều tra theo phiếu đầy đủ như doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên.



Số doanh nghiệp dưới 10 lao động còn lại (80%) chỉ có tổng doanh thu, tổng tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn, vì vậy chỉ tiêu tổng doanh thu thuần được tính suy rộng từ tỷ lệ tổng doanh thu thuần công nghiệp so với tổng doanh thu của 20 % mẫu doanh nghiệp dưới 10 lao động. 


         Các dữ liệu về giá trị sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho, hàng gửi bán chưa thu được tiền được suy rộng từ tỷ lệ của từng chỉ tiêu nói trên trong tổng số giá trị tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn.


          Tỷ lệ của từng chỉ tiêu trong tổng giá trị tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn tính từ mẫu điều tra 20% doanh nghiệp dưới 10 lao động.


           Tổng giá trị tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn của 80% doanh nghiệp dưới 10 lao động không điều tra mẫu được tính bằng: Tổng nguồn vốn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ) – Tổng giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ) 



b.Thu thập dữ liệu đối với các cơ sở công nghiệp cá thể: Cơ sở công nghiệp cá thể có đặc điểm là sản xuất nhỏ lẻ, lại không hạch toán thường xuyên và cũng không đầy đủ, do vậy những dữ liệu sau là không có:



- Chi phí sản xuất dở dang, nói chung các cơ sở công nghiệp cá thể không kiểm kê đánh giá sản phảm dở dang. Mặt khác vì sản xuất nhỏ lẻ nên chi phí sản xuất dở dang không đáng kể, do vậy có thể coi chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ và cuối kỳ bằng nhau. Nên trong tính toán không cần đến dữ liệu này. Giả định này là phù hợp với thực tiễn và không ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả tính toán.



- Dữ liệu tồn kho thành phẩm cũng khó xác định, vì sản xuất cá thể có qui mô nhỏ, phần lớn cơ sở sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó hoặc nếu một số cơ sở có phát sinh tồn kho thành phẩm, nhưng cũng không nhiều. Do vậy cũng như sản phẩm dở dang, coi tồn kho thành phẩm đầu kỳ và cuối kỳ bằng nhau; vì thế cũng không cần thu thập dữ liệu này đối với cở sở công nghiệp cá thể. 



- Dữ liệu giá trị hàng hóa gửi đi bán chưa thu được tiền, trong thực tế phần lớn các cơ sở không phát sinh yếu tố này, nếu có một số ít cơ sở phát sinh thì cũng không thường xuyên và không hạch toán được đầy đủ, vì vậy cũng có thể giả định giá trị hàng bán chưa thu được tiền cuối kỳ và đầu kỳ luôn bằng nhau, do đó cũng không cần thu thập dữ liệu này đối với công nghiệp cá thể.



- Dữ liệu tiền trợ cấp, trợ giá của Nhà nước đối với cơ sở công nghiệp cá thể nói chung không có phát sinh. Vì vậy dữ liệu này sẽ không có trong công thức tính toán.




Từ thực tế như trên, việc tổ chức thu thập dữ liệu để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản đối với cơ sở cá thể chỉ cần dữ liệu về tổng doanh thu thuần công nghiệp là đủ.



Tổ chức thu thập dữ liệu doanh thu thuần công nghiệp được khai thác từ cuộc điều tra mẫu cơ sở sản xuất cá thể 1/10 hàng năm. Trong đó các cơ sở công nghiệp sử dụng kết quả suy rộng cho từng ngành công nghiệp cấp 2 của chỉ tiêu doanh thu thuần công nghiệp.


II. Kết quả tính chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004


Chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản của ngành công nghiệp được tính cho năm 2004 dựa vào thông tin khai thác từ 22.900 doanh nghiệp của cuộc điều tra doanh nghiệp 2005 và điều tra mẫu cơ sở cá thể 1 -10 - 2004 đã được suy rộng tại các địa phương theo chương trình suy rộng của điều tra mẫu cá thể. 


Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cơ bản được tính riêng cho khu vực doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp cá thể:



Khu vực doanh nghiệp được tính toán bằng một phần mềm máy tính bảo đảm tính được đầy đủ các yếu tố cấu thành giá trị sản xuất theo giá cơ bản như phần lý luận đã trình bày. Cụ thể là chỉ tiêu: Doanh thu thuần; giá trị chênh lệch sản phẩm dở dang cuối kỳ và đầu kỳ; giá trị chênh lệch tồn kho thành phẩm giữa cuối kỳ và đầu kỳ; giá trị chênh lệch hàng gửi bán chưa thu được tiền giữa cuối kỳ và đầu kỳ đều được tính cho các ngành công nghiệp cấp 2; và trợ cấp, trợ giá của chính phủ (trong năm 2004 không có phát sinh).



Các cơ sở công nghiệp cá thể được tính bằng phần mềm tổng hợp báo cáo chính thức năm 2004 của công nghiệp cá thể với nội dung tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản bằng doanh thu thuần công nghiệp 


Kết quả tính chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 theo giá cơ bản đưa ra chi tiết trong phần phụ lục 2 -4.


III. Kết quả tính thử nghiệm và một số nhận xét 


1. Kết quả tính thử nghiệm

Kết quả tính thử nghiệm chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản ngành công nghiệp năm 2004 được đưa ra trong biểu dưới đây.   


Trên cơ sở số liệu đã được tính toán, phân tích để thấy rõ ý nghĩa của chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản như sau:


Giá trị sản xuất ngành công nghiệp 


giá thực tế năm 2004



                                                                        Đơn vị tính: Nghìn tỷ đồng


		

		Giá cơ bản

		Giá sản xuất



		Toàn ngành công nghiệp


		711

		749



		Doanh nghiệp nhà nước

		202

		214



		Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

		175

		177



		Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

		334

		358



		Phân theo ngành kinh tế:


Khai thác mỏ

		87

		102



		Công nghiệp chế biến 

		582

		603



		Sản xuất, phân phối điện, nước 

		41,8

		44






1.1. So sánh khác biệt giữa giá trị sản xuất theo giá cơ bản và giá trị sản xuất tính theo giá sản xuất. Khác nhau cơ bản của chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản với giá trị sản xuất theo giá sản xuất ở yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm.



Bản chất của yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm là loại thuế gián thu, không có ý nghĩa đánh giá kết quả và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thuế gián thu đánh vào người tiêu dùng nhằm mục đích huy động đóng góp của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước, đồng thời dùng nó là công cụ để điều tiết, hướng dẫn người tiêu dùng theo chủ trương chính sách của Nhà nước. Chính vì thế mà thuế tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn do Nhà nước quyết định, không liên quan đến ý muốn chủ quan của nhà sản xuất, thuế tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp chỉ  là khoản thu hộ nhà nước khi bán hàng.



Với ý nghĩa đó, đưa thuế tiêu thụ là một yếu tố trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá sản xuất là không có ý nghĩa khi nghiên cứu đánh giá tốc độ tăng trưởng, cơ cấu sản xuất và hiệu quả kinh doanh ngành công nghiệp.



Nếu loại bỏ yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm chiếm 5,1% ra khỏi giá trị sản xuất theo giá sản xuất, thì giá trị còn lại 94,9% chính là giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá cơ bản tức là 711 ngàn tỷ đồng như số liệu dẫn ở trên. Chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản phản ánh thực chất hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và vì thế nghiên cứu đánh giá hiệu quả của sản xuất, cơ cấu và nhịp độ phát triển của sản xuất mới gắn với thực tế hoạt động của doanh nghiệp và sát đúng với bản chất kinh tế của mỗi ngành. 


Đối với những ngành sản phẩm Nhà nước không khuyến khích mà muốn hạn chế tiêu dùng hoặc hướng tiêu dùng sang hướng khác thì định ra mức thuế tiêu thụ sản phẩm cao như: Thuốc lá, rượu bia, một số sản phẩm cao cấp đắt tiền, như vậy tính theo giá sản xuất vô hình chung doanh nghiệp được tính thêm một lượng giá trị rất cao mà không phải do chi phí hoặc quản lý của sản xuất tạo ra.



Ví dụ ngành sản xuất thuốc lá, nếu tính theo giá cơ bản chỉ có 8.758 tỷ đồng, nhưng thuế tiêu thụ là 4.892 tỷ đồng và tính theo giá sản xuất là 13.650 tỷ đồng, tăng thêm 4892 tỷ đồng (35,8%) chỉ do chính sách thuế của Nhà nước, không liên quan đến mục tiêu sản xuất của doanh nghiệp.



Ngược lại với những ngành sản phẩm Nhà nước ưu tiên khuyến khích tiêu thụ để phát triển sản xuất thì Nhà nước định tỷ lệ thuế tiêu thụ sản phẩm thấp, thậm chí bằng không, vì vậy khi tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản và giá sản xuất lại không có cách biệt lớn.



Ví dụ, ngành khai thác quặng, thuế tiêu thụ sản phẩm chỉ chiếm 0,91% trong giá trị sản xuất tính theo giá của người sản xuất, ngành dệt 0,97%, ngành may 0,39%, ngành da, giày 0,2%, sản xuất kim loại 0,87% (trong khi ngành thuốc lá là 35,8%, ngành rượu bia là 27,5%).



Với ý nghĩa kinh tế và gắn với thực chất hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở, chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá sản xuất hiện đang sử dụng để đánh giá tốc độ tăng trưởng, nghiên cứu cơ cấu ngành và tính một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế ngành là thiếu chính xác, phản ánh không đúng thực chất của sản xuất, bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế tiêu thụ sản phẩm của nhà nước. Vì vậy nên nhanh chóng chuyển sang dùng chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản nhằm khắc phục hạn chế của chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá sản xuất, nâng cao khả năng so sánh quốc tế của số liệu và công tác phân tích thống kê.


1.2. Phân tích cơ cấu các yếu tố cấu thành giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản. 

Thực tế các yếu tố cấu thành (Yếu tố trợ cấp, trợ giá của nhà nước không có phát sinh) và tỷ trọng của chúng trong giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản như sau: 


· Doanh thu thuần 697,7 nghìn tỷ đồng chiếm 98,13%;


· Chênh lệch giá trị sản phẩm dở dang giữa cuối kỳ và đầu kỳ là 4,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,69%;


· Chênh lệch giá trị tồn kho thành phẩm giữa cuối kỳ và đầu kỳ là 8,3 nghìn tỷ đồng chiếm 1,17%;


· Chênh lệch giá trị hàng gửi bán chưa thu được tiền là 0,06 nghìn tỷ đồng chiếm 0,01%.



Như vậy yếu tố doanh thu thuần công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất (98,13%), các yếu tố còn lại chỉ chiếm 1,87%, một tỷ lệ nhỏ không đáng kể, đặc biệt là yếu tố chênh lệch giá trị hàng gửi bán chưa thu được tiền chỉ chiếm 0,01%. Trong đó hầu hết các ngành công nghiệp cá biệt đều có tỷ trọng các yếu tố tương tự như cơ cấu tỷ trọng chung toàn ngành, cụ thể:


· Ngành khai thác mỏ yếu tố doanh thu chiếm 99,83%, chênh lệch giá trị sản phẩm dở 0,05%, chênh lệch giá trị tồn kho thành phẩm 0,11%, chênh lệch giá trị hàng gửi bán chưa thu được tiền là 0,01%.


· Ngành công nghiệp chế biến: Yếu tố doanh thu thuần chiếm 97,75%, chênh lệch giá trị sản phẩm dở chiếm 0,83%, chênh lệch giá trị tồn kho thành phẩm chiếm 1,41%, chênh lệch giá trị hàng gửi bán chưa thu được tiền chiếm 0,01%.


· Ngành sản xuất và phân phối điện nước: Yếu tố doanh thu chiếm 99,88%, yếu tố chênh lệch giá trị sản phẩm dở chiếm 0,12%. Trong đó: Ngành điện doanh thu thuần chiếm 99,95%, các yếu tố khác chiếm 0,05% (Riêng yếu tố chênh lệch giá trị tồn kho thành phẩm và hàng gửi bán không có).



1.3. Phân tích các cơ cấu của ngành công nghiệp qua chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo giá cơ bản. 



Qua số liệu tính thử nghiệm giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 theo giá cơ bản và số liệu về giá tị sản xuất công nghiệp năm 2004 tính theo giá sản xuất, tiến hành nghiên cứu các cơ cấu lớn trong nội bộ ngành công nghiệp như: Cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu ngành công nghiệp cá biệt theo 2 chỉ tiêu và có sự so sánh đánh giá ưu nhược điểm của mỗi chỉ tiêu.


- Cơ cấu thành phần kinh tế



Số liệu về giá trị sản xuất của ngành công nghiệp theo giá cơ bản và giá sản xuất theo cơ cấu thành phần kinh tế như sau:


Giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2004


theo thành phần kinh tế


Đơn vị tính: %


		Thành phần kinh tế

		Theo giá cơ bản

		Theo giá sản xuất 



		Tổng ngành

		100,0

		100,0



		- Doanh nghiệp nhà nước

		28,4

		28,6



		- Ngoài quốc doanh

		24,6

		23,7



		- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

		47,0

		47,7





Qua số liệu trên thì tỷ trọng của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tính theo giá cơ bản cao hơn tỷ trọng tính theo giá sản xuất. Ngược lại, đối với thành phần kinh tế nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, giá trị sản xuất theo giá cơ bản lại có tỷ trọng nhỏ hơn tính theo giá sản xuất. Sở dĩ có hiện tượng đó chính là vì ảnh hưởng của yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm khi tham gia vào tính cơ cấu, mà yếu tố này trong khu vực ngoài quốc doanh chỉ chiếm 1,64% giá trị sản xuất, trong khi khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 5,58% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 6,51%. Rõ ràng là đánh giá cơ cấu tỷ trọng bằng chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá sản xuất thì khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có lợi thế hơn vì yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm chiếm lớn, mà yếu tố này hoàn toàn do chính sách thuế của Nhà nước quyết định, không có liên quan tới tổ chức và điều hành sản xuất tốt hay xấu của doanh nghiệp. Bởi vậy cơ cấu tỷ trọng giữa các khu vực kinh tế tính theo giá trị sản xuất giá cơ bản phản ánh đúng thực chất cơ cấu sản xuất giữa 3 khu vực, đặc biệt là khu vực ngoài quốc doanh sẽ được vị trí sát đúng hơn với thực tế của nó.


- Phân tích cơ cấu ngành



Cơ cấu ngành trong công nghiệp là phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa các ngành công nghiệp cá biệt trong tổng ngành công nghiệp cả nước. Cơ cấu này cũng được nghiên cứu theo chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản và giá trị sản xuất theo giá sản xuất. So sánh tỷ trọng của các ngành công nghiệp cấp 1 và cấp 2 trong tổng ngành công nghiệp cả nước tính theo 2 chỉ tiêu trên như sau:


Cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp 


năm 2004, theo giá cơ bản và giá sản xuất


Đơn vị tính: %


		Ngành công nghiệp cấp 1, 2

		Theo giá cơ bản

		Theo giá sản xuất



		Toàn  ngành

		100,0

		100,0



		1. Khai thác mỏ

		12,2

		13,7



		+ Khai thác than

		1,7

		1,6



		Ngành công nghiệp cấp 1, 2

		

		



		+ Khai thác dầu thô và khí tự nhiên

		9,7

		11,3



		+ Khai thác quặng kim loại

		0,2

		0,2



		+ Khai thác đá và các mỏ khác

		0,7

		0,7



		2. Ngành công nghiệp chế 

		19,3

		19,2



		+ Sản xuất thực phẩm và đồ uống

		19,3

		19,2



		  - Sản xuất thực phẩm

		17,5

		16,8



		  - Sản xuất đồ uống

		1,8

		2,4



		+ Sản xuất thuốc lá

		1,2

		1,8



		+ Dệt

		,35

		3,3



		+ May

		3,8

		3,6



		+ Thuộc da và sản xuất sản phẩm da giày

		4,5

		4,3



		+ Chế biến gỗ và lâm sản

		1,4

		1,3



		+ Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

		1,9

		1,9



		+ Xuất bản, in

		1,4

		1,3



		+ Sản xuất than cốc và dầu mỏ tinh chế

		0,2

		0,2



		+ Sản xuất hoá chất

		6,0

		5,8



		+ Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại

		5,7

		5,5



		+ Sản xuất kim loại

		4,1

		3,9



		+ Sản xuất các sản phẩm từ kim loại (Trừ máy móc thiết bị)

		3,8

		3,7



		+ Sản xuất máy móc thiết bị

		1,7

		1,7



		+ Sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính

		1,4

		1,3



		+ Sản xuất máy móc và thiết bị điện

		3,2

		3,1



		+ Sản xuất radio, ti vi và thiết bị truyền thông

		2,5

		2,4



		+ Sản xuất dụng cụ y tế, dụng cụ chính xác

		0,4

		0,4



		+ Sản xuất xe có động cơ

		3,4

		3,6



		+ Sản xuất phương tiện vận tải khác

		5,2

		5,1



		+ Sản xuất giường, tủ, bàn ghế

		3,3

		3,1



		3. Sản xuất và phân phối điện, nước

		5,9

		5,9



		+ Sản xuất và phân phối điện

		5,5

		5,5



		+ Sản xuất và phân phối nước

		0,4

		0,4





Qua số liệu trên cho thấy tỷ trọng các ngành công nghiệp cấp 1 và cấp 2 trong tổng số của giá trị sản xuất theo giá cơ bản và theo giá sản xuất cho kết quả một số ngành gần giống nhau và một số ngành khác nhau. Cụ thể như sau:


- Có 1 ngành cấp 1 và 8 ngành cấp 2 có tỷ trọng gần như nhau, nghĩa là không có ảnh hưởng gì đáng kể khi yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm có hoặc không có tham gia vào tính cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp. Những ngành này thường chiếm tỷ trọng rất nhỏ (dưới 0,5%) hoặc những ngành có tỷ trọng yếu tố thuế tiêu thụ sản phẩm trong tổng giá trị sản xuất xấp xỉ bằng tỷ lệ chung toàn ngành.


- Có 1 ngành cấp 1 và 3 ngành cấp 3 có tỷ trọng giá trị sản xuất theo giá cơ bản nhỏ hơn tỷ trọng tính theo giá sản xuất. Đây là những ngành có tỷ lệ thuế suất của thuế tiêu thụ sản phẩm ở mức rất cao, thuộc những nhóm ngành sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như: Thuốc lá, rượu bia, hoặc sản phẩm cần điều tiết người mua như: Sản xuất ô tô, khai thác dầu thô. Những ngành này có tỷ trọng cao khi tính theo giá sản xuất (vì có thuế tiêu thụ sản phẩm), bởi vậy tỷ trọng đó là chưa sát đúng với thực tế bằng tỷ trọng tính theo giá trị sản xuất giá cơ bản. Ví dụ ngành dầu khí có tỷ trọng 9,7% là sát đúng hơn so với 11,3% tính bằng giá trị sản xuất theo giá sản xuất, v.v.


- Có 1 ngành công nghiệp cấp 1 và 17 ngành công nghiệp cấp 2 có tỷ trọng của giá trị sản xuất theo giá cơ bản lớn hơn tỷ trọng của giá trị sản xuất theo giá sản xuất. Những ngành này đều là những ngành khuyến khích tiêu dùng hoặc xuất khẩu, bởi vậy thuế tiêu thụ sản phẩm không cao, thậm chí mức thuế suất bằng không, như đối với hàng hoá xuất khẩu hoặc sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp, ví dụ như ngành khai thác than, may xuất khẩu, sản xuất da, giày xuất khẩu, chế biến thuỷ sản xuất khẩu, sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, sản xuất thép, các sản phẩm từ kim loại, sản xuất thiết bị máy móc để trang bị cho các ngành kinh tế khác,v.v. Chính vì vậy mà thuế tiêu thụ sản phẩm chiếm tỷ trọng thấp nên khi tham gia vào tính tỷ trọng của các ngành này sẽ làm thấp đi so với tỷ trọng tính theo giá trị sản xuất giá cơ bản; điều đó phản ánh bất hợp lý là khuyến khích tiêu dùng để kích thích sản xuất thì khi tính lại có tỷ tọng giảm đi tương đối. Trong trường hợp này, tỷ trọng tính theo giá trị sản xuất giá cơ bản phản ánh cao hơn là đúng với hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành này.



Tóm lại qua phân tích các cơ cấu lớn của các ngành công nghiệp như: Cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu ngành kinh tế cho thấy cơ cấu tính theo giá trị sản xuất giá cơ bản phản ánh chính xác hơn, sát đúng thực tế hơn với những gì đã diễn ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành, nó không bị ảnh hưởng của nhân tố bên ngoài là chính sách thuế sản phẩm của nhà nước.


2. Một số nhận xét


Thông qua số liệu đã tính toán chúng tôi rút ra những nhận xét sau:



i. Số liệu phản ảnh đầy đủ phạm vi ngành công nghiệp cả nước. So với một số chỉ tiêu có liên quan như giá trị sản xuất theo giá cố định, số lượng cơ sở, lao động thì hoàn toàn hợp lý, logic. Từ đó khẳng định số liệu có độ tin cậy và được sử dụng công bố là số liệu chính thức năm 2004 của ngành công nghiệp.



ii. Quy trình tính toán và kỹ thuật tính không khó khăn phức tạp, có thể phổ biến phương pháp tính đến cấp tỉnh, huyện và họ có thể tính được dễ dàng bằng một phần mÒn chuyên dụng của Vụ Thống kê công nghiệp và xây dựng biên soạn, cài đặt hướng dẫn sử dụng.



iii. Nguồn số liệu đầu vào phục vụ cho tính toán hoàn toàn dựa vào các chế độ báo cáo và điều tra hiện hành đang thực hiện hàng năm, không cần phải tổ chức thêm cuộc điều tra và cũng không cần phải bổ sung thêm chỉ tiêu mới vào phiếu điều tra hiện hành.



Những số liệu ban đầu phục vụ cho tính toán đều được thu thập từ số liệu sẵn có trong kế toán của doanh nghiệp như: Doanh thu thuần, Chi phí sản xuất dở dang, Tồn kho thành phẩm, Số dư hàng gửi bán chưa thu được tiền. Những số liệu gốc từ kế toán doanh nghiệp bảo đảm độ tin cậy cao, mà không gây phiền hà, không mất nhiều thời gian của doanh nghiệp.



iv. Phương pháp, quy trình và các điều kiện phục vụ cho tính toán đều phù hợp với trình độ cán bộ hiện tại, phù hợp với nguồn tài chính còn hạn chế.



Từ những nhận xét trên, có thể kết luận là việc thử nghiệm tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản ngành công nghiệp là thành công, có thể hoàn thiện đưa vào áp dụng chính thức không chỉ với ngành công nghiệp mà cho tất cả các ngành kinh tế khác. Phương pháp luận đã được nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm đạt được tính khả thi cao và đặc biệt là không phải thay đổi nhiều trong chế độ báo cáo và điều tra hiện hành, không phải chi phí thêm về tài chính khi đưa vào thực hiện chính thức.



Tuy nhiên khi đưa vào thực hiện chính thức  ở phạm vị toàn bộ nền kinh tế quốc dân cần chú ý một số điểm sau:


· Tính các yếu tố doanh thu thuần, chênh lệch sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho, hàng gửi bán phải thống nhất phạm vi ngành hoạt động. Việc này phải được kiểm soát qua phiếu điều tra của điều tra viên.


· Vì tổng hợp tính toán từ đơn vị cơ sở  là doanh nghiệp nên phải chú ý tới việc dễ bị tính trùng trong các ngành sản xuất hạch toán toàn ngành và giữa đơn vị hạch toán độc lập với hạch toán phụ thuộc có tính được doanh thu và hạch toán được tồn kho.


· Đối với khu vực kinh tế cá thể không vì quá cầu toàn về mặt lý luận mà yêu cầu tính đầy đủ các yếu tố sẽ gây nặng nề, tốn công sức, nhưng kết quả có khi lại đưa đến độ tin cậy kém hơn. Vì vậy nên đơn giản về phương pháp tính đối với khu vực cơ sở cá thể, cụ thể là giá trị sản xuất theo giá cơ bản bằng doanh thu thuần.



Tóm lại, kết quả thử nghiệm đã được khẳng định cả về phương pháp luận và cơ sở thực tiễn của thu thập thông tin hiện hành. Vấn đề chỉ còn là chủ trương và biện pháp triển khai, để sớm có thể tính chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá cơ bản trực tiếp từ các ngành kinh tế quốc dân.


Kết luận và kiến nghị


1. Kết luận 


a. Dùng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm cho phép đánh giá sát thực nhất kết quả hoạt động sản xuất của nền kinh tế. Giá cơ bản có ý nghĩa trong phân tích kinh tế, là cơ sở để các nhà sản xuất đưa ra quyết định sản xuất, đồng thời tránh được sự méo mó khi dùng giá sản xuất trong tính toán giá trị sản xuất khi chính sách thuế sản phẩm thay đổi. 


b. Chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm tính theo giá cơ bản có vị trí đặc biệt quan trọng trong các chỉ tiêu nghiên cứu đánh giá tốc độ tăng trưởng và cơ cấu các ngành kinh tế quốc dân. ở Việt Nam về lý luận cũng như thực tiễn tổ chức tính giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế được quan tâm rất sớm, nhưng do các yếu tố khách quan về chế độ kế toán tài chính quốc gia, trình độ kế toán, thống kê ở cơ sở còn thấp, do vậy hai chỉ tiêu này của các ngành kinh tế mới được tính theo giá sản xuất là chính, còn tính theo giá cơ bản chỉ được thực hiện ở cơ quan thống kê tổng hợp cấp trung ương hoặc ở một số tỉnh, thành phố, nhưng chỉ sau khi đã có chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá sản xuất và không được sử dụng rộng rãi cho đánh giá kết quả sản xuất của các ngành kinh tế. 



c. Ngày nay với các điều kiện về khách quan và chủ quan của cơ chế quản lý kinh tế và chế độ kế toán tài chính quốc gia như: Luật Thuế giá trị gia tăng ban hành thay thế Luật Thuế doanh thu trước đây, kế toán doanh thu của doanh nghiệp khi thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng đã tách riêng doanh thu thuần với thuế giá trị gia tăng (thuế tiêu thụ sản phẩm). Mặt khác yêu cầu thông tin của các cấp lãnh đạo, người nghiên cứu đã thấy những hạn chế nhược điểm của giá trị sản xuất tính theo giá sản xuất và đòi hỏi cần phải tính theo giá cơ bản để bổ sung cho yêu cầu mới của quản lý. Với những ý nghĩa trên, việc triển khai tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản là yêu cầu có tính tất yếu khách quan và hoàn toàn có khả năng thực hiện được trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên phải tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng ngành, từng loại hình cơ sở kinh tế mà có cách tính phù hợp để đảm bảo tính khả thi cao của phương pháp và phải dựa vào số liệu kế toán cơ sở để tổ chức thu thập tính toán chỉ tiêu thống kê tổng hợp quan trọng này. 



d. Qua thực tế áp dụng thử nghiệm tính chỉ tiêu giá trị sản xuất của ngành công nghiệp năm 2004 theo giá cơ bản, qua so sánh và phân tích số liệu về thành phần kinh tế, cơ cấu các ngành trong toàn ngành công nghiệp giữa giá cơ bản và giá sản xuất đã minh chứng tính ưu việt hơn hẳn về ý nghĩa kinh tế, tính hiệu quả và tính chính xác của giá cơ bản so với giá sản xuất, đồng thời cũng chứng tỏ khả thi của việc đưa vào áp dụng trong thời gian tới. Đề tài đã chỉ rõ tất cả những điều kiện thuận lợi hiện nay của ngành Thống kê khi áp dụng giá cơ bản trong tính toán. 


2. Kiến nghị 

Để áp dụng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản lý và hoạch định chính sách hiện nay, cần thực hiện một số công việc sau:


a. Phải sớm có quyết định chính thức bổ sung chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản trong việc đánh giá tốc độ tăng trưởng, nghiên cứu các cơ cấu kinh tế, cũng như việc tính một số chỉ tiêu chất lượng khác của các ngành như: năng suất lao động, các chỉ số chủ yếu của một số ngành... Nếu có được quyết định từ cấp có thẩm quyền mới đảm bảo tính pháp lý cho những công việc triển khai tiếp theo, đồng thời có tác động thúc đẩy công việc được thực hiện nhanh và kết quả cao.


b. Giải quyết triệt để về phương pháp luận. Phương pháp luận là bước quyết định mở đầu cho tổ chức thu thập thông tin và tính toán chỉ tiêu, bởi vậy yêu cầu phải sớm hoàn thiện phương pháp luận, tạo tính pháp lý thống nhất trong cả nước đối với phương pháp luận, bảo đảm tính khả thi cao khi ứng dụng phương pháp vào thực tế.


c.  Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo và điều tra cơ sở, nhằm cài đặt đầy đủ thông tin và tổ chức thu thập thông tin có độ tin cậy đảm bảo cho việc tính toán, tổng hợp, phân tổ chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản một cách kịp thời, chính xác, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối tượng dùng tin; trước mắt đảm bảo thông tin tốt hơn cho cơ quan Đảng, Nhà nước, các nhà nghiên cứu, các nhà đầu tư và yêu cầu của các tổ chức quốc tế.


d.  Cần tổ chức tính toán thử nghiệm ít nhất trong hai năm với số liệu chính thức năm 2005 và 2006, nhằm mục đích hoàn thiện về kỹ năng tính toán, phương pháp phân tích và nâng dần chất lượng số liệu; đồng thời có thời gian để tuyên truyền hướng dẫn người sử dụng hiểu biết và thấy được ý nghĩa kinh tế của chỉ tiêu khi dùng vào công việc quản lý, hoạch định chính sách và nghiên cứu.


e. Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Tổng cục Thống kê đưa ra kế hoạch nghiên cứu thực tiễn nguồn thông tin, xây dựng quy trình để có thể áp dụng giá cơ bản trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm phù hợp với cam kết của Tổng cục Thống kê với Quỹ Tiền tệ quốc tế về chiến lược hoàn thiện, nâng cao chất lượng tính chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước.  


 Phụ lục 1


Danh mục các chuyên đề thực hiện trong đề tài


1. Xác định giá trị các nhóm sản phẩm trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và các loại giá trong thống kê tổng hợp;


2. Thực trạng áp dụng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm tại Tổng cục Thống kê;


3. Phương pháp tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành sản xuất vật chất;


4. Phương pháp tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành dịch vụ;


5. Khả năng ứng dụng phương pháp tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành sản xuất vật chất;


6. Khả năng ứng dụng phương pháp tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản trong ngành công nghiệp;


7. Khả năng đánh giá chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản cho Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


8. Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của khu vực dịch vụ theo thành phần kinh tế


9. Nội dung và phương pháp tính các loại thuế và lệ phí ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;


10. Thực trạng thuế sản xuất và áp dụng trong thống kê tài khoản quốc gia hiện nay;



11. Tính thử nghiệm giá trị sản xuất theo giá cơ bản ngành công nghiệp;



12. Phân tích số liệu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cơ bản qua kết quả thử nghiệm.


Phụ lục 2


		Giá trị sản xuất 



		 của doanh nghiệp ngành công nghiệp năm 2004



		



		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: Tỷ đồng



		 

		 

		GTSX
 theo giá  sản xuất

		Giá trị sản xuất theo gía cơ bản

		Thuế 
tiêu thụ sản phẩm
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		Chênh lệch các khoản tồn kho
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		Chia ra

		



		

		

		

		

		

		

		Chênh lệch
 giá trị
 sản phẩm  dở dang

		Chênh lệch
 giá trị 
tồn kho thành phẩm

		Chênh lệch giá trị hàng gửi bán đang trên đ​ường

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		 

		Tổng số

		749090

		710969

		697677

		13292

		4905

		8330

		57

		38121



		I

		Phân theo khu vực kinh tế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu vực quốc doanh

		213939

		202011

		198140

		3871

		1566

		2099

		206

		11928



		2

		Khu vực ngoài quốc doanh

		177502

		174583

		169521

		5062

		1747

		3297

		19

		2919



		3

		Khu vực có vốn đầu t​ư nư​ớc ngoài

		357648

		334374

		330016

		4359

		1592

		2934

		-167

		23274



		II

		Phân theo ngành công nghiệp cấp 2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		C

		Công nghiệp khai thác

		102307

		86963

		86811

		152

		46

		98

		9

		15344



		10

		Khai thác than cứng, than non, than bùn

		11857

		11734

		11633

		101

		30

		65

		6

		123



		11

		Khai thác dầu thô, khí tự nhiên  và các hoạt động dịch vụ

		84296

		69179

		69222

		-43

		-41

		-2

		0

		15117



		13

		Khai thác quặng kim loại

		1179

		1168

		1153

		16

		3

		13

		0

		11



		14

		Khai thác đá và khai thác mỏ khác

		4975

		4882

		4804

		78

		53

		22

		3

		93



		D

		Công nghiệp chế biến

		746533

		719384

		703802

		15582

		5228

		10088

		267

		27150



		15

		Sản xuất thực phẩm và đồ uống

		143837

		137236

		134743

		2493

		420

		1857

		216

		6601



		 

		Trong đó: - Sản xuất thực phẩm

		126182

		124429

		121990

		2439

		391

		1832

		216

		1753



		 

		               - Sản xuất đồ uống

		17655

		12807

		12753

		54

		29

		25

		0

		4848



		16

		Sản xuất các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

		13650

		8758

		8570

		188

		24

		164

		0

		4892



		17

		Dệt

		24977

		24734

		23977

		757

		303

		471

		-17

		243



		18

		May trang phục, thuộc và nhuộm da lông thú

		27196

		27090

		26869

		221

		164

		67

		-10

		106



		19

		Thuộc, sơ chế da, sản xuất vali, túi xách, yên đệm

		32350

		32286

		32060

		227

		144

		196

		-112

		64



		20

		Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa

		9989

		9874

		9621

		253

		163

		98

		-7

		115



		21

		Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

		14039

		13748

		13344

		403

		161

		218

		25

		292



		22

		Xuất bản, in, sao băng ghi các loại

		10058

		9890

		9742

		147

		46

		85

		16

		168



		23

		Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế và nhiên

		1790

		1701

		1678

		23

		1

		22

		0

		89



		24

		Sản xuất hoá chất và các sản phẩm hoá chất

		43122

		42515

		41036

		1479

		356

		1114

		9

		607



		25

		Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic

		29194

		28627

		27955

		673

		184

		481

		7

		567



		26

		Sản xuất các sản phẩm khoáng phi kim loại

		41369

		40241

		39348

		892

		168

		710

		15

		1129



		27

		Sản xuất kim loại

		29078

		28826

		27440

		1386

		352

		1041

		-7

		253



		28

		Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

		27382

		26942

		25781

		1161

		508

		645

		8

		439



		29

		Sản xuất máy móc thiết bị

		12396

		12085

		11734

		351

		246

		121

		-15

		311



		30

		Sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính

		9966

		9966

		9995

		-29

		50

		-69

		-10

		0



		31

		Sản xuất máy móc và thiết bị điện

		23259

		22957

		22498

		459

		200

		259

		0

		302



		32

		Sản xuất radio, ti vi và thiết bị truyền thông

		17707

		17534

		17277

		257

		159

		143

		-46

		173



		33

		Sản xuất dụng cụ y tế, dụng cụ chính xác, dụng cụ quan

		2645

		2624

		2567

		57

		9

		60

		-12

		20



		34

		Sản xuất xe có động cơ , rơ moóc

		27062

		23820

		23389

		431

		223

		225

		-18

		3242



		35

		Sản xuất phươ​ng tiện vận tải khác

		38087

		37297

		36801

		496

		295

		195

		6

		790



		36

		Sản xuất gi​ường, tủ, bàn, ghế; sản xuất các sản phẩm khác

		23380

		23238

		22477

		762

		632

		127

		3

		142



		37

		Tái chế

		163

		160

		157

		3

		1

		2

		0

		3



		E

		Công nghiệp điện, ga, nư​ớc

		44087

		41858

		41807

		51

		51

		1

		-1

		2228



		40

		Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi n​ước

		41413

		39217

		39197

		20

		19

		1

		0

		2195



		41

		Khai thác, lọc và phân phối n​ước

		2674

		2641

		2610

		31

		32

		0

		-1

		33



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục 3


		Cơ cấu giá trị sản xuất  ngành công nghiệp



		Năm 2004 (theo giá thực tế)



		



		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: (%)



		 

		 

		GTSX
 theo giá  sản xuất

		Giá trị sản xuất theo gía cơ bản

		Thuế 
tiêu thụ sản phẩm



		

		

		

		Tổng 
số

		Doanh thu thuần công nghiệp

		Chênh lệch các khoản tồn kho

		



		

		

		

		

		

		Tổng chênh
 lệch 
tồn kho

		Chia ra

		



		

		

		

		

		

		

		Chênh lệch
 giá trị
 sản phẩm  dở dang

		Chênh lệch
 giá trị 
tồn kho thành phẩm

		Chênh lệch giá trị hàng gửi bán đang trên đư​ờng

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		 

		Tổng số

		100.0

		100.0

		100.0

		100.0

		100.0

		100.0

		100.0

		100.0



		I

		Phân theo khu vực kinh tế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu vực quốc doanh

		28.56

		28.41

		28.40

		29.12

		31.92

		25.20

		358.63

		31.29



		2

		Khu vực ngoài quốc doanh

		23.70

		24.56

		24.30

		38.09

		35.62

		39.58

		32.82

		7.66



		3

		Khu vực có vốn đầu tư​ nư​ớc ngoài

		47.74

		47.03

		47.30

		32.79

		32.46

		35.22

		-291.4

		61.05



		II

		Phân theo ngành công nghiệp cấp 2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		C

		Công nghiệp khai thác

		13.66

		12.23

		12.44

		1.14

		0.93

		1.17

		15.08

		40.25



		10

		Khai thác than cứng, than non, than bùn

		1.58

		1.65

		1.67

		0.76

		0.61

		0.78

		9.79

		0.32



		11

		Khai thác dầu thô, khí tự nhiên  và các hoạt động dịch vụ

		11.25

		9.73

		9.92

		-0.32

		-0.83

		-0.03

		0.00

		39.66



		13

		Khai thác quặng kim loại

		0.16

		0.16

		0.17

		0.12

		0.07

		0.15

		-0.02

		0.03



		14

		Khai thác đá và khai thác mỏ khác

		0.66

		0.69

		0.69

		0.59

		1.08

		0.27

		5.31

		0.24



		D

		Công nghiệp chế biến

		80.46

		81.88

		81.56

		98.47

		98.02

		98.81

		87.21

		53.90



		15

		Sản xuất thực phẩm và đồ uống

		19.20

		19.30

		19.31

		18.76

		8.56

		22.29

		377.25

		17.32



		 

		Trong đó: - Sản xuất thực phẩm

		16.84

		17.50

		17.49

		18.35

		7.97

		21.99

		377.25

		4.60



		 

		               - Sản xuất đồ uống

		2.36

		1.80

		1.83

		0.41

		0.59

		0.30

		0.00

		12.72



		16

		Sản xuất các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

		1.82

		1.23

		1.23

		1.42

		0.48

		1.97

		0.85

		12.83



		17

		Dệt

		3.33

		3.48

		3.44

		5.69

		6.18

		5.66

		-30.42

		0.64



		18

		May trang phục, thuộc và nhuộm da lông thú

		3.63

		3.81

		3.85

		1.66

		3.34

		0.80

		-17.78

		0.28



		19

		Thuộc, sơ chế da, sản xuất vali, túi xách, yên đệm

		4.32

		4.54

		4.60

		1.71

		2.93

		2.35

		-195.9

		0.17



		20

		Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa

		1.33

		1.39

		1.38

		1.90

		3.32

		1.17

		-12.88

		0.30



		21

		Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

		1.87

		1.93

		1.91

		3.03

		3.28

		2.61

		42.94

		0.77



		22

		Xuất bản, in, sao băng ghi các loại

		1.34

		1.39

		1.40

		1.11

		0.94

		1.02

		28.54

		0.44



		23

		Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế và nhiên

		0.24

		0.24

		0.24

		0.17

		0.03

		0.26

		0.03

		0.23



		24

		Sản xuất hoá chất và các sản phẩm hoá chất

		5.76

		5.98

		5.88

		11.12

		7.26

		13.37

		14.98

		1.59



		25

		Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic

		3.90

		4.03

		4.01

		5.06

		3.75

		5.78

		12.95

		1.49



		26

		Sản xuất các sản phẩm khoáng phi kim loại

		5.52

		5.66

		5.64

		6.71

		3.42

		8.52

		25.97

		2.96



		27

		Sản xuất kim loại

		3.88

		4.05

		3.93

		10.43

		7.18

		12.50

		-13.00

		0.66



		28

		Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

		3.66

		3.79

		3.70

		8.73

		10.36

		7.74

		13.63

		1.15



		29

		Sản xuất máy móc thiết bị

		1.65

		1.70

		1.68

		2.64

		5.01

		1.45

		-26.25

		0.82



		30

		Sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính

		1.33

		1.40

		1.43

		-0.22

		1.01

		-0.83

		-17.44

		0.00



		31

		Sản xuất máy móc và thiết bị điện

		3.11

		3.23

		3.22

		3.45

		4.07

		3.11

		-0.85

		0.79



		32

		Sản xuất radio, ti vi và thiết bị truyền thông

		2.36

		2.47

		2.48

		1.93

		3.25

		1.72

		-79.74

		0.45



		33

		Sản xuất dụng cụ y tế, dụng cụ chính xác, dụng cụ quan

		0.35

		0.37

		0.37

		0.43

		0.18

		0.72

		-20.31

		0.05



		34

		Sản xuất xe có động cơ , rơ moóc

		3.61

		3.35

		3.35

		3.24

		4.55

		2.70

		-31.03

		8.50



		35

		Sản xuất ph​ương tiện vận tải khác

		5.08

		5.25

		5.27

		3.73

		6.01

		2.34

		11.01

		2.07



		36

		Sản xuất giư​ờng, tủ, bàn, ghế; sản xuất các sản phẩm khác

		3.12

		3.27

		3.22

		5.73

		12.88

		1.53

		4.67

		0.37



		37

		Tái chế

		0.02

		0.02

		0.02

		0.02

		0.03

		0.02

		0.00

		0.01



		E

		Công nghiệp điện, ga, n​ớc

		5.89

		5.89

		5.99

		0.39

		1.04

		0.02

		-2.30

		5.85



		40

		Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nư​ớc

		5.53

		5.52

		5.62

		0.15

		0.39

		0.02

		0.00

		5.76



		41

		Khai thác, lọc và phân phối nư​ớc

		0.36

		0.37

		0.37

		0.23

		0.66

		0.00

		-2.30

		0.09



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục 4

		Cơ cấu các yếu tố cấu thành giá trị sản xuất 



		 của doanh nghiệp ngành công nghiệp năm 2004 



		



		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: (%)



		 

		 

		GTSX
 theo giá  sản xuất

		Giá trị sản xuất theo gía cơ bản

		Thuế 
tiêu thụ sản phẩm



		

		

		

		Tổng 
số

		Doanh thu thuần công nghiệp

		Chênh lệch các khoản tồn kho

		



		

		

		

		

		

		Tổng chênh
 lệch 
tồn kho

		Chia ra

		



		

		

		

		

		

		

		Chênh lệch
 giá trị
 sản phẩm  dở dang

		Chênh lệch
 giá trị 
tồn kho thành phẩm

		Chênh lệch giá trị hàng gửi bán đang trên đ​ờng

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		 

		Tổng số

		100.0

		94.91

		93.14

		1.77

		0.65

		1.11

		0.01

		5.09



		I

		Phân theo khu vực kinh tế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu vực quốc doanh

		100.0

		94.42

		92.62

		1.81

		0.73

		0.98

		0.10

		5.58



		2

		Khu vực ngoài quốc doanh

		100.0

		98.36

		95.50

		2.85

		0.98

		1.86

		0.01

		1.64



		3

		Khu vực có vốn đầu t​ư nư​ớc ngoài

		100.0

		93.49

		92.27

		1.22

		0.45

		0.82

		-0.05

		6.51



		II

		Phân theo ngành công nghiệp cấp 2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		C

		Công nghiệp khai thác

		100.0

		85.00

		84.85

		0.15

		0.04

		0.10

		0.01

		15.00



		10

		Khai thác than cứng, than non, than bùn

		100.0

		98.96

		98.11

		0.85

		0.25

		0.55

		0.05

		1.04



		11

		Khai thác dầu thô, khí tự nhiên  và các hoạt động dịch vụ

		100.0

		82.07

		82.12

		-0.05

		-0.05

		0.00

		0.00

		17.93



		13

		Khai thác quặng kim loại

		100.0

		99.09

		97.75

		1.34

		0.28

		1.06

		0.00

		0.91



		14

		Khai thác đá và khai thác mỏ khác

		100.0

		98.13

		96.56

		1.57

		1.06

		0.45

		0.06

		1.87



		D

		Công nghiệp chế biến

		100.0

		96.59

		94.42

		2.17

		0.80

		1.37

		0.01

		3.41



		15

		Sản xuất thực phẩm và đồ uống

		100.0

		95.41

		93.68

		1.73

		0.29

		1.29

		0.15

		4.59



		 

		Trong đó: - Sản xuất thực phẩm

		100.00

		98.61

		96.68

		1.93

		0.31

		1.45

		0.17

		1.39



		 

		               - Sản xuất đồ uống

		100.00

		72.54

		72.23

		0.31

		0.16

		0.14

		0.00

		27.46



		16

		Sản xuất các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

		100.0

		64.16

		62.78

		1.38

		0.17

		1.20

		0.00

		35.84



		17

		Dệt

		100.0

		99.03

		96.00

		3.03

		1.21

		1.89

		-0.07

		0.97



		18

		May trang phục, thuộc và nhuộm da lông thú

		100.0

		99.61

		98.80

		0.81

		0.60

		0.25

		-0.04

		0.39



		19

		Thuộc, sơ chế da, sản xuất vali, túi xách, yên đệm

		100.0

		99.80

		99.10

		0.70

		0.44

		0.60

		-0.35

		0.20



		20

		Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa

		100.0

		98.85

		96.31

		2.53

		1.63

		0.98

		-0.07

		1.15



		21

		Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

		100.0

		97.92

		95.05

		2.87

		1.15

		1.55

		0.18

		2.08



		22

		Xuất bản, in, sao băng ghi các loại

		100.0

		98.33

		96.86

		1.46

		0.46

		0.84

		0.16

		1.67



		23

		Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế và nhiên

		100.0

		95.02

		93.73

		1.28

		0.08

		1.20

		0.00

		4.98



		24

		Sản xuất hoá chất và các sản phẩm hoá chất

		100.0

		98.59

		95.16

		3.43

		0.83

		2.58

		0.02

		1.41



		25

		Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic

		100.0

		98.06

		95.75

		2.30

		0.63

		1.65

		0.03

		1.94



		26

		Sản xuất các sản phẩm khoáng phi kim loại

		100.0

		97.27

		95.11

		2.16

		0.41

		1.72

		0.04

		2.73



		27

		Sản xuất kim loại

		100.0

		99.13

		94.37

		4.77

		1.21

		3.58

		-0.03

		0.87



		28

		Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

		100.0

		98.40

		94.16

		4.24

		1.86

		2.36

		0.03

		1.60



		29

		Sản xuất máy móc thiết bị

		100.0

		97.49

		94.66

		2.83

		1.98

		0.97

		-0.12

		2.51



		30

		Sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính

		100.0

		100.00

		100.29

		-0.29

		0.50

		-0.69

		-0.10

		0.00



		31

		Sản xuất máy móc và thiết bị điện

		100.0

		98.70

		96.73

		1.97

		0.86

		1.11

		0.00

		1.30



		32

		Sản xuất radio, ti vi và thiết bị truyền thông

		100.0

		99.02

		97.57

		1.45

		0.90

		0.81

		-0.26

		0.98



		33

		Sản xuất dụng cụ y tế, dụng cụ chính xác, dụng cụ quan

		100.0

		99.23

		97.07

		2.16

		0.33

		2.27

		-0.44

		0.77



		34

		Sản xuất xe có động cơ , rơ moóc

		100.0

		88.02

		86.43

		1.59

		0.83

		0.83

		-0.07

		11.98



		35

		Sản xuất phươ​ng tiện vận tải khác

		100.0

		97.93

		96.62

		1.30

		0.77

		0.51

		0.02

		2.07



		36

		Sản xuất gi​ường, tủ, bàn, ghế; sản xuất các sản phẩm khác

		100.0

		99.39

		96.14

		3.26

		2.70

		0.54

		0.01

		0.61



		37

		Tái chế

		100.0

		98.39

		96.45

		1.94

		0.88

		1.06

		0.00

		1.61



		E

		Công nghiệp điện, ga, n​ớc

		100.0

		94.95

		94.83

		0.12

		0.12

		0.00

		0.00

		5.05



		40

		Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi n​ước

		100.0

		94.70

		94.65

		0.05

		0.05

		0.00

		0.00

		5.30



		41

		Khai thác, lọc và phân phối nư​ớc

		100.0

		98.75

		97.59

		1.16

		1.21

		0.01

		-0.05

		1.25
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Thuế trừ đi trợ cấp sản phẩm do người tiêu dùng trả











Phí vận tải và  phí thương nghiệp



















Giá sản xuất















Thuế trừ đi trợ cấp sản phẩm do người sản xuất trả















Giá cơ bản















Giá cơ bản











� Danh mục các chuyên đề đưa ra trong phụ lục 1



� Chế độ báo cáo thống kê định kỳ ban hành theo Quyết định số 75 /2003/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội – 2003, trang 62.



� Thống kê tài khoản quốc gia xếp các hoạt động này vào khu vực kinh tế ch�a đ�ợc quan sát. Khu vực kinh tế này gồm bốn khu vực nhỏ: khu vực kinh tế ch�a định hình, khu vực kinh tế ngầm, khu vực tự sản tự tiêu của hộ gia đình và khu vực     



� Niên giám thống kê úc năm 2003 (trang 848)



� Chi tiết các loại giá dùng trong thống kê tổng hợp được đề cập trong chuyên đề 1 của đề tài này.



� Khái niệm giá cơ bản, giá sản xuất được trích trong cuốn: “Một số thuật ngữ thống kê thông dung”- Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội – 2004 (trang 85)



� Một số thuật ngữ thống kê thông dụng, Nhà xuất bản Thống kê, Hà nội – 2004 (trang 57). 
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Muc tiéu cua dé tai: nghién ciu khai niém, ndi dung, phuong phap tinh
chi tiéu gia tri san xuat cla cac nganh kinh té theo gia co ban va kha nang ap
dung loai gia nay déi v6i nganh céng nghiép. Vi muc tiéu nay, ban chi nhiém dé
tai da tap trung nghién cu 4 ndi dung chinh sau day:

i.  Khai niém, dinh nghia va ndi dung cac loai gia dung trong tinh toan
chi tiéu gia tri san xudt, chi phi trung gian va gia tri tang thém;

i. So sanh su khac biét gilra cac loai gia va luan giai uu diém cla viéc
dung gia co ban trong tinh toan chi tiéu gia tri sdn xuét va gia tri tang
thém;

ii. Nghién clu phuong phap danh gia chi tiéu gia tri sén xuat va gia tri
tang thém theo gia co ban;

iv. Nghién cu khad nang tinh chi tiéu gia tri san xuét, gia tri tang thém
clia nganh coéng nghiép theo gia co ban.

Sau hai nam nghién cu véi su phéi hdp clia Vu Théng ké Cong nghiép va

Xay dung, Vu Hé théng tai khoan quéc gia, Cuc Théng ké Vinh Phlc va cac can
bd nghién clu khoa hoc, dé tai da hoan thanh nhimng néi dung nghién cu qua 12
chuyén dé khoa hoc'. Dua vao cac két qua nghién cu, ban chi nhiém dé tai
téng hap, hé théng héa thanh bao céo tom tat két qua dé tai nghién ciu kha nang
tinh toan chi tiéu gia tri san xuét, gia tri tang thém clia cac nganh kinh té theo gia
co ban”, ngoai phan mé dau va két luan, bao cao gom 3 phan:

- Phan I: Thuc trang ap dung gia san xuét trong tinh toan chi tiéu gia tri
san xuét, gia tri tang thém cda nganh Thoéng ké hién nay;

- Phan II: Phuong phap tinh chi tiéu gia tri s&n xuét, gia tri ting thém theo
gia co ban cla cac nganh kinh té€ va kha nang ap dung;

- Phan III: Tinh thd&r nghiém chi tiéu gia tri sdn xuat nganh cong nghiép theo
gia co ban.

Nghién clu phuong phap luan, kha nang (ing dung gia cd ban vao thuc té
tinh toan chi tiéu gia tri sn xuét, gia tri tang thém la van dé kho, phdc tap, doi hdi
phai c6 thai gian dé cac nha quan Iy va cac déi tuong dung tin hiéu va thira nhan
tinh uu viét cla loai gia nay. Trong khuén khé mét dé tai khoa hoc, chic chén két
qué nghién cliu sé khong tranh khai thi€u sét. Ban chi nhiém dé tai mong nhan
dudc y kién gép y dé chang tdi hoan thién thém.

Ban chu nhiém dé tai

! Danh muc cac chuyén dé dua ra trong phu luc 1



Phan I. Thuc trang ap dung gia san xuat trong tinh
toan chi tiéu gia tri san xuét, gia tri ting thém
cua nganh Théng ké hién nay

I. Thuc trang ap dung gia san xuat

Ngay 25 thang 12 nam 1992, Thi tu6ng Chinh phi ra Quyét dinh 183/TTg
vé viéc Viét Nam chinh thiic ap dung Hé théng tai khoan qudc gia trén pham vi ca
nudc va tinh mét s chi tiéu kinh t& téng hop clia hé théng nay cho céac tinh va
thanh phd truc thudc trung uong thay cho Hé théng bang can déi kinh té qudc
dan. Trong nhiing nam vira qua, cong tac théng ké tai khoan qudc gia da ting
budc dugc hoan thién va phat trién. CAc chi tiéu kinh t& téng hop clia Hé théng tai
khoan quéc gia nhu: Gia tri san xuét, téng san pham trong nudc, tich Ily tai san,
tiộu ding cudi cling; thu nhap quộc gia; dộ danh, v.v, da thuc su 1a can ¢ quan
trong dé Chinh pht, cac Bd nganh danh gia, phan tich thuc trang va xu huéng
phat trién cla dat nudc.

Tuy nhién, tru6c nhiing doi hoi ngay cang cao vé chat lugng sé liéu cla
cac cap lanh dao Bang, Nha nuGc va nhiing ngudi dung tin, cong tac thong ké tai
khoan quéc gia con thé hién mét s6 han ché& nhu cac chi tiéu kinh t& tng hop
chua dudc phan t8 chi tiét theo cac khu vuc thé ché, chua trd thanh can ¢l phuc
vu Chinh ph( ra soat, diéu chinh va hoach dinh chinh sach kinh t€ vi mé. Trong
s6 nhiing chi tiéu do, gia tri sdn xuét clia cac nganh kinh té€ Ia chi tiéu thu hat
quan tam cda nhiéu ngudi dung tin nhung ciing con bat cap vé pham vi, phuong
phap luan va gia ca dung dé tinh toan. Sau day ching téi dé cap t6i thuc trang ap
dung gia san xuét trong tinh toan chi tiéu gia tri sdn xuéat cta cac nganh kinh té
hién nay & Téng cuc Théng ke.

Trong phan nay cla dé tai sé dé cap tom tat thuc trang vé phuong phéap
tinh chi tiéu GTSX theo gia san xuat clia nganh Thong ké dudc quy dinh trong
ché d6 bao cao théng ké dinh ky ban hanh theo Quyét dinh s6 75 /2003/Qb-
TCTK ngay 15 thang 01 nam 2003 clia Téng cuc trudng Téng cuc Théng ké. Do
thuc t& nguén théng tin, c6 thé quy phuong phap tinh vao 2 khu vuc: Khu vuc dua
vao ché dé bao cao tai chinh doanh nghiép - ap dung cho khu vuc doanh nghiép
va khu vuc hop tac xa, ca thé va ho gia dinh. Déi véi khu vuc ap dung ché do bao
céo tai chinh doanh nghiép, nhiing bat cép, ton tai ca phuong phap tinh theo gia
san xudt dién ra & tat ca cac nganh va dudc trinh bay trong phan “M6t sé bat cap
chung”. B4t cap vé phuong phap tinh déi véi khu vuc hdp tac xa, ca thé va ho gia
dinh dugc dé cap trong phan “Béat cap riéng clia mot sé nganh”.

1. Mot sé bat cap chung



Hién nay, Téng cuc Théng ké& quy dinh: GTSX theo gid san xuat bang
Doanh thu thuan vé ban hang héa va cung cép dich vu céng véi Thué VAT phat
sinh phai ndp, thué tiéu thu dac biét phat sinh phai ndp, thué xuat khau phat sinh
phai ndp cong vaoi Thué VAT theo phuong phap truc ti€p phai ndp cdng vdi thu do
ban san pham phu (d6i véi trudng hop doanh thu tiéu thu nhd khéng hach toan
riéng, khéng tach ra dudc dé dua vé nganh tuong (ng) coéng vdi thu do cho thué
thiét bi, may méc c6 ngudi diéu khién va cac tai san khac (khéng ké dat) cong vai
thu do ban phé liéu thu héi, san phdm kém theo tan thu dudc trong qua trinh san
xuét cong vai gia tri cac mé hinh cong cu v.v, la tai san cé dinh tu trang bi cho
don vi cong véi chénh léch cudi ky trir dau ky vé thanh phdm tén kho, hang gui di
ban, san pham d& dang va cac chi phi dé dang con lai khac.

Phuong phap tinh néu trén khéng dam bao dung ndi dung cla chi tiéu
theo khai niém gia san xuét (vi bao gom cé thué VAT) nén gay ra bat cap khong
dang c6. Néu GTSX tinh theo gia co ban, khi d6 cac yéu t6 vé thué san pham
phat sinh phai nép thudng c6 do tin cay khdng cao, khéng can thu thap va dua
vao cong thic tinh.

Phuong phap tinh GTSX theo gia san xuét nhu trong ché dd bao cao
théng ké dinh ky tai khodn quéc gia bao gém ca thué gia tri gia ting sé gay ra su
thi€u théng nhat, diéu dé khéng xay ra khi tinh theo gia co ban. D& minh hoa diéu
nay chudng ta xét vi du sau: Gia s trong nam 2004, doanh nghiép céng nghiép A
mua nguyén, vat liéu tri gia 10 triéu déng tir don vi thuong mai dé dua vao san
xuat, phai ndp thué gia tri gia tang la 1 triéu dong (thué nay sé dudc khau trir khi
doanh nghiép ban san phdm). Trong ndm, doanh nghiép A dung nguyén, vat liéu
dua vao san xuét va tao ra gia tri hang héa ban trén thi trudng theo gia co ban
(khéng bao gém bat ky loai thué san pham nao) la 15 triéu déng. Xét hai trudng
hop sau:

i. Doanh nghiép A ban hét san phdm san xuét ra: gia tri sdn xuét theo gia
cd ban la 15 triéu déng, gia tri san xudat theo phuong phap tinh clia Vu Hé théng
tai khoan quéc gia la 15,5 triéu dong vi bao gom 0,5 triéu dong thué VAT phat
sinh phai nép (Thué VAT phat sinh khi ban san phdm la 1,5 triéu déng, doanh
nghiép A dugc khau trir 1 triéu);

i. Doanh nghiép A ban dudc 90% s6& san pham san xuét ra: Gia tri san
xuét theo gia co ban van la 15 triéu déng (gébm doanh thu thuan 13,5 triéu dong
va tén kho 1a 1,5 triéu déng). Gia tri san xuét theo phuong phap tinh cta Vu Hé
théng tai khoan quéc gia la 15,45 triéu dong, gbm cac khoan doanh thu thuan

? Ché do bdo cédo thong ké dinh ky ban hanh theo Quyét dinh s6 75 /2003/QD-TCTK ngay 15 thdng 01 nam
2003 chia Téng cuc trudng Tong cuc Thong ke, Nha xudt ban Thong ke, Ha Noi — 2003, trang 62.
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13,5 triéu déng, ton kho 1,5 triéu déng va thué VAT phat sinh phai nop la 0,45
triéu déng (1,35 triéu do ban 90% san pham trir di thué VAT dudc khau trir 0,9
triéu).

Chat luong tinh toan clia mét chi tiéu cang dudc nang cao néu luong théng
tin can phai thu thap dé tinh chi tiéu d6 cang it. Trong trudng hdp dung gia san
xuat dé tinh chi tiéu gia tri s&n xuat can phai thu thap théng tin vé thué€ san pham
phat sinh phai ndp & cdp vi mo, trong khi dé néu tinh theo gia co ban sé khong
can nhiing thong tin nay.

Ap dung gia co ban dé tinh chi tiéu GTSX sé loai trir dudc anh hudng cla
viéc thay d6i chinh sach thué san phdm ctia Nha nuéc, dic biét d6i véi cac nuéc
dang phat trién trong xu thé& toan cau hoa va thuong mai héa hién nay.

2. Bat cap ciia mot s6 nganh
Nhin chung, bat cap hién nay trong tinh toan chi tiéu gia tri san xuat theo
gia san xuat clia cac nganh kinh t& thé hién trén mét sé nét sau:

- D6i v6i mot s6 nganh ap dung phuong phap xac dinh gia tri truc ti€p tur
gia va lugng, yéu t6 gia dung trong tinh toan chua phu hgp (Vi du nhu nganh
néng nghiép lay gia trong bang can ddi san pham). Trong nhiéu trudng hdp, gia
duing dé tinh thuc chét la gia co ban (gia tai cho néng thén khéng bao gém bat ky
loai thué& san pham nao);

- Phuong phéap xac dinh gia tri truc ti€p tir gia va lugng ap dung doi véi
nganh xay dung la chua thda dang vi dic trung san xuét clia nganh xay dung tao
ra san phdm don chiéc, c6 gia tri hoan toan khac nhau cho du dién tich, loai cong
trinh giéng nhau;

- Phuong phéap tinh clia mét s6 nganh chua chinh xac, trong cung mot
nganh huéng dan hai phuong phap nhung hai phuong phap khéng déng nhat
(nganh kinh doanh bat déng san va dich vu tu van);

- Phuong phap tinh ca nhém nganh dich vu su nghiép va cac dich vu
khac nhu gido duc dao tao, y t&€, hoat déng ciiu trg xa hoéi va hoat dong van hoda
thé thao v.v, hoan toan theo ndi dung clia giad co ban vi khéng bao gém bat ky
mot loai thué san phdm nao.

Tém lai phuong phap tinh chi tiéu gia tri sén xuét theo gia san xuat hién
nay cla Téng cuc Théng ké con mét sé bat cap, do la su pha tron gitta gia san



xuat va gia co ban. Nhiing bat cap nay dé rang khac phuc néu 4p dung gia co
ban.

Il. Ap dung gia san xuat cua théng ké quéc té

Téng san pham trong nudc c6 thé tinh theo ba phuong phap, méi phuong
phap dudc xay dung trén cac goc dd khac nhau: Phuong phap san xuét thuc hién
trén gbc do san xudat tao ra san pham la hang héa va dich vu cho xa héi; phuong
phap thu nhap ding trén goc dd cac yéu té tham gia vao qua trinh san xuét tao ra
thu nhap va phuong phap s dung diing trén gbéc dé st dung hang hoéa va dich vu
dé thda man nhu cau cudi cing cla nén kinh t&. M&i phuong phap déu cé uu va
nhudc diém riéng va s dung phuong phap nao trong tinh toan chi tiéu GDP phu
thudc vao nguén théng tin hién cé, trinh do théng ké va diéu kién hach toan trong
ting thoi ky khac nhau ctia moi quéc gia.

Phuong phap sén xuét: Téng san pham trong nudc tinh theo phuong phap
nay thudng dudc ap dung tai cac nuéc dang phat trién, co trinh d6 théng ké chua
cao va cung cép cho cac nha quan ly, lap chinh sach bic tranh toan canh vé toan
bd san phdm san xuét ra, vé& chi phi cla tat ca cac nganh kinh t€. Bén canh
nhiing uu diém néu trén, phuong phap san xuat c6 mét s6 nhudc diém chil yéu
sau:

- Khé dam bao pham vi thu thép théng tin dé€ tinh day da két qua
cla cac hoat dong san xuét. Ching han, theo khai niém san xuat,
gia tri cla cac hoat déng bat hdp phap tao ra hang héa va dich vu
cung cap cho thi trudng va cac hoat ddng hop phap nhung tao ra
cac san pham bat hop phap déu phai tinh vao gia tri san xuat®.
Nhung trong thuc té rat khé thu thap dudc théng tin clia cac hoat
dong nay.

- Do GDP dudc tinh gidn tiép qua gia tri san xuat va chi phi trung
gian nén chét lugng tinh GDP con phu thudc vao chéat lugng tinh
chi tiéu chi phi trung gian. Bon vi san xuét thudng co xu huéng
hach toan tang chi phi dé giam thué va ting Ioi nhuan. Cac nha
Théng ké rat kho kiém soat chat luong théng tin vé& chi phi san
xuat dé tir do6 tinh toan chinh xac, nang cao chat lugng cla chi tiéu
chi phi trung gian.

Vi vay d6i véi cac nube cé trinh dé théng ké kha, vi ly do vé nhan luc va tai

chinh ma phai lua chon mét trong ba phuong phap tinh chi tiéu GDP thudng
khong ap dung phuong phap san xuat dé tranh dudc cac nhudc diém néu trén.

* Thong ké tai khodn quoc gia xép cdc hoat dong nay vao khu vuc kinh t€ cha doc quan sat. Khu vuc kinh t&
nay gébm bon khu vuc nhé: khu vuc kinh t€ cha dinh hinh, khu vuc kinh t€ ngdm, khu vuc tu san tu tiéu cua
ho gia dinh va khu vuc



Phuong phap st dung: GDP tinh theo phuong phap nay cung cép nhiing
thédng tin vé bén cau cla nén kinh t& nhu: Tiéu dung, tich ldy, xuat, nhap khau,
gitp cho Chinh phl va cac nha quan ly dua ra chinh sach kich ciu dan t6i ting
trudng kinh t&. Phuong phap s dung cé mét s6 uu diém vé mét tinh toan nhu
sau:

- Phuong phap nay khong phéi gidi quyét van dé nan giai vé viéc
tinh gia tri ctia cac hoat déng bat hgp phap va cac hoat déng hop
phap nhung tao ra cac san phdm béat hop phap nhu phuong phap
san xuét gap phai.

- Théng tin vé chi tiéu dung va tich Ily thudng sat vai thuc té€ hon so
v3i théng tin vé két qua san xuét va chi phi san xuat.Thong thudng
cac hoé chi khai thap thu nhap chi hiém khi khai thap chi tiéu trong
cac cudc diéu tra. Thong tin vé xuat, nhap khiu hang héa va dich
vu dé thu thap va thudng ddm bao vé pham vi. Vi vay déi v6i nha
Théng k&, phuong phap s dung dé tinh toan va cho chét luong s6
liéu cao hon.

Tuy vay phuong phap st dung c6 mét s6 nhudc diém: S6 luong héd gia
dinh trong nén kinh t& rat I6n vi vay khéng thé tién hanh diéu tra dinh ky thudng
xuyén dé thu thap théng tin tir tdt ca cac hé. Déi véi cac nudc dang phat trién,
san xuat nhd, manh man con phé bién, hé théng luat phap chua day da, y thic
chadp hanh luat chua nghiém nén kho thu thap dudc chinh xac nhiing théng tin vé
tiéu dung va xuat, nhap khdu hang héa va dich vu. Thuc t&€ & nuéc ta, nganh
Thong ké gap khong it khé khan khi tinh toan gia tri clia hang hda xuéat, nhap
kh&u lau qua bién gidi, trén bién.

Phuong phap thu nhép: GDP tinh theo phuong phap nay sé cung cap
théng tin cho cac nha quan ly va 1ap chinh sach dung dé danh gia vé hiéu qua
(qua chi tiéu thang du) va nang xuét clia hoat déng san xuét. Tuy vay, chat lugng
tinh toan thap cla cac chi tiéu cdu thanh nén GDP clia phuong phap nay la han
ché 16n nhat. Rat kho thu thap théng tin va tinh toan chinh xac thu nhap ctia ng-
udi lao doéng tir san xuét. Tam ly clia ngudi lao déng khéng mudn cung cép thong
tin chinh xéac vé thu nhap ctia ho.

Khau hao tai san ¢ dinh cling rat khé tinh dugc chinh xac vi thai gian du
kién s dung trong san xuat cla tai san thay déi thudng xuyén, gia tri cla tai san
phu thudc vao ti€én bd clia khoa hoc cong nghé. Rat khé thu thap thong tin va tinh



chinh xac dudc chi tiéu thang du vi don vi sdn xuét thudng hach toan tang chi phi
dé giam thang du.

Tu nhitng uu va nhudc diém cla ba phuong phap tinh GDP, phuong phap
s dung thudng dudc ap dung va cho két qua tinh toan véi chat luong cao nhaét,
tiép dén la phuong phap san xuat. Phuong phap thu nhap ap dung khi muén biét
ty 1& clia cac nhan t6 tham gia vao qua trinh san xuéat. Cac nudc c6 nén théng ké
kha phat trién déu ap dung phuong phap st dung dé tinh GDP. Céac nuéc phat
trién nhu: Uc, Canada, My déu tinh cho ca ba phuong phap, trong d6 ap dung gia
cd ban cho phuong phap san xuat’.

Qua nghién trang Web théng ké clia mét s& nudc va cac quyén nién giam
théng ké (Uc, My, Céng hoa Czech, Ba Lan, Indonesia, Philippine) cho thay
khéng c6 nuGc nao dung gia san xuét trong tinh toan chi tiéu gia tri san xuét cta
cac nganh kinh té€. Khi ap dung phuang phap san xuét, cac nuéc déu dung gia co
ban va khéng thdy nudc nao dung déng thdi ca hai loai gia: Gia cd ban va gia san
xuét trong tinh toan chi tiéu gia tri s&n xuét. C6 1& ho tranh gay nham lan cho
ngudi dung tin.

* Nién gidm thong ke Uc nam 2003 (trang 848)



Phan Il: Phuong phap tinh chi tiéu gia tri san xuat,
gia tri ting thém theo gia co ban cua cac nganh kinh té
va kha nang ap dung

I. Mot s6 van dé co ban vé chi tiéu gia tri san xuat
1. Dinh nghia va phén loai hang héa va dich vu trong nén kinh té

Hoat déng san xuat cla nén kinh t& tao ra san pham dudi dang hang hoa
vat chat va dich vu. Binh nghia va d4c trung clia hang hda va dich vu c6 nhimng
nét khac nhau co ban:

1.1. Hang hda 1a san pham vat chat dudc tao ra dé thda man nhu ciu cla
ngudi st dung, do vay quyén sé hitu déi véi hang héa dudc xac lap va qua dé
ngudi ta c6 thé chuyén nhudng quyén s hiiu to mot thuc thé nay t6i mét thuc thé
khac trong nén kinh t&€. Nhu cau déi véi hang hba xudt phat tir cac ho gia dinh;
khu vuc phi tai chinh; khu vuc nha nuéc va tir khu vuc nuc ngoai. Qua trinh san
xuét va luu théng hang hoa dién ra hoan toan riéng biét, day la nét dac trung kinh
t€ quan trong, riéng c6 clia hang hoa.

1.2. Dich vu |4 san pham tao ra bdi qua trinh san xuat nhung khéng 1a mot
thuc thé ton tai riéng biét trong nén kinh t& ma qua d6 ngudi ta cé thé xac lap
quyén sd hiiu déi véi n6. Qua trinh trao d6i va san xuét dich vu dién ra déng thoi
va do vay khộng cÂ6 ton kho dội vội dich vu.

Tuy theo muc dich nghién ctu cla théng ké téng hop, hang héa va dich vu
thudng chia thanh ba nhém: Hang héa va dich vu c6 tinh thi trudng; hang héa va
dich vu tu san xuét dé tiéu dung cudi cling va tich Idy; hang héa va dich vu phi thi
truong.

V6i muc dich san xuét cda tiing nhém hang héa va dich vu khac nhau, vi
vay méi nhém cb ndi dung tinh vao chi tiéu gia tri sdn xuét cling khac nhau. Cu
thé nhu sau:

Hang hoéa va dich vu cé tinh thi truong 1a nhilg san phdm dudc ban, trao
déi, du dinh ban hoc trao déi trén thi trudng véi gia c6 y nghia kinh t&. Trir mot
s6 nganh dich vu 4p dung nhimng quy dinh dac biét, nhin chung gia tri clia hang
hoa va dich vu c6 tinh thi trudng tinh trong chi tiéu gia tri san xuat dugc xac dinh
bang téng ctia cac khoan sau:

- Téng gia tri hang hoéa va dich vu ban ra;

- Téng giéa tri hang héa va dich vu trao déi;



Téng gia tri hang hoa va dich vu dung trong thanh toan bang hién
vat;

Téng gia tri hang héa va dich vu cung cap bdi don vi san xuét nay
cho don vi san xuét khac dung lam chi phi trung gian trong cung
mo6t doanh nghiép c¢b tinh thi trudng;

Téng gia tri thay d6i san pham dé dang va thanh pham tén kho du
dinh dung cho cac muc dich tir (a) dén (d).

Hang hoéa va dich vu tu san xuét d€ tiéu dung cudi cung va tich Idy 1a
nhiing san phdm do don vi san xuét gilr lai d& tiéu dung cudi cling va dé tich Idy.
Gia tri cGla hang hoéa va dich vu tu san xuat dé tiéu dung cudi cling tinh trong chi
tiéu gia tri sn xuét bang téng cla cac khoan sau:

Téng gia tri hang hoéa va dich vu san xuét ra béi ho gia dinh va tiéu
dung luén bdi ho gia dinh do;

Téng gia tri tai san c6 dinh tao ra va dudc gilr lai don vi dé dung
vao san xuat trong tuong lai clia cac don vi san xuét;

Téng gia tri cla thay d&i san pham dd dang va thanh pham tén
kho du dinh s dung cho mét trong hai muc dich néu & khoan (a)
va (b).

Hang hoa va dich vu phi thi trudng 1a nhiing hang héa va dich vu phuc vu
ca nhan hoic céng dong do cac don vi khéng vi Igi phuc vu hd gia dinh va Nha
nuGc cho khong thu tién, hodc cung cép véi gia khong c6 y nghia kinh té. Gia tri
cla hang hdéa va dich vu phi thi trudng tinh trong chi tiéu gia tri san xuét bang
téng clia cac khoan sau:

Téng gia tri ctia hang hoa va dich vu cap khéng hoic thu véi gia
khéng c6 y nghia kinh t& cho ca nhan dan cu hodc cho toan thé
cong dong;

Téng gia tri clia hang hoa va dich vu cung cap bdi mét don vi san
xuat nay cho don vi san xuat khac thudc cung mét nha san xuét
phi thi trudng d& dung lam chi phi trung gian;

Téng gia tri thay ddi clia san pham dd dang va thanh pham tén
kho du ki€n st dung cho moét trong hai khoan (a) va (b).

2. Xac dinh gia tri cac nhém san pham trong tinh toan chi tiéu gia tri

san xuat

C6 hai ndi dung luén dudc dé cap tdi khi tinh toan chi tiéu GTSX, dé Ia loai
gia va thoi diém hach toan két qua clia hoat déng san xuat. Sau day sé dé cap t6i
hai n6i dung nay theo tiing nhém san phdm trong tinh toan chi tiéu gia tri san

XUuat.
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2.1. Hang héa va dich vu co tinh thi trudng dudc xac dinh gia tri theo gia co
ban tai thoi diém chuyén giao quyén sé hitu hang hoéa tir nha san xuét t6i ngudi
mua hay khi dich vu dudc cung cép cho ngudi s&r dung. Trudng hop khéng c6 kha
nang ap dung gia co ban trong tinh toan chi tiéu GTSX, khi d6 c6 thé dung gia
san xuat dé thay thé&. Gia tri clia hang hoa va dich vu thédng qua trao d8i dudc xac
dinh theo gia co ban tai thdi diém quyén sé hiiu hang h6éa dudc chuyén giao hay
dich vu dudc cung cap.

Trong chi tiéu GTSX, gié tri cGia thanh pham tén kho va san pham dé dang
dudc tinh bang chénh Iéch gilra cudi ky va dau ky theo gia co ban hién dang ton
tai trén thi trudng tai thdi diém thanh phdm va san pham dd dang dua vao kho.

2.2. Hang hoa va dich vu tu san xuét dé tiéu dung cudi cung va tich Iy
dudc xac dinh gia tri theo gia co ban tai thdi diém san xuat ra hang héa va dich
vu. Vi vay, can cé gia co ban cla cung loai hang héa va dich vu ban véi sé luong
dd 16n trén thi trudng. Trudng hop khéng c6 gia co ban clia san phdm cung loai
ban trén thi trudng, cé thé dung tdng chi phi san xuat dé xac dinh gia tri cho
nhiing loai hang hoéa va dich vu tu san xuat dé tiéu dung cudi cing va tich Iy,
bang téng cla cac khoan sau: Chi phi trung gian diing trong san xuat dé tao ra
hang héa va dich vu tu san xuat dé tiéu dung cudi cling va tich Idy; thu nhap cla
ngudi lao ddéng tir san xudt; khau hao tai san c6 dinh dung trong san xuat; thué
(trir trg cap) san xuat khac.

Trudng hop tu xay dung nha & cla dan cu va cac cong trinh phuc Igi cla
xa, phudng dung phuong phap téng chi phi d& xac dinh gia tri. Tuy vay can luu y
gia tri déong goép vat liéu xay dung va cong lao dong khong tra thl lao clia nhan
dan trong vung.

2.3. Hang héa va dich vu phi thi trudng dudc xac dinh gia tri tai thoi diém
san xuat ra hang hoéa va dich vu. Vi la hang hda va dich vu phi thi truong nén gia
tri cla nhém hang héa va dich vu nay dudc xac dinh theo phuong phap téng chi
phi phat sinh, bang téng ctia cac khoan sau:

- Chi phi trung gian duing trong san xuéat dé tao ra hang hoéa va dich vu tu

san xuat dé tiéu dung cubi cung va tich Idy;

- Thu nhap cla ngudi lao déng ti san xuat;

- Kh&u hao tai san c6 dinh dung trong san xuét; thué (trir trg cap) san

xuét khac.

Tém lai, hoat ddng san xuéat clia nén kinh té tao ra hang nghin san pham

va dugc gbp vao ba nhém chinh: Hang héa va dich vu cé tinh thi trudng; hang
hoéa va dich vu tu san xuat dé tiéu dung cudi cling va tich Ily; hang héa va dich
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vu phi thi trudng. Thoi diém hach toan gia tri cia ba nhém san pham dung trong
tinh toan chi tiéu gia tri san xuat theo nguyén tic chuyén quyén sd hitu hang hoéa
va thoi diém cung cap dich vu. Gia co ban dudc dung dé xac dinh gia tri cho
nhém th( nhat va tha hai; t6ng chi phi san xuat dudc 4p dung cho nhém thi ba.

3. Cac loai gia dung trong théng ké t(“;ng hop

3.1. Khai niém, ndi dung cac loai gia

Théng ké téng hop da dua ra moét s6 loai gia dung dé xac dinh gia tri cla
hang hoéa va dich vu san xuét ra va nhap khu trong nén kinh t&. Trong bao céo
nay chi dé cap tGi cac loai gia co lién quan téi tinh chi tiéu GTSX, chi phi trung
gian va gia tri tang thém?®. Sau day Ian luot dé cap t6i cac loai gia nay.

- Gia co ban la s tién ngudi san xuat nhan dudc do ban mét don vi hang
héa hay dich vu san xuét ra trur di thué danh vao san phdm, cong véi trg cap san
pham. Gia co ban loai trir phi van tai khéng do ngudi san xuét tra khi ban hang;

- Gia san xudt 1a s6 tién ngudi san xuat nhan dugc do ban mét don vi hang
hoa hay dich vu san xuét ra trir di thu€ gia tri gia tang hay thué€ dudc khau trir
tuong tu. Gia san xuét loai trir phi van tai khong do ngudi san xuét tra khi ban
hang®;

- Gi4 sir dung 1a s6 tién ngudi mua phai trd dé nhan dugc mét don vi hang
héa hay dich vu tai thoi gian va dia diém do ngudi mua yéu cau. Gia s dung
khéng bao gom thué gia tri gia tang dudc khau trir hay thué tuong tu dudc khau
trir. Gia s dung bao gém ca phi van tai do ngudi mua phai tra;

- Gia thi truong 1a gia thuc té€ thda thuan gilta cac déi tugng khi thuc hién
giao dich. Trong hé théng thué dudc khau trir nhu thué gia tri gia tang sé dan t6i
hai loai gia thuc t€ thda thuan cho moét hoat déng giao dich néu dimg trén quan
diém cla nha san xuét (gia co ban) va ngudi st dung (gia s dung).

3.2. Mai lién hé va su khac biét giira gia co ban, gia san xuat va gia su
dung
D& thay r& méi quan hé va su khac biét gilta gia co ban, gia san xuat va
gia st dung, sau day dé cap mai lién hé cé tinh “tuan tu” gilra ba loai gia nay:
- Gia san xuét bang gia co ban cong véi thué san pham, khéng bao gém
thué€ gia tri gia tang hay thué€ dugc kh&u trir tuong tu do ngudi mua phai
tra trir di tro cdp san pham. Gia sl dung bang gia san xuéat cong Vi
thué gia tri gia tang khong dugdc khau trir hay loai thué tuong tu khéng

3 Chi tiét cdc loai gid dung trong thong ké téng hop duoc dé cap trong chuyén dé 1 clia dé tai nay.
6 Khdi niém gi co béan, gia sdn xudt dugc trich trong cudn: “Mot so thuat ngit thong ké thong dung”- Nha
xudt ban Thong ké, Ha Noi — 2004 (trang 85)
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dugc khau trlt, cong vGi phi van tai va phi thuong nghiép do don vi khac
cung cap.

- Trudng hop ngudi st dung mua truc ti€p hang hoéa tir ngudi san xuat,
gia st dung I6n hon gia san xuat bdi hai yéu t6: (a) Gia tri cla thué gia
tri gia tang khéng dugc khau trir do ngudi mua phai ndp va (b) Phi van
tai do ngudi mua phai tra khi mua hang hoa.

Gia co ban ctia mét don vi san phdm chi bao gém thué san xuat khac ma
khéng bao gém bat ky mét loai thué san pham nao. Gia san xuat ctia mot don vj
san phdm bao gém thué& san xuat khac va mét sé loai thué san pham. Gia sl
dung cGia mét don vi s&n pham bao gém thué san xuat khac va tat ca cac loai
thué san pham.

Gia san xuat la gia “ngoai lai” gilta gia co ban va gia st dung. Gia san xuét
khéng phai la s6 tién ngudi san xuat nhan dugc khi ban san phdm va ciing khéng
phai s6 tién ngudi st dung phai trd khi mua hang. Nha san xuét dua vao gia co
ban dé dua ra cac quyét dinh san xuét; trong khi d6 ngudi tiéu dung dua vao gia
st dung dé quyét dinh viéc mua hang.

Du6i dang biéu d6, méi lién hé gilia ba loai gia dudc thé hién nhu sau:

M®i lién hé giira 3 loai gia

Thué trir di trg cdp
san phdm do ngudi
tiéu dung tra

Phi van tai va phi
thuona nahiéo

Thué trir di trg cdp
san phdm do ngudi
san xuat trd

Gia co ban Gia san xuat Gia sir dung
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DuGi dang cong thirc, mai lién hé gitra ba loai gia dudc viét nhu sau:

Gia san Gia co Thué san phdm do Tro cap san pham ti Nha
xuat = ban + donvisan xuattrda - nudc cho don vi san xuat
Gia st Gia san Phi van Thué san Trg cép san
dung = xudt + tdivaphi + phdmdo -  pham tuNha
thuong nguai tiéu nuéc cho ngudi
nghiép dung tra tiéu dung

3.3. Uu diém cla gia co ban va gia san xuit trong tinh toan chi tiéu
gia tri san xuat cia cac nganh kinh t&

a. Uu diém cua gia co ban. Ban chat “ngoai lai” gilra gia co ban va gia s
dung cla gia san xuat da cho thdy han ché vé y nghia kinh t&€ va tac dung dung
dé phan tich, hoach dinh chinh sach clia cac chi tiéu gia tri san xuét khi tinh theo
gia san xuét.

Chaét lugng tinh toan clia mét chi tiéu cang dudc nang cao néu lugng thong
tin can thiét phai thu thap dé tinh chi tiéu dé6 cang it. Trong trudng hop dung gia
san xuat dé tinh chi tiéu gia tri san xuat can phai thu thap théng tin vé thué san
ph&m phat sinh phai nép 6 cap vi md, trong khi d6 néu tinh theo gia co ban sé
khdng can nhimng thong tin nay.

Ap dung gia co ban dé tinh chi tiéu gia tri s4n xuat sé loai trir dudc anh
hudng cuia viéc thay déi chinh sach thué san phdm cta Nha nuéc, dic biét doi
véi cac nudc dang phat trién trong xu thé toan cau hoéa va thuong mai hda hién
nay.

Ché& do hach toan k& toan doanh nghiép va hé théng thué san xuét hién
nay cta nuGc ta hoan toan phu hop véi viéc ap dung gia co ban trong tinh toan
chi tiéu gia tri sdn xuét va gia tri tang thém theo nganh kinh té.

b. Uu diém cua gia sén xuét. Dung gia san xuét trong tinh toan chi tiéu gia
tri san xudt va gia tri tang thém cda cac nganh kinh t& khong nhiing phu hgp véi
ché dd hach toan va ké toan truéc dady ma con phu hop véi chinh sach thué
doanh thu. VGi ché d6 hach toan va chinh sach thué doanh thu truéc day cho
phép tinh chi tiéu gia tri s&n xuét cla cac nganh kinh té theo gia san xuéat trudc, vi
vay vao thdi diém d6é chua phu hop cho viéc ap dung gia co ban trong tinh toan.

Chi dung gia co ban hodc gia san xuét trong tinh toan chi tiéu gia tri san
Xudt va gié tri tdng thém cla céc nganh kinh té. Chi dung gia s dung dé tinh chi
tiéu chi phi trung gian. Tuy vay GDP lubn tinh theo gia thi trudng, néi cach khac
chi cé mét loai gia dung dé tinh GDP mac du gia tri san xuat va gia tri tang thém
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c6 thé tinh theo gia co ban hay gia san xuat. Mat khéc gia tri tang thém tinh theo
gia co ban hay gia san xuét khéng énh hudng téi do I16n cda chi tiéu GDP. Céng
thiic chung tinh GDP d6i véi trudng hop gia tri tang thém tinh theo gia co ban va
gia san xuat lan luot nhu sau:

Téng san Téng gié tri tAng Thué san Thué nhap khau
pham trong _ thém theo gia co .\ pham tru tro . hang héa va dich
nuéc ban cap san pham vu
Téng san Téng gia tri tAng Thué& nhap khau
phdm trong = thém theo gia san + hang héa va dich vu
nudc xuat

Il. Phuong phéap tinh chi tiéu gia tri san xuat, gia tri ting thém
theo gia co ban

Chi tiéu GTSX tinh theo gia co ban clia cac nganh san xuét co6 vai tro rat
quan trong trong hé théng cac chi tiéu kinh t&€ t6ng hap. GTSX theo gia co ban
phan anh dang nhat, sat thuc nhat két qua hoat dong san xuét kinh doanh cla
cac nha san xuét, pht hdp véi hao phi lao déng séng va lao déng vat hoa trong
qua trinh san xuét tao ra san pham. B4i vay yéu cau tinh toan phai dam bao tinh
théng nhéat cao vé phuong phap luan, nhung thuc tién méi nganh kinh t& lai c6
nhimng dac thu rat khac nhau vé tinh két qua san xuét, cho nén ky thuat tinh toan
cu thé lai phai quy dinh riéng phu hdp véi cach ti€p can cla mbi nganh kinh té.

1.Nguyén tac chung khi tinh gia tri san xuat theo gia co ban

1.1. Tinh toan bo gia tri lao déng sbéng va lao dong vat hoa da dugc sir
dung hét cho sdn xuét tao ra sén phadm cung véi gia tri thang du duoc xac dinh
trong mét thoi gian nhéat dinh. Nguyén tac nay quy dinh ndi dung clia gia tri san
xuét theo gia co ban bao gom:

- Toan bd chi phi dau vao thuc té da tiéu thu cho san xuéat nhu: Nguyén
vat liéu, nhién liéu, nang luong, cac chi phi dich vu mua ngoai phuc vu
san xuột, khdu hao tai san ¢ dinh, chi phi nhan coộng, cac khoan thuộ
san xuat khac, phi, 1& phi phat sinh trong qua trinh san xuéat va nhiing
chi phi khac c6 lién quan truc ti€p dén san xuét;

- Giéa tri thang du tao ra dudc xac dinh khi s&n phdm san xuat ra dudc

tiéu thu. Con phan san pham chua tiéu thu, thi chua dudc xac dinh gia
tri thang du, chua thé tinh vao gia tri san xuat.
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Nguyén t&c ciing xac dinh pham vi san phdm dugc tinh GTSX theo gia co
ban 1a toan bd san phadm dudc tao ra ké ca san pham vat chat va san pham dich
vu, nghia la ca san pham thanh pham két thic qua trinh ché bién dudc nhap kho,
san pham la ban thanh pham, san pham d& dang trén day truyén san xuét, cac
phé liéu, ph& pham tao ra trong qua trinh san xuat da tiéu thu thu dudc tién.

1.2. Chi tiéu gia tri sén xudt néi chung va gia tri sén xuét theo gia co ban
noi riéng dugc tinh cho mét thoi ky nhat dinh. Nguyén tic nay xac dinh vé mat
thai gian clia chi tiéu, c6 thé thai gian d6 1a 1 qui, 6 thang, 9 thang, hay 1 ndm va
khai niém bién ky dugc ap dung déi véi chi tiéu gia tri san xuét.

1.3. Sén ph&m sén xudét ra trong thoi ky nao dugc tinh cho thdi ky do. Gia
tri sdn xuat cla thoi ky nao thi chi dugc tinh két qua san xuét phat sinh cla thoi
ky d6. Vi vay, nhitng s&n phdm chua két thic qua trinh ché bién chi dudc tinh
phan phat sinh thém trong ky tinh toan.

Nhiing phé liéu, ph& pham tao ra trong qua trinh san xuat néu da tiéu thu
cling dudc tinh vao GTSX, nhung qui udc tiéu thu dudc G thdi ky nao thi tinh vao
GTSX & thai ky do.

1.4. Gia tri san xuét khéng dugc tinh trang trong pham vi don vi tinh toan.
Chi tiéu GTSX phu thudc vao don vi théng ké dudc dung thu thap sé liéu dé tinh
toan. V& nguyén tac, khéng dugc tinh tring trong ndi bd don vi, nghia la chi dugdc
tinh k&t qua hoat déng cubi cung cta don vi, khéng tinh cac yéu t6 chu chuyén
trong n6i bd don vi.

2. Phuong phap tinh gia tri san xuat theo gia ¢ ban

Muc nay dé tai trinh bay chi tiét phuong phap tinh GTSX theo gia co ban
clia cac nganh san xuét vat chat trong 20 nganh kinh t&. Trong mbi nganh déu dé
cap téi nhiing quy dinh cu thé vé pham vi va mét sd nét dic trung cla ting
nganh; ndi dung gia tri sdn xuat va phuang phap tinh.

Do d&c trung clia san pham dich vu d6 la qué trinh san xuét va tiéu dung
dién ra déng thdi, vi vay déi véi dich vu khéng cé san pham dd dang, thanh pham
tén kho cling nhu khéng ¢6 hang gui di ban nhung chua ban dudc. Doanh thu la
thanh phan chl yéu clia gia tri sén xuat cac nganh dich vu. Su khac biét gitra gia
tri sdn xuéat theo gia co ban va gia san xuéat cla cac nganh dich vu bang chénh
léch gilra thué& va trg cap san pham.

Trong cuén: “Phuong phap bién soan hé théng tai khoan qudc gia & Viét
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Nam” xuat bdn ndm 2003 da dé cap kha chi tiét va chinh xac nguyén tic, noi
dung va phuong phap tinh gia tri san xuét theo gia cad ban cta cac nganh dich vu,
vi vAy ching t6i khéng dé cap dén ndi dung va phuong phap tinh gia tri san xuét
va gid tri tang thém theo gia co ban clia cac nganh dich vu trong dé tai nay.

Do dac trung, muc dich san xuét tao ra hang hda va dich vu clia cac
nganh kinh t& khac nhau, cé thé gop cac nganh kinh t& vao hai nhém chinh:

i. Nhém cac nganh san xuat hang héa va dich vu ¢6 tinh thi trusng;

ii. Nhém cac nganh san xuéat hang hda va dich vu phi thi trudng.

Cach tiép can dé tinh chi tiéu GTSX theo gia cd ban ctia hai nhém nganh
kinh t& cling khac nhau. Déi vGi nhém (i) ti€p can qua doanh thu thuan va két qua
khac cla hoat ddng san xuét dién ra trong ky theo gia co ban nhu san pham dé
dang, thanh phdm t6n kho, hang gti di ban nhung chua ban dudc v.v. D6i véi
nhém nganh (i) ti€p can qua téng chi phi. Chi tiét phuong phap tinh cla ting
nganh san xuat vat chat xem trong bao cao téng hdp. Trong muc nay dé tai chi
dé cap tom tat phuong phéap tinh clia nganh xay dung, phuong phép trinh bay ¢
khac véi phuong phap dang ap dung tinh chi tiéu GTSX theo gia san xuét.

Véi dac thu riéng c6 clda nganh xay dung dé la san xuat don chiéc, cac
san phdm hau nhu khoéng giéng nhau; chu ky san xuat dé tao ra moét san pham
thudng rat dai co6 khi t6i vai nam; dia diém cla san xuat la dia diém cla san
phdm, do d6 dia diém san xuat thay déi thudng xuyén; tham gia vao qua trinh san
xuat va sd hiiu két qua san xuéat do ca don vi ch( dau tu va don vi hoat déng xay
dung quyét dinh. Dac diém nay khac han véi tat ca cac nganh san xuét kinh
doanh khac chi do don vi hoat ddng san xuét cla nganh d6 quyét dinh. Nhiing
dic diém trén da chi phoéi dén cach tiép can va phuong phap tinh GTSX cla
nganh xay dung va chiing khoéng gidng véi cac nganh khac, cu thé:

Vi san xuét la don chiéc va c6 chu ky san xuat kéo dai, nén khong thé tinh
truc ti€p tr sdn phdm nhéan vdéi don gia hoac ti doanh thu tiéu thu, do vay phai cé
cach ti€p can thich hap tir chi phi hoac tir vén dau tu.

Két qua san xuét va sé hiru két qua san xuét cd lién quan truc tiép dén ca
don vi hoat d6ng xay dung va don vi ch( dau tu, vi thé tinh GTSX c6 thé st dung
s@ liéu clia c& don vi hoat ddng xay dung va chil dau tu.

Péi v6i hoat déng xay dung, viéc tinh GTSX theo cach truc tiép tir san
phadm nhén véi don gia co ban trong thuc t& la khéng lam dudc vi ca hai yéu t6
trén khi tinh toan déu gap khoé khan va thudng kéo dai, nén khong dap (ing duoc
yéu cau kip thdi dé ra. Hon nira tinh don gia cla ting san phdm xay dung don
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chiéc khéng dé dang, do vay cach tinh trén vé mat ly thuyét c6 dudc dat ra, song
trong thuc t& khéng thé thuc hién duoc.

Phuong phap tiép can tir doanh thu va chi phi sadn xuat dé dang, ca hai
yéu t6 nay vé sé liéu ké toan tai chinh cé phat sinh, nhung can c vao sé liéu do
dé tinh lai khéng ddm bao tinh chinh xac cla GTSX, vi s6 liéu doanh thu xay
dung dugc tinh trén co s vén dau tu thanh toan, véi muc dich dé tinh thué tiéu
thu. V6n dau tu thanh toan cla chi dau tu khéng chi cho cong trinh, hang muc
cong trinh hoan thanh ban giao, ma con bao gébm ca phan vén (ing truéc cho don
vi xay dung theo thoa thuan trong hgp déng. Ngudc lai c6 khi cong trinh da ban
giao dua vao sif dung, nhung do chli dau tu chua c6 von thanh toan, nén ciing
chua dugc tinh trong doanh thu. Vi vay phuong phap dua vao doanh thu va tén
kho dé tinh gia tri san xu&t nganh xay dung bi han ché rat 16n vé tinh chinh xac
cla s0 liéu, nén thuc té it dugc ing dung.

VGi dac thu nganh xay dung, phuong phap tinh GTSX theo gia cd ban phu
hop nhat 1& can c vao chi phi xay dung va vén dau tu thuc hién. Phuong phap
nay hoan toan phu hdp véi nguyén tac thuc té thi cong, 1ap dat tai céng trinh clia
théng ké Lién hap quéc.

3. Phuong phap tinh gia tri ting thém theo gia co ban

Gia tri tang thém 1a chi tiéu kinh t& t6ng hop phan anh gia tri hang héa va
dich vu mgi sang tao ra clia cac nganh kinh té€ trong mét thoi ky nhat dinh. Gia tri
tang thém 1a mét bé phan clia GTSX, bang chénh léch gilta GTSX va chi phi trung
gian, bao gdbm: Thu nhap cla ngudi lao dong tUr san xuét, thué san xuat, khdu hao
tai san c6 dinh dung trong san xuat va thang du san xuat’.

TU dinh nghia néu trén da chi ra hai phuong phap tinh chi tiéu gia tri tang
thém theo gia co ban: Phuang phap san xuét va phuong phap thu nhéap.

3.1. Phuong phap san xuat
DaGi véi tat ca cac nganh kinh t€, phuong phap san xuét tinh chi tiéu gia tri
tang thém c6 cong thiic téng quat sau:
Gia tri tdng thém = Gi4 tri san xuét theo - Chi phi trung gian
theo gia co ban gia co ban theo gia st dung

3.2. Phuong phap thu nhap

7 Mot s6 thuat ngit thong ké thong dung, Nha xudt ban Thong ke, Ha noi — 2004 (trang 57).
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Phuong phap thu nhap ap dung tinh truc ti€p cac yéu té céu thanh cla chi
tiéu gia tri tang thém (GTTT) theo gia co ban, bao gébm: Thu nhap cla ngudi lao
dong tir sén xuat hodc thu nhap hén hap; thué san xuéat khac; khau hao tai san cd
dinh dung trong san xuét; thang du san xuéat.

Phuong phép tinh tiing yéu t6 GTTT clia cac nganh vé co ban giéng nhau,
nhung khac nhau & cach tinh cu thé déi véi loai hinh doanh nghiép c6 hach toan ké&
toan thudng xuyén, ddy dd va cac co sd ca thé khong hach toan thudng xuyén.

3.2.1. Doi véi doanh nghiép

Can clr vao s6 liéu hach toan vé nhan céng, khdu hao tai san cd dinh, cac
khoan thué, phi, 1& phi phat sinh phai ndp vao nhan sach nha nudc va cac khoan
loi nhuan, thang du khac dé tinh tiing yéu t6.

a. Thu nhap cta ngudi lao déng tur sdn xuét: La téng cac khoan chi phi nhan
cdng phat sinh phai thanh toan cho ngudi lao dong, bao gom tién luong, tién
thudng trong luong, trich bao hiém y t&, bdo hiém céng doan; chi hdi hop bang tién
truc ti€p cho ngudi lao déng; va cac khoan chi khac khong tinh trong chi phi trung
gian nhu phong bao phong bi, qua bi€u qua tang cho khach.

b. Thué sdn xuédt khéc: La téng cac khoan thué, I& phi phat sinh phai nép
vao ngan sach nha nudc trong qua trinh san xuét. Thué€ san xuat khac trong GTTT
tinh theo gia cd ban khéng bao gém cac loai thué vé tiéu thu san pham (theo quy
dinh hién hanh la thué VAT, thué tiéu thu dic biét va thué xuat khau).

c. Khdu hao tai san cé dinh dung trong san xuét: La gia tri khdu hao tai san
c6 dinh da trich vao chi phi san xuét trong ky.

d. Thang du san xuét. La bd phan gia tri méi sang tao ra trong qua trinh san
xuat kinh doanh sau khi da trir phan thu nhap cla ngudi lao dong tir san xuét, khau
hao tai san cd dinh dlng trong san xuét va thué san xuat khac phai nép Nha nudc.

Cong bon yéu t6 trén chinh la gia tri tang thém theo gia co ban cla cac
loai hinh doanh nghiép.

3.2.2. D3i v6i co s san xuat kinh doanh ca thé

Cac cd s san xuat kinh doanh ca thé c6 dac diém phan 16n chil co s san
xuat dong thai cling 1a ngudi lao ddng truc ti€p san xuat kinh doanh, nén gilra tién
cong va Igi nhuan khéng tach bach duogc ma gdp chung goi la thu nhap hén hap.
Cach tinh cu thé tiing yéu t6 nhu sau:

a. Thu nhap ctia ngudi lao déng ttr sdn xuét: La téng chi phi trd cong va cac
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khodn thudng khac cho ngudi lao dong lam thué, néu co sd san xuét kinh doanh
khong cé ngudi 1am thué thi khéng cé yéu té nay.

b. Thu nhdp hén hop: La téng thu nhap con lai tir két quéd san xuét kinh
doanh cla chii cd sd sau khi |4y téng doanh thu trir téng chi phi phat sinh trong
qua trinh s&n xuat va tiéu thu san pham hang hoa va dich vu.

c. Khau hao tai sdn c6 dinh dung trong sén xuét: téng gia tri khau hao tai
san c6 dinh da trich vao chi phi san xuét kinh doanh trong ky.

d. Thué sén xuét khéc: La téng cac khoan thué, 1& phi phat sinh phai nop
vao ngan sach Nha nudc trong qua trinh san xuat. Thué san xuét khac trong gia tri
tang thém tinh theo gia co ban khéng bao gém thué tiéu thu san pham.

Téng cdng cac yéu to trén 14 gia tri tang thém theo gia co ban cla khu vuc
san xuat kinh doanh ca thé.

Riéng ddi véi khu vuc san xuat ca thé nganh xay dung khéng théng ké két
qua san xudt truc tiép tir cd s hoat ddng xay dung ca thé ma chi tinh dudc gia tri
san xuét théng qua vén dau tu xay dung cd ban thuc hién, do vay gia tri tang
thém va cac yéu t6 trong gia tri tang thém dudc tinh trén co s GTSX theo gia co
ban nhan véi hé s6 cla cac yéu t6 so v6i GTSX. Cac hé s6 nay dudc tinh tir s6
liéu diéu tra riéng cho cac nhém céng trinh xay dung do khu vuc ca thé thuc hién
la chd yéu va st dung c6 dinh cho mot s6 nam.

lll. Kha nang tinh toan chi tiéu gia tri san xuat, Gia tri ting thém
cac nganh kinh té theo gia co ban

Trong phan nay sé dé cap tGi nhiing yéu cau va kha nang ap dung gia co
ban dé tinh chi tiéu gia tri sdn xuat déi v6i cac nganh kinh té€. Néi dung dudc viét
dua trén nhiing nghién clu chuyén sau déi vGi nganh céng nghiép vi nganh nay
tuong déi phic tap so véi moét s& nganh kinh té khac. Dé thay rd hon kha nang
tinh toan hién tai, can phai xem xét tir yéu cau, dén cac diéu kién dam bao cho
viéc tinh toan va tinh hién thuc ciia mot k€ hoach dua vao thdr nghiém trong thuc
té.
1. Nhimng yéu cau dat ra ddi véi viéc tinh gia tri san xuat theo gia co
ban

Chi tiéu gia tri sa&n xuat bao gém cac yéu td cau thanh, mdi yéu t& dudc
hach toan khac nhau va theo cac loai gia khac nhau. D& trién khai tinh chi tiéu
gia tri sdn xuat cla cac nganh theo gia co ban phai dam bao c6 di cac yéu cau
sau:
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1.1. Phai théng ké dudc rd rang, minh bach gia ban san pham, gia thanh
nhap kho, gia tri cGa chi phi san phdm d& dang. Méi yéu t6 c4du thanh trong
GTSX déu phai tinh bang tién va cé muic gia khac nhau, cu thé 1a:

- Chi phi san xuéat s&n pham dé dang: Gia nay dung dé tinh cho yéu té
chénh léch ban thanh phdm va san pham dé dang.

- Gia thanh san pham nhap kho: Téng chi phi san xuat cla san pham 1a
thanh pham nhap kho. Gia nay dung dé tinh cho yéu t& chénh léch san
pham ton kho.

- Gia thuc t& ban san pham chua c6 thué san pham. Gia nay dung dé tinh
cho yéu t6 doanh thu thuan céng nghiép.

1.2. Yéu cAu t6 chic thu thap théng tin vira phai ddm bao thu dugdc day dd
thdng tin can thiét cho tinh chi tiéu GTSX theo gia co ban, vira phli hop véi cac
d6i tuong clia cac nganh kinh té hién nay.

1.3. Yéu cau vé tinh toan can phai ing dung cong nghé théng tin.

2. Piéu kién va kha nang dam bao tinh kha thi cta viéc tinh gia tri san
xuat theo gia co ban
2.1. Phuong phap luan tinh chi tiéu gia tri san xuat

Phuong phap luan 1a diéu kién quan trong chi ra ndi dung va phuong phap
tinh toan thong ké. Phuong phap tinh GTSX da dudc nghién clu va chinh thiic
dua vao ap dung trong nganh Théng ké tir nam 1993, qua nhiéu lan sla déi, bé
sung trén co sé thuc tién, dén nay phuong phap luan da dudc giai quyét triét dé
khéng chi vé ly thuyét, ma con gan véi thuc tién nudc ta, ddm bao tinh kha thi
trong thuc t&, déng thdi van gilr duoc nguyén tac so sanh quéc t& cla chi tiéu
nay.

2.2. Doi hoi khach quan phai tinh chi tiéu gia tri san xuat theo gia co
ban

O nudc ta chi tiéu GTSX néi chung va GTSX nganh céng nghiép néi riéng
dudc xem la chi tiéu kinh t& quan trong khong thé thigu dudc trong cdng tac quan
ly, di€u hanh nén kinh t€ cla cd quan nha nudc cac cap. Nhung lau nay chi tiéu
GTSX chi dugdc tinh theo gia san xuat, dé si dung cho danh gia téc d6 tang
trudng, tinh co cdu trong ndi bd nganh va tinh mét s6 chi tiéu chat lugng khac.

Chi tiéu GTSX tinh theo gia san xuat dung cho cac muc dich trén c6 nhudc
diém |a bi anh hudng clia yéu t6 thué san phdm. Thué san phdm danh vao nguoi
mua hang, ngudi ban chi c6 nhiém vu thu hd nha nuéc. Cac loai thué san pham
dugc s dung véi vai trd diéu tiét va hudng dan ngudi tiéu dung, né hoan toan
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phu thudc vao chinh sach cia Nha nudc, khdng do ngudi san xuét quyét dinh va
khéng phan anh dung thuc chat chi phi ctia don vi san xuét. Vi vay, chi tiéu GTSX
tinh theo gia san xuét khong phan anh dung thuc chat két qua va hiéu qua cla
san xudt cling nhu téc dd tang trudng va quan hé co cau trong ndi bé nganh céng
nghiép.

Tuy nhién, trong thdi gian kha dai van phai ap dung gia san xuéat dé tinh chi
tiéu GTSX clia cac nganh vi nhiéu nguyén nhan chua cho phép tinh dudc dé
dang theo gia cd ban, trong d6 nguyén nhan chi phéi la cach danh thué va tinh
thué& doanh thu, khién cho théng ké chi cé thé tinh dudc truéc va dé dang theo gia
san xuéat, ma rat kh6 cé thé tinh dudc truc tiép theo gia co ban.

Hién nay cac diéu kién da cho phép ti€p can dudc véi gia co ban, mat khac
chi tiéu GTSX tinh theo gia san xuat dang boc 16 nhiing han ché, khéng dap Gng
dudc yéu cau quan ly va nghién clu déi véi cac nganh kinh t€ néi chung va dac
biét 1a nganh cong nghiép, vi thé doi hdi can phai tinh chi tiéu GTSX theo gia co
ban dé dap (ing t6t hon cho yéu cau quan ly.

2.3. Diéu kién va kha nang vé ké toan va ché dé tai chinh hién hanh

Céc van dé vé phuong phap luan va nhu cau cla cong tac quan ly c6 thé
coi la diéu kién can, khi d6 van dé vé ké toan va ché do tai chinh khéi san xuét
kinh doanh tai co s& dudc xem nhu la diéu kién dd. Diéu cét I16i dé tinh dudc gia
tri s&n xuét theo gia co ban la tach duogc yéu t6 thué san phdm ra khoi gia ban
cla don vi san xuét va tinh toan chinh xac doanh thu thuan ctia hoat dong san
Xuat.

Hién nay Luat Thué gia tri gia tang thay cho Luat Thué doanh thu va ché
do6 ké toan doanh nghiép hién hanh thay cho ché do ké toan doanh nghiép ci, da
tao diéu kién dé tinh dudc gia cd ban truéc gia san xuat, tinh dudc téng doanh thu
thuan theo phuong phap truc tiép trudc téng doanh thu theo gia san xuat.

Theo quy dinh cla Luat Thué gia tri gia tang, phudng phap tinh thué dudgc
quy dinh nhu sau:

a. DOi vai thué€ gia tri gia tang c6 khau trcr

Xéac dinh thué gia tri gia tang phat sinh phai ndp dudc tinh trén co sé lay
thué€ gia tri gia tang dau ra trr di thué gia tri gia tang dau vao da dudc khau tru.

- Thué gia tri gia tang dau ra: Tinh bang céach 18y doanh thu theo gia co

ban nhéan vai ty 1& thué xuat.

- Thué gia tri gia tdng dau vao la téng s6 thué gia tri gia tdng khi mua

cac yéu té dau vao da phai thanh toan cho ngudi ban hang.
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- Thué gia tri gia tdng dau vao da dudc khau trir 1a phan thué gia tri gia
tang clia cac yéu t6 dau vao da duodc ding cho san phdm hang hoé va
dich vu tiéu thu.

- Thué gié tri gia tang phat sinh phai nép: La thué gia tri gia tang dau ra
trir di thué gid tri gia tang dau vao da dudc khau tru.

b. D6i vdi thué€ gia tri gia tang khéng khéu trcr

- Thué gia tri gia tAng dau ra: tinh bang cach 1ay doanh thu theo gia co ban
nhan vdi ty 1é thué suét.

Vi thué gia tri gia tang khoéng c6 khau trlr, nén trong hach toan khéng tinh
thué gia tri gia tang dau vao cla san xuét kinh doanh va ciing khéng c6 thué gia
tri gia tang dau vao da dudc khau trir (trudng hop nay thué gia tri gia tang da
dugc khau trir bang 0).

Do d6 thué gia tri gia tang phat sinh phai nép chinh bang thué gia tri gia
tang phat sinh dau ra.

c. B6i vdi cac loai thué tiéu thu khac

Theo cac Luat thué c6 lién quan dén tiéu thu san pham hién hanh, ngoai
thué gia tri gia tang, con Luat Thué tiéu thu dac biét danh vao nhiing hang hoa va
dich vu c6 vi tri d&c biét va thué xuat khdu danh vao cac san phdm hang hoa,
dich vu xuat khiu. Hai loai thué nay déu c6 cach tinh ging nhau bang cach 13y
doanh thu theo gia ca ban nhan vai ty 1é thué suat.

Nhu vay trong ca 4 trudng hdp tinh thué tiéu thu sdn pham hién hanh la:
Thué gia tri gia tang c6 khau tru, thué gia tri gia tang khéng c6 khau tris, thué tiéu
thu dac biét, thué xuat khdu, déu can c( vao gia cd ban - gia bao gid ciing dudc
xac dinh trudc, gia san xuét dudc xac dinh sau hodc chi tinh dudc gian tiép theo
gia ban binh quan. Yéu t6 doanh thu tinh theo gia co ban hay con goi la doanh
thu thuan (chi€ém 95 - 98% gia tri san xuét theo gia cd ban) ciing tinh dugc truéc
chi tiéu doanh thu theo gia san xuét.

d. Quy dinh cu thé vé hach toan tiéu thu clia ché dé ké toan hién hanh

Sau khi Luat Thué gia tri gia tang c6 hiéu luc, ché dd ké toan nha nuGc
dudc slta d6i, ban hanh méi theo quyét dinh s& 1141/QD-CDKT ngay 1 thang 11
nam 1995 cla Bo6 trudng Bo Tai chinh. Ché dd ké toan méi quy dinh ché do ké
toan san xuét kinh doanh théng nhat trong ca nuéc. Cac théng tin can dé tinh chi
tiéu gia tri sn xuat theo gia co ban déu dudc quy dinh rd trong cac tai khoan ké
toan. Cu thé quy dinh nay dudc trinh bay chi tiét trong bao céo téng hop.

Tém lai, s6 liéu ban dau can thiét dé tinh chi tiéu GTSX nganh céng nghiép
theo gia co ban, hoan toan dua vao s6 liéu ké toan. Cé thé néi sé liéu ké toan la
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diéu kién quyét dinh ddm bao viéc trién khai tinh GTSX. Sé liéu ké toan chinh xac
dén dau, thi chat luong tinh cac chi tiéu gia tri ndi chung va GTSX ndi riéng sé
chinh xac dén dé. Hién nay, tinh phap ly va noi dung ché dé ké toan khu vuc san
xudt kinh doanh hoan toan phu hdp va bado dam day dd cac s6 liéu chi tiét dé tinh
GTSX cac nganh kinh t& theo gia cd ban; van dé con lai 1a chl truong va té chiic
thu thap théng tin nhu th& nao dé dat duoc yéu cau chat ludng cla chi tiéu khi
trién khai tinh toan.

2.4. Chi truong va kha ning thu thap thong tin dé tinh gia tri san xuat
theo gia co ban

a. Vé chad truong: Trong nhiing ndm gan day da dat van dé trién khai
nghién c(u tinh GTSX theo gia co ban dé st dung thay cho GTSX tinh theo gia
san xuat. M&t khac vé nhan thiic déu thay dudc nhiing nhudc diém, han ché cla
GTSX theo gia san xuat; su can thiét cap bach phai tinh theo gia co ban dé thay
thé.

b. V& t6 chiic thu thap théng tin: Nhin chung viéc thu thap théng tin ctia cac
nganh kinh t& dudc chia thanh 2 khu vuc khac nhau:

Khu vuc doanh nghiép: Khéng ké nganh néng, 1am nghiép va thiy san, déi
vGi cac nganh kinh té€ khac khu vuc doanh nghiép chiém ty trong I6n (trén 90%
déi véi cong nghiép) trong téng GTSX toan nganh va dang dudc t6 chiic thu thap
théng tin kha 6n dinh va tuong déi day dd. Doanh nghiép nha nudc thuc hién ché
doé bao cao dinh ky thang, quy, nam. Doanh nghiép ¢6 von dau tu nudc ngoai vira
thuc hién ché& dé bao cao dinh ky, vira diéu tra toan bd b sung cac théng tin con
thi€u. C4c loai hinh doanh nghiép ngoai quéc doanh t& chiic diéu tra mau hang
thang va diéu tra toan bé moéi nam mét lan.

N6i dung thong tin thu thap cla khu vuc doanh nghiép kha phong phd,
trong dé nhiing thong tin ¢ lién quan truc ti€p dén tinh chi tiéu GTSX theo gia co
ban dang dudc bd sung ngay cang day di hon vao phiéu diéu tra va ché do bao
céo dinh ky. Tuy nhién nhiing sé liéu thu dudc con nhiing ton tai sau:

- Déi vdi nhiing doanh nghiép san xudt kinh doanh da nganh, viéc bao
cao riéng phan hoat déng san xuat chinh chi tach dudc cho chi tiéu
doanh thu thuan, con cac chi tiéu khac rat kho tach boc cho ting
nganh ho3c tach béc dudc thi phai bang phan bd hoac uéc luong theo
phuong phap chuyén gia.

- S6 liéu vé tén kho thanh pham, chi phi san xuat dé dang, d6i v6i doanh
nghiép tu nhan, céng ty trach nhiém hiu han, néi chung la cac doanh
nghiép nhd, thudng rat kho khan, do tin cay khong cao, bdi hach toan
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k& toan tai cac doanh nghiép nay chua tét, chua day dd va thiéu trung
thuc.

- Chi tiéu thu veé trg cép, trg gia ctia Nha nudc chua dudc thudng xuyén.
Trong diéu tra théng ké chua dudc quan tdm dua vao chi tiéu thu thap
s0 liéu.

Nhiing t6n tai trén khéng phai la khéng cé gidi phap khac phuc, néu té chiic
diéu tra dugc cai tién theo hudng dua ra cac bang hdéi phu hdp véi tiing loai doanh
nghiép 16n, vita va nhé; van dung diéu tra mau véi mét s6 chi tiéu phirc tap xét thay
khong can thiét phai diéu tra toan bd nhu chi tiéu ton kho, chi phi sén xuét dé dang.

Khu vuc co sG san xuét ca thé: Khu vuc nay hién tai chi chiém dugi 10%
GTSX toan nganh va trién vong ty trong nay ngay cang nhé dan. Khu vuc nay
dang dudc t6 chiic thu thap théng tin theo hinh thiic diéu tra chon mau hang
thang va 1 ky cho diéu tra cd nam véi mau 16n hon va thoéng tin thu thap nhiéu
hon.

NoOi dung théng tin diéu tra ¢ lién quan t6i viéc tinh GTSX nganh cong
nghiép la doanh thu va thué tiéu thu phat sinh phai nop.

Déi véi cac co sd san xuat ca thé thudng khéng hach toan ghi chép day dd
va cling khéng thudng xuyén. Khai niém vé doanh thu thun véi téng doanh thu
khong ré rang va ho cling khong quan tam dén su phan biét nay, bdi vay doanh
thu cong nghiép ca thé dudc diéu tra 1a doanh thu gém ca thué tiéu thu.

Chi tiéu thué tiéu thu phat sinh phai ndp cling gom day du 3 loai thu€ la:
Thué€ gia tri gia tang (hau hét theo phuong phap khong khau trl), thué tiéu thu
d&c biét va thué xuat khau.

Cac chi tiéu vé tén kho thanh pham, chi phi san xuat dé dang, khéng dét ra
yéu cau phai thu thap déi véi khu vuc nay vi thuc t&€ ho khéng cé s6 sach theo
ddi, nhung trong san xuat phé bién 1a tén kho va chi phi san xuat dé dang khéng
nhiéu, it bién déng, do vay c6 thé gid dinh t6n kho khéng d6i va yéu t6 chénh léch
gilta cudi ky va dau ky ctia thanh pham tén kho va chi phi san xuat dé dang bang
0.

Tém lai vé t8 chic thu thap théng tin théng ké da va dang dudc cai tién
hién nay, c6 thé dam b&o cd ban cac sé liéu can thiét cho viéc tinh chi tiéu gia tri
san xuéat cong nghiép theo gia co ban. Tuy nhién, can phai c6 su hoan thién vé
phan nganh déi véi cac doanh nghiép san xuét kinh doanh da nganh, ciing nhu
cai ti€n md rong pham vi diéu tra mau cac doanh nghiép nhd va siéu nhd, véi cac
chi tiéu phirc tap khé thu thap.

2.5. Ung dung cdng nghé théng tin
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Tinh toan céac chi tiéu théng ké 1a céng viéc doi hoi khéi luong tinh rat 16n,
ngay nay vGi quy mé kinh t&€ md rdng, riéng trong nganh céng nghiép hién da cé
gan 20 nghin doanh nghiép thudc 14 loai hinh kinh t& va gan 800 nghin co s san
xuat ca thé phan b6 trén 64 tinh, thanh phé, thi viéc thu thap, kiém tra chat luong
s6 liéu va téng hop phan tich ngay cang tang 1én gap bdi. Vi vay can phai c6 su
tro giup dac luc cla cong nghé théng tin.

Thuc té€ nhiing nam qua, ing dung cong nghé théng tin trong linh vuc thong
ké noi chung va théng ké cdng nghiép néi riéng da c6 budc phat trién vuot bac, tat
ca cac khau trong qua trinh thu thap, x{ ly, téng hop théng tin déu c6 tro gitp cla
coéng nghé théng tin. DGi véi khdi doanh nghiép, viéc kiém tra logic va chat luong
s6 liéu trong moi phiéu diéu tra déu duoc thuc hién bang phan mém may tinh &
pham vi c& nuSc dudc nhap tin truyén vé trung uong, thuc hién viéc téng hop tap
trung tr dir liéu cla ting doanh nghiép. Sé liéu diéu tra mau ciing dudc téng hop
va suy rong bang moét phan mém may tinh.

Déi v6i khu vuc san xuét ca thé dang ting budc (ing dung cdng nghé théng
tin trong cac khau lap dan mau, chon mau, téng hop két qua mau diéu tra va suy
réng thé cho t8ng thé diéu tra.

V6i trinh @6 va kha nang (g dung cong nghé théng tin nhu trén, cho phép
x{ ly va tinh toan céac chi tiéu phlc tap, d@m bao do tin cay, trong d6 cb ca cac
chi tiéu vé tai chinh, giéa tri s&n xuét theo gia cd ban va theo gia san xuéat.

Tu phan tich thuc trang va huéng phat trién cta cac diéu kién vé phuong
phap luan tinh toan, nhu cau quan ly déi véi cac chi tiéu gia tri san xuat tinh theo
gia cd ban, ciing nhu kha nang vé ché& dé hach toan k& toan doanh nghiép, t6
chiic thu thap thong tin thong ké, két qua cac cudc diéu tra cong nghiép, trinh do
va két qua (ng dung cong nghé théng tin. T4t ca déu cho thdy kha nang déi mai
hé théng chi tiéu théng ké néi chung, chuyén d&i mét s chi tiéu théng ké cong
nghiép ndi riéng, trong dé cb chi tiéu gia tri sdn xuat cong nghiép theo gia co ban
la hién thuc, ddm bao tinh kha thi cao.

3. Kha nang tinh gia tri tang thém theo gia co ban
3.1. Phuong phap san xuat

Gia tri tang thém theo gia co ban bang gia tri sn xuét theo gia co ban trir
di chi phi trung gian theo gia s dung. Gia tri san xuét theo gia co ban c6 thé thuc
hién dudc trong diéu kién vé hach toan ké toan, phuong tién tinh toan va yéu cau
khach quan ctia cong tac quan ly. Chi phi trung gian dudc tinh toan 6n dinh ti 1au
nay, dua trén bao cao chi phi san xuat theo yéu t6 cla doanh nghiép va diéu kién
mau vé chi phi san xuat hang nam. Vi vay gia tri tang thém theo gia co ban cla
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cac nganh kinh té tinh theo phuong phap san xuat hoan toan c6 kha nang thuc
hién duoc.

3.2. Phuong phap thu nhap

Phuong phap thu nhap dudc tinh truc ti€p tir cac yéu té clu thanh cla gia
tri tang thém theo giad co ban, gébm: Thu nhap cla ngudi lao ddng tir san xuét
hoac thu nhap hén hop; thué san xuat khac; khau hao tai san ¢ dinh dung trong
san xuét; thang du san xuét.

a. Bbi véi doanh nghiép: Can cl vao s6 liéu hach toan vé nhan coéng, khau
hao tai san cd dinh, cac khoan thué, phi, 1& phi phat sinh phai ndp vao ngan sach
Nha ndc va cac khoan Igi nhuan, thang du khac dé tinh ting yéu t6.

- Thu nhép cla ngudi lao déng: Noi dung cla chi tiéu da dé cap 4 trén.

S6 liéu 18y & phan phat sinh bén c6 cua tai khodn ké toan vé “chi phi
nhan cong” truc ti€p va “chi phi nhan cong” clia cac bd phan quan ly
san xuét, quan ly doanh nghiép.

- Thué san xuét khac: Noi dung clia chi tiéu da dé cap 46 trén. Sé liéu
can c vao sd phat sinh bén c6 cla tai khodn ké toan vé “thué va cac
khoan phai ndp Nha nuéc”.

- Khé&u hao tai sén ¢6 dinh: ndi dung cta chi tiéu da dé cap & trén. Sé
liộu can ¢ vao s6 phat sinh bộn cộ cla tai khoan ké toan vé “khau hao
tai san c6 dinh”.

Thang du sén xuét: néi dung cutia chi tiéu da dé cap 4 trén.

Cong 4 yéu t6 trén chinh l1a gia tri tang thém clha cac nganh kinh té theo
gia co ban cla céac loai hinh doanh nghiép.

b. D6i vGi co sG sén xuét kinh doanh ca thé: Cac co sd san xudt kinh
doanh cé thé c6 dac diém phan 16n chi doanh nghiép déng théi ciing la ngudi lao
dong truc ti€p san xuét kinh doanh, nén gilra tién céng va Igi nhuén khéng phan
chia tach bach dugc ma gdp chung goi 1a thu nhap hén hop, yéu té gia tri thang
du chi gdm moét s& khoan khac con lai. S6 liéu dé tinh cac yéu t6 1a két qua diéu
tra mau chi phi san xuat clia cac cd sd ca thé hang nam.

4. K& hoach trién khai viéc tinh chi tiéu gia tri san xuat, gia tri ting
thém theo gia co ban
4.1. Hoan thién phuong phap tinh

Théng nhat vé phuong phap tinh vira ddm bao chudn muc cla phuong
phap luan qudc t&, lam co sG so sanh s6 liéu cla nudc ta vGi cac nudc khac trén
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thé giGi; vira phai phu hop véi thuc trang cac nganh kinh té€ cla nudc ta va trinh
dd hach toan k& toan con thap cla cac doanh nghiép, nham dam bao tinh kha
thi. Hoan thién phuong phap tinh can dugc thuc hién trong nam 2006 va duoc
chinh thdc héa trong cong tac théng ké cla toan nganh.

4.2. T6 chirc diéu tra thu thap sé liéu

Viéc diéu tra thu thap s6 liéu ban dau phat sinh tir cac co sd san xuét la rat
quan trong, quyét dinh tinh chinh xac, dang tin cay ctia chi tiéu can tinh toan. D&
c6 thé tinh dugc gia tri sdn xuét theo gia co ban, can thu thap day di cac chi tiéu
tai chinh co sé sau day:

- Doanh thu thuén bao gém: Doanh thu thudn ban san pham hang hoa va
dich vu clia san xuét chinh, doanh thu thuan ban phé liéu, ph& pham thu
héi trong qua trinh san xuét tai doanh nghiép va doanh thu thuan cho
thué may moc thiét bi c6 kém theo ngudi diéu khién.

- Thué tiéu thu phat sinh phdi ndép gébm: Thué gia tri gia tang hang ban
noi dia; thué tiéu thu dac biét; thué xuat khiu.

- Gi4 tri ton kho thanh pham cudi ky va dau ky bao céo.

- Gi4 tri sdn pham hang hoa va dich vu cla san xuat chinh cla doanh
nghiép dang trén dudng di tiéu thu G thoi diém dau ky va cudi ky bao
cao.

- Gia tri chi phi san xuat cia ban thanh phdm, san pham dé dang & thai
diém dau ky va cuéi ky bao cao.

- Téng s6 tién dudc Nha nudc tro cap, tro gia trong ky bao cao.

Nhiing chi tiéu trén dudc t8 chic thu thap bang cac phiéu diéu tra ap dung
riéng cho khu vuc doanh nghiép trong cudc diéu tra toan bd doanh nghiép. Théng
tin diéu tra nén dugdc cai dat trong diéu tra doanh nghiép mau hang thang va diéu
tra toan bd doanh nghiép nam; phiéu diéu tra thu thap thong tin déi véi cac co sé
san xuat kinh doanh ca thé cai dat vao diéu tra mau hang thang va diéu tra mau
hang nam vao thai diém 1/10 1a thich hop.

4.3. T6 chirc diéu tra thu thap s liéu tinh thir nghiém trudc khi co6
quyét dinh trién khai chinh thirc

Chu truong tinh GTSX cac nganh kinh t& theo gia co ban dé bé sung va
dan dan thay thé cho chi tiéu GTSX theo giad san xuat trong mot s linh vuc
nghién cu 1a mét chll truong ddng, nhung méi mé va khi st dung sé lam thay déi
cac muc dd vé téc dd phat trién, co cau cac khu vuc nganh va thanh phan kinh té
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theo hudng hdp ly hon, nhung lai chua quen véi ngudi s&r dung vén da c6 an
tuong kha sau vé co cau ci.

Bdi vay yéu cau phai co6 thdi gian tinh th&r nghiém 1a can thiét. Thai gian thir
nghiém nén dudc thuc hién tinh cho ndm 2004 va ndm 2005 bang sé liéu chinh
thitc nam vGi day da pham vi clia nganh céng nghiép (ap dung thanh céng déi véi
nganh céng nghiép la co sd dé ap dung cho tat ca cac nganh khac). Tuy nghién
vi tinh phiic tap clia viéc tinh toan va hach toan tai cac doanh nghiép chua day
da, cho nén tinh th(r nghiém chi tinh vGi cac co sG cd hoat déng san xuét cong
nghiép 1a nganh chinh, tru6c mac chua tinh doi véi cac hoat dong san xuét céng
nghiép phu thudc trong cac doanh nghiép thudc nganh san xuat kinh doanh khac
ngoai cong nghiép.
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Phan IlIl. Tinh thi nghiém chi tiéu gia tri san xuat
nganh cdng nghiép theo gia co ban.

. T6 chirc thu thap sé liéu

Can ¢ vao trinh dd hach toan ké toan clia cac co sd san xuat cong nghiép
dé quyét dinh ndi dung va hinh thiic thu thap sé liéu cho phi hdp. Theo d6 cac co
s cong nghiép dudc phan chia ra 2 loai:

- C4c doanh nghiép dudc t6 chiic hach toan ké toan day du, lién tuc theo
ché& dd ké toan théng nhat do B6 Trudng Bo Tai chinh qui dinh. Do vay d6i véi
loai hinh doanh nghiép phai dudc t6 chiic thu thap day du cac di liéu tir s6 liéu
g6c cla ké toan doanh nghiép.

- C4c co sb cong nghiép ca thé: San xuat nhd, hach toan khéng day du,
khong thudng xuyén, do vay nhiéu di liéu khéng c6 da diéu kién thu thap nén
phai gidam b6t mét s6 dir liéu ma khong 1am sai l1éch két qua tinh toan.

V6i dac diém hach toan ké toan clia doanh nghiép va cd sd cong nghiép
céa thé nhu trén, t6 chiic thu thap di liéu ctia méi nhém loai hinh co s nhu sau:

a. Thu thdp dir liéu doéi voi loai hinh doanh nghiép: D6i v6i doanh nghiép
dugdc t6 chiic thu thap ddy du cac dir liéu can thiét cho tinh toan bang hinh thiic
diéu tra va dudc cai dat trong biéu mau diéu tra doanh nghiép hang nam; trong
d6 cac doanh nghiép c6 tir 10 lao déng trd én diéu tra toan bd theo mau biéu cai
dat nhu sau:

- Cai dat trong chi tiéu doanh thu cac théng tin sau: Téng doanh thu san
xuat kinh doanh; cac khoan giam tri; thué tiéu thu dac biét, thué xuat
kh&u; doanh thu thuan.

- Cai dat trong chi tiéu tai san luu déng va dau tu tai chinh ngan han cac
théng tin vé& tng tén kho vé: San pham dd dang; thanh pham tén kho;
hang gui ban.

- Cai dat sau chi tiéu ndp ngan sach 1a théng tin vé trg cap, tro gia cla
Nha nudc theo hai tiéu thirc: S6 phat sinh trong nam va soé thuc té da
cap.

Nhimng doanh nghiép c6 dudi 10 lao déng theo ché dd diéu tra hién hanh
c6 20% diéu tra theo phi€u day di nhu doanh nghiép cé tir 10 lao dong trg 1én.

S6 doanh nghiép dudi 10 lao ddng con lai (80%) chi c6 tdng doanh thu,
téng tai san luu déng va dau tu tai chinh ngan han, vi vay chi tiéu téng doanh thu
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thuan duoc tinh suy rong tu ty 1& t6ng doanh thu thuan céng nghiép so véi téng
doanh thu clia 20 % mau doanh nghiép dudi 10 lao dong.

Cac dir liéu vé gia tri sdn pham dd dang, thanh pham tén kho, hang gi ban
chua thu dudc tién dudc suy rong tir ty 1& cla ting chi tiéu néi trén trong téng s6
gia tri tai san luu déng va dau tu tai chinh ngan han.

Ty & cla tiing chi tiéu trong téng gia tri tai san Iuu dong va dau tu tai chinh
ngén han tinh t& mau diéu tra 20% doanh nghiép dudi 10 lao dong.

Téng gia tri tai san Iuu déng va dau tu tai chinh ngan han ctia 80% doanh
nghiép dudi 10 lao dong khéng diéu tra mau dudc tinh bang: Téng nguén vén dau
ky (hoac cuội ky) — Tộng gia tri tai san cÂ6 dinh va diu tu tai chinh dai han dau ky
(hoac cudi ky)

b.Thu thap dit liộu d6i vdi cac co sộ cộng nghiộp cộa thé: Co sG cong
nghiép ca thé c6 dic diém la san xuét nhé 18, lai khéng hach toan thudng xuyén
va cling khéng day dd, do vay nhiing di liéu sau la khéng cé:

- Chi phi san xuét dd dang, néi chung cac co s6 cong nghiép ca thé khéng
kiém ké danh gia sdn phdm dé dang. Mt khac vi san xuat nhd 1€ nén chi phi san
xuat dd dang khéng dang ké, do vay cé thé coi chi phi san xuat dd dang dau ky
va cudi ky bang nhau. Nén trong tinh toan khéng can dén dir liéu nay. Gia dinh
nay 1a phu hop véi thuc tién va khdng anh hudng dén tinh chinh xac cla két qua
tinh toan.

- Dt liéu t6n kho thanh pham ciing kho xac dinh, vi san xuat ca thé c6 qui
mo nho, phan 16n ca sd san xuat dén dau tiéu thu dén d6 hodc néu mét sé co sG
c6 phat sinh tén kho thanh pham, nhung ciing khéng nhiéu. Do vay ciing nhu san
ph&m dd dang, coi tén kho thanh pham dau ky va cudi ky bang nhau; vi thé ciing
khéng can thu thap dir liéu nay déi véi c6 sd cong nghiép ca thé.

- D liéu gié tri hang hda gui di ban chua thu dudc tién, trong thuc té phan
I6n cac ca sd khoéng phat sinh yéu t6 nay, néu cé mot s6 it co s phat sinh thi
ciing khéng thudng xuyén va khong hach toan dudc ddy dd, vi vay ciling cé thé
gia dinh gia tri hang ban chua thu dudc tién cudi ky va dau ky luén bang nhau, do
d6 ciing khéng can thu thap dir liéu nay ddi véi cong nghiép ca thé.

- DU liéu tién tro cép, tro gia cla Nha nudc déi véi co sG cong nghiép ca

thé néi chung khéng c6 phat sinh. Vi vay dir liéu nay sé khéng cé trong cong thiic
tinh toan.
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Tu thuc t& nhu trén, viéc t6 chic thu thap di liéu dé tinh chi tiéu gia tri san
xudt theo gia co ban déi v6i co sd ca thé chi can dir liéu vé téng doanh thu thuan
cong nghiép la dua.

T& chiic thu thap dir liéu doanh thu thuan cong nghiép dudc khai thac tir
cudc diéu tra mau co sd san xuét ca thé 1/10 hang nam. Trong d6 cac co sé
céng nghiép s dung két qua suy rong cho tiing nganh céng nghiép cép 2 cla chi
tiéu doanh thu thuan céng nghiép.

Il. K&t qua tinh chi tiéu gia tri san xuat cong nghiép nam 2004

Chi tiéu gié tri s&n xuat theo gia co ban clia nganh céng nghiép dudc tinh
cho nam 2004 dua vao thdng tin khai thac tir 22.900 doanh nghiép cla cudc diéu
tra doanh nghiép 2005 va diéu tra mau co s ca thé 1 -10 - 2004 da dudc suy
rong tai cac dia phuong theo chuong trinh suy rong clia diéu tra mau cé thé.

Gia tri san xuéat cong nghiép theo gia ca ban dugc tinh riéng cho khu vuc
doanh nghiép va co sd cong nghiép cé thé:

Khu vuc doanh nghiép dudc tinh toan bang mét phan mém may tinh bao
dam tinh dugc day da cac yéu té cau thanh gia tri sdn xuét theo gia co ban nhu
phan ly luan d trinh bay. Cu thé 1a chi tiéu: Doanh thu thuan; gia tri chénh Iéch
san phdm dé dang cudi ky va dau ky; gia tri chénh léch ton kho thanh phdm gilia
cudi ky va dau ky; gia tri chénh léch hang gii ban chua thu dudc tién gitra cudi ky
va dau ky déu dudc tinh cho cac nganh cong nghiép cép 2; va trg cép, tro gia clia
chinh phi (trong nam 2004 khong cé phat sinh).

Céc cd sb cdng nghiép ca thé dugc tinh bang phan mém téng hop bao céo
chinh thiic nam 2004 cla coéng nghiép ca thé véi ndi dung tinh gia tri san xuat

theo gia co ban bang doanh thu thuan céng nghiép

Két qua tinh chi tiéu gia tri sén xuét céng nghiép nam 2004 theo gia co
bén dua ra chi tiét trong phan phu luc 2 -4.

ll. Két qua tinh thir nghiém va mét s6 nhan xét
1. K&t qua tinh thi nghiém
Két qua tinh th( nghiém chi tiéu gia tri san xuéat theo gia co ban nganh

céng nghiép nam 2004 dugdc dua ra trong biéu dudi day.

Trén co sd s6 liéu da dudc tinh toan, phan tich dé thay rd y nghia ctia chi
tiéu gia tri san xuat theo gia co ban nhu sau:
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Gia tri san xuat nganh céng nghiép
gia thuc t& nam 2004

Don vi tinh: Nghin ty déng

Gia cd ban Gia san xuat

Toan nganh céng nghiép 711 749
Doanh nghiép nha nuéc 202 214
Doanh nghiép ngoai quédc doanh 175 177
Doanh nghiép c6 vén dau tu nudc ngoai 334 358
Phan theo nganh kinh té-

Khai thac moé 87 102
Cong nghiép ché bién 582 603
San xudt, phan phai dién, nudc 41,8 44

1.1. So sdnh khdc biét gilia gid tri san xuét theo gid co ban va gia tri
san xudt tinh theo gid san xuat. Khac nhau co ban cla chi tiéu gia tri san xuat
theo gia co ban vGi gia tri san xuat theo gia san xuột ¢ yộu t6 thuộ tiộu thu san
pham.

Ban chat cla yộu td thuộ tiộu thu san pham la loai thuộ gian thu, khộng cộ
y nghia danh gia két qua va hiéu qua cla hoat dong san xuéat kinh doanh cla
doanh nghiép. Thué€ gian thu danh vao ngudi tiéu dung nham muc dich huy dong
doéng gop clia ngudi tiéu dung vao ngan sach nha nudc, dong thai dung né la
cong cu dé diéu tiét, hudng dan ngudi tiéu dung theo chd truong chinh sach cla
Nha nudc. Chinh vi thé ma thué tiéu thu s&n pham hoan toan do Nha nuéc quyét
dinh, khong lién quan dén y muén chd quan cla nha san xuét, thué€ tiéu thu san
ph&m d8i v6i doanh nghiép chi & khoan thu hd nha nuéc khi ban hang.

Vé6i y nghia d6, dua thué tiéu thu la mot yéu t6 trong tinh toan chi tiéu gia
tri san xuét theo gia san xuét 1a khéng c6 y nghia khi nghién ctu danh gia téc do
tang trudng, co cau san xudt va hiéu qua kinh doanh nganh coéng nghiép.

Né&u loai bd yé&u t6 thué tiéu thu san pham chiém 5,1% ra khoi gia tri san
xuat theo gia san xuat, thi gia tri con lai 94,9% chinh la gia tri s&n xuat cong
nghiép tinh theo gia co ban tic la 711 ngan ty déng nhu sé liéu dan & trén. Chi
tiéu gia tri sn xuat theo gia co ban phan anh thuc chat hoat déng san xuét kinh
doanh ctia doanh nghiép va vi thé nghién cliu danh gia hiéu qua cla san xuat, co
cau va nhip do phat trién clia san xuat méi gan véi thuc t& hoat déng clia doanh
nghiép va sat dang véi ban chat kinh t& cia méi nganh.
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Dé6i véi nhiing nganh san pham Nha nudc khéng khuyén khich ma muén
han ché tiéu dung hodc hudng tiéu dung sang hudng khac thi dinh ra mic thué
tiéu thu sdn phdm cao nhu: Thuéc 14, rudu bia, mét s6 san phdm cao cap dat
tién, nhu vay tinh theo gia san xuét vd hinh chung doanh nghiép dudc tinh thém
mot luong gia tri rat cao ma khong phai do chi phi ho&c quan ly clia san xuét tao
ra.

Vi du nganh san xuét thudc 14, néu tinh theo giad co ban chi c6 8.758 ty
doéng, nhung thué tiéu thu la 4.892 ty dong va tinh theo gia san xuét la 13.650 ty
dong, tang thém 4892 ty déng (35,8%) chi do chinh sach thué clia Nha nuéc,
khong lién quan dén muc tiéu san xuét cda doanh nghiép.

Ngudc lai véi nhilng nganh san pham Nha nudc uu tién khuyén khich tiéu
thu dé phat trién san xuat thi Nha nuéc dinh ty 1& thué tiéu thu san pham thap,
tham chi bang khong, vi vay khi tinh gia tri sdn xuét theo gia co ban va gia san
xuat lai khong c6 cach biét 16n.

Vi du, nganh khai thac quang, thué tiéu thu san pham chi chiém 0,91%
trong gia tri san xuét tinh theo gia clia ngudi san xuét, nganh dét 0,97%, nganh
may 0,39%, nganh da, giay 0,2%, san xuat kim loai 0,87% (trong khi nganh thuéc
la 1a 35,8%, nganh rugu bia la 27,5%).

VGi y nghia kinh t& va gan vdi thuc chét hoat déng san xuét kinh doanh
cla co S8, chi tiéu gia tri sén xudt tinh theo gia san xuét hién dang st dung dé
danh gia téc do tang trudng, nghién cuttu co cdu nganh va tinh mot sé chi tiéu hiéu
qua kinh t€ nganh la thiéu chinh xac, phan anh khéng dung thuc chét cia san
xudt, bi dnh hudng bdi chinh sach thué tiéu thu sén phdm ctia nha nudc. Vi vay
nén nhanh chéng chuyén sang ding chi tiéu gia tri san xuét tinh theo gia co ban
nham khac phuc han ché cla chi tiéu gia tri sén xuét tinh theo gia séan xuét, nang
cao kha nang so sanh quéc té cua s6 liéu va cong tac phéan tich théng ké.

1.2. Phéan tich co cdu cdc yéu té cdu thanh gid tri san xuét tinh theo
gid co ban.

Thuc té€ cac yéu t6 clu thanh (Yéu t6 trg cap, trg gia cla nha nuéc khéng
c6 phat sinh) va ty trong clia ching trong gia tri sn xuét tinh theo gia ca ban nhu
sau:

- Doanh thu thuan 697,7 nghin ty dong chiém 98,13%;

- Chénh léch gia tri sdn phdm d& dang gitta cudi ky va dau ky la 4,9

nghin ty déng, chiém 0,69%;
- Chénh léch gia tri ton kho thanh pham gitra cudi ky va dau ky la 8,3
nghin ty déng chiém 1,17%;
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- Chénh léch gia tri hang gli ban chua thu dugc tién 1a 0,06 nghin ty
dong chiém 0,01%.

Nhu vay yéu t6 doanh thu thuan céng nghiép chiém ty trong 16n nhét
(98,13%), cac yéu t& con lai chi chiém 1,87%, mét ty 1& nhd khéng dang ké, dac
biét 1a yéu t6 chénh I&ch gia tri hang gli ban chua thu dudc tién chi chiém 0,01%.
Trong d6 hau hét cac nganh cong nghiép céa biét déu cé ty trong cac yéu té tuong
tu nhu co c4u ty trong chung toan nganh, cu thé:

- Nganh khai thac mé yéu t6 doanh thu chiém 99,83%, chénh léch gia tri
san pham dd 0,05%, chénh léch gia tri t6n kho thanh pham 0,11%,
chénh 1&éch gia tri hang gui ban chua thu dugc tién la 0,01%.

- Nganh cong nghiép ché bién: Yé&u t6 doanh thu thuan chiém 97,75%,
chénh I&ch gia tri sdn pham dé chiém 0,83%, chénh léch gia tri tdn kho
thanh phdm chiém 1,41%, chénh léch gia tri hang gui ban chua thu
dudc tién chiém 0,01%.

- Nganh san xuit va phan phéi dién nudc: Yéu t6 doanh thu chiém
99,88%, yéu t6 chénh léch gia tri sdn pham daé chiém 0,12%. Trong do:
Nganh dién doanh thu thuan chi€ém 99,95%, cac yéu t6 khac chiém
0,05% (Riéng yéu t& chénh I&ch gia tri tén kho thanh pham va hang gui
ban khéng c9).

1.3. Phan tich cdc co cdu cua nganh céng nghiép qua chi tiéu gia tri
san xudt tinh theo gid co ban.

Qua s6 liéu tinh th(r nghiém gia tri sdn xuat cong nghiép nam 2004 theo
gia co ban va s6 liéu vé gia ti san xuét cong nghiép nam 2004 tinh theo gia san
xuét, ti€n hanh nghién clru cac co cdu I6n trong ndi bd nganh céng nghiép nhu:
Co cau thanh phan kinh t&, co cdu nganh céng nghiép ca biét theo 2 chi tiéu va
c6 su so sanh danh gia uu nhudc diém ctia méi chi tiéu.

- Co cau thanh phan kinh té
S6 liéu vé gia tri san xuét clia nganh céng nghiép theo gia co ban va gia
san xuat theo co cdu thanh phan kinh té nhu sau:

Gia tri san xuat nganh céng nghiép nam 2004
theo thanh phan kinh té
Don vi tinh: %

Thanh phan kinh té Theo gia co ban Theo gia san xuét
Téng nganh 100,0 100,0
- Doanh nghiép nha nuéc 28,4 28,6
- Ngoai quéc doanh 24,6 23,7
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- Khu vuc c6 vén dau tu 47.0 47,7
nuéc ngoai

Qua s6 liéu trén thi ty trong clia thanh phan kinh t€ ngoai quéc doanh tinh
theo gia co ban cao hon ty trong tinh theo gia san xuat. Ngudc lai, déi véi thanh
phan kinh t&€ nha nuéc va khu vuc c6 vén dau tu nudc ngoai, gia tri san xuét theo
gia co ban lai cộ ty trong nhd hon tinh theo gia san xuat. SA di Âộ hiộn tuong dộ
chinh la vi &nh hudng clia yéu t8 thué tiéu thu san phdm khi tham gia vao tinh co
cdu, ma yéu té nay trong khu vuc ngoai quéc doanh chi chiém 1,64% gia tri san
xuat, trong khi khu vuc doanh nghiép nha nuéc chiém 5,58% va khu vuc c6 von
dau tu nuSc ngoai chiém 6,51%. R6 rang la danh gia co cau ty trong bang chr tiéu
gia tri san xuét theo gia san xuét thi khu vuc doanh nghiép nha nudc va khu vuc
¢ vén dau tu nude ngoai co Ioi thé hon vi yéu té thué tiéu thu sén phdm chiém
I6n, ma yéu t6 nay hoan toan do chinh sach thué cla Nha nudc quyét dinh,
khéng co lién quan tdi t6 chuc va diéu hanh sén xuét tét hay x4u cla doanh
nghiép. B3i vy ca cau ty trong gilra cac khu vuc kinh té tinh theo gia tri san xuét
gia co ban phan anh dung thuc chat co cdu san xuét gitra 3 khu vuc, dac biét la
khu vuc ngoai quéc doanh sé dudc vi tri sat dang hon véi thuc té cha no.

- Phan tich co cau nganh

Co cau nganh trong céng nghiép la phan anh quan hé ty lé gilta cac nganh
céng nghiép ca biét trong téng nganh coéng nghiép ca nudc. Co cdu nay ciing
dugc nghién cu theo chi tiéu gia tri sdn xuét theo gia co ban va gia tri san xuét
theo gia san xuét. So sanh ty trong clia cac nganh cong nghiép cdp 1 va cép 2
trong téng nganh coéng nghiép ca nudc tinh theo 2 chi tiéu trén nhu sau:

Co ciu gia tri san xuat clda cac nganh céng nghiép
nam 2004, theo gia co ban va gia san xuat
Don vi tinh: %

. Theo giaco  Theo gia san
Nganh cong nghiép cap 1, 2 J J

ban xuat

Toan nganh 100,0 100,0

1. Khai thdc mo 12,2 13,7
+ Khai thac than 1,7 1,6

Nganh cdng nghiép cap 1, 2

+ Khai thac dau tho va khi tu nhién 9,7 11,3
+ Khai thac quang kim loai 0,2 0,2
+ Khai thac da va cac mo khac 0,7 0,7
2. Nganh céng nghiép ché 19,3 19,2
+ San xuat thuc phdm va dé uéng 19,3 19,2
- San xu4t thuc pham 17,5 16,8
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- S&n xuét d6 uéng 1,8 2,4

+ San xuat thudc 14 1,2 1,8
+ Dét 35 3,3
+ May 3,8 3,6
+ Thudc da va san xuat san pham da giay 45 43
+ Ché bién gb va lam san 1,4 1,3
+ San xuat gidy va san pham tu gidy 1,9 1,9
+ Xudt ban, in 1,4 1,3
+ S&n xuét than c6c va dau mo tinh ché 0,2 0,2
+ San xuat hoa chat 6,0 5,8
+ San xuat san pham ti chat khoang phi kim 5,7 55
loai

+ San xuat kim loai 41 3,9
+ San xuét cac san pham tu kim loai (Trir may 3,8 3,7
moc thiét bi)

+ San xuat may moc thiét bi 1,7 1,7
+ San xuéat thiét bi van phong, may tinh 1,4 1,3
+ San xuat may moc va thiét bi dién 3,2 3,1
+ S&n xuét radio, ti vi va thiét bi truyén théng 2,5 2,4
+ San xuat dung cu y t€, dung cu chinh xac 0,4 0,4
+ San xuét xe c6 dong co 3,4 3,6
+ San xuat phuong tién van tai khac 5,2 5,1
+ San xuét giudng, td, ban ghé 3,3 3,1
3. San xuét va phan phdi dién, nudc 59 59
+ San xuét va phan phdi dién 5,5 5,5
+ San xuét va phan phdi nuc 0,4 0,4

Qua s0 liéu trén cho thay ty trong cac nganh cong nghiép cép 1 va cap 2
trong t6ng s6 cla gia tri sn xuat theo gia co ban va theo gia san xuat cho két
qua mdt s& nganh gan giéng nhau va moét s6 nganh khac nhau. Cu thé nhu sau:

- C6 1 nganh cdp 1 va 8 nganh cộp 2 cÂb ty trong gan nhu nhau, nghia 1a
khong c6 anh hudng gi dang ké khi yéu t8 thué tiéu thu san phdm c6 hoic khéng
¢ tham gia vao tinh cad c8u trong ndi bd nganh cộng nghiộp. Nhiing nganh nay
thudng chiộm ty trong rat nhé (dudi 0,5%) hoac nhiing nganh cộ ty trong yộu to
thué tiéu thu san phadm trong téng gia tri san xuat xap xi bang ty 1& chung toan
nganh.

- C6 1 nganh cép 1 va 3 nganh cap 3 cb ty trong gia tri san xuét theo gia
co ban nhd hon ty trong tinh theo gia san xuat. Day la nhiing nganh cé ty 1é thué
suat cla thué tiéu thu san phdm & miic rat cao, thudc nhiing nhém nganh san
phdm chiu thué tiéu thu dac biét nhu: Thudc 14, rudu bia, hodc san phdm céan
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diéu tiét ngudi mua nhu: San xuét 6 t6, khai thac dau thé. Nhiing nganh nay co ty
trong cao khi tinh theo gia san xuat (vi cé thué tiéu thu san pham), bdi vay ty
trong d6 1a chua sat dung véi thuc t& bang ty trong tinh theo gié tri sdn xuét gia co
ban. Vi du nganh dau khi cé ty trong 9,7% la sat dung hon so véi 11,3% tinh bang
gia tri san xuat theo gia san xuéat, v.v.

- C6 1 nganh c6ng nghiép cap 1 va 17 nganh céng nghiép cép 2 cb ty
trong cla gia tri san xuat theo gia co ban 16n hon ty trong cla gia tri san xuét
theo gia san xuét. Nhiing nganh nay déu la nhimg nganh khuyén khich tiéu ding
ho&c xuat kh&u, bdi vay thué tiéu thu sdn phdm khéng cao, tham chi mic thué
suat bang khéng, nhu d6i v6i hang hoa xuat khau hoc sadn pham phuc vu san
xudt néng nghiép, vi du nhu nganh khai thac than, may xuét khdu, san xuat da,
giay xuat khau, ché& bién thuy san xuét khau, san xuét phan bén, thudc trir sau,
san xuét thép, cac san pham t kim loai, san xuat thiét bi may méc dé trang bi
cho cac nganh kinh t& khac,v.v. Chinh vi vy ma thué tiéu thu san ph&dm chiém ty
trong thap nén khi tham gia vao tinh ty trong clia cac nganh nay sé lam thap di so
véi ty trong tinh theo gia tri sdn xuét gia cd ban; diéu d6 phan anh bat hop ly la
khuyén khich tiéu dung dé kich thich san xuat thi khi tinh lai c6 ty tong gidm di
tuong déi. Trong trudng hop nay, ty trong tinh theo gia tri san xuét gia co ban
phan anh cao han 1a ding véi hoat dong san xuat kinh doanh clia cac nganh nay.

Toém lai qua phéan tich cac cd céu Ién ctia cac nganh céng nghiép nhu: Co
cdu thanh phan kinh té, ca cdu nganh kinh té cho thdy ca céu tinh theo gia tri sén
xuét gia co ban phan anh chinh xac hon, sat dung thuc t& hon véi nhimg gi da
dién ra trong qua trinh hoat dong san xuét kinh doanh cla nganh, né6 khéng bi
anh hudng cla nhéan t6 bén ngoai la chinh sach thué sén phdm cla nha nudc.

2. Mot s6 nhan xét

Thoéng qua sé liéu da tinh toan chang t6i rat ra nhiing nhan xét sau:

i. SO liéu phan anh day dd pham vi nganh céng nghiép ca nudc. So véi
mot s chi tiéu cb lién quan nhu gia tri s&n xuét theo gia cé dinh, sé luong co sé,
lao dong thi hoan toan hop ly, logic. T d6 khang dinh s6 liéu c6 dd tin cay va
dudc st dung cdng bd 1a sé liéu chinh thiic nam 2004 cla nganh céng nghiép.

i. Quy trinh tinh toan va ky thuat tinh khéng khé khan phdc tap, cé thé phd
bi&én phuong phap tinh d&n cap tinh, huyén va ho c6 thé tinh dudc dé dang bang
mét phan mén chuyén dung cla Vu Théng ké céng nghiép va xay dung bién
soan, cai dat huéng dan st dung.

iii. Nguén sé liéu dau vao phuc vu cho tinh toan hoan toan dua vao cac
ché& dd bao céo va diéu tra hién hanh dang thuc hién hang nam, khdng can phai
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t6 chlic thém cudc diéu tra va ciing khéng can phai b6 sung thém chi tiéu méi
vao phiéu diéu tra hién hanh.

Nhimng s liéu ban dau phuc vu cho tinh toan déu dudc thu thap tir s6 liéu
san c6 trong k& toan clia doanh nghiép nhu: Doanh thu thuén, Chi phi san xuét
dd dang, Tén kho thanh pham, S6 du hang gi ban chua thu dudc tién. Nhiing s6
liéu goc tir ké toan doanh nghiép bao dam do tin cy cao, ma khong gay phién
ha, khong mét nhiéu thoi gian clia doanh nghiép.

iv. Phuong phap, quy trinh va cac diéu kién phuc vu cho tinh toan déu phu
hop véi trinh do can bd hién tai, pht hdp v6i ngudn tai chinh con han ché.

TU nhitng nhan xét trén, c6 thé két luan la viéc thir nghiém tinh gia tri san
xuét theo gid co ban nganh cong nghiép la thanh cong, c6 thé hoan thién dua
vao ap dung chinh thc khong chi v6i nganh céng nghiép ma cho tat ca cac
nganh kinh té€ khac. Phuong phap luan da dudc nghién clu va dua vao thl
nghiém dat dudc tinh kha thi cao va dic biét 1a khéng phai thay ddi nhiéu trong
ché& do bao cao va diéu tra hién hanh, khéng phai chi phi thém vé tai chinh khi
dua vao thuc hién chinh thic.

Tuy nhién khi dua vao thuc hién chinh thiic & pham vi toan bé nén kinh té
quéc dan can chd y mot sé diém sau:

- Tinh cac yéu t6 doanh thu thuan, chénh I&ch san phdm d& dang, thanh
pham tén kho, hang gtii ban phai théng nhat pham vi nganh hoat déng.
Viéc nay phai dudc kiém soat qua phiéu diéu tra cla diéu tra vién.

- Vi téng hop tinh toan tir don vi co sd la doanh nghiép nén phai cha y
t6i viéc dé bj tinh tring trong cac nganh san xuat hach toan toan nganh
va gitra don vi hach toan doéc lap véi hach toan phu thudc cé tinh duoc
doanh thu va hach toan dugc ton kho.

- D6i v6i khu vuc kinh t& ca thé khong vi qua cau toan vé mat Iy luan ma
yéu cau tinh day di cac yéu t6 sé gay nang né, tén cong stlic, nhung
k&t qua co khi lai dua dén do tin cay kém hon. Vi vy nén don gian vé
phuong phap tinh déi v6i khu vuc co sd ca thé, cu thé 1a gia tri san xuét
theo gia co ban bang doanh thu thuan.

Tém lai, két qua thlr nghiém da dudc khang dinh ¢ vé phuong phap ludn
va cd sd thuc tién cla thu thap thong tin hién hanh. Van dé chi con la chi truong
va bién phap trién khai, d&€ sém coé thé tinh chi tiéu gia tri sén xuét theo gia co
ban truc tiép tir cac nganh kinh té€ quéc dan.
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Két luan va kién nghi

1. K&t luan

a. Dung gia ca ban trong tinh toan chi tiéu gia tri san xuat va gia tri tang
thém cho phép danh gia sat thuc nhat két qua hoat déng san xuat ctia nén kinh
t€. Gia cd ban c6 y nghia trong phan tich kinh t&, 1& co s& dé cac nha san xuét
dua ra quyét dinh san xuét, déng thdi tranh dudc sw méo mo khi ding gia san
xuét trong tinh toan gia tri sdn xuét khi chinh sach thué san pham thay déi.

b. Chi tiéu gia tri sn xuat va gia tri tang thém tinh theo gia cad ban c6 vi tri
dac biét quan trong trong cac chi tiéu nghién cliu danh gia téc do tang trudng va
co c4u cac nganh kinh t& qudc dan. O Viét Nam vé ly luan ciing nhu thuc tién t&
chiic tinh gia tri san xuat va gia tri tang thém cta cac nganh kinh té dudgc quan
tam rat sém, nhung do cac yéu té khach quan vé ché dd ké toan tai chinh quéc
gia, trinh d6 k& toan, thdng k& G cad sG con thap, do vay hai chi tiéu nay cla cac
nganh kinh t€ mai dudc tinh theo gia san xuét 1a chinh, con tinh theo gia co ban
chi dudc thuc hién & co quan théng ké téng hop cap trung uong hodc & mot s6
tinh, thanh phd, nhung chi sau khi da c6 chi tiéu gia tri sén xuét theo gia san xuét
va khong dudc s dung rong rai cho danh gia két qua san xuat clia cac nganh
kinh té.

c. Ngay nay véi cac diéu kién vé khach quan va chii quan clia co ché quan
ly kinh t&€ va ché& do ké& toan tai chinh qudc gia nhu: Luat Thué gia tri gia tang ban
hanh thay thé Luat Thué doanh thu tru6c day, ké toan doanh thu cta doanh
nghiép khi thuc hién Luat Thué gia tri gia tang da tach riéng doanh thu thuan vdi
thué gia tri gia tang (thué tiéu thu san phdm). Mat khac yéu cau thong tin clia cac
cap lanh dao, ngudi nghién cGu da thdy nhiing han ché nhudc diém clia gia tri
san xuat tinh theo gia san xuat va doi héi can phai tinh theo gia co ban dé b6
sung cho yéu cau méi ctia quan ly. Véi nhiing y nghia trén, viéc trién khai tinh gia
tri sén xuat theo gia co ban la yéu cau c6 tinh tat yéu khach quan va hoan toan
cd kha nang thuc hién dudc trong diéu kién hién nay. Tuy nhién phai tuy thudc
vao diéu kién cu thé cla tiing nganh, tiing loai hinh cd sé kinh t& ma cé cach tinh
phu hop dé dam bao tinh kha thi cao ctia phuong phap va phai dua vao sé liéu ké
toan co s& dé t6 chiic thu thap tinh toan chi tiéu théng ké téng hop quan trong
nay.

d. Qua thuc t€ ap dung thir nghiém tinh chi tiéu gia tri sén xuét clia nganh
céng nghiép nam 2004 theo gia co ban, qua so sanh va phan tich s liéu vé
thanh phan kinh té, co cdu cac nganh trong toan nganh cong nghiép gilta gia co
ban va gia san xuat da minh chiing tinh uu viét hon han vé y nghia kinh té, tinh
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hiéu qua va tinh chinh xac clia gid co ban so vGi gia san xuét, dong thdi ciing
chiing té kha thi clia viéc dua vao ap dung trong thdi gian t6i. Dé tai da chi ro tat
ca nhiing diéu kién thuan Igi hién nay cGa nganh Théng ké khi ap dung gia co
ban trong tinh toan.

2. Kién nghi

Dé ap dung gia co ban trong tinh toan chi tiéu gia tri sdn xuat va gia tri tng
thém cla cac nganh kinh t€ phuc vu kip thdi cho yéu cau quéan ly va hoach dinh
chinh sach hién nay, can thuc hién mét sé céng viéc sau:

a. Phai sém c6 quyét dinh chinh thic bd sung chi tiéu gia tri san xuat va
gia tri ting thém clia cac nganh kinh té theo gia co ban trong viéc danh gia téc do
tang trudng, nghién cliu cac co cdu kinh t€, cling nhu viéc tinh mét s6 chi tiéu
chat lugng khac cla cac nganh nhu: nang suét lao déng, cac chi sé chd yéu cla
mot s6 nganh... Néu c6 dudc quyét dinh tir cap c6 thAm quyén méi ddm bao tinh
phap ly cho nhiing cong viéc trién khai ti€p theo, déng thdi c6 tac déng thic day
cong viéc dudc thuc hién nhanh va két qua cao.

b. Gidi quyét triét & vé phuong phap luan. Phuong phap luan la buéc
quyét dinh mé dau cho t6 chirc thu thap théng tin va tinh toan chi tiéu, bdi vay
yéu cau phai sém hoan thién phuong phap luan, tao tinh phap ly théng nhat trong
ca nudc doi véi phuang phap luan, bado dam tinh kha thi cao khi (ng dung phuong
phap vao thuc té.

c. Stta d6i, b8 sung ché dé bao céo va diéu tra co sG, nham cai dat day dd
théng tin va t6 chiic thu thap théng tin cé dé tin cdy dam bao cho viéc tinh toan,
téng hop, phan t6 chi tiéu gia tri s&n xudat va gia tri ting thém cla cac nganh kinh
t€ theo gia ca ban mot cach kip thai, chinh xac, dap (ng day du yéu cau cla cac
déi tuong dung tin; trudc mat dam bao théng tin t6t hon cho co quan Bang, Nha
nudc, cac nha nghién clu, cac nha dau tu va yéu cau clia cac t6 chiic quoc té.

d. Can t6 chic tinh toan thlr nghiém it nhat trong hai ndm véi sé liéu chinh
thdc nam 2005 va 2006, nham muc dich hoan thién vé ky nang tinh toan, phuong
phap phan tich va nang dan chat luong s liéu; déng thdi cé thoi gian dé tuyén
truyén huéng dan ngudi st dung hiéu biét va thdy dudc y nghia kinh t& cta chi
tiéu khi dung vao cong viéc quan ly, hoach dinh chinh sach va nghién ciu.

e. Vu Hộ thong Tai khoan qudc gia phdi hgp vội cac don vi ¢6 liộn quan
trong Téng cuc Théng ké dua ra k& hoach nghién ciu thuc tién ngudn théng tin,
xay dung quy trinh d& c6 thé ap dung gia co ban trong tinh toan chi tiéu gia tri san
Xuét, gia tri tdng thém phu hop véi cam két clia Téng cuc Théng ké véi Quy Tién
té qudc t& vé chién ludc hoan thién, nang cao chét ludng tinh chi tiéu téng san
ph&m trong nudc.
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Phu luc 1
Danh muc cac chuyén dé thuc hién trong dé tai

1. Xéac dinh gia tri cac nhém san pham trong tinh toan chi tiéu gia tri san
xuét va cac loai gia trong théng ké téng hop;

2. Thuc trang ap dung gia san xuét trong tinh toan chi tiéu gia tri san xuat
va gia tri tdng thém tai Téng cuc Théng ké;

3. Phuong phap tinh gia tri san xuét, gia tri tang thém theo gia co ban cda
cac nganh san xudt vat chat;

4. Phuong phap tinh gia tri sn xuat, gia tri ting thém theo gia co ban cla
cac nganh dich vu;

5. Kha nang (ing dung phuong phap tinh gia tri san xuét, gia tri tang thém
theo gia cad ban clia cac nganh san xuét vat chat;

6. Kha nang (ing dung phuong phap tinh gia tri san xuét, gia tri tang thém
theo gia cad ban trong nganh cong nghiép;

7. Kha nang danh gia chi tiéu gia tri san xuat, gia tri tang thém theo gia co
ban cho Cuc Théng ké tinh, thanh phd truc thudc trung uong.

8. Phuong phap tinh chi tiéu gia tri san xuét, gia tri tang thém theo gia co
ban cla khu vuc dich vu theo thanh phan kinh té

9. N6i dung va phuong phap tinh cac loai thué va |é phi & Viét Nam trong
giai doan hién nay;

10. Thuc trang thu€ san xuét va ap dung trong théng ké tai khoan quoc gia
hién nay;

11. Tinh th& nghiém gia tri san xuat theo gia cd ban nganh cong nghiép;

12. Phan tich s6 liéu gia tri san xuat cong nghiép theo gia co ban qua két
qua thd nghiém.
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Phu luc 2

Gia tri san xuat

cua doanh nghiép nganh céng nghiép nam 2004

Don vi tinh: Ty déng

Gia tri san xuat theo gia co ban
Chénh léch cac khoan tén kho
Chiara
GTSX Thué&
theo Doanh Chén | tieu
92 | Téng | thu Tong | Chén | Chén | hléch | thy sa
n s§ thuan | chénh | higch | hléch | giatri | pham
xuat cong | léch | giatri | giatri | hang
nghiép | ton san ton | gui
kho | pham | kho | ban
dé thanh | dang
dang | pham | trén
duong
A B 1 2 3 4 9) 6 7 8
74909 | 71096 | 69767 | 1329
Téng s6 0 9 7 2| 4905 | 8330 57 | 3812
Phan theo khu vuc
I | kinh té
21393 | 20201 | 19814
1 | Khu vuc quộc doanh 9 1 0| 3871 | 1566 | 2099 | 206 | 1192¢
Khu vuc ngoai quéc 17750 | 17458 | 16952
2 | doanh 2 3 1| 5062 | 1747 | 3297 19| 291¢
Khu vuc cé vén dau tu | 35764 | 33437 | 33001
3 | nuéc ngoai 8 4 6| 4359 | 1592 | 2934 | -167 | 2327
Phan theo nganh
Il | cdng nghiép cap 2
Cong nghiép khai 10230
C | thac 7| 86963 | 86811 152 46 98 9 | 1534«
1 | Khai thac than ciing,
0 | than non, than bun 11857 | 11734 | 11633 101 30 65 6 12:
Khai thac dau thé, khi
1 | tv nhién va cac hoat
1 | doéng dich vu 84296 | 69179 | 69222 -43 -41 -2 0| 15171
1 | Khai thac quang kim
3 | loai 1179 | 1168 | 1153 16 3 13 0 1
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Khai thac da va khai
thac mo khac

Cdng nghiép ché bién
San xuét thyc phdm va
doé uéng
Trong d0: - San xuéat
thuc pham

, - San xuét do
uéng

San xuat cac san pham
thuébc 14, thubc lao

Dét

May trang phuc, thudc
va nhuém da 16ng thu
Thudc, so ché da, san
xudt vali, tli xach, yén
dém

Ché& bién gb va san
xuét san pham tur g,
tre, nlia

San xuét gidy va san
pham tur gidy

Xuét ban, in, sao bang
ghi cac loai

San xuat than céc, san
phdm dau ma tinh ché
va nhién

San xuat hoa chéat va
cac san pham hoa chét

San xuat cac san pham
tur cao su va plastic

San xuét cac san pham
khoang phi kim loai

San xuéat kim loai

San xuét cac san pham
tu kim loai

San xuat may moc thiét
b

4975
74653

14383

12618

17655

13650

24977

27196

32350

9989

14039

10058

1790

43122

29194

41369

29078

27382

12396

4882
71938

13723

12442

12807

8758

24734

27090

32286

9874

13748

9890

1701

42515

28627

40241

28826

26942

12085

44

4804
70380

13474

12199

12753

8570

23977

26869

32060

9621

13344

9742

1678

41036

27955

39348

27440

25781

11734

78
1558

2493

2439

54

188

757

221

227

253

403

147

23

1479

673

892

1386

1161

351

53

5228

420

391

29

24

303

164

144

163

161

46

356

184

168

352

508

246

22
1008

1857

1832

25

164

471

67

196

98

218

85

22

1114

481

710

1041

645

121

267

216

216

-17

-10

-112

25

16

-15

2715(

660

175!

484

489:

24

10¢

11!

29:

16!

8!

60’

56°

112

25

43¢
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San xuat thiét bi van
phong va may tinh
San xuat may moc va
thiét bi dién

San xuéat radio, ti vi va
thiét bi truyén thdng
San xuat dung cu y té,
dung cu chinh xac,
dung cu quan

San xuét xe c6 dong co
, 0 modc

San xuét phuong tién
van tai khac

San xuat giudng, td,
ban, ghé; san xuat cac
san phdm khac

Tai ché
Cong nghiép dién, ga,
nudc

San xuét va phan phéi
dién, khi dét, hoi nuéc
Khai thac, loc va phéan
phéi nuéc

9966

23259

17707

2645

27062

38087

23380

163

44087

41413

2674

9966

22957

17534

2624

23820

37297

23238

160

41858

39217

2641

9995

22498

17277

2567

23389

36801

22477

157

41807

39197

2610

459

257

57

431

496

762

51

20

31

50

200

159

223

295

632

51

19

32

259

143

60

225

195

127

-10

-12

-18

30:

17:

2(

324

79(

14.

222!

219t
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Phu luc 3
Co cau gia tri san xuat nganh céng nghiép
Nam 2004 (theo gia thuc té)

Don vi tinh: (%)

Gia tri san xuat theo gia co ban
Chénh léch cac khoan ton kho
Chiara
GTSX Thu
theo Doanh A tié
gia | g thu | Téng | chenh | Chenh | ChENh | th
sin | T | thuan | chenh | tgoh | tech | 'éch | s
xuat cong lech | giatri | giatri | 9' tri | pha
nghiép |  tén san ton hang
kho | phiam | kho ggia:a"
dé | thanh | (709
dang | pham dudng
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Téng sé 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100
Phan theo khu vuc kinh
| | té
1 | Khu vuc quéc doanh 28.56 | 28.41 | 28.40 | 29.12 | 31.92 | 25.20 | 358.63 | 31.:
Khu vuc ngoai quéc
2 | doanh 23.70 | 2456 | 24.30 | 38.09 | 35.62 | 39.58 | 32.82 | 7.(
Khu vuc cé vén dau tu
3 | nu6c ngoai 47.74 | 47.03 | 47.30 | 32.79 | 32.46 | 35.22 | -291.4 | 61.(
Phan theo nganh cong
Il | nghiép cap 2
C | Cong nghiép khai thac 13.66 | 12.23 | 12.44 114 | 093 | 1.17 | 15.08 | 40.:
Khai thac than cing,
10 | than non, than bun 1.58 1.65 1.67| 0.76| 0.61| 0.78 9.79 | 0.
Khai thac dau thé, khi tu
nhién va cac hoat dong
11 | dich vu 11.25 9.73 9.92| -0.32| -0.83| -0.03 0.00 | 39.¢
13 | Khai thac quang kim loai 0.16 0.16 0.17 0.12| 0.07| 0.15| -0.02| 0.
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Khai thac da va khai thac
mo khac

Cong nghiép ché bién
Sén xuét thyc phdm va
doé uéng
Trong do: - San xuéat
thuc pham

, - San xuét do
uéng

San xuat cac san phdm
thuoc 14, thudc lao

Dét

May trang phuc, thudc va
nhuém da 16ng thu
Thudc, so ché da, san
xuat vali, thi xach, yén
dém

Ché& bién gb va san xuat
san phdm ti g6, tre, na
San xuét gidy va san
pham tir gidy

Xuét ban, in, sao bang
ghi cac loai

San xuat than céc, san
phdm dau mé tinh ché va
nhién

San xuat hoa chat va cac
san pham hoé chat

San xuat cac san phdm
tU cao su va plastic

San xuét cac san pham
khoang phi kim loai

San xuét kim loai

San xuét cac san pham
tu kim loai

San xuat may moc thiét
bi

0.66

80.46

19.20

16.84

2.36

1.82

3.33

3.63

4.32

1.33

1.87

1.34

0.24

5.76

3.90

5.52

3.88

3.66

1.65

47

0.69

81.88

19.30

17.50

1.80

1.23

3.48

3.81

4.54

1.39

1.93

1.39

0.24

5.98

4.03

5.66

4.05

3.79

1.70

0.69

81.56

19.31

17.49

1.83

1.23

3.44

3.85

4.60

1.38

1.91

1.40

0.24

5.88

4.01

5.64

3.93

3.70

1.68

0.59

98.47

18.76

18.35

0.41

1.42

5.69

1.66

1.71

1.90

3.03

0.17

11.12

5.06

6.71

10.43

8.73

2.64

1.08

98.02

8.56

7.97

0.59

0.48

6.18

3.34

2.93

3.32

3.28

0.94

0.03

7.26

3.75

3.42

7.18

10.36

5.01

0.27

98.81

22.29

21.99

0.30

1.97

5.66

0.80

2.35

2.61

1.02

0.26

13.37

5.78

8.52

12.50

7.74

1.45

5.31

87.21

377.25

377.25

0.00

0.85

-30.42

-17.78

-195.9

-12.88

42.94

28.54

0.03

14.98

12.95

25.97

-13.00

13.63

-26.25

53.¢

178

4.6

12.]

12.¢

0.¢

0.¢

0.¢



30

31

32

33

34

35

36

37

40

41

San xudt thiét bi van
phong va may tinh
San xuat may méc va
thiét bi dién

San xuét radio, ti vi va
thiét bi truyén thdng

San xuét dung cu y té,
dung cu chinh xac, dung
cu quan

San xuét xe c6 dong ca,
rd modc

San xuéat phuong tién
van tai khac

San xuét giudng, ta, ban,
ghé; san xuat cac san
phdm khac

Tai ché
Cong nghiép dién, ga,
ndc

San xuat va phan phai
dién, khi dét, hoi nuéc
Khai thac, loc va phéan
phoi nuéc

1.33

3.11

2.36

0.35

3.61

5.08

3.12

0.02

5.89

5.53

0.36

1.40

3.23

2.47

0.37

3.35

5.25

3.27

0.02

5.89

5.52

0.37

1.43

3.22

2.48

0.37

3.35

5.27

3.22

0.02

5.99

5.62

0.37

-0.22

3.45

1.93

0.43

3.24

3.73

5.73

0.02

0.39

0.15

0.23

1.01

4.07

3.25

0.18

4.55

6.01

12.88

0.03

1.04

0.39

0.66

-0.83

3.1

1.72

0.72

2.70

2.34

1.53

0.02

0.02

0.02

0.00

-17.44

-0.85

-79.74

-20.31

-31.03

11.01

4.67

0.00

-2.30

0.00

-2.30

0.(

0.(
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Phu luc 4

Co cau cac yéu td cau thanh gia tri san xuat

cua doanh nghiép nganh céng nghiép nam 2004

Don vi tinh: (%)

Gia tri san xuat theo gia co ban
Chénh léch cac khoan ton
kho
Chiara
GTSX Thu
theo Doanh Chenh | Ue
3;?1 Téng ﬂ:'“j Téng | Chénh |Chénh | lech | ‘MM
" s& uan | chénh | |ach | léch | giatri | %
xuat cong léch giatri | giatri| hang pha
nghiép |  t6n san ton gui
kho pham kho ban
dé thanh | dang
dang pham | trén d-
ong
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Téng so 100.0 | 94.91 | 93.14 | 1.77 0.65| 1.11 0.01 | 5.
Phan theo khu vuc
| | Kinh té
1 | Khu vuc quéc doanh 100.0 | 94.42 | 92.62 1.81 0.73| 098] 0.10| 5.
Khu vuc ngoai quéc
2 | doanh 100.0 | 98.36 | 95.50| 2.85 098 | 1.86| 0.01| 1.€
Khu vuc cé vén dau tu
3 | nuéc ngoai 100.0 | 93.49 | 92.27 | 1.22 045| 0.82| -0.05| 6.t
Phan theo nganh
Il | cdng nghiép cap 2
Cong nghiép khai
C | thac 100.0 | 85.00 | 84.85| 0.15 0.04| 0.10| 0.01| 15.C
Khai thac than ciing,
10 | than non, than bun 100.0 | 98.96 | 98.11 0.85 0.25| 0.55| 0.05] 1.
Khai thac dau tho, khi
tu nhién va cac hoat
11 | déng dich vu 100.0 | 82.07 | 82.12| -0.05| -0.05| 0.00| 0.00]| 17.¢
Khai thac quang kim
13 | loai 100.0 | 99.09 | 97.75| 1.34 0.28| 1.06| 0.00| 0.¢

49



14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Khai thac da va khai
thac mo khac

Cdng nghiép ché bién
Sén xuét thyc phdm va
doé uéng
Trong do: - San xuéat
thuc pham

, - San xuét do
uéng

San xuat cac san phdm
thuoc 14, thudc lao

Dét

May trang phuc, thudc
va nhuém da I6ng thu
Thudc, so ché da, san
xuat vali, thi xach, yén
dém

Ché& bién gb va san
xuét san pham tu g,
tre, nla

San xuét gidy va san
pham tir gidy

Xuét ban, in, sao bang
ghi cac loai

San xuat than céc, san
pham dau mé tinh ché
va nhién

Séan xuat hoa chéat va
cac san pham hoa chét

San xuat cac san phdm
tU cao su va plastic

San xuét cac san pham
khoang phi kim loai

San xuét kim loai

San xuét cac san pham
tu kim loai

San xuat may moc thiét
bi

100.0

100.0

100.0

100.00

100.00

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

98.13

96.59

95.41

98.61

72.54

64.16

99.03

99.61

99.80

98.85

97.92

98.33

95.02

98.59

98.06

97.27

99.13

98.40

97.49

50

96.56

94.42

93.68

96.68

72.23

62.78

96.00

98.80

99.10

96.31

95.05

96.86

93.73

95.16

95.75

95.11

94.37

94.16

94.66

1.57

217

1.73

1.93

0.31

1.38

3.03

0.81

0.70

2.53

2.87

1.46

1.28

3.43

2.30

2.16

4.77

4.24

2.83

1.06

0.80

0.29

0.31

0.16

0.17

1.21

0.60

0.44

1.63

1.15

0.46

0.08

0.83

0.63

0.41

1.21

1.86

1.98

0.45

1.37

1.29

1.45

0.14

1.20

1.89

0.25

0.60

0.98

1.55

0.84

1.20

2.58

1.65

1.72

3.58

2.36

0.97

0.06

0.01

0.15

0.17

0.00

0.00

-0.07

-0.04

-0.35

-0.07

0.18

0.16

0.00

0.02

0.03

0.04

-0.03

0.03

-0.12

27 .4

35.¢

1.7

2.(

1.€

1.4

0.¢

1.€



30

31

32

33

34

35

36

37

40

41

San xudt thiét bi van
phong va may tinh
San xuat may méc va
thiét bi dién

San xuét radio, ti vi va
thiét bi truyén thdng
San xuét dung cu y té,
dung cu chinh xac,
dung cu quan

San xuat xe c6 dong co
, F6 mooc

San xuéat phuong tién
van tai khac

San xuéat giuang, ta,
ban, ghé; san xuét cac
san phdm khac

Tai ché
Cong nghiép dién, ga,
ndc

San xuat va phan phai
dién, khi dét, hoi nuéc
Khai thac, loc va phéan
phoi nuéc

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

98.70

99.02

99.23

88.02

97.93

99.39

98.39

94.95

94.70

98.75

100.2

96.73

97.57

97.07

86.43

96.62

96.14

96.45

94.83

94.65

97.59

-0.29

1.97

1.45

2.16

1.59

1.30

3.26

1.94

0.12

0.05

1.16

0.50

0.86

0.90

0.33

0.83

0.77

2.70

0.88

0.12

0.05

1.21

-0.69

0.81

2.27

0.83

0.51

0.54

1.06

0.00

0.00

0.01

-0.10

0.00

-0.26

-0.44

-0.07

0.02

0.01

0.00

0.00

0.00

-0.05

11.¢

2.(

0.€

1.6

5.(
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